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lời nói đầu 
 
Loài người đã bước vào một thiên niên kỷ mới,một thiên niên kỷ của khoa 

học kỹ thuật và công nghệ cao.Ngày nay mọi lúc ,mọi nơi trong đời sống hàng ngày 
cũng như trong kỹ thuật quân sự-quân dụng ta đều thấy sự có mặt của các thiết bị 
điện tử.Trong Học viện kỹ thuật quân sự kiến thức trong lĩnh vực điện tử không chỉ 
cần trang bị cho các kỹ sư thuộc các chuyên ngành điện tử như kỹ sư thông tin,kỹ sư 
tên lửa, kỹ sư rada, kỹ sư y sinh, kỹ sư tác chiến điện tử mà còn cần trang bị cho các 
kỹ sư chuyên ngành cơ khí,xe,công trình,vũ khí..Các kỹ sư thuộc các chuyên ngành 
"không điện" này cũng buộc phải làm việc với các trang thiết bị -khí tài là các hệ 
thống cơ-điện -điện tử phức tạp.Vì vậy,môn học kỹ thuật điện tử cùng với một số 
môn học khác thuộc khoa vô tuyến điện tử cố gắng trang bị  một lượng kiến thức tạm 
đủ cho loại hình kỹ sư này.Giáo trình "Kỹ thuật điện tử" là tài liệu tham khảo chính 
cho học viên nghiên cứu môn học Kỹ thuật điện tử. 

Giáo trình  trình bày kiến thức đại cương về điện tử -vô tuyến điện tử trong 9 
chương: 

Chương 1:Tín hiệu và các hệ thống điện tử.Trình bày những khái niệm,định 
nghĩa kinh điển của tín hiệu ,các hệ thống truyền tin,các dạng tín hiệu vô tuyến điện 
,các mạch cộng hưởng chọn lọc tín hiệu  theo tần số . 

Ch−ơnh2:Các linh kiện điện tử thông dụng. Trình bày về cấu tạo vật lý,các 
đặc tính kỹ thuật ,các tham số của các linh kiện điện tử thụ động thông dụng là điện 
trở,tụ điện và cuộn cảm sản xuất trong công nghiệp. 

Chương 3:Các dụng cụ bán dẫn.Trình bày cấu trúc vật lý của bán dẫn,các 
dụng cụ bán dẫn như diot,tranzisto,các dụng cụ nhiều mặt ghép n-p và một số dụng 
cụ bán dẫn quang điện. 

Chương 4:Khuếch đại điện tử: Phân tích nguyên lý làm việc,các đặc tính-chỉ 
tiêu kỹ thuật  của các mạch khuếch đại điện tử trên tranzisto lưỡng cực và trên 
tranzisto trường. 

Chương 5:Khuếch đại thuật toán và ứng dụng.Trình bày khuếch đại vi sai,trên 
cơ sở đó trình bày về một loại vi mạch thông dụng là khuếch đại thuật toán và một số 
mạch chứ năng analog xây dựng trên khuếch đại thuật toán . 

Chương 6.Tạo dao động hình sin . Trình bày nguyên lý của ác mạch tạo ra 
sóng hình sin trong kỹ thuật điện tử. 

Chương 7:Nguyên lý biến đổi phi tuyến.Trình bày nguyên lý biến đổi phổ của 
tín hiệu trong các mạch điều chế,tách sóng,biến tần... 

Chương 8:Kỹ thuật xung-số.Trình bày kiến thức cơ bản về kỹ thuật  xung và 
kỹ thuật số,các mạc số cơ bản. 



Chương 9:Nguồn nuôi.Trình bày về các mạch nguồn thông dung sử dụng 
trong kỹ thuật điện tử là chỉnh lưu và ổn áp. 

Tác giả xin chân thành cám ơn các đồng nghiệp trong bộ môn Lý thuyết mạch 
-đo lường khoa vô tuyến điện tử :Các PGS-TS Đỗ Huy Giác,Vũ Như Giao,Bùi Văn Sáng đã 
có những góp ý quý giá cho tác giả hoàn thành giáo trình này.Giáo trình không tránh khỏi   
những sai sót,mong được sự góp ý của bạn đọc,xin cám ơn nhiều. 

Hà nội 2003 
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Chương 1 

Tín hiệu và các hệ thống điện tử 
1.1.  Khái niệm chung về tín hiệu . 
         Tín hiệu là biểu hiện vật lý của tin tức. Trong kỹ thuật điện tử , tin tức được 
biến đổi thành các dao động điện từ, hay nói cách khác tín hiệu là các dao động 
điện từ có chứa tin tức ở trong đó. Ví dụ mirco biến đổi tiếng nói thành một dòng 
điện gần như liên tục theo thời gian. Tín hiệu điện từ sơ khai vừa nói trên ta gọi 
chung là tín hiệu sơ cấp. 
        Khi nghiên cứu tín hiệu người ta thường biểu diễn nó là một hàm của biến 
thời gian hoặc của biến tần số. Tuy nhiên biểu diễn tín hiệu ( điện áp hoặc dòng 
điện ) là một hàm của biến thời gian là thuận lợi và thông dụng hơn cả. 

   Nếu ta biểu diễn tín hiệu là hàm s(t), trong đó t là biến thời gian thì tín hiệu 
có thể là tuần hoàn hoặc không tuần hoàn. 

   s(t) = s( t + nT);n=0,±1,±2  ..                        (1.1.) 
    Khi s(t) thoả mãn điều kiện (1.1)  ở mọi thời điểm t thì s(t) là một tín hiệu 

tuần hoàn với chu kỳ T ( ở đây T nhận giá trị nhỏ nhất). 
    Nếu không tìm được một giá trị hữu hạn của T thoả mãn (1.1) tức là T tiến 

tới vô cùng  ( T→∞) thì s(t) sẽ là 
tín hiệu không tuần hoàn. 

    Trong các tín hiệu tuần hoàn 
thông dụng nhất là tín hiệu có dạng 
hình sin (dao động điều hoà ) như ở 
hình 1.1.Dao động này được biểu 
diễn bằng hàm điều hoà: 

                       u (t) =Um sin(ωt + ϕ)  .                                       (1.2) 
ở đây Um , ω và ϕ tương ứng là biên độ, tần số góc và pha ban đầu của tín hiệu 

. Với cách biểu diễn tín hiệu là một hàm của thời gian , tín hiệu được chia thành 2 
dạng cơ bản là dạng liên 
tục ( hay tương tự - 
analog) và dạng rời rạc ( 
hay tín hiệu xung -
digital). 
 Trong thực tế 
thường sử dụng các dạng 
xung như ở hình 1.2 : 
a)xung vuông ,b) xung 
răng cưa,  c) xung nhọn 
đầu,d)xung hình thang  
1.2 Một số thông số và đặc tính của tín hiệu. 
1.2.1 Phổ của tín hiệu . 

Um

u(t)

0 t
T

Hình 1.1 Điện áp hình

Hình 1.2.Các dạng xung thông dụng

t

u

t

u

t

u

t

u

a) b)

c) d)



 6

       Một tín hiệu liên tục cũng như rời rạc thường gồm nhiều thành phần tần số. 
Ví dụ như tiếng nói của con người là dao động phức tạp, gồm các tần số âm cơ 
bản  và các thành phần hài có biên độ và các pha khác nhau. Tần số cơ bản của 
tiếng nói nằm trong khoảng 80 ÷ 1200 Hz  và do giọng nói quyết định . 
         Để tìm hiêut tín hiệu, người ta thường biểu diễn sự phụ thuộc biên độ và 

pha của tín hiệu vào tần số bằng đồ thị .  Đồ thị đó gọi tương ứng là phổ biên độ 
và phổ pha của tín hiệu    
       a)Phổ của tín hiệu tuần hoàn.   
Nếu tín hiệu s(t) là tuần hoàn với chu kỳ T thoả mãn điều kiện: 

                                             ∞<∫
+∞

∞−

dts(t)                                                 (1.1) 

thì  có thể phân tích thành tổng của vô số các  dao động điều hoà bằng (công cụ 
toán ) chuỗi Fourrier dạng: 

                         
)tk(cosAA

)tksinbtkcosa(As(t)

Ko

k
k

k
k

k

ϕ+ω+

=ω+ω+=

∑

∑
∞

=

∞

=

1
1

11
1

0

               (1.2)  

                       hay   ∑
∞+

−∞=

ω=
k

tjke
.
C)t(s K

1                                                   (1.2)’ 

  Trong đó: 

                         

⎪
⎪
⎪

⎭

⎪
⎪
⎪

⎬

⎫

−=ϕ+=

ω=

ω==

∫

∫∫

k

k
kkk

T

k

T

k

T

a

b
tgarc;baA

dtksin)t(s
T

b

dtkcos)t(s
T

a;dt)t(s
T

A

K

2

21

22

0
1

0
1

0
0

                    (1.13) 

                 
T
π2ω 1=  - Tần số góc của sóng cơ bản.    k = 1,2,3,4.... 

                AK,ϕK -tương ứng là biên độ và pha của sóng hài bậc k. 
         Chuỗi (1.2) gọi là chuỗi Fourrie.Nó còn có thể biểu diễn dưới dạng phức 

như (1.2)’.  Chú ý là ,theo (1.13) thì : nếu s(t) là hàm chẵn các bk sẽ bằng 0 ,nếu 
s(t) là hàm lẻ thì ak sẽ bằng 0 .                                                     

          Trong đó  k
keC

.
C =  gọi là biên độ phức (Chữ CK có dấu chấm phía 

trên)của sóng hài bậc k , được xác định  theo biểu thức (1.3) hoặc (1.3)’:                                         
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                                      dt
tjk

e)t(s

T

TT

.

C k
1ω2

2

1 −
∫=               (1.3)’ 

Như vậy một dao động tuần 
hoàn có thể phân tích thành 
tổng của vô số các dao động 
điều hoà với các tần số là ω1 
và các bội kω1 của nó ,gọi là 
các sóng hài bậc k với biên độ 
là AK   và góc pha đầu ϕK. 
     Đồ thị Ak(ωk) cho ta phổ 

biên độ;đồ thị Argument của 
Ak -tức là ϕk (ωk) cho ta phổ 
pha của tín hiệu.Trong kỹ 
thuật người ta thường quan 
tâm đến phổ biên độ. 
      Ví dụ xét phổ của dãy 

xung vuông tuần hoàn  trên 
hình 1.3.a.Dãy xung điện áp u(t) này có chu kỳ lặp       T=5 àS ,độ rộng của xung 
là tX=1 àS,độcao của xung là 25 Von.Ta có thể tìm phổ của tín hiệu theo công 
thức (1.13). hoặc (1.13)’.ở tín hiệu này hàm có dạng không chẵn không lẻ nên 
tiện hơn là dùng công thức (1.13)’. 
  Tần số cơ bản : 
 

Hzf;s/rads/rad.,
.T

000200
2

640256110256641
105
22 1

1
6

61 =
π

ω
===

π
=

π
=ω −

 

21

1

02
22

1

0

1

222
0

1

22
0

1

0

1

0

1

0

0
0

0

11
11

1111
1

1
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Ta nhận được công thức chung cho phổ được viết ở dạng tổng (1.12)’. 

Hình 1.3

a)

b)
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t
t

T

U(t)
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Theo công thức vừa nhận  được ta có phổ biên độ là 
1

10 2
2

ω

ω
=

Tk

)
t

ksin(U
C

X

k ;phổ 

pha là 
21
X

K

t
kω−=ϕ .Ta quan tâm đến phổ biên độ : 

      Theo công thức(1.13)’ thì : 

            ∑∑∑
∞

−∞=

ϕ+ω
∞

−∞=

ωϕ
∞

−∞=

ω ===
k

)tk(j
k

k

tjkj
k

k

tjk
k

kk eCeeCe
.
C)t(s 111 . 

Biểu thức này triển khai theo công thức Ơle với k=0, ± 1 , ± 2 ,± 3…..ta thấy 
phần hàm  sin bị triệt tiêu,chỉ còn phần hàm cosin gấp 2 lần nên biên độ: 
A0=C0, A1=2C1, A2=2C2…..Ak=2Ck. 

Thành phần C0 phải được tính khi đưa về dạng hàm 
x

xsin
lim
x 0→

: 
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Khi k≠0 biểu thức trên được tính : 
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Theo số liệu cho trên tX/T=1/5=0,2 nên  

)k,sin(
k

,
C;,.C k π=== 209587520250  

Kết quả phổ biên độ trong bảng 1.1. 
Bảng 1.1 

k 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C k 5 4,677 3,784 2,223 1,169 0 -0,779 -1,081 -

0,946 
-

0,519 
0

Ak 5 9,354 7,568 4,443 2,238 0 -1,558 -2,162 -
1,892 

-
1,038 

0

IAkI 5 9,354 7,568 4,443 2,238 0 1,558 2,162 1,892 1,038 0
            Hình 1.3 là ví dụ phổ của một tín hiệu tuần hoàn.Chúng gồm những vạch 

nên người ta gọi là phổ vạch hoặc phổ tuyến tính.Từ đó ta cũng thấy là với những 
sóng hài bậc càng cao thì biên độ càng giảm. 
        b)Phổ của tín hiệu không tuần hoàn.          Khi tín hiệu s(t) là không tuần 
hoàn thì người ta biểu diễn nó bằng tích phân Fourrier như sau: 
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                                           s(t)= ωωω∫
π

∞+

∞−
dtjejG

2

1 )(
.

                              (1.4) 

          Trong  đó hàm 
.

S (jω)  được xác định:                                      .                

.                                     ∫
∞

∞−

−=
⋅

dttjes(t))(jS ωω                          (1.5) 

         Ta xét ý nghĩa của hàm
.

S (jω): 
         Biểu thức (1.4) cho ta thấy tín hiệu s(t) là tổng của  vô số các dao động 

diều hoà  với biên độ phức  vô cùng bé là  : 

                                                     d ωω
π

= d)j(SA
..

2
1

                               (1.6) 

        Từ (1.6) ta được: 

                                   
ωπ

ω
d

.
Ad

2
1

)j(S =
⋅

                                    (1.7) 

         Quan hệ (1.7) cho thấy 
.

S (jω) là mật độ của biên độ phức  . 

        Đồ thị modun và Argument của 
.

S (jω) cho ta phổ biên độ và phổ pha của tín 
hiệu. Ví dụ,tìm phổ của xung vuông  hình 1.4a biểu diễn phổ của một xung 
vuông có thời gian tồn tại từ 0 đến tX  với 
độ cao h. 
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−
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Trong đó S=h.tx là diện tích của xung. 

Phổ biên độ là hàm  I S(jω)I =

2

2
x

x

t

t
sin

S
ω

ω
 có dạng hình 1.4.b. 

 Như vậy phổ biên độ cho ta hình ảnh phân bố của biên độ theo tần số . 
1.2.2 Trị số trung bình của tín hiệu  

s(t)

0             t       tX

h
a) b)

Hình 1.4 a) xung vuông và b) dạng phổ của nó

ω

)(S ω

xt

π2
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 Khi truyền tín hiệu trên đường truyền thì thời gian tồn tại của tín hiệu là 
thời gian kênh thông tin bị chiếm dụng. Nếu tín hiệu s(t) tồn tại trong khoảng thời 
gian từ t1 đến t2 thì trị số trung bình của tín hiệu được tính theo công thức: 

              s(t)Tb=
1

2 1 1

2

t t
s t d t

t

t

− ∫ ( ) .                                     (1.8) 

1.2.3.Năng lượng, công suất và trị hiệu dụng của tín hiệu. 
 + Năng lượng Ws của tín hiệu s(t) tồn tại trong khoảng thời gian từ t1 đến t2 

được xác định như sau : 

        WS = dt.)t(s
2

1

t

t

2∫         (1.9) 

 + Công suất trung bình Ptb tính theo công thức : 

                 Ptb = 
12

S
t

t

2

12 tt
Wdt.)t(s

tt
1 2

1
−

=
− ∫               (1.10) 

 + Trị số hiệu dụng Shd của tín hiệu xác định theo biểu thức         (1.11): 

   Shd = ∫−

2

1

t

t

2

12
dt).t(s

tt
1

                (1.11) 

1.2.4. Dải động của tín hiệu. 
 Dải động của tín hiệu đặc trưng cho mức của cường độ tín hiệu  tác   động 
lên 
thiết bị. Nó là tỷ số giữa trị số cực đại và cực tiểu của công suất tín hiệu tính bằng 
dexibel(dª-xi-ben - db): 

                   Ddb = 10 lg
min

2

max
2

)(
)(

tS
tS

  = 20 lg
min

max

)(
)(

tS
tS

             (1.12) 

1.3. Các hệ thống điện tử thông dụng 
    Ngày nay khó có thể tìm thấy một lĩnh vực hoạt động của con người mà ở đó 

không có sự tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp của các thiết bị điện tử. Một hệ 
thống điện tử như vậy được thiết kế để giải quyết một hoặc nhiều chức năng như 
truyền tin tức, âm nhạc, hình ảnh, thực hiện tính toán, đo đạc, điều khiển tự động 
vv...  Có thể dựa vào những đặc điểm chung nhất để phân chia các hệ thống điện 
tử thành hai dạng :     

 - Hệ thống hở, trong đó thông tin chỉ truyền đi theo một chiều nhất định . 
 - Hệ thống kín thì ngược lại, thông tin truyền theo cả hai chiều và chúng 

liên hệ chặt chẽ với nhau, đặc biệt ở đây là thông tin truyền theo chiều ngược có 
vai trò quyết định đưa hệ thống kín đến một trạng thái làm việc tối ưu. 

 Theo chức năng xử lý tín hiệu ta có thể chia các hệ thống điện tử thành ba 
loại như sau :  
1.3.1.Hệ thống thông tin quảng bá. 

    Đây là hệ thống kinh điển, kể từ thửa sơ khai của kỹ thuật điện tử cho đến 
nay nó vẫn tiếp tục phát triển để phục vụ con người trao đổi tin tức, số liệu, hình 
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ảnh.... Ngày nay ta thấy có thể nối mạng thông tin viễn thông, mạng internet trên 
toàn cầu để phục vụ trao đổi một lượng thông tin khổng lồ trong mọi lĩnh vực 
chính trị, đời sống văn hoá, kinh tế, nghiên cứu khoa học, quân sự... 
Hình 1.5 là sơ đồ khối tổng quát của một hệ thống thông tin quảng bá. Nguồn tin 
tức (mệnh lệnh, bài ca, hình ảnh....) qua thiết bị biến đổi được biến đổi thành tín 
hiệu điện tần số thấp. Ta gọi tín hiệu này là tín hiệu sơ cấp. Muốn truyền được tín 
hiệu sơ cấp đi cần phải có đối tượng truyền. Trong kỹ thuật vô tuyến điện đối 
tượng này là một dao độngđiều hoà có có tần số cao làm nhiệm vụ tải tin nên gọi 
là dao động tải tin hoặc sóng mang fo . Muốn sóng mang tải được tín hiệu sơ cấp 
đi cần phải “trộn” tín hiệu sơ cấp vào tải tin. Quá trình “trộn”, tức là quá trình cho 
tín hiệu sơ cấp tác động vào một tham số nào đó của tải tin, bắt tham số đó phải 
biến thiên theo quy luật  

           

Nguồn
tin

Bộ biến
đổi

Điều chế
Kh.®¹i

phát

Dao động
sóng mang

M áy phát M ôi
trường
truyền

tin

N
h

iÔ
u

Mạch
vào

Kh.®¹i
cao tần

Đổi tần
Kh.®¹i

trung tần
Tách
sóng

Nhận tin

Dao động
ngoại sai

M áy thu

Hình  1.5.Sơ đồ khối của hệ thống thông tin quảng bá   
của tín hiệu sơ cấp,gọi là quá trình điều chế(modulation). Sản phẩm của quá trình 
điều chế là dao động cao tần biến điệu theo dạng tín hiệu sơ cấp,gọi là tín hiệu đã 
được điều chế hoặc tín hiệu vô tuyến điện(tín hiệu VTĐ). Tín hiệu này được 
khuếch đại cho đủ lớn để phát vào môi trường truyền tin. Môi trường là không 
gian thì thông tin là vô tuyến điện, môi trường là đường dây - thông tin hữu tuyến 
điện. ở  môi trường truyền tin ngoài tín hiệu còn có các dao động điện từ khác ta 
gọi chung là nhiễu. Tại máy thu tín hiệu cần thu có tần số fth từ ăng ten hoặc 
đường dây đưa đến mạch vào để loại bớt nhiễu rồi vào khuếch đại cao tần. 
Khuếch đại cao tần chỉ khuếch đại khoảng chục lần rồi đưa vào bộ trộn để trộn 
với dao động nội bộ tần số fng ( còn gọi là dao động ngoại sai) để lấy ra tần số 
trung tần ftt ( thường ftt = fng - fth ).Tần số trung tần là tần số cố định nên khi tần số 
cần thu fth thay đổi thì tần số ngoại sai fng cũng phải thay đổi theo. Vì dải tần số 
trung tần cố định nên khuếch đại trung tần dễ dàng thực hiện với hệ số khuếch đại 
lớn, và độ chọn lọc (lọc nhiễu) cao.                              . Sau khuếch đại trung tần 
tín hiệu được tách sóng (giải điều chế -demodulation) tức quá trình nhược lại với 
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quá trình điều chế để nhận được tín hiệu sơ cấp.Tín hiệu này được  khuếch đại để 
đưa đến bộ nhận tin. 

    Toàn bộ các thiết bị nằm trên đường truyền từ nguồn tin đến nơi nhận tin lập 
thành một kênh thông tin.Kênh thông tin có thể là một chiêù hoặc hai chiều,có 
thể là hưũ tuyến hoặc vô tuyến hoặc kết hợp. 

    Hệ hthống thông tin quảng bá xây dựng theo sơ đồ khối hình1.5 có những 
đặc điểm sau: 

   -Đặc điểm thứ nhất : đó là hệ thống hở,tín hiệu từ nơi nhận tin không thể tác 
động trở lại nơi phát tin.  Chất lượng truyền tin có trung thực, chính xác hay 
không thì nơi phát không thể nhận biết được. Để nâng cao chất lượng truyền tin 
cần nâng cao chất lượng của thiết bị thu và thiết bị phát độc lập nhau.             

- Đặc điểm thứ hai là: Quá trình điều chế diễn ra ở máy phát còn quá trình tách 
sóng ở máy thu là hai quá trình ngược nhau nhằm tạo ra tín hiệu  vô tuyến và tách 
tin 
tức từ tín hiệu vô tuyến. 
    -Đặc điểm thứ ba là: trong môi trường truyền tin có nhiều loại nhiễu tác động 
(nhiễu công nghiệp, nhiễu thiên nhiên, nhiễu do các đài phát khác tạo nên...  ) 
nên việc khắc phục nhiễu bằng các giải pháp kỹ thuật khác nhau để tăng chất 
lượng thông tin là vấn đề rất quan trọng.  

-Đặc điểm thứ tư là: phải giải quyết  các vấn đề kỹ thuật cho phù hợp với từng 
loại kênh thông tin. Đó là các vấn đề cần được lựa chọn tối ưu :vấn đề dạng điều 
chế, công suất phát, tần số phát, khoảng cách và môi trường truyền tin, chất lượng 
máy thu ,giá thành sản phẩm... 
1.3.2.Hệ thống đo lường điện tử: 

Đại đa số các đại lượng vật lý cần đo trong mọi ngành kỹ thuật ( đo nhiệt độ, 
độ ẩm, tốc độ chuyển động vật thể, tốc độ vòng quay, nồng độ hạt, nồng độ dung 
dịch,theo dõi nhịp tim ...) ngày nay thường là thiết bị đo điện tử.  

    Sơ đồ khối rút gọn của thiết bị đo điện tử có dạng như ở hình 1.6 
 
   Bộ biến đổi đầu vào(các bộ cảm nhận-còn gọi là senser hay datchic) có nhiệm 
vụ biến đổi tham số của đại lượng vật lý cần đo về dạng tín hiệu điện. Tín hiệu 
mang thông tin về đại lượng vật lý này được gia công xử lý để kích thích cho thiết 
bị chỉ thị. 

    Trong các 
thiết bị đo ngày 
nay ta thấy nổi 
lên mấy đặc 
điểm sau : 
Thứ nhất: Sự 
can thiệp bất kỳ 

của một thiết bị đo nào vào đối tượng cần đo đều làm cho đối tượng cần đo không 
còn đứng cô lập với thông số thực cần biết nữa, nghĩa là đã có sự sai lệch thông 
tin tự nhiên do thiết bị đo làm biến đổi thông số của đối tượng. 

      
         
         
         
          

         Hình 1.6. Sơ đồ khối hệ thống đo lường điện tử 

 Đại lượng 
   cần đo- 
 nguồn tin 

Gia công
tín hiệu

Thiết bị
hiển thị

Bộ biến 
đổi đầu vào
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   Thứ hai: Mọi cố gắng tăng độ chính xác của phép đo thường làm tăng tính 
phức tạp, giá thành của thiết bị; đồng thời  sẽ có những nguyên nhân sai số mới 
cần được quan tâm. Bộ biến đổi đầu vào ( gọi là các cảm biến-sensor hay datchic 
) là khâu quyết định độ nhạy, độ chính xác của phép đo. 

  Thứ ba: Thiết bị đo có thể xây dựng theo nguyên tắc tương tự (analog) hoặc 
số (digital) tuỳ theo yêu cầu về mức chính xác. Các thiết bị đo lường số có độ 
chính xác cao và cho phép nối ghép trực tiếp thiết bị đo với hệ thống xử lý số liệu 
và lưu giữ thông tin đó. Với mỗi loại nguyên tắc nêu trên đều có thể áp dụng một 
trong hai phương pháp: đo trực tiếp ( trực tiếp biến đổi đại lượng cần đo để khôi 
phục giá trị đo từ thông số đầu vào ) hoặc gián tiếp bằng cách so sánh với một 
mẫu chuẩn trong máy đo. 

   Thứ tư: Trong thực tế thường phải đo cùng một lúc nhiều thông số của một 
quá trình, khi đó cần có nhiều bộ cảm biến đầu vào tương ứng làm việc chung với 
cùng một kênh xử lý, gia công thông tin thu được từ một khối chỉ thị nhờ một bộ 
điều khiển để phân chia kênh và điều chỉnh tốc độ đo. 

   Ngày nay trong nhiều máy đo người ta sử dụng bộ vi xử lý trung tâm với 
những chương trình đã được cài đặt sẵn để tự động thực hiện các phép đo. 
1.3.3.Hệ  thống tự động điều chỉnh và tự động ổn định. 
    Đây là một hệ thống kín được sử dụng rất rộng rãi trong các hệ tự động điều 
chỉnh  
 một hoặc vài thông số trong một quá trình. ở đây có đường tín hiệu ngược phục 
vụ cho mục đích tự động hiệu chỉnh. Ví dụ xét sơ đồ khối của một hệ tự động 
khống chế nhiệt độ như trên hình 1.7 
           Nhiệt độ của đối tượng cần theo dõi ( ví dụ như lò nung hoặc lò ấp trứng 
gà chẳng hạn ) được biến đổi thành tín hiệu điện Ux thông qua bộ biến đổi rồi 
được so sánh với giá trị chuẩn Uch ứng với một mức nhiệt độ nhất định. Tại bộ so 
sánh hai tín hiệu Ux và Uch được so sánh với nhau để cho ra kết quả: 
Nếu độ sai lệch bằng “0” thì đối tượng đang ở trạng thái “chuẩn” nên không cần 

 điều chỉnh, nghĩa là nhánh phản hồi không hoạt động ( nhiệt độ đo bằng nhiệt độ 
chuẩn) . 

 
               t0

x                              t
0

x → Ux             UchuÈn   
            
            
            
            
                   
.                                                                 ∆U = Ux - UchuÈn    
                                      

       Hình 1.7 Sơ đồ khối của một hệ tự động khống chê đối tượng đo 

Khuếch đại
sai lệch Cơ cấu 

chấp hành

Bộ biến 
đổi 

Đối tượng 
cần khống  chế 

Tạo tín hiệu
    chuẩn   

Hiển thị 
kết quả 

    Bộ      
 so sánh  
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 -Nếu độ sai lệch khác“0”và có giá trị dương tức là ∆U = Ux - Uch > 0 ( tức là t0
x 

>t0
ch , nhiệt độ đo lớn hơn nhiệt độ chuẩn) thì sai lệch  ∆U được khuếch đại và tác 

động vào cơ cấu chấp hành điều chỉnh t0
x theo hướng giảm để đạt được ∆U = 0. 

- Nếu độ sai lệch có giá trị âm, tức là   ∆U = Ux - Uch < 0 thì quá trình diễn ra 
sẽ ngược lại 

Qua ví dụ trên ta thấy một hệ thống điện tử tự động điều chỉnh có các đặc điểm 
sau:  

1. Luôn xảy ra quá trình thông tin hai chiều với sự tham gia của một hoặc 
nhiều vòng phản hồi để liên tục theo rõi đối tượng nhằm ổn định một 
hoặc vài thông số của nó trong một vùng hạn định. 

 2. Mức độ chính xác của quá trình phụ thuộc vào bộ biến đổi, bộ so sánh, 
độ chính xác của nguồn tín hiệu chuẩn cũng như cơ cấu chấp hành. Như vậy hệ 
thống phản hồi cùng quyết định chất lượng của cả hệ thống.  

 3. Việc điều chỉnh có thể diễn ra liên tục ( analog) hoặc gián đoạn theo 
thời gian (digital) để đạt được giá trị trung bình mong muốn. Phương pháp digital 
tỏ ra có nhiều ưu điểm hơn phương pháp analog. 
1.4.Các dạng tín hiệu điều chế 

   Như phần trên đã nêu, trong hệ thống thông tin quảng bá  cần có  quá trình 
điều chế. Không những chỉ trong hệ thông tin vô tuyến điện cần có điều chế mà 
đôi khi ngay trong các hệ máy đo lường, hệ tự động điều chỉnh cũng cần điều chế 
tín hiệu.ở ở đây ta xét sơ lược về các dạng tín hiệu điều chế.Dùng tín  hiệu sơ cấp 
ký (hiệu là sΩ(t)  ) điều chế sóng mang u0(t) là dao động điều hoà tần số cao, ta có 
ba cách: điều chế biên độ, điều chế tần số và điều chế pha, cho tương ứng ba tín 
hiệu là tín hiệu điều biên, tín hiệu điều tần và tín hiệu điều pha. 
1.4.1 Tín hiệu điều biên AM(Amplitude Modulation)       

    Để có được tín hiệu điều biên ta cho tín hiệu sơ cấp uΩ(t) tác động lên biên 
độ của sóng mang u0(t), bắt biên độ của sóng mang biến thiên theo quy luật của 
hàm sơ cấp uΩ(t). 

   Để đơn giản ta coi uΩ(t) là một dao động hình sin đơn âm (là một tần số âm 
thanh) đồ thị hình 1.8a. 
                uΩ(t)=UΩmcos (Ωt+ϕΩ)                                                (1.13) 

   Dao động sóng mang là:  
             u0(t) = U0m cos (ωot + ϕ0 ) = Uom cos(2πf0  +  ϕ0 )        (1.14) 
   Trong đó U0m, ωo, f0 và ϕ0 tương ứng là biên độ, tần số góc, tần số và pha  

ban đầu của dao động sóng mang u0(t)( hình 1.8b). 
   Tín hiệu điều biên sẽ có biểu thức:  
 u®b(t) = [U0m + hsΩ(t) ] cos(ωot + ϕ0 ) 

= )cos()(
00

m0
m0 t

U

thu
1U ϕ+ω⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+ Ω  

Thay uΩ(t) = UΩmcos (Ωt + ϕΩ) vào biểu thức trên ta có :  
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)cos()cos()(
00

db tt
U

hU
1Utu

m0

m
m0 ϕ+ω⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+Ω+= Ω

Ω

                 =U0m[1+m®bcos( Ωt   +ϕΩ)] cos (ω0t +ϕ0)                             (1.15)     
     Trong biểu thức trên  h là một hằng số, biểu hiện mức độ thâm nhập của tín 

hiệu sơ cấp vào sóng mang(phụ thuộc vào  mạch điều biên);  
m

m
db U

Uh
m

0

. Ω=  

gọi là độ sâu hoặc chỉ số điều biên. 

     Để tách sóng không bị méo thì     o≤ mđb ≤ . Biểu thức (1.15) cho phép ta 
biểu diễn tín hiệu điều biên như đồ thị hình 1.8c. Từ đồ thị  ta thấy biên độ của tín 
hiệu điều biên biến đổi theo quy luật của tín hiệu sơ cấp và tin tức chứa trong 
đường bao của tín hiệu điều biên. 

         Biểu thức (1.15) có thể biến đổi về dạng: 
 
 

).(])cos[(

])cos[()cos()(

161t
2

Um

t
2

Um
tutu

00
m0db

00
m0db

00m0db

Ω

Ω

ϕ+ϕ+Ω+ω+

ϕ+ϕ+Ω+ω+ϕ+ω=

   
  

 Biểu thức (1.16) cho ta thấy trong tín hiệu 
điều biên có ba thành phần:thành phần thứ 
nhất là sóng mang tần số góc ω0, biên độ 
U0m ,thành phần thứ hai có tầnn số góc     

(ω0 + Ω) biên độ 
2
Um m0db

 gọi là biên 

trên,thành phần thứ ba -biên dưới có tần số 
góc   (ω0 - Ω) và biên độ cũng là 

2

Um m0db  . Hai biên trên và dưới có mang 

tin ( chứa tần số Ω ) nhưngcó biên độ nhỏ 
hơn một nửa tải tin   U0m  ( vì mđb  ,≤ 1). 
Phổ của tín hiệu điều biên đơn âm có dạng 
như ở hình 1.9.a 

   sΩ(t) 
 
  a)                                                          t              
 
u0(t) 
 
 b)                                                             t 
  
 
 u®b(t) 
 
 c) 

                                                            t 
 

            
      Hình 1.8 Đồ thị mô tả nguyên lý điều biên 

Đường bao của tín
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    Trường hợp tín hiệu sơ cấp không phải chỉ là một tần số Ω mà là một giải tần 
số từ Ωmin đến Ωmax (tức từ FminữFmax thì phổ của nó sẽ gồm sóng mang, một giải 
biên trên[ωo+(Ωmin ữΩmax)] và một giải biên dưới[ωo-(Ωmin ữΩmax)] như ở hình 
1.9b . Lúc đó bề rộng của phổ tín hiệu điều biên là : 
∆ω®b= [ωo+Ωmax)] -[ωo-Ωmax)] = 
2Ωmax          hay                                                                

∆f®b=2Fmax                            (1.17) 
    Trong tín hiệu điều biên 

(1.16) nếu loại bỏ đi thành phần 
sóng mang thì sẽ được tín hiệu 
điều biên cân bằng;còn nếu loại 
bỏ thêm một biên,chỉ còn lại một 
biên thì được tín hiệu đơn biên.  
1.4.2 Tín hiệu điều tần FM và 
điều pha. 

Tín hiệu điều tần có tần số 
biến thiên theo quy luật của tín 
hiệu sơ cấp, tức là nếu ωo là tần 
số của sóng mang thì tần số của 
tín hiệu điều tần sẽ là  

 ω = ωo + h.uΩ(t). 
Pha tức thời ϕ(t) của tín hiệu điều tần là ϕ(t) = ∫ dt.ω  
Biểu thức của tín hiệu  điều tần sẽ có dạng: 
    u®t(t) = U0mcosϕ(t) = U0m cos[ω0t + h )(tu∫ Ω  dt+ϕ0 ]. 

 Trong trường hợp  uΩ(t) là đơn âm  như (1.13) thì ta có :  

               [ ]
[ ]0dt0m0

0tsinm0hUtoωm0

0m0m0dt

φtsinmtωcosU

cosU

)φdttcosUht0ωcos(Uu

+Ω+=

=

∫ +Ω+

+Ω
Ω

+

=

                  (1.18) 

Trong đó mđt là độ sâu hoặc chỉ số điều tần. 
Hình 1.10b biểu diễn đồ thị của một dao động điều tần khi tín hiệu điều chế là 

đơn âm (h1.10a).Tín hiệu điều tần hình 1.10.b có tần số biến thiên theo giá trị tức 
thời của tín hiệu hình 1.10.a 

                               Uom

  
2

0mUmb
        

2
0mUmb

a)

      0 ωo- Ω    ωo ωo+ Ω             ω

b)
           ωo- Ωmax   ωo- Ωmin     ωo ωo+ Ωmin       ωo+ Ωmax

Hình 1.9 Phổ của tín hiệu điều biên
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     Biểu thức của tín hiệu điều pha có 
dạng  
u®f = U0mcos[ω0t + h.uΩ(t) + ϕo ] (1.19) 

Nếu   uΩ(t) là đơn âm như (1.13) thì  
u®f(t) = U0mcos [ω0t + h uΩ(t) + ϕ0]= 
U0mcos [ω0t + m ®f cosΩt + ϕ0]        

                                                 (1.20) 
Trong đó mđf = hUΩm gọi là độ sâu hoặc  
chỉ số điều pha. Ta biết rằng tần số và 
pha có quan hệ chặt chẽ với nhau nên 
điều pha sẽ làm cho tần số biến thiên và 
ngược lại điều tần làm cho pha biến 
thiên. 

     Như vậy, ở tín hiệu điều tần  và 
điều pha thì tin tức nằm trong sự biến 
thiên của tần số và pha của tín hiệu đã được điều chế.  

     Cuối cùng cần nhấn mạnh thêm một  đặc điểm quan trọng của các tín hiệu 
điều chế là : 

     ở tín hiệu điều biên công suất của nó phụ thuộc vào  độ sâu điều chế, còn ở 
tín hiệu điều tần thì độ sâu điều chế không quyết định công suất. Nghĩa là ở tín 
hiệu điều tần khi có điều chế cực đại hoặc không có điều chế công suất vẫn như 
nhau.Tuy  
nhiên có sự phân bố lại năng lượng giữa các thành phần tần số trong quá  trình   
điều 
chế. 
1.5.phân loại sóng vô tuyến điện theo tần số và đặc điểm 
của quá trình truyền sóng 
1.5.1.Phân loại sóng vô tuyến điện. 
      Sóng vô tuyến điện là dao động điện từ  được truyền đi trong không gian với 
tốc độ của ánh sáng (C = 3.108m/s). Sóng vô tuyến được bức xạ từ các đài phát 
sóng cao tần. Người ta thường phân loại sóng vô tuyến theo bước sóng (hoặc tần 
số ) của sóng mang. Bước sóng λ là khoảng cách mà sóng đi được trong một 
khoảng thời gian bằng một chu kỳ của dao động. Bước sóng λ thường tính bằng 
mét, centimet, milimet.                           
Bảng 1.1 
                            Bảng phân loại sóng vô tuyến điện 
Số    Dải 

 
Sóng   Bước 

sóng 
     Tần số  Lĩnh vực 

TT Tên 
chung 

Tên riêng          λ          f ứng dụng 

      

t

t

u  (t)

u (t)

Ω

Hình 1.10.a) Tín hiệu đơn âm
    b) Tín hiệu điều tần đơn âm

a)

b)
®t
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1 
 

 
 
2 
 
 
 

   3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 

Sóng 
dài 
(LW) 

 
Sóng 
trung 
(MW)   
 
Sóng 
ngắn 
(SW ) 
 
Sóng 
cực 
ngắn 
(SCN) 

 

Sóng siêu 
dài 

Sóng dài 
 

Sóng trung 
 

 
 

Sóng ngắn 
 
 
 

Sóng met 
 

Sóng 
®ªximet 
Sóng 
centimet 
Sóng     
milimet 

100÷10Km 
10 ÷ 1km 

 
 

1km÷100m 
 

 
 
100m ÷ 10m 

 
 

 
10 ÷1m 

 
1m ÷ 1dm 
 
10 ÷ 1cm 
 
10 ÷ 1mm

3 ÷ 30 Khz 
30÷ 300Khz 
 

 
300khz÷3 
              Mhz 

 
 

3 ÷ 30 Mhz 
 
 

 
30 ÷ 300Mhz 

 
 

300Mhz÷3Ghz 
3 ÷ 30 Ghz 
 
30÷300Ghz 

  Thông tin 
phát thanh ,vô 
tuyến định vị 

 
Thông tin liên 

lạc phát thanh, 
VT định vị 
 

Thông tin liên 
l¹c,ph¸t thanh 

 
 
Phát thanh 

FM, thông tin 
liên lạc , Ra đa, 
truyền hình ,VT 
định vị.... 

    Tần số của sóng được tính bằng Hz, Khz = 103 Hz, Mhz = 106 Hz, Ghz =109 
Hz , Thz = 1012 Hz. Độ dài bước sóng λ và tần số liên hệ với nhau theo công thức:
  

                       λ[m] = 
][

300
][

300000000
Mhzfhzf

=                                (1.21) 

   Sóng vô tuyến nằm trong các dải tần số khác nhau có những đặc điểm khác 
nhau và cũng được ứng dụng với các mục đích khác nhau.  

   Có thể phân chia một cách tương đối các sóng vô tuyến theo bảng sau1.1. 
1.5.2.Cấu tạo của môi trường truyền sóng. 

 Môi trường truyền sóng là không gian bao quanh trái đất, tức là bầu khí 
quyển của trái đất. Lớp khí quyển có độ cao tính từ mặt đất khoảng 2000 ÷ 
3000km, trong đó chứa các hỗn hợp khí chủ yếu là Nitơ, hyđrô, ôxy và hơi nước. 
Khí quyển được chia thành nhiều tầng, trong đó mỗi tầng ảnh hưởng đến quá 
trình truyền sóng khác nhau. 

 + Tầng đối l−u: Là tầng khí quyển thấp nhất có chứa đủ các thành phần 
khí nêu trên. Tầng này có độ cao từ 10 ÷ 18km   

 + Tầng bình l−u: Tầng bình l−u nằm trên tầng đối l−u, thành phần chủ yếu 
của nó là hơi nước và hầu như nó không ảnh hưởng đến quá trình truyền sóng vô 
tuyến điện 

 + Tầng điện ly: Tầng điện ly nằm trên tầng bình l−u nó đóng vai trò quyết 
định trong việc truyền sóng vô tuyến điện, đặc biệt với sóng trung và sóng ngắn. 
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 Do tác dụng của các tia mặt trời, tia vũ trụ  các chất khí bị ion hoá làm 
xuất hiện các hạt điện tích dương và âm. Tuỳ theo mật độ của các hạt mang điện 
mà người ta chia tầng điện ly ra làm nhiều lớp: 

• Lớp D là lớp thấp nhất có độ cao khoảng 90km, là lớp chỉ xuất hiện 
ban ngày khi cường độ tia mặt trời mạnh. 

• Lớp E ở độ cao 130km 
• Lớp F ở độ cao trên 130km. 

 Vào ban ngày của mùa hè cường độ tia mặt trời rất mạnh nên 
lớp F lại chia thành hai lớp con là F1 và F2. Lớp con F1 ở độ cao khoảng 200 km, 
F2 - 400 km. 

 Từ lớp D đến lớp F mật độ của các hạt mang điện tăng dần. 
 Các tầng khí quyển nằm trên tầng điện ly có mật độ rất loãng nên hầu như 

không ảnh hưởng đến quá trình truyền sóng vô tuyến điện. 
1.5.3.Các phương pháp truyền sóng. 
 Hình 1.11 mô tả sơ lược các phương pháp truyền sóng cơ bản.   
-Đường 1 là sóng đất, sóng này lan truyền sát bề mặt trái đất. 
-Đường 2 là truyền trực tiếp, sóng này truyền thẳng theo đường “ chim bay” từ 

trạm phát đến trạm thu. 
-Đường 3 là truyền qua tầng điện ly, sóng này truyền nhờ hiện tượng phản xạ 

nhiều lần và theo các đường khác nhau giữa các tầng điện ly và mặt đất. 
-Đường 4 là đường truyền qua vệ tinh viễn thông. 
+Sóng dài ít bị mặt đất hấp thụ và có khả năng uốn cong theo hình dáng bề mặt 

của trái đất, vì vậy người ta thường dùng sóng đất để truyền sóng dài.Đặc biệt ở 
những vùng hàn đới, ôn đới việc truyền sóng đất rất ổn định nên có thể dùng cho 
mục đích thông tin, phát thanh. Sóng có thể truyền xa tới 3000km. Tuy nhiên 
nhượcđiểm của cách truyền sóng này là công suất phải lớn, ăng ten thu- phát phải 
cao. 

+ Sóng trung có thể truyền theo hai cách: Hoặc sóng đất hoặc sóng điện ly ( 
còn gọi là sóng trời ). Ban ngày sóng trung được truyền bằng sóng đất, bước sóng 
càng dài thì khoảng cách truyền càng xa ( có  thể truyền đạt tơí 3000km). Ban 
ngày không truyền theo sóng điện ly vì tồn tại lớp D có khả năng hấp thụ sóng 

trung rất mạnh, bước sóng càng dài thì sự hấp thụ sóng càng tăng. Ban đêm 

Mặt trái đất

Comm. Tower

Comm. Tower

Comm. Tower
Satellite dish

Satellite Satellit
e

Satellite dish

1 2

3

4

Hình1.11.Các dạng đường truyền sóng

44

3

3
3



 20

không có lớp D nên sóng trung có thể truyền bằng cả sóng đất và sóng trời. Sóng 
điện ly có cự ly truyền rất lớn nên về đêm sóng trung có khả năng truyền đi rất 
xa. 

 + Sóng ngắn được truyền chủ yếu bằng sóng điện ly. Nếu chọn bước sóng 
thích hợp thì sóng sẽ phản xạ  từ tầng điện ly, phần bị tầng điện ly hấp thụ là 
không đáng kể nên sóng sẽ phản xạ nhiều lần giữa tầng điện ly và bề mặt trái đất. 
Do vậy, ta có thể thực hiện được thông tin giữa hai điểm bất kỳ của trái đất nếu ta 
chọn bước sóng thích hợp. 

   Bước sóng thích hợp là bước sóng nhỏ hơn bước sóng giới hạn λgh ( λ <  λgh). 
Nếu chọn bước sóng lớn hơn bước sóng giới hạn thì sẽ phản xạ kém từ tầng điện 
ly, còn nếu chọn lớn hơn quá nhiều thì sóng sẽ không phản xạ từ tầng điện ly. 
Bước sóng giới hạn λgh phụ thuộc vào mật độ của các hạt mang điện của tầng điện 
ly, do đó bước sóng giới hạn sẽ biến đổi theo mùa, ngày và đêm.  

   Thường ban ngày truyền sóng có bước sóng nằm trong khoảng 10÷25 m, ban 
đêm 35 ÷ 50 m là tốt nhất. 

  Do sóng điện ly từ điểm phát đến điểm thu phản xạ theo nhiều đường khác 
nhau nên pha của sóng đến điểm thu sẽ khác nhau. Nếu các sóng đó ngược pha 
nhau thì chúng sẽ triệt tiêu nhau làm cho biên độ giảm, nếu chúng đồng pha thì 
biên độ tăng. Do vậy biên độ của tín hiệu thu được lúc tăng lúc giảm một cách 
ngẫu nhiên. Hiện tượng đó người ta gọi là hiện tượng pha đinh. Hiện tượng pha 
đinh là nhược điểm chính của sóng điện ly. 

 + Sóng cực ngắn không phản xạ từ tầng điện ly mà cũng không uốn cong theo 
bề mặt của trái đất nên chỉ có thể truyền thẳng. Nghĩa là điểm thu và điểm phát 
(đỉnh ăng ten ) phải “nhìn” thấy nhau. Vì mặt của  trái đất cong nên thực tế thông 
tin chỉ thực hiện được ở cự ly 50 ÷ 60 Km. Muốn truyền được xa hơn phải chuyển 
tiếp trung gian qua các trạm ở mặt đất hoặc vệ tinh địa tĩnh. 
1.6 .Sơ lược về lọc tần số : 

Khi phân tích các loại tín hiệu ta thấy có loại phổ của nó gồm hữu hạn các 
thành phần tần số (ví dụ tín hiệu điều biên AM) hoặc có các loại phổ là vô số các 
thành phần tần số nhưng năng lượng chủ yếu vẫn tập trung trong một dải tần số 
hạn hẹp  (ví dụ tín hiệu điều tần FM). 

  Một trong những công việc quan trọng trong quá trình xử lý tín hiệu trong các 
máy điện tử là lọc lấy tần số hữu ích, loại bỏ các tần số có hại. Chức năng đó 
được thực hiện bởi các mạch lọc điện hay đơn giản gọi là các mạch lọc. 
1.6.1. Khung cộng hưởng đơn . 

  Một mạch lọc đơn giản nhất là một khung cộng hưởng đơn gồm một điện 
cảm L, một điện dung C và một điện trở R  như hình 1.12a.  
Vì các mạch lọc phức tạp hơn thường được xây dựng từ mạch đơn giản này nên ta 
xét quá trình vật lý diễn ra ở đó. 

   Trong hầu hết các trường hợp một điện trở R  thường không mắc vào mạch 
mà là điện trở tổn hao trong mạch bao gồm điện trở tổn hao của cuộn cảm L, của 
chất điện môi trong tụ C và của các dây nối. 
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       Đầu tiên ta xét khung cộng hưởng  LC lý tưởng không tổn hao (R=0 ) hình 
1.12b. Giả sử trước khi đóng khoá K năng lượng được nạp cho tụ C (ở dạng điện 
trường )  bởi điện áp UCmax , tức  là năng lượng điện trường tích trong tụ C là     

                WE = 
2

2
maxU

C   

       Khi khoá K bật về vị trí 1 
thì tụ C bắt đầu phóng điện 
sang điện cảm L, điện cảm L 
nạp điện năng dưới dạng từ 
trường bằng dòng điện iL tăng 
dần. Dòng đạt giá trị cực đại 
Ilmaxđúng vào lúc tụ C vừa 
phóng hết, nghĩa là toàn bộ 
năng lượng tụ C được chuyển sang điện cảm L. Năng lượng từ trường của điện 
cảm lúc này là cực đại có giá trị : 

                                                WL = 
2

2
maxI

L    

        Tiếp tới là điện cảm phóng điện bằng dòng iL giảm dần cho đến khi tụ C có  
điện áp Ucmax nhưng có dấu ngược với dấu khởi đầu. Quá trình phóng nạp qua lại 
giữa tụ điện và điện cảm diễn ra theo một quy trình xác định,đặc trưng bởi 
phương trình vi phân sau : 

 0u
dt

ud
hay0

LC
u

dt

ud
cr2

c
2

c
2

c
2

=ω+=+                (1.22) 

 (1.22) là phương trình của dao động điều hoà .Nghiệm của nó có dạng : 
  uC (t) = U Cmcos 2πfr t        (1.23) 
 Tương tự ta tìm được quy luật biến thiên của dòng điện: 
                               iL(t) = Ilmsin2πfr t                                                                     (1.24) 

 UCm, ILm là biên độ của điện 
áp uc(t) và dòng điện iC(t)=iL(t). 
Đồ thị biểu diễn độ biến thiên của 
điện áp (1.23) và dòng điện (1.24) 
trên hình 1.13 
 Tần số fr trong (1.23)và 
(1.24) là tần số cộng hưởng của 
khung dao động LC. Nghịch đảo 

của fr là chu kỳ T của dao động, đó là thời gian từ lúc bắt đầu phóng cho đến lúc 
nạp lại giá trị ban đầu của điện dung hoặc điện cảm. Như vậy chu kỳ T hoặc tần 
số fr (ωr=2πfr) có quan hệ đơn trị với L và C. Trị số của nó có thể được xác định 
từ trị số bằng nhau của modun trở kháng của điện dung và điện cảm, tức là : 

Cω
1Lω
r

r =  nên  ωr=
1
LC

  [rad/s]  ;      fr = 
1

2π LC
 [1/s=hz]            (1.25) 

L
C ER

L

1  2

C

Hình 1.12 .a)Khung cộng hưởng có tổn hao
                 b)Khung cộng hưởng lý tưởng

 
            uC(t) 
 
         iC(t) 
 
                                                                   
    Hình 1.13.Điện áp và dòng diện  hình sin 

t
uc       ic
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 Sự biến thiên của các trở kháng XL= ωLvà XC = 
1

ω C
có dạng như ở hình 1.14 . 

XP k = XL - 
1

ΧC

 là thành phần phản kháng của khung cộng hưởng. Khi tần số nhỏ 

hơn tần số cộng hưởng ωr mạch mang tính dung kháng, khi lớn hơn tần số cộng 
hưởng mạch 
mang tính cảm kháng. Với khung cộng hưởng ngoài các thông số ωr, fr, T còn đặc 
trưng bởi các thông số quan trọng sau đây: 

 - Trở kháng sóng ρ bằng tỷ số của điện áp trên C và dòng điện qua L,tìm 
từ trị số bằng nhau của năng lượng cực đại được nạp trên L và C : 

                                   WM=L =
2
LI2

m WE=C
2

U 2
mC

 

                                                
C

L
=ρ                               (1.26) 

 
       Trường hợp vừa xét trên là trường 

hợp mạch điện không có tổn hao (r = 0), 
các dao động kéo dài vô tận. Trong mạch 
thực có điện trở tổn hao r , các dao động 
sẽ tắt dần và tắt càng nhanh khi trị số của r 
càng lớn. 

Đối với các khung cộng hưởng có điện 
trở tổn hao r ≠0,người ta đưa ra khái niệm 
hệ sốphẩm chất Q: 

      Q =
r
ρ

               (1.27) 

 Có thể chứng minh rằng lúc này 
dòng điện trong mạch sẽ biến thiên theo 
quy luật hình sin tắt dần : 

   iL(t) = ILm .
t

TQ
π

e
−

sin2πfr t          (1.28) 
 Quan hệ (1.28) có đồ thị thời gian trên hình 1.15  . 

 Tỷ số kτπ
QT

=  trong (1.28) gọi là hằng số thời gian của khung cộng hưởng. τk 

được xác định bằng khoảng thời gian mà biên độ của dòng điện giảm đi  e    lần 
so với giá trị cực đại ( dòng giảm đến trị số 0,37ILm ) .Thực tế khi r khác 0 thì tần 
số của dao động là ω’

r  khác với  ωr: 

XL

XC

rω ω0

Hình1.14.Trở kháng của L và C

Xpk
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⎠
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⎠
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⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−ω=ω'  

Tuy nhiên có thể lấy gần đúng ω‘
r ≈ ωr. 

Nếu trị số của r khá lớn thì trong khung sẽ không phát sinh dao động tắt dần 

mà dao động sẽ tắt ngấm ngay lập tức. Trường hợp này ứng với ωr  ≤
r
L2

, tức là Q 

≤ 0,5. 
Thường sử dụng khung dao động có hệ số phẩm chất Q nằm trong khoảng: 
                              10 ÷ 20 < Q < 200 ÷ 300 
Đôi khi người ta sử dụng  khái niệm hệ số tổn hao d=1/Q để đánh giá chất 

lượng của khung cộng hưởng.                                                    
Chế độ xét trên là chế độ dao động tự do trong mạch RLC nối tiếp. Trong thực 

tế thường sử dụng chế độ dao động cưỡng bức: khung dao động được nuôi bởi 
nguồn suất điện động hình sin, có tần số xấp xỉ tần số cộng hưởng ωr của  khung  
dao  động 

 (hình 1.16). Nếu nguồn mắc nối tiếp với L và C thì khung cộng hưởng gọi là 
nối tiếp. Lúc này biên độ của dòng điện sẽ là:  

                          ( ) ( ) 2

Cω
1Lω2r

U
=

ωZ
U

ωI mngmng
m

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+

=          (1.29).                   .           

Khi ω = ωr thì Im(ωr) = r
U mng ; biên độ điện áp trên điện cảm và điện dung là:

  UmL(ωr) = Im(ωr).ωr L = Ungm.Q;   UmC(ωr) = Im . Cω
1

r

 = Ung m.Q 

 Như vậy khi ω = ωr, biên độ điện áp trên L và C bằng nhau và gấp Q lần 
biên độ điện áp đặt vào mạch, ta nói rằng mạch ở trạng thái cộng hưởng. 

 Dòng điện trong mạch tần số ω  có biên độ phụ thuộc vào tần số như sau: 

 
 
      iL(t) 
 
 
                                                              t         

    Hình 1.15 dòng điện iL(t) tắt dần 

                      C 
 
      ung(t)  L         

                     
                    r 

 
Hình 1.16Khung cộng 

hưởng nối tiếp 
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(1.30) 
 Khi sử dụng khung cộng hưởng để lọc tín hiệu ta thường xét tần số lân cận 

tần số cộng hưởng nghĩa là ω + ωL ≈ 2ωr; ω - ωr = ∆ω - độ lệch tần số tuyệt đối. 
Lúc đó (1.30) có dạng :    

  

                      
( )

( ) 2

r

2Rm

m

ω
ω2Q1

1
ωI
ωI

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∆
+

=                             (1.30)’ 

 Quan hệ (1.30)’ cho ta đặc tính biên độ tần số hay đặc tính chọn lọc của 
khung cộng hưởng. (hình 1.17) . 

Tính chất chọn lọc, tức là khả năng làm yếu  tín hiệu có tần số lệch khỏi tần số 
cộng hưởng, được đặc trưng bởi dải thông và hệ số chữ nhật. 

Dải thông 2∆ωd là dải tần số ứng với mức giảm 2 lần của đặc tính chọn lọc so 
với giá trị cực đại. ( Hình 1.17) : 2∆ωd = ∆ω0,7= ω1- ω-1. 

 Theo định nghĩa thì từ (1.30) ta có:  
 

 70
2

1

2
1

1
2

702

,

Q
R

,

==
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⎠

⎞
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⎝

⎛
ω
ω∆

+

 

 Từ đó ta có: 

      2∆ωd = ∆ω0,7= Q
ω r   (1.31) 

 Khi hệ số phẩm chất Q thay đổi thì 
giải thông thay đổi tỷ lệ nghịch với Q. 

 Tương tự người ta xác định dải 0,1 
tức là dải tần số ứng với mức giảm 10 lần, ký hiệu là ∆ω0,1 .Hệ số chữ nhật KCN = 
∆
∆

ω
ω

0 1

0 7

,

,

 đánh giá mức độ giống hình chữ nhật của đặc tính chọn lọc. Lý tưởng KCN 

= 1, còn đối với các khung cộng hưởng thì   KCN > 1. KCN càng tiến tới 1 thì độ 
chọn lọc càng cao. 

 

   707,0
2

1
=       1 

                                                              
  

          
 

                        ∆ω0,7 

                         ωr 
Hình 1.17   Đặc tính chọn lọc của 

khung cộng hưởng 
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 Ngoài đặc tính biên độ tần số đã xét ta còn quan tâm đến đặc tính pha tần 
số; Đó là góc lệch pha của dòng điện so với điện áp nguồn tại tần số đang xét: 

  ϕz(ω)= arc tg ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

−

ω
ω

ω
ωarctgQ

r
Cω

1Lω
r

r
  (1.32) 

 Khi tần số đang xét ở lân cận tần số cộng hưởng thì  
   ϕz(ω) ≈ arc tg(2Q.

rω
ω∆ )                                          (1.33) 

Khung cộng hưởng song song. Khi nguồn, điện cảm, điện dung mắc song song   
ta có khung cộng hưởng song song. Xét mạch thông dụng hình 1.18.ở chế độ dao 
động cưỡng bức với nguồn dòng i(t) có thể chỉ ra rằng điện áp trên khung cộng 
hưởng được đặc trưng bởi tổng trở Z(jω) của mạch với:       

                                        
22

2

1

1

)(Q
r

Z

rω
ω∆

+

ρ
=                           (1.34) 

 Khi ω = ωr, ∆ω = 0 mạch ở trạng thái cộng hưởng⏐Z⏐= Q.ρ, tức là cũng 
giống như khung cộng hưởng nối tiếp khi cộng hưởng tổng trở là thuần trở. 

Nhưng khác với khung cộng hưởng nối tiếp, ở đó khi cộng hưởng tổng trở có trị 
số bằng r  nhỏ , ở khung cộng hưởng song song, trở kháng cộng hưởng rất lớn, 

nếu r =0 thì nó bằng ∞. 
    Điện áp trên khung cộng hưởng :  I ng m⏐Z⏐  ; điện áp khi cộng hưởng là                       
I ngm(ωr). ⏐Z(ωr)⏐. Tương tự như ở khung cộng hưởng nối tiếp, ở đây đặc tính 
biên độ tần số là: 

( )
( ) ( ) 2

2 21

1

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

ω
ω∆

+

=
ωω

ω

r

RRngm

ngm

Q
zI

zI
                                                                                                 

(1.35) 
 Như vậy đặc tính của mạch cộng hưởng song 
song cũng tương tự như mạch cộng hưởng nối tiếp ta 
đã xét. Dải thông 2∆ωd là dải tần số ứng với mức 
giảm 2 lần của đặc tính chọn lọc so với giá trị cực đại. ( Hình 1.17)          2∆ωd 
= ∆ω0,7= ω1- ω-1. 
1.6.2.Khung cộng hưởng ghép  
 Để cải thiện đặc tính chọn lọc của khung cộng hưởng-đạt được hệ số phẩm 
chất tốt hơn ,khi lọc tín hiệu người ta ghép hai khung cộng hửơng đơn với nhau 
qua hỗ cảm hoặc điện dung. Thường sử dụng mạch ghép qua hỗ cảm(biến áp), 
ghép điện dung ngoài hoặc điện dung trong tương ứng như hình 1.19a,b,c. 

 
 
 
 
 

Hình 1.18 Khung cộng 
hưởng song song 

     r

      L
           C
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 Trong các mạch ghép đặc tính tần số của mạch không phụ thuộc vào dạng ghép 
mà chỉ phụ thuộc vào đại lượng ghép ( hệ số ghép ). Vì vậy ta xét hai khung cộng 
hưởng nối tiếp ghép qua hỗ cảm ( biến áp ) như ở hình 1.20 

Dưới tác động của nguồn suất điện động E(ω) ở khung dao động thứ nhất sẽ có 
dòng I1 ,dòng  này  gây  nên  từ  thông móc vòng sang cuộn L2, tạo nên suất điện 

động hỗ cảm: 
                                      E12 = - jωM I1 = - Xgh I1.  

 ở đây Xgh = jωM - trở kháng hỗ cảm . 
 
 M = k 2.1 LL , k là hằng số biểu hiện mức độ ghép giữa hai cuộn cảm. 

Suất điện động E12 gây nên dòng I2 ;dòng này lại tạo nên từ thông móc vòng sang 
cuôn L1 , ở L1 lại suất hiện suất điện động hỗ cảm E21. Như vậy ở mỗi cuộn cảm 
suất hiện một thành phần tổng trở tương hỗ ZTH :       

ZTH 21 = -
2

2

2

12

11

2

1

21

Z
X

ZII

I

I

ghghgh =
ΕΧ

−=
Χ

−=
Ε

•⋅•

••

•

•         (1.36) 

 Tương tự     

                          ZTH 12 = 
1

2

z
ghΧ

     

 (1.37) 
ZTH 21 và ZTH12 có thành phần thuần trở và thành phần ảo: 

 ZTH 21 = rTH 21+jXTH 21=  2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2 ..

xr

x
j

xr

r ghgh

+

Χ
−

+

Χ
 

Thường     C1= C2 = C ; L1 = L2 = L ; r1 = r2 = r ; lúc đó M = k.L → k = 
M
L

; 

  X1 = X2 = X ; r <<⏐X⏐;    X = ± Xgh 

                       M                                         Cgh

 
       
 
                  L1          L2 
                                                                                                                 Cgh 

 
                      a)                                           b)                                        c) 

Hình 1.19 Các khung dao động song song ghép a)qua hỗ cảm b,c)qua điện dung 
 

0
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Đẳng thức cuối cùng có dạng :   ωL - 
1

ω c
= ± Mω  

Từ đây ta có :   

           

2

2,1

r

ω
ω

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
= 1 ± k 

    (1.38) 

 ở đây k=
M
L

;  ωr= 
LC

1
 ; 

 ω1,2 = 
k

r

±
ω

1
 

 Ta cũng chuẩn hóa dòng I2m(ω) theo I2m(ωr) ta có : 

 
( )

( ) ( ) 22222

2

ξ4ξη1

η1
ω
ω

+−+

+
=

gh

gh

m

m

rI

I
     (1.39) 

 ở đây :          ηgh= kQ – gọi là nhân tố ghép. 

                            ξ- độ lệch tần số tổng quát :        ξ= 
rf

Q.f2 ∆
 

                           ∆f - độ lệch tần số tuyệt đối. 
 Nếu coi Q là  không đổi và khảo sát hàm đặc tính biên độ tần số (1.39) ta 
sẽ dựng được hệ đặc tính hình 1.21. Với ηgh thay đổi thì đặc tính biên độ tần số từ 
chỗ giống như của khung cộng hưởng đơn (ηgh< 1 ) đến chỗ có dạng ba cực 
trị(ηgh > 1- một cực tiểu, hai cực đại).    
Khi ηgh = 1 ( gọi là ghép tới hạn ) thì tính của đường cong là bằng phẳng hơn cả. 
Thường hiệu chỉnh ghép để đạt ηgh lớn hơn 1 một chút hoặc bằng 1. 

Khi so sánh với khung 
cộng hưởng đơn có cùng 
dải thông người ta thấy 
rằng hệ số chữ nhật của 
khung cộng hưởng đơn là 
9,95 thì khung cộng 
hưởng ghép là 3,15. Rõ 
ràng khung cộng hưởng 
ghép có tính chọn lọc tốt 

hơn. 
3. Mạch lọc tập trung; 

Để tăng độ chọn lọc hơn nữa của mạch người ta thường ghép nhiều khung cộng 
hưởng qua điện dung như hình (1.22)  để tạo thành mạch lọc gọi là mạch lọc tập 
trung. Mạch lọc như vậy có đặc tính biên độ tần số gần giống như một hình chữ 
nhật.  

 
 
 
 
Hình 1.20 Hai khung cộng hưởng ghép hỗ cảm 

 

                                         kQ=1  

                                       kQ<1                                   kQ<1 

 

              Hình 1.21 Đặc tính tần số của mạch  giao động ghép 

R         C
          L

.    C       R
L         .

M
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Các mạch lọc loại này có khung cộng hưởng được chế tạo từ vật liệu áp điện (vật 
liệu có hiệu ứng áp điện ) .Có thể sử dụng đến 10 ÷ 15 khung cộng hưởng đơn để 
tạo mạch lọc tập 
chung. Chúng được 
chế tạo sẵn thành một 
loại linh kiện dễ dàng 
phối hợp với các  
mạch khác. 

 
Các vật liệu áp 

điện gồm hai loại: loại gốm áp điện và thạch anh ( tinh thể áp điện) Ta xét một 
thanh thạch anh được cắt như ở hình 1.23a. Thạch anh là một loại vật liệu có 
nhiều đặc tính vật lý quý giá như độ ổn định nhiệt cao, ít chịu ảnh hưởng của độ 
ẩm , tác động hoá học, đặc biệt nó có hiệu ứng áp điện: dưới tác dụng của điện 
trường thạch anh sẽ dao động cơ học, ngược lại khi dao động cơ học nó sinh ra 
các điện tích biến thiên. Trong kỹ thuật điện tử thạch anh được sử dụng như một 
khung cộng hưởng với tần số cộng hưởng phụ thuộc vào kích thước và cách cắt 
tinh thể thạch anh. Hình 1.23c là ký hiệu của thạch anh trong sơ đồ mạch 
điện,hình 1.2bb - sơ đồ tương đương, trong đó rq, Lq , Cq -   các thông số điện, phụ 
thuộc vào kích cỡ và cách cắt khối thạch anh, CP - điện dung giá đỡ. 
 Theo sơ đồ tương đương hình 1.22b thì thạch anh có hai tần số cộng hưởng 
được xác định từ biểu thức tổng trở phức: 
  Z = ZP // Zq=ZPZq/(ZP+Zq)                      (1.40) 

                      ZP =
PCjω

1        

  Zq = rq +jωLq +
qCjω

1                       (1.41) 

Thay vào biểu thức (1.37), bỏ qua rq nhỏ trong Zq sẽ được  

      Z ( )qpqqp

qq

CCLCC

CL
j 2

2 1
ω−+ω

−ω
≈                     (1.42) 

Từ (6.36) xác định hai tần số cộng hưởng nối tiếp fq và song song fP: 

                       

⎪
⎪
⎪

⎭

⎪
⎪
⎪

⎬

⎫

+=

+

=

=

Cp

Cq
fq

CqCp

CpCq
Lq

f

CL
f

p

qq
q

1
π2

1

π2
1

         (1.43) 

 
 
 
 
 

Hình 1.22 Mạch lọc tập chung 

    + + + +
+ + + +
    - - - -

- - - -

a)

C0

C0q

Lq

rq

b
c

Hình1.23
a)Hiệu ứng áp điện của thạch anh
b)Sơ đồ tươngđương của thạch anh
c)Ký hiệu của thạch anh
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                Q = 
q

qq

r

Lfπ2
                                 (1.44) 

   Ví dụ ta xét thạch anh 4Mhz với các tham số Lq = 0,22H, Cq = 0,0072 pF ;rq = 
23Ω , CP = 10,3 pF.Xác định các tần số theo (6.37) sẽ được fq = 3998918Hz    = 
3,998918MHz.fp = 4000315Hz= 4,000315MHz   .     Khoảng cách giữa hai tần số 
là  
∆f =fP  -  fq = 1397Hz 
   Như vậy trong khoảng tần số rất hẹp thạch anh tương đương với một điện cảm. 

           Hệ số phẩm chất Q=. 240400
23

22.0.10.42 6

=
π

           Cực lớn!  

 Sự phụ thuộc của thành phần phản kháng của trở kháng vào tần số trình bày trên 
hình 1.24 
    Các loại gốm áp điện có hệ số phẩm chất nhỏ hơn thạch anh. 

Cũng giống như các mạch lọc tập trung, người ta ghép các khung cộng hưởng 
chế tạo từ thạch anh hoặc gốm áp điện 
thành các mạch cộng hưởng ghép. Ghép ở 
đây có thể thực hiện qua tụ (gọi là ghép 
điện) hoặc qua một bản cực điện môi (gọi 
là ghép cơ). Khi ghép điện thì năng lượng 
điện được truyền từ khung cộng hưởng này 
sang khung cộng hưởng kia dưới dạng các 
dao động điện, còn khi ghép cơ  - dưới 
dạng các dao động cơ. 
Ngày nay người ta còn sử dụng các mạch 
lọc SAW - mạch lọc sử dụng hiệu ứng sóng 
âm bề mặt. Nguyên lý làm việc của nó dựa 
trên hiện tượng truyền sóng âm theo bề mặt 
của vật liệu áp điện và hiện tượng lan 

truyền của sự biến dạng đàn hồi. 
Để kích thích các dao động biến dạng đàn hồi, trên bề mặt của vật liệu 

áp điện người ta tạo ra các điện cực dạng đặc biệt để kích vào chúng những dao 
động điện. Khi đã đi được một đoạn nào đó, năng lượng của sóng âm bề mặt 
được biến đổi thành các dao động điện nhờ các cực điện đặc biệt. ở đây quá 
trình biến đổi sóng âm thanh thành dao động điện và ngược lại phụ thuộc vào 
đặc tính của vật liệu áp điện, vào cấu tạo và vị trí tương đối của các điện cực. Ưu 
điểm của các mạch lọc SAW là độ dẫn cao, các tham số ổn định và kích thước 
gọn nhẹ. Mạch lọc loại này có thể làm việc ở giải tần số 10 ÷ 100 Mhz hoặc cao 
hơn với tỷ số của giải thông trên tần số trung tâm từ 0,01 đến 100% 

 Khi sử dụng các mạch lọc tập trung cần đảm bảo phối hợp trở kháng cả đầu 
vào lẫn đầu ra. Nếu không đảm bảo phối hợp trở kháng thì đặc tính biên độ tần số 
sẽ bị méo ( méo biên độ ), đặc biệt là ở ngoài giải thông . 

 
    X 

 
 

 
        fq          fp                 f 

      
 
 
 
                 Hình 1.24.Đặc tính phản 
                       kháng của thạch anh 
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1.6.3Mạch lọc RC. 
Nếu sử dụng các mạch lọc LC ở tần số thấp thì trị số các điện cảm sẽ lớn, kích 

thước các cuộn cảm lớn, mạch sẽ cồng kềnh. ở tần số thấp nên sử dụng các mạch 
lọc RC. Xét một khâu thông thấp RC như ở hình 1.25a.Hàm truyền đạt phức 
của mạch lọc thông thấp này là: 

( )
τω+

=
ω+

=

ω
+

ω==ωΚ
jCRj

Cj
R

Cj

U
.

.
U

j

m

m

vao

ra

T 1
1

1
1

1

1

   (1.45) 

 Trong đó τ = RC - hằng số thời gian của mạch,Uvm và Ur m biên độ phức 
của điện áp vào và ra của mạch. 

     ( ) ( )
22TT

1

1
j

τω+
=ωΚ=ωΚ                                (1.46) 

Đồ thị (1.46) là đặc tính biên độ tần số của mạch ,biểu diễn bằng đường liền 
nét trên hình (1.25b). Tại tần số ω = 0, thì K(ω) = 1, tại tần số cắt ωt.. trị số của  

K(ω) = 
1
2

  hay ωt.τ =1. Như vậy tần số cắt ωt xác định theo trị số của τ: 

         
RC2

1
f

RC

1
tt π

==ω ;           (1.47) 

 Dải tần số từ  0ữft gọi là dải thông của mạch lọc thông thấp. Dải tần số  ft 

÷∞ gọi là dải chắn. Nếu ta đổi chỗ RC trên hình 1.25a ta được mạch lọc thông 

cao. Lúc đó: 

       ( )

RCj

1
1

1
jCK

ω
+

=ω
•⋅

             (1.48) 

 
          R                                         1 

                                                     707,0
2

1
=  

        uv                            C        ur  
        
                                                        0             ωt                 ωC                      ω  
                              a)                                          b) 
      Hình1.25 a)đốt lọc thông thấp RC; b)Đặc tính biên độ tần số của mạch 
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  ( ) ( )
222

CC

CR

1
1

1
jK

ω
+

=ωΚ=ω
•

           (1.49) 

 Đặc tính biên độ tần số của mạch lọc thông cao theo (1.49) được trình bày 
bằng đường nét đứt trên hình (1.25b). Khi tần số cực lớn : ω →∞ thì KC(ω) = 1, 

khi ω = 0 thì KC(ω) = 0. Tần số cắt được xác định khi KC(ωC) = 
1
2

hay 

1 1
ω C RC

=  hay 

  

ω

π

C

C

R C

f
R C

=

=

1

1
2

            (1.50) 

 Dải thông là dải t fCữ∞ , dải chắn là dải 0 ÷ fC. 
 Tính chọn lọc của các mạch lọc vừa xét trên phụ thuộc vào độ dốc của đặc 

tính biên độ tần số. Để tăng độ dốc ta mắc liên tầng nhiều đốt lọc cùng loại, tuy 
nhiên khi đó tổn hao trong dải thông cũng sẽ tăng. Ta cũng có thể thành lập các 
mạch RC có khả năng chọn lọc tín hiệu theo tần số như một khung cộng hưởng 
LC . 
      Xét mạch trên hình 1.26a. 
      Đặc tính biên độ tần số của mạch có dạng: 

 ( ) ( )
2

RC

1
RC9

1
j

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

ω
−ω+

ωΚ=ωΚ               (1.51) 

Tại tần số ω0 khi ω0RC - 
1

0ω RC
 = 0 tức là ω0 = 

1
RC

 thì K(ω0) = 
1
3

 và đó là giá 

trị cực đại. 

                                                                         K(ω) 
 
 
 
 
 
                     a)                                             b)          ω0            ω 

 
     

R1     C1     .
         R2     C2 Ura

Uv

Hình1.26 Mạch lọc dải thông a)sơ đồ nguyên lý
b)đặc tính biên độ tần số
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 Đặc tính biên độ tần số 
(1.51) trình bày trên hình 
1.26b - tương tự như đặc 
tính biên độ tần số của một 
khung cộng hưởng LC. 
     Trong nhiều trường hợp 
cần chặn một dải tần số 
hẹp nào đó người ta dùng 
mạch lọc dải chặn RC như 
trên hình 1.27a. Đó là một 
cầu T kép. Cầu này có đặc 
tính biên độ tần số biểu 
diễn trên hình 1.27b. Tại 

tần số ωo = 
1

2 1 1nR C
thì tín hiệu bị suy giảm lớn nhất. ở đây n = 

R
R

C
C

2

1

1

2

=  . 

                           K(ωo) = 
2 1

2 1 1
n

n
n

−

+ +
           (1.52) 

 
 
 
 
 

 

                                                              K(ω)                              
 
 
 
 
 
 
 
 

R1        R1
.       C2

C1        C1
R2

UraUv

Hình1.27 Mạch lọc dải chắn: a)sơ đồ 
nguyên lý  b)đặc tính biên độ tần số 

       a)                                  b)                 ω0                      ω 
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Chương 2 
các linh kiện điện tử thụ động 

 
    Nhìn vào phần mạch điện thực của một thiết bị điện tử ta thấy có những 

mạch đơn giản chỉ gồm mươi linh kiện, nhưng có những mạch điện cực kỳ phức 
tạp làm ta có cảm giác như lạc vào một rừng điện tử. Các linh kiện trong một 
mạch điện tử phần lớn là các điện trở, tụ điện, cuộn cảm, bóng bán dẫn, điot bán 
dẫn, các vi mạch (IC) và các linh kiện khác. Các linh kiện vừa nêu trên là những 
linh kiện thông dụng, chiếm đa số các linh kiện trong máy. Chương này giới 
thiệu các loại linh kiện điện tử  thụ động trong các mạch điện tử là điện trở, tụ 
điện và cuộn cảm. 
2.1 C ¬ sở vật lý của các linh kiện điện tử . 

Các vật liệu được sử dụng để chế tạo các linh kiện điện tử bao gồm các chất 
dẫn điện, cách điện, bán dẫn, vật liệu từ ...Khi sử dụng các vật liệu để chế tạo các 
linh kiện điện tử ta không chỉ quan tâm đến các tính chất điện từ của chúng mà 
còn phải quan tâm đến các đặc tính cơ - lý - hoá của vật liệu dưới tác động của 
các thông số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm áp suất, mức phóng xạ, chịu lực 
nén, lực uốn, chịu va đập, độ mài mòn,mức biến dạng.... Điều đó đặc biệt quan 
trọng đối với các máy điện tử sử dụng trong điều kiện nhiệt độ nóng ẩm như ở 
nước ta. Để thấy rõ được các quá trình vật lý diễn ra trong các linh kiện cần sơ 
lược điểm lại cơ sở vậy lý của chúng .Ta sẽ nghiên cứu tóm tắt trạng thái vĩ mô 
của vật chất và đặc điểm cấu trúc của chất rắn. 
2.1.1. Trạng thái vĩ mô của vật chất. 

 Vật lý kinh điển chia vật chất trong ba trạng thái : khí, lỏng và rắn. Còn trạng 
thái Plasma có thể coi là trạng thái thứ 4 của vật chất. 

ở thể khí trong điều kiện áp suất bình thường của khí quyển trong 1m3 có 
2,3.1025 phân tử khí lý tưởng. Khoảng cách giữa các phân tử khí lớn hơn mười lần 
kích thước phân tử. Các phân tử khí chuyển dộng tự do và không động chạm đến 
phần tử bên cạnh. Các chất khí  chưa bị ion hoá đều là các chất điện môi (cách 
điện ).  

ở thể lỏng các phân tử  xích lại gần nhau hơn nhiều so với thể khí. Chúng luôn 
kết hợp lại với nhau rồi lại tách ra tạo thành trạng thái không bền vững của chất 
lỏng. Các phân tử của chát lỏng có thể ở trạng thái trung tính hoặc phân cực thành 
những ion. Các chất lỏng hoặc dung dịch có liên kết ion đều dẫn điện, còn khi 
chúng ở trạng thái trung tính  hoặc phân cực yếu thì chúng là chất điện môi. 

ở thể rắn các phân tử vật chất liên kết chặt chẽ với nhau. Cần nhấn mạnh rằng 
phần  lớn các linh kiện điện tử được chế tạo từ các vật liệu ở thể rắn. 

Trạng thái Pasma có thể coi là trạng thái thứ tư của vật chất. Nó được tạo thành 
trong điều kiện của các điện trường cực mạnh hoặc đốt các chất khí ở nhiệt độ 
cao. ở trạng thái này vật chất bao gồm các ion dương, các ion âm và các điện tử 
tự do. Các điện tử này được giữ trong điện trường của các điện tích khối dương 
của các nguyên tử đã mất trung hoà  về điện. 
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2.1.2. Đặc điểm cấu trúc  và sự phân bố của điện tử trong chất rắn. 
  Sự phân bố của điện tử trong chất rắn quyết định tính chất điện của chất rắn đó. 
Chất rắn có thể có cấu trúc tinh thể, vô định hình, dạng thuỷ tinh hoặc  cấu trúc 
phức hợp. Phần lớn các chất rắn sử dụng các linh kiện có cấu trúc tinh thể , ở đó 
các nguyên tử hoặc các ion được sắp xếp một cách đều đặn theo một quy luật 
tuần hoàn nhất định. 

Sự phân bố của điện tử trong vật rắn tuân theo thuyết cấu tạo nguyên tử, ở đó 
điện tử chuyển động xung quanh hạt nhân mang cả tính chất sóng lẫn hạt. Quỹ 
đạo của các điện tử là quỹ đạo elíp. Mỗi quỹ đạo đặc trưng cho một mức năng 
lượng của điện tử trong nguyên tử. Khi chuyển động xung quanh hạt nhân điện tử 
đặc trưng bởi Mômen lượng tử. Người ta dùng 4 số lượng tử đặc trưng như sau : 

+ Số lượng tử chính n (n = 1,2,3,....) Xác định mức năng lượng của một quỹ 
đạo quay của điện tử  

   
222

0

2
ee

nh8

qm
W

)(εε
=                                                (2.1) 

   Trong đó:     me - Khối lượng của điện tử 
   qe - điện tích của điện tử 
   h  -  Hằng số Plăng 
   Theo các mức năng lượng ứng với n = 1, 2, 3.....người ta đặt tên tương ứng là 

các mức năng lượng K, L, M ..... 
   + Số lượng tử phụ ( số lượng tử mô men quỹ đạo) : Đối với một hệ gồm 

nhiều điện tử thì mức năng lượng cho phép của mỗi điện tử theo lý thuyết Pauli 
lại phân thành nhiều mức nhỏ đặc trưng bằng số lượng tử phụ, ký hiệu là λ. 

          λ = 0, 1, 2, 3...; lớp có λ = 0 là lớp S;lớp có λ = 1 là lớp  p                           
lớp có  λ = 2 là lớp d. 

Điện tử quay quanh hạt nhân có mô men động lượng M tính theo công thức: 

  ( )1
π2

+= λλ
h

M                                       (2.2) 

  + Số lượng tử từ (ký hiệu Mz), nó là hình chiếu của mô men quỹ đạo lên một 
phương z nào đó:  

                                    MZ = mZ
h

2 π
                                     (2.3) 

                                    mZ= 0, ±1, ±2, ±3,.....± λ  
   + Số lượng tử Spin : đặc trưng cho mô men quay của điện tử xung quanh trục 

của nó, ký hiệu là Mez: 

                   Mez = mS 
h

2 π
                            (2.4) 

                                        mS có giá trị +
1
2

 hoặc - 
1
2

 . 

 Theo ý nghĩa của số các lượng tử trên thì 3 số lượng tử đầu  n, λ, mZ xác 
định vị trí của điện tử trong nguyên tử : còn số mS chỉ rõ chiều quay của điện tử 
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xung quanh trục của nó. Theo lý thuyết Pauli thì trong một nguyên tử không bao 
giờ tồn tại hai điện tử có cùng 4 số lượng tử như nhau. Như vậy với giá trị n ( lớp 
vỏ điện tử ) tổng số mức năng lượng , hay tổng số điện tử có thể chiếm chỗ là : 

        ( ) 21N

1
n2=∑

−

=λ
λ 1+22                                     (2.5) 

 Theo thuyết năng lượng có những vùng mà mọi mức năng lượng đều đã bị 
điện tử chiếm chỗ gọi là vùng đầy. Thông thường vùng đầy là vùng có mức năng 
lượng nhỏ nhất trong nguyên tử, đó là các quỹ đạo gần hạt nhân nhất. Vùng 
không có năng lượng nào gọi là vùng cấm ( tức là vùng không có điện tử). Ngoài 
hai vùng trên còn có vùng mà nhiều mức năng lượng có thể chiếm chỗ nhưng 
chưa có điện tử hoặc có rất ít điện tử chiếm chỗ  gọi là vùng dẫn. Vùng này đặc 
trưng cho các quỹ đạo xa hạt nhân của nguyên tử. 

 Người ta dùng giản đồ năng lượng để chia vật liệu làm ba nhóm : dẫn điện, 
bán dẫn và cách điện. 

+ Vật liệu dẫn điện (hình 2.1a,b), điển hình là kim loại, không có vùng cấm; 
vùng đầy và vùng dẫn có thể chùm phủ lên nhau hoặc xít nhau. Có điện tử ở bên 
bờ có thể dễ dàng nhảy lên vùng dẫn để trở thành điện tử tự do dẫn điện. 

   Vật liệu bán dẫn : Có vùng cấm nhưng vùng này hẹp nên các điện tử ở bờ 
của vùng đầy khi được kích thích năng lượng có thể vượt qua vùng cấm để nhảy 
lên vùng dẫn (hình 2.2c) 

 Vật liệu cách điện : (hình 
2.2d) Giữa vùng đầy và vùng dẫn 
có vùng cấm rất rộng nên các 
điện tử ở vùng đầy khó có thể 
vượt lên vùng dẫn . 

 Theo Fecmi - Dirac sự 
phân bố của điện tử có thể xác 
định theo sự phân bố của năng 

lượng trong vật rắn như sau: 

              

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

+
=

kT

ww
e

w
m

hdw

dn

F
e

1
)2(π4 2

3

3
           (2.6) 

 Trong đó :  me - khối lượng của điện tử 
   h - Hằng số Plăng 
   k - Hằng số Bosman 
   T - Nhiệt độ Kenvin 
   n - Số điện tử 
   w - Mức năng lượng tính theo (2.1) 
   wF - Mức năng lượng Fecmi ( là mức năng lượng khi w > wF 

thì  xác suất tìm thấy điện tử bằng 0)  
 Biểu thức (2.6) cho ta thấy số nguyên tử trong một đơn vị thể tích nằm 

trong khoảng mức năng lượng từ w đến w + dw. 

vïngdÉn

vùng cấm

vùng đầy

          a               b               c                d
      Hình 2.1 Mô hình cấu trúc các miền năng lượng
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 WFo là mức năng lượng Fecmi lớn nhất ở nhiệt độ 0 độ Kenvin (0o K) 

                                 
22

π8
3

20
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

n

m

h
w

e
F                     (2.7) 

2.1.3. Đặc tính cơ - lý - hoá của vật chất 
 Các thiết bị điện tử làm việc có bền hay không phụ thuộc vào độ bền của 

từng linh kịên trong máy. Độ tin cậy của mỗi linh kiện điện tử lại được quyết 
định bởi các đặc tính cơ - lý - hoá của vật liệu chế tạo chúng . Ta xét một số đặc 
tính cơ bản sau: 

Đặc tính vật lý: 
Trước hết người ta quan tâm tới tính chất dẫn điện và cách điện của vật chất. 

Chúng được đặc trưng bởi điện trở xuất ρ , góc tổn hao tg δ. 
Tiếp theo người ta quan tâm đến khả năng chịu nhiệt của vật chất : Khi nhiệt 

độ thay đổi đột ngột hoặc chịu nhiệt độ cao hơn hoặc thấp hơn trong một thời 
gian dài mà linh kiện vẫn không bị hư hỏng. Hệ số nhiệt cũng là đặc tính quan 
trọng của vật liệu: hệ số giãn nở nhiệt theo chiều dài, hệ số nhiệt của điện trở 
suất, hệ số nhiệt của hằng số điện môi, hệ số nhiệt của độ từ thẩm. Ngoài ra cần 
quan tâm đến khả năng cách nhiệt, dẫn nhiệt của vật liệu . 

Nước ta là nước nhiệt đới nóng ẩm nên cần quan tâm đến khả năng hút ẩm của 
vật chất. Nói chung các vật liệu đều hút ẩm, nhất là các vật liệu điện môi (cách 
điện). Các vật liệu cách điện khi hút ẩm, các thông số của chúng sẽ xấu đi rất 
nhiều, vì vậy các linh kiện cần được nhiệt đới hoá. 

Ngoài các lý tính nêu trên, khi chọn vật liệu chế tạo các linh kiện cần quan tâm 
đến các tính chất cơ học như sức chịu lực căng, lực nén, độ rắn, độ uốn, độ ròn và 
các hoá tính như tính ổn định hoá học, tính hoà tan và độ hoà tan... 
2.2 .Các tham số của linh kiện điện tử 

Các linh kiện điện tử có các tham số sau: 
  -Giá trị danh định. 
  -Cấp chính xác và sự tản mạn của các tham số. 
  -Độ tin cậy. 
  -Tính chịu ẩm, chịu nhiệt, chịu dung sóc, va đập. 
            Sau đây ta xét một số tham số đặc trưng. 

2.2.1. Giá trị danh định và cấp chính xác. 
Giá trị danh định của linh kiện là trị số của tham số linh kiện được xác định 

trong điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị đó thường được ghi ngay trên mặt linh kiện. 
Cấp chính xác: Các tham số của linh kiện khi chế tạo thường sai lệch so với trị 

số danh định . Độ sai lệch đó phụ thuộc vào kỹ thuật - công nghệ chế tạo. Người 
ta phân cấp chính xác theo bảng (2.1)   . Các linh kiện có độ sai lệch càng nhỏ 
thì giá thành càng cao vì vậy sử dụng loại linh kiện nào là tuỳ thuộc vào độ chính 
xác cần thiết với giá thành hợp lý,chức năng của mạch ở trong từng loaị thiết bị 
điện tử .  
2.2.2. Độ tin cậy. 
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 Độ tin cậy là khả năng làm việc không hỏng của linh kiện trong thời gian nhất 
định. Nó được đặc trưng bởi thời gian nhất định mà tham   số  của  nó   vẫn được 
giữ nguyên giá trị. 

Sự hư hỏng của linh kiện xuất hiện một 
cách ngẫu nhiên; người ta dùng lý thuyết xác 
suất để đánh giá hư hỏng. 

Giả sử trong một mớ linh kiện đã sản xuất 
ta lấy ra N0 chiếc cho việc thử (thử nghiệm). 
Nếu Ti là thời gian làm việc không hỏng của 
linh kiện thứ i thì kỳ vọng toán học của thời 
gian làm việc không hỏng của các linh kiện ( 
cùng loại ) gọi là thời gian không hỏng trung 
bình TTb của loại linh kiện đó : 

    
0

N

0i
Tb N

T
T

0

∑
= =                  [giờ]           (2.8). 

TTb tính bằng giờ. 
Đại lượng nghịch đảo của TTb đặc trưng cho khả năng xuất hiện hư hỏng của 

linh kiện, ta gọi là hiểm hỏng λ(t). 

TbT
t

1)( =λ (1/giờ)    (2.9) 

λ(t) cho ta biết trong một giờ có 
thể có bao nhiêu linh kiện bị hư 
hỏng trong số linh kiện cùng loại. 
Ví dụ λ = 10-5 thì trong một giờ 
làm việc  sẽ có 1/100.000 linh kiện bị hư hỏng , nghĩa là nếu có 1000 linh 
kiện làm việc trong 100 giờ thì trung bình sẽ có một linh kiện bị hỏng.  Trên thực 

              Bảng 2.1 
Phân cấp chính xác của linh kiện  

   Cấp chính 
xác 

Độ sai 
lệch 

   cấp 00 
cấp 0 
cấp I 

 cấp II 
  cấp III 

± 1% 
 ± 2% 
 ± 5% 
 ± 10 % 
 ± 20 % 

 
        λ(t)  
 

 
                    0      t1                     t2         t 
   Hình 2.2 Hiểm hỏng của các linh kiện điện tử
  

                                                                                                      Bảng2.2 
                         Hiểm hỏng của một số loại linh kiện điện tử 
 

Loại linh kiện  λ0 (1/giờ) Loại linh kiện λ0 (1/giờ )
Điôt bán dẫn Ge 
Điôt bán dẫn Si 
Tranzisto tần số thấp  
Tranzisto tần số cao 
Tranzisto công suất  
Điện trở than o,5W 
Điện trở than 1W 
Điện trở  
Điện trở dây cuốn 10W 
Điện trở dây cuốn 50W 
Biến trở dây cuốn  

0,006.10-3 
0,007.10-3 

    0,006.10-3 
0,007.10-3 
0,01.10-3 
0,001.10-3 
0,002.10-3 

    0,006.10-3 
    0,002.10-3 

0,014.10-3 
0,016.10-3 

 

Tụ giấy  
Tô mica 
Tụ gốm  
Tụ hoá  
Tô xoay 

    Cuộn cảm 
Cuộn chặn 
BiÕn¸p xung
Rơ le 
Mô tô điện  

Đầuđođồng hồ

0,0015.10-3 
0,003.10-3 
0,015.10-3 
0,002.10-3 
0,0006.10-3 
0,0063.10-3 
0,00025.10-3 
0,0008.10-3 
0,001.10-3 
0,03.10-3 
0,06.10-3 
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nghiệm   
 

thì hiểm hỏng có dạng như ở hình 2.2.   
   Theo đồ thị hình 2.2 thì khoảng thời gian từ t1 đến t2 là thời gian làm việc bình 
thường ( tuổi thọ ) của linh kiện. Khoảng thời gian trước t1 khả năng hỏng tăng do 
linh kiện đựơc hiệu chỉnh, sửa chữa và các tham số ổn định dần. Sau thời gian t2 
các linh kiện bị lão  hoá và hiểm hỏng tăng lên. 

Hiểm hỏng của một số loại linh kiện điện tử cho ở bảng 2.2 (ở điều kiện tiêu 
chuẩn): 
2.3   Điện trở   
Điện trở là loại linh kiện được sử dụng rất rộng rãi trong các mạch điện tử. Tính 
chất của nó là cản trở dòng điện đi qua và trực tiếp biến đổi năng lượng thành 
nhiệt năng. Nó có chức năng điều chỉnh hoặc phân phối năng lượng điện ở trong 
mạch điện. 

          

  Hình  2.3 Ký hiệu điện trở a) Điện trở không đổi b) địên
trở phi tuyến c)triết áp

a) b) c)

 
Điện trở có nhiều loại : Tuyến tính (ký hiệu hình 2.3a), phi tuyến  - hình 2.3b- tuỳ 
theo đặc tuyến V-A là tuyến tính hay phi tuyến;  điện trở không đổi, điện trở biến 
đổi tức triết áp ( ký hiệu hình 1.3c). Điện trở có thể chế tạo từ bột than ép, dây 
cuốn hoặc kim loại. 
2.3.1. Các tham số điện trở. 

a. Trị số danh định: 
Mỗi điện trở không đổi được sản xuất với một trị số danh định. Ví dụ như 

1,5KΩ; 2,2 KΩ; 100Ω... 
Các nước trên thế giới sản xuất các điện trở với các trị số danh định cho ở bảng 

2.3 (hai số đầu): 
Trị số điện trở từ 10Ω ữ10MΩ;là hai chữ số trong bảng 2.3 nhân với 1, 10, 102, 

103, 104... 
Trị số danh định của điện trở có thể ghi ngay trên điện trở hoặc ký hiệu bằng 

các vạch màu hoặc chấm màu như ở hình 2.4 
                                                                                             Bảng   2.3 
                                        Trị số danh định của điện trở 
Cấp chính xác 
                 I 

 11 12 13 16 18 20 24  30 

            II 10  15 22  27  
           III      

                I  36 43 51 62 75  91 
               II 33  39 47 56 68    
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Khi ký hiệu bằng các vạch màu hoặc các chấm màu thì hai vạch đầu chỉ 2 số 
ứng với bảng 2.3, vạch thứ III chỉ số số 0 đứng sau hai số trên, vạch thứ IV chỉ 
cấp chính xác.  

Ba vạch màu đầu có trị số ứng với các màu như sau : 

 
Vạch thứ IV chỉ cấp chính xác : màu vàng ±5%, màu nhũ bạc ±10%, không màu 
±20% Ví dụ xét 2 điện trở như sau: 

  Đỏ - đỏ - cam - nhũ bạc: 22000 Ω = 22kΩ ± 10% 
  Vàng - đỏ - nâu - vàng    420Ω ± 5% 
b - Công xuất danh định : Tính chịu nhiệt và diện tích toả nhiệt của điện trở 

quyết định công xuất danh định của điện trở. Khi làm việc công xuất làm việc của 
nó P = R.I2 phải nhỏ hơn công xuất danh định của nó. Người ta chế tạo các điện 
trở với các công xuất 0,05w; 0,12w ; 0,25w; 0,5w ; 1w; 2w; 5w; 10w; 15w; 20w; 
30w; 50w; 100w.... 

c - Tính chất tần số của điện trở  

 Khi làm việc ở tần số cao cần 
chú ý đến điện dung ký sinh và điện 
cảm ký sinh của điện trở. Lúc đó sơ 
đồ tương đương của một điện trở có 
dạng như hình 2.5 

Trị số Lo phụ thuộc vào cấu trúc 
của điện trở , còn điện dung Co phụ 
thuộc vào hằng số điện môi của vật 
liệu làm đế ( lõi) , hình dáng vị trí 

dây dẫn, cấu trúc và lớp sơn phủ ngoài của điện trở. Như vậy ở tần số cao hàng 
trăm Mhz điện trở tương đương với một khung cộng hưởng song song với Co< 1 
pF và Lo< 1àH. Ngoài ra khi cần còn phải tính đến độ ổn định nhiệt và tạp âm 
của điện trở. 

 
       

   
                           

         I II III IV  
 
 

 
 
 

Đen   -         Black  0 
Nâu   -   Brown            1 
Đỏ   -          Red  2 
Cam - orange            3 
Vàng-  Yellow 4 
Lục   -         Green  5 
Lam  - Blue  6 
Tím   -  Violet  7 
Xám  - Gray  8 
Trắng- White  9 

 
  
 

Hình 2.5 Sơ đồ tương đương của   
.             điện trở ở vùng tần số cao 

Co 

 Hình 2.4 Các vạch mầu ghi trị số của điện trở

R R0 



 40

2.3.2. Điện trở không đổi. 
a . Điện trở dây cuốn không đổi: Được 

cuốn bằng dây hợp kim crom - niken trên lõi 
sứ , lõi nhựa hoặc lõi thuỷ tinh. Lớp dây cuốn 
có phủ sơn bảo vệ . Cấu tạo của điện trở dây 
cuốn trình bày trên hình 2.6 

Điện trở dây cuốn có trị số không lớn lắm  
( ≤ 50kΩ) nhưng có công suất toả nhiệt lớn ( có thể tới vài trăm w), cấp chính xác 
khá cao (±0,1%, ±1%), độ ổn định cao , chịu nhiệt tốt. Điện trở dây cuốn thương 
dùng ở các mạch gần có công suất danh định lớn , độ chính xác cao nhưng tần số 
làm việc không lớn lắm. 
     b. Điện trở màng than: được chế tạo bằng cách cho khí than ngưng đọng thành 
màng dày 0,04 ÷ 10mm theo rãnh xoắn trên lõi sứ trong môi trường chân 
không(Hình 2.7). Muốn có trị số lớn lớp màng than phải mỏng, dài và tiết diện 
ngưng phải nhỏ. Điện trở màng than có thể chế tạo với trị số danh định từ 10Ω 
đến 10MΩ, công suất danh định từ 0,05w đến 5w, cá biệt có thể chế tạo đến 
25w,50w hoặc 100w, trị số Lo và Co nhỏ, độ ổn định nhiệt khá tốt nên có thể sử 
dụng ở vùng tần số cao. 

c. Điện trở màng kim loại: Điện trở màng kim loại có cấu trúc gần giống như 
điện trở màng than. Nó được chế tạo bằng cách cho hợp kim hoặc oxyt kim loại 
bốc hơi ngưng đọng trong môi trường chân không hoặc bằng phương pháp phân 
huỷ catôt để tạo một lớp màng mỏng bao quanh lõi (sứ, thuỷ tinh hoặc chất dẻo) 

hình trụ ( hình 2.8) 
 Người ta thay đổi thành phần hợp kim 

và độ dày của màng kim loại để thay đổi trị số 

danh định của điện trở từ 20Ω đến 
1000Ω. Muốn có trị số điện trở lớn 
hơn phải dùng màng rãnh soắn như ở 
điện trở màng than. Lúc đó có thể 
tạo điện trở cỡ MΩ. Điện trở màng kim loại thường chế tạo với công suất 0,125w 
÷ 2w. 

Hình2.6  Cấu tạo của điện trở dây cuốn

Lớp men cách điện

Chân nối

Dây điện trở bằng hợp kim.

2     1      3

Hình2.7 Cấu tạo của điện trở màng than
   1.màng than 2.rãnh xoắn 3. Lõi  sứ

2             1            3         4

Hình 2.8 Điện trở màng kim loại
1.ống sứ 2.điện trở 3.sơn cách điện

4.thuỷ tinh cách điện
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 Điện trở màng kim loại có hình dáng bề ngoài giống như điện trở màng 
than nhưng thường phủ lớp sơn màu đỏ, có loại được bọc kín bằng ống thuỷ tinh 
hoặc ống sứ . 
    d. Điện trở hỗn hợp: 

 Vật liệu chế tạo điện trở hỗn 
hợp gồm ba thành phần ở dạng bột và 
keo : 

-Thành phần dẫn điện là mồ 
hãng hoặc than trì (graphit) 
ở dạng bột. 

 - Chất độn là bột mica, bột 
sứ hoặc bột thạch anh dùng  để 
tạo cho điện  

trở có thể tích nhất định, tăng khả 
năng dẫn nhiệt, nâng cao điện  trở suất  của vật liệu hỗn hợp và tăngđộ bền cơ 
học. 

- Chất keo để liên kết các thành phần vật liệu thành một khối . 
Vật liệu hỗn hợp được nén trong ống sứ, ống thuỷ tinh tạo nên điện trở . Bên 

ngoài điện trở bọc một lớp vật liệu có độ bền cơ học cao. Điện trở hỗn hợp 
thường được chế tạo dưới dạng hình trụ và dùng vạch màu để chỉ trị số danh định 
của nó. Hiện nay điện trở hỗn hợp đang được sử dụng rộng rãi vì giá thành rẻ, 
quy trình sản xuất đơn giản. 
 2.3.3. Điện trở biến đổi và triết áp. 

a. Điện trở biến đổi: Chế tạo như điện trở dây cuốn không đổi nhưng có thêm 
con trượt để thay đổi trị số của điện trở - Hình 2.9        

 Điện tử biến đổi có trị số đến mươi kΩ , kích thước lớn, chủ yếu dùng 
trong các phòng thí nghiệm . 

b. Triết áp: Vật liệu, phương pháp chế tạo, đặc tính kỹ thuật của triết áp cũng 
giống như điện trở tương ứng Nhưng ở triết áp 
con trượt luôn chạy trên bộ phận dẫn điện nên 
độ bền thấp và tạp âm lớn . 

 Triết áp dây cuốn, cấu tạo triết áp dây 
cuốn trình bày trên hình 2.10. ở đây con chạy 
kim loại trượt trên dây cuốn để thay đổi điện 
trở ra. Triết áp dây cuốn chế tạo có điện trở 
không quá 20kΩ , công suất danh định 3ữ5w. 
 Triết áp hỗn hợp: Trên bề mặt của đế cách điện người ta phủ một lớp vật 

liệu chế tạo phần dẫn của điện trở từ hỗn hợp bột than - 
hình 2.11 

Tuỳ theo dạng của vùng dẫn điện mà sự biến thiên của 
điện trở sẽ tuân thao quy luật hàm mũ hoặc hàm lôgarit. 
Triết áp than hỗn hợp có điện trở danh định Rmax= 10Ω ÷ 
10MΩ với công suất danh định 0,1w ÷ 2w, được sử dụng 

1 2

3 5 4

Hình2.9.Cấu tạo của điện trở dây cuốn
trị số biến đổi

1ống  xứ 2.sơn cách điện 3.con
4.dây cuốn 5.tiếp điểm

3

2

1Hình2.10
Cấu tạo triết
áp dây cuốn
1.dây cuốn
2.điện cực
3.tiếp điểm

Hình2.11 Cấu tạo
triết  áp bột than  
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rất rộng rãi trong các mạch điện tử. Triết áp dùng lâu thì trên mặt dẫn thường có 
bụi than làm chất lượng giảm. Trong thực tế có thể lau sạch vết bụi than để khôi 
phục lại chất liệu trên. 
2.4  Tụ điện  

 Tụ điện là loại linh kiện tích luỹ năng lượng dưới dạng điện trường . Trị số 
điện dung của tụ điện là lượng điện tích mà tụ điện tích trữ được khi đặt vào hai 
má của tụ điện một hiệu điện thế 1 v. Một tụ điện gồm có hai điện cực ( hai má 
tụ)  và lớp điện môi đặt gữa hai cực. Trị số điện dung của tụ điện tỷ lệ với diện 
tích S của điện cực và hằng số điện môi ε, tỷ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai 
cực. 
2.4.1.Phân loại của tụ điện. 

Tụ điện có thể phân loại theo cấu trúc: 
- Tụ không đổi : Có trị số điện dung C không đổi. 
- Tụ bán chuẩn ( Primơ) : Trị số C biến thiên được trong một khoảng hẹp. 
- Tụ xoay : Trị số C biến thiên trong một khoảng tương đối rộng . 
- Tụ phi tuyến : Trị số C phụ thuộc vào điện áp đặt trên hai má tụ . 
Tụ điện có thể phân loại theo chất điện môi : 
- Tụ không khí : Giữa hai má tụ là không khí hoặc chân không .  
- Tụ dầu : Chất điện môi là một loại dầu tổng hợp cách điện . 
- Tụ vô cơ : Chất điện môi là các chất rắn vô cơ như mica, sứ (gốm), thuỷ tinh.  
- Tụ hữu cơ : Chất điện môi là giấy, chất dẻo tổng hợp .  
- Tụ hoá : Chất điện môi là ôxit kim loại được hình thành trong quá trình điện 

phân. Loại tụ này có trị số điện dung lớn nhưng nó có phân cực dương và âm nên 
chỉ dùng trong các mạch một chiều ( lọc nguồn) hoặc truyền các tín hiệu âm tần. 

 
Tụ có cấu trúc dạng phẳng, dạng ống hoặc cuốn tròn như ở hình 2.13. 

     Đối với tụ phẳng hình 2.13a thì trị số điện dung xác định theo công thức:                        

                   
.π6,3

.ε
d

S
C =      (pF)                                 (2.10) 

 ε - hằng số điện môi. 
 S- Diện tích hiệu dụng của một má tụ (cm2). 
 d - Khoảng cách giữa hai má tụ (cm). 

   Nếu  tụ được nhiều má 
như hình 2.12b thì:   

d62

1nS
C

π
−ε

=
,

)(
  (pF)

               (2.11). 
 n - Tổng số má tụ 

của hai nhóm. 
 Nếu tụ hình ống 

như hình 1.12c thì : 

 
 
                                                                              
                                                                          l 
a)                            b)                             c)        

 
 
  Hình 2.12 a)tụ phẳng b)tụ phẳng nhiều tấm    
                    c)tụ hình ống. 
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1

2

D

D
l412

C
ln

, ε
=      (pF)                                                (2.12). 

 D1, D2 - Đường kính ống trong và ống ngoài(cm).  
 l - Độ dài ống kim loại (cm). 

2.4.2. Các tham số cơ bản của tụ. 
a. Trị số danh định: Trị số điện dung danh định được ghi rõ trên tụ với cả sai 

số. Trong thực tế thường dùng đơn vị µF (microphara); nF(nanophara) và 
pF(picrophara). 

   1pF = 10-12F = 10-6µF = 10-3nF. 
   1F   = 1012pF = 109nF = 106µF. 
Người ta sản xuất tụ điện  với các cấp chính xác: 
  Cấp 00   sai số   ± 1% 
  Cấp 0   sai số   ±2% 
  Cấp I   sai số   ±5% 
  Cấp II   sai số   ±10% 
  Cấp III  sai số   ±20% 
  Cấp IV  sai số   +20% ÷ -10% 
  Cấp V             sai số   +30% ÷ -20% 
  Cấp VI  sai số   +50% ÷ -20% 
 Cấp IV, V,và VI là cấp chính xác của tụ hoá. Ngoài ra còn có các tụ với 

cấp chính xác rất cao dùng trong các thiết bị đặc biệt: 
  Cấp 001  sai số   ± 0,1% 
  Cấp 002  sai số   ± 0,2% 
  Cấp 005  sai số   ± 0,5% 
 Các tụ có kích thước nhỏ phải dùng vạch màu để ghi trị số . Cách đọc vạch 

màu cũng tương tự như ở điện trở . 
b. Độ bền điện : Khi đặt lên tụ điện áp lớn tụ sẽ bị đánh thủng . Điện áp đánh 

thủng phụ thuộc vào phẩm chất và bề dày lớp điện môi. Trên tụ điện có ghi trị số 
điện áp danh định một chiều. Khi sử dụng tụ trong mạch xoay chiều hoặc mạch 
xung phải đảm bảo thành phần một chiều cộng với biên độ xoay chiều hoặc biên 
độ xung không được vượt quá trị số điện áp danh định. 

c. Tổn hao trong tụ điện : Trong tụ điện có tổn hao năng lượng trong chất điện 
môi, do điện trở dây dẫn, tổn hao do vỏ bọc, tổn hao do chất tẩm phủ...Năng 
lượng tổn hao làm tụ nóng lên ảnh hưởng đến các tham số của tụ. Tổn hao được 
đánh giá bằng tgδ (δ - góc tổn hao) hoặc hệ số phẩm chất Q: 

      
δ

=
tg

1
Q                                                            (2.13) 

 Tụ mica, tụ thuỷ tinh có chất lượng cao, tổn hao nhỏ: tgδ ≤ 0,001. Tụ có 
phẩm chất trung bình thì tgδ cỡ khoảng 0,01 ; Tụ hoá có tổn hao lớn tgδ ≥ 0,1. 

d. Tính chất tần số của tụ điện 



 44

ở tần số cao sơ đồ tương đương của một tụ có dạng đầy đủ như ở hình 2.13 
Lo- điện cảm riêng của tụ bao gồm điện cảm tạp tán của các má tụ và hai dây 

dẫn nối với má tụ. 
 ro- điện trở tổn hao trong 

kim loại má tụ 
 R- điện trở tổn hao (điện 

trở rò) chất  điện môi . 
 Như vậy tụ có tần số cộng 

hưởng nối tiếp riêng. 
 
2.4.3.Cấu trúc của tụ điện. 
      a.Tụ giấy 
Hình  2.14 cho thấy cấu tạo của tụ giấy : 

       1- Điện cực bằng giấy kim loại 
 2- Điện cực bằng giấy cách điện ( thường gọi là giấy tụ ) 
 3- Đầu dây dẫn nối ra ngoài. 

      b. Tụ màng mỏng: Để khắc phục phần nào 
nhược điểm của tụ giấy người ta thay giấy cách 
điện bằng màng chất dẻo, do vậy tăng được độ 
cách điện, khả năng chịu nhiệt giảm được tổn 
hao. 

  c. Tụ mica, tụ thuỷ tinh, tụ sứ (gốm). Nhóm 
tụ này sử dụng lớp điện môi vô cơ nên có đặc 
tính cứng, ròn, có khả năng chịu nhiệt cao. 

  Cấu tạo của một tụ mica có lớp điện môi là 
những tấm mica có ε = 6,5 ÷ 8,5 . Tụ mica là 
loại tụ có chất lượng tốt, trị số trong khoảng 
51pF ÷ 30.000pF, điện áp danh định  250V ÷ 
2500V. 

 Tụ thuỷ tinh chỉ khác tụ mica là lớp điện môi là thuỷ tinh, nó có đặc điểm 
là có thể làm việc ở nhịt độ cao ( 125oc)  

 Tụ sứ làm bằng gốm sứ có độ bền khá cao. Có thể tạo được tụ sứ chịu được 
điện áp hàng chục kV.  

 d. Tụ hoá: Tụ hoá có hình dạng như ở hình 2.15a 
 Cấu tạo bên trong mô phỏng đơn giản như ở hình 2.15b 

L r
R

0
0

Hình 2.13.Sơ đồ tương đươg của tụ
điện ở tần số cao

1

2
3

Hình2.14 Cấu tạo tụ giấy
1.Điện cực kim loại

2.Điện cực bằng giấy tụ
3.Đầu dây dẫn nối ngoài
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 1- Dung dịch điện phân  2- Lớp ôxit nhôm    3- Điện cực bằng nhôm. Lớp 
ôxit nhôm Al203 bám trên bề mặt cực dương có ε = 7 ÷ 10 và chịu được điện 
trường cao. 
     Tụ hoá có trị số điện dung từ vài µF đến 
hàng ngàn µF . Tính dẫn điện của chất điện 
phân không đối xứng nên tụ hoá có cực dương 
và cực âm. Tụ hoá có điện cực là nhôm hoặc 
tantal, còn chất điện phân có thể là ôxyt nhôm 
như trên hoặc các chất khác ở thể lỏng hoặc thể 
khô. 

 Khi sử dụng tụ hoá phải mắc đúng điện 
cực và điện áp đặt lên tụ phải nhỏ hơn điện áp 
danh định, mặt khác cần lưu ý là tụ hoá tích 
năng lượng lớn có thể gây nguy hiểm ngay cả sau khi tắt máy. 
2.5.Cuộn cảm . 
     Cuộn cảm tích luỹ năng lượng dưới dạng từ trường. Nó được cấu tạo từ các 
vòng dây điện từ cuốn một lớp hay nhiều lớp, có lõi sắt từ hoặc không lõi, có thể 
bọc kim hoặc không bọc kim. 

Cuộn cảm được đặc trưng bởi các tham số cơ bản sau: 
 a. Trị số điện cảm L,, hay còn gọi là hệ số tự cảm . Điện cảm L của một 

cuộn cảm cuốn một lớp trên lõi cách điện tròn tính theo công thức : 

  L D W
= µ π . .2 2

4λ       [µH]                                 (2.16) 

 µ - Độ từ thẩm của lõi từ 
 D - Đường kính lõi cách điện        [cm] 
 l - Chiều dài của cuộn cảm            [cm] 
 W - Số vòng dây 
  Cuộn cảm nhiều lớp không lõi từ tính theo công thức gần dúng sau đây: 

            
tlD

wD
1093

22.8,0L
tb

tb

++
=                      [µH]                                  (2.17) 

     Trong đó Dtb -đường kính trung bình lớp dây cuốn -cm;t-bề dầy lớp dây 
cuèn-cm. 

Trong kỹ thuật vô tuyến điện tử người ta sử dụng các cuộn cảm có trị số nằm 
trong khoảng từ vài phần ngàn microhenri (àH) đến vài henri. Người ta dùng các 
cuộn cảm có lõi ( lõi có thể là sắt từ hoặc đồng, nhôm...) để thay đổi trị số điện 
cảm L. 

b. điện dung riêng Co : 

1

4
3

2

+

Hình2.15
a)Cấu tao của tụ hoá
1-Dung dịch điện phân
2-Lớp oxyt nhôm
3-Điện cực
b)Hình dạng tụ hoá

a) b)
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Sơ đồ tương đương đầy đủ của một cuôn cảm có dạng như ở hình 2.16   .ở đây 
rd - điện trở tổn hao của dây cuốn , rC - điện 
trở tổn hao trong chất cách điện, Co - điện 
dung riêng của cuộn cảm. Chính điện dung 
riêng hạn chế tần số làm việc ở dải cao của 
cuộn cảm. 
Điện dung riêng Co bao gồm điện dung giữa 
các vòng dây, điện dung giữa các vòng dây 
với vỏ bọc cuộn cảm và đế máy. Nó có thể 
lên tới vài chục pF. 

Cuộn cảm phải làm việc ở tần số f < 
1
3

.fo 

 trong đó  

                                
0

0
LC2

1
f

π
=                              (2.16) 

c. Hệ số phẩm chất của một cuộn cảm xác định theo công thức: 

                            
R

L
Q

ω
=                                  (2.17) 

Trong đó R =rf +r® + rbk + rt 

 rf- Điện trở tổn hao của cuộn dây đối với dòng cao tần. 
 rđ - Điện trở tổn hao điện môi trong khung của cuộn cảm và bọc cách điện 

của dây dẫn cuộn cảm  . 
      rbk - Điện trở tổn hao tính đến năng lượng tổn hao điện từ trường trong hộp 

bọc kim . 
 

 rt- Điện trở tổn hao tính đến tổn hao trong 
lõi của cuộn cảm  

Hệ số phẩm chất của một cuộn cảm không chỉ 
phụ thuộc vào tần số mà còn phụ thuộc vào cấu tạo 
( vật liệu dẫn điện, cách điện, kết cấu ),kích thước 
hình học của cuộn cảm . Để tăng hệ số phẩm chất 
của cuộn cảm người ta chập dây thành nhiều sợi để 
cuốn cuộn cảm . 

Cuộn cảm được cuốn trên đế hình ống bằng giấy 
hoặc bằng nhựa thành từng ngăn (Hình 2.17a) 
,hoặc cuốn trơn(Hình 2.17b) hoặc nhiều lớp "tổ 
ong" (Hình 2.17c). 
 

r

r

d

c
C 0 L

Hình2.16.Sơ đồ tương đương
của suộn cảm

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Hình 2.17 Hình dạng các cuộn 
dây thường gặp trong kỹ thuật 
 

 
 
a) b) 
 
 
 
     c)
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Chương 3 
các dụng cụ bán dẫn 

 
3.1 Cơ chế bán dẫn  
3.1.1. Bán dẫn thuần  
     Các nguyên tố thuộc nhóm IV trong bảng tuần hoàn Mendeleep như 
Gecmani(Ge), Silic(Si) là những nguyên tố  có 4 điện tử lớp 
ngoài cùng. ở điều kiện bình thường các điện tử đó tham gia 
liên kết hoá trị trong mạng tinh thể nên chúng không  dẫn  
điện . Hình 3.1 trình  bày  cấu  trúc  phẳng  của mạng tinh thể  
Gecmani, 
trong đó mỗi nguyên tử đem 4 điện tử ngoài cùng của nó góp 
với 4 nguyên tử khác tạo thành các cặp điện tử hoá trị ( ký 
hiệu bằng dấu chấm ). Khi được kích thích năng lượng, một 
số điện tử có thể bứt ra khỏi liên kết và trở thành điện tử tự do 
dẫn điện như trong kim loại. Như vậy chất bán dẫn trở thành chất dẫn điện. Bán dẫn 
như vậy gọi là bán dẫn thuần hay bán dẫn đơn chất 
3.1.2. Bán dẫn tạp  
 Để tăng khả năng dẫn điện của bán dẫn người ta trộn thêm tạp chất vào bán 
dẫn thuần để được bán dẫn mới có nồng độ  các hạt dẫn cao. 
a. Bán dẫn loại cho n 
 Nếu ta trộn tạp chất thuộc nhóm V của bảng hệ thống tuần hoàn Medeleep 
vào bán dẫn thuần thì một nguyên tử tạp chất với 5 nguyên tử lớp ngoài cùng sẽ có 4 
nguyên tử tham gia liên kết với 4 nguyên tử bán dẫn , 
còn lại là một điện tử tự do. Ví dụ trên hình 3.2 là bán 
dẫn Gecmani Ge được trộn với asen As. Tạp chất ở đây 
đã cho điện tử nên tạo thành bán dẫn loại “cho ”, ký 
hiệu là n. Hạt dẫn (động tử)chính ở bán dẫn loại “cho ” 
n là điện tử với mật độ nn. 
b. Bán dẫn loại lấy p 
Nếu ta trộn vào  Indi (In)thuộc nhóm III của bảng tuần 
hoàn thì để tạo được 4 cặp điện tử liên kết hoá trị ví 4 
nguyên tử bán dẫn.ngoài 3 điện tử của một nguyên tử In 
sẽ có một điện tử của nguyên tử Ge lân cận được lấy 
vào. Chỗ mất điện tử sẽ tạo thành lỗ “trống ” mang điện 
tích dương(hình 3.3).Các “lỗ trống ” được tạo thành  hàng loạt sẽ dẫn điện như 
những điện tích dương. Bán dẫn loại này có tạp chất lấy điện tử nên  gọi  là  bán  dẫn 

Ge Ge

Ge Ge

Ge Ge

Ge

Ge

Ge

Hình 3.1 Cấu trúc
mạng tinh thể

Gecmani

Ge Ge

Ge As

Ge Ge

Ge

Ge

Ge

điện tử
tự do

Hình3.2 Cấu tạo bán dẫn n

Ge Ge

Ge In

Ge Ge

Ge

Ge

Ge
lỗ trống

Hình3.3Cấu tạo bán
dẫn loại p
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loại “lấy” ký hiệu là p. ở đây hạt dẫn chính là “lỗ trống”với mật độ là pp. Cần nói 
thêm rằng bán dẫn loại cho n có hạt dẫn phụ là lỗ trống với nồng độ pn,  trong bán 
dẫn loại “lấy” có hạt dẫn phụ là điện tử với mật độ là nP. Nghĩa là pP ≥ nP và nn >pn. 
3.1. 3. Một số hiện tượng vật lý trong bán dẫn  
 Trong bán dẫn tạp cũng như bán dẫn thuần diễn ra một số quá trình vật lý ảnh 
hưởng đến tính chất dẫn điện của chúng. Ta xét các hiện tượng đó. 
a. Hiện tượng ion hoá nguyên tử  
         Khi nguyên tử bị ion  hoá sẽ phát sinh các  hạt dẫn tự do. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy tích số của hai nồng độ hạt dẫn chính và phụ trong bất cứ một bán dẫn tạp 
nào ở điều kiện cân bằng là một hằng số: 
    nP.pP = nn.pn = const                                   (3.1) 
    Từ (3.1) ta thấy nếu tăng nồng độ của hạt dẫn loại này lên bao nhiêu  lần thì nồng 
độ của hạt dẫn loại kia sẽ giảm đi bấy nhiêu lần. Như vậy muốn thay đổi nồng độ 
của động tử (hạt dẫn)trong bán dẫn tạp ta cần thay đổi nồng độ động tử trong bán 
dẫn thuần. 
 Trong bán dẫn loại n số điện tử tự do luôn bằng số ion dương ND

+; còn trong 
bán dẫn loại p số “lỗ trống ” luôn luôn bằng số ion âm NA

-     của tạp chất. 
b. Hiện tượng tái hợp của hạt dẫn  

Trong bán dẫn các ion luôn có thể nhận điện tích để trở thành nguyên tử trung 
tính. Đó là hiện tượng tái hợp. Như vậy cứ một lần tái hợp thì trong bán dẫn lại mất 
đi một cặp điện tích và bán dẫn lại chuyển sang một trạng thái mới. Khi đó cần quan 
tâm đến sự gia tăng nồng độ của các hạt dẫn phụ vì chúng có vai trò quyết định trong 
cơ chế phát sinh dòng điện trong các dụng cụ bán dẫn mà ta sẽ nghiên cứu sau này. 

Trong bán dẫn loại n, sự giảm nồng độ lỗ trống theo thời gian ( sự tái hợp của 
lỗ trống với điện tử trong điều kiện nồng độ điện tử cao) là ∆p(t) thì  

   ∆p(t) = ∆P(0)
p

t

e τ−
                                     (3.2) 

Trong đó ∆P(0) - lượng lỗ trống tại thời điểm t = 0 ( là thời điểm sau quá trình 
sinh hạt. 

 τP - thời gian sống của lỗ trống trong bán dẫn loại n. Nó được định nghĩa là 
khoảng thời gian mà lượng lỗ trống giảm đi   e lần. 

Tương tự trong bán dẫn loại P : 

      ∆n(t) = ∆n(0) 
n

t

e τ−
                  (3.3) 

τP, τn quyết định tính tác động nhanh ( tần số làm việc) của các dụng cụ bán 
dẫn. 
c. Chuyển động trôi (gia tốc) của các hạt dẫn trong điện trường: 
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    Dưới tác dụng của điện trường E các hạt dẫn (các điện tích) sẽ chuyển động gia 
tốc theo hướng của điện trường tạo nên dòng trôi Itr : 

   Itr = qE(n.µn + p.µP) = Itr n + ItrP                              (3.4) 
Trong đó : q - điện tích hạt dẫn 
       E - Cường độ điện trường 
       n,p - Nồng độ điện tử và lỗ trống 
       àn, àP - là các hệ số gọi là độ linh động của điện tử vàl ỗ trống. 

d. Chuyển động khuếch tán của các hạt dẫn:  
  Do sự chênh lệch về nồng độ mà các hạt dẫn sẽ khuếch tán từ nơi có nồng độ cao 
đến nơi có nồng độ thấp hơn, tạo thành dòng khuếch tán Ikt . Mật độ của dòng 
khuếch tán theo phương giảm của nồng độ có dạng: 

       Iktn = q.Dn.
dx

dn
                                      (3.5)   

                Iktp = q.DP .
dx

dp
                                     (3.6) 

Dn, DP - các hệ số khuếch tán của điện tử và lỗ trống 
                        Dn = 32 cm2/s  ; DP = 12 cm2/s                       (3.7) 

3.2. Mặt ghép  n-p 
3.2.1.Sự hình thành mặt ghép n-p 

Mặt ghép n-p là cơ sở để tạo nên hầu hết các dụng cụ bán dẫn và vi mạch. 
Chúng được hình thành như sau: 
-+    Cho hai đơn tinh thể bán dẫn n và p tiếp xúc với nhau ( bằng công nghệ đặc 
biệt). Trong bán dẫn loại n hạt dẫn chính là điện tử, hạt dẫn phụ là lỗ trống ; trong 
bán dẫn loại p hạt dẫn chính là lỗ trống và hạt dẫn phụ là điện tử. Do có sự chênh 
lệch về nồng độ hạt dẫn cùng loại giữa hai khối bán dẫn nên điện tử từ lớp n khuếch 
tán sang lớp p và ngược lại lỗ trống từ lớp p khuếch tán sang lớp n. Sau khi các điện 
tử từ lớp n khuếch tán sang lớp p để lại bên n một lớp ion dương ở gần bờ của vùng 
tiếp xúc. Tương tự như vậy, các lỗ trống khuếch tán sang n s ẽ tạo nên một lớp ion 
âm ở bên p gần bờ vùng tiếp xúc (hình 3.4a). Khi đạt trạng thái cân bằng, hai bên 
của mặt tiếp xúc đã hình thành hai miền điện tích trái dấu ( miền điện tích dương ở 
bán dẫn n, miền điện tích âm ở bán dẫn p) . Người ta gọi chung miền điện tích này là 
miền điện tích không gian hay miền nghèo động tử vì hầu n− không có động tử . 
Miền này có tính dẫn điện đặc biệt gọi là mặt ghép điện tử lỗ trống hay mặt ghép    
n-p. 
     Sự khuếch tán của điện tử và lỗ trống không phải diễn ra vô hạn. Khi hình thành 
hai lớp điện tử trái dấu thì nghiễm nhiên đã hình thành một điện trường hướng từ bán 
dẫn n sang bán dẫn p gọi là điện trường tiếp xúc Utx (hình 3.4a). 
    Bề dày của lớp nghèo động tử này là l0 = l0P + l0n ,phụ thuộc vào nồng độ tạp chất. 
Nếu nồng độ tạp chất ở hai miền là như nhau thì l0P = l0n . Thông thường một mặt 
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ghép chế tạo với nồng độ lỗ trống ở p lớn hơn nồng độ điện tử ở n nên l0n>> l0P. Điện 
trường tiếp xúc Utx có chiều cản các hạt dẫn chính nhưng lại gây ra dòng trôi của các 
hạt dẫn phụ, có chiều ngược lại với chiều của dòng khuếch tán. Quá trình này tiếp 
diễn cho đến khi dòng khuếch tán bằng dòng trôi thì dòng qua mặt ghép sẽ bằng 
không. Đến đây coi như đã hình thành xong mặt ghép n-p. ở điều kiện tiêu chuẩn 
hiệu điện thế tiếp xúc cỡ 0,3V đối với bán dẫn Ge, cỡ 0,6V với bán dẫn Si. 
3.3.2. Phân cực mặt ghép bán dẫn bằng điện trường ngoài. 
 a, Mặt ghép n-p phân cực thuận. 

Nếu ta đấu lớp p với cực dương, lớp n với cực âm của một điện trường ngoài 
như hình 3.4b  thì mặt ghép n-p được phân cực thuận. Lúc này sự cân bằng của dòng 
khuếch tán và dòng trôi Ikt=Itr bị phá vỡ. Điện trường ngoài có chiều ngược với điện 
trường tiếp xúc Ut x . Lúc này nguồn ngoài chủ yếu sẽ đặt lên vùng mặt ghép l0 vì 
điện trở khối của vùng này lớn, làm cho dòng khuếch tán tăng lên. Người ta nói rằng 
mặt ghép n-p lúc này thông hoặc mở và sẽ có hiện tượng phun các hạt dẫn chính qua 
miền tiếp xúc l0 . Trong khi đó dòng trôi do Utx gây ra là không đáng kể vì Utx giảm 
do điện trường ngoài tác động ngược chiều. Bề rộng của miền tiếp xúc lúc này co lại  
l < l0. 
b. mặt ghép n-p phân cực ngược: 
    Nếu ta   đổi chiều nguồn ngoài như ở hình 3.4c thì trường ngoài sẽ cùng chiều với 
trường tiếp xúc làm dòng khuếch tán giảm, dòng trôi tăng. Tuy nhiên dòng trôi chỉ 
tăng chút ít vì nồng độ của các hạt dẫn phụ nhỏ, tạo thành một dòng ngược nhỏ. Lúc 
này có thể coi là mặt ghép đóng (ngắt) với bề rộng của miền tiếp xúc lúc này tăng 
lên   l > l0. 

Như vậy mặt ghép n-p dẫn điện theo một chiều như một van điện, khi được 
phân cực thuận thì dòng thuận lớn, khi phân cực ngược thì dòng ngược rất nhỏ. 
3.3 Điôt bán dẫn 
3.3.1Cấu tạo của điôt bán dẫn   

Điôt bán dẫn được cấu tạo từ một mặt ghép n-p với mục đích sử dụng nó như 
một van điện . Tuỳ theo diện tích của phần tiếp xúc giữa hai lớp n và p mà người ta 
gọi là điôt tiếp điểm hay điôt tiếp mặt. ở điôt tiếp điểm, mặt tiếp xúc giữa hai lớp 
bán dẫn thu nhỏ lại hầu như chỉ còn ở một điểm  nhằm mục đích giảm điện dung  ký 
sinh của mặt ghép để điôt có thể làm việc được ở tần số cao. Điôt tiếp điểm được sử 
dụng ở các mạch để xử lý tín hiệu vô tuyến điện như 
tách sóng, điều chế, biến tần ...Khác với điôt tiếp 
điểm, điôt tiếp mặt thì mặt tiếp xúc của hai lớp n và p 
có điện tích đủ lớn nhằm chịu được dòng lớn điện để 
sử dụng chúng vào mục đích chỉnh lưu.  
       Trong sơ đồ nguyên lý điôt thông thường được 
ký hiệu như ở hình 3.5a, còn hình 3.5b là ký hiệu của 

 
 

 
 
 
Hình 3.5  a) ký hiệu diot          
      b)ký hiệu diot ổn áp         

a) b)
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điôt ổn áp. Trên ký hiệu  A-anot- cực dương ứng với lớp p, K-catot - cực âm ứng với 
bán dẫn loại n. 
3.3.2. Đặc tính von - ampe (V/A) của điôt 

 Đặc tính V/A của điôt là quan hệ giữa dòng điện qua điôt và điện áp một 
chiều đặt lên nó. Sơ đồ để lấy đặc tính mắc như ở hình 3.6a .Nếu nguồn được mắc có 
cực tính như trên hình 3.6a thì điôt được phân cực thuận, vonkế đo điện áp thuận trên 
điôt, ampe kế đo dòng thuận qua điôt. Đặc tính có dạng như trên hình 3.6b. Khi điện 
áp phân cực thuận tăng thì dòng thuận tăng nhanh. Người ta chứng minh được rằng 
dòng thuận tăng theo quy luật hàm mũ:   

  I = I0 )( . 1e tUm

U

−                    (3.8) 
  Trong đó : U - điện áp thuận; Ut ≅ 0,25mV - 
gọi là điện thế nhiệt; m = 1÷2 - hệ số hiệu 
chỉnh giữa lý thuyết và thực tế; I0 - dòng bão 
hoà ngược (gần như không phụ thuộc U , phụ 
thuộc vào hạt dẫn phụ lúc cân bằng, vào bản 
chất của bán dẫn tạp và vào nhịêt độ môi 
trường). Nếu đổi chiều nguồn ngoài thì điôt 
phân cực ngược. Trong đoạn 0A khi phân cực ngược, dòng qua điôt là dòng ngược 
bão hoà I0 khá nhỏ(có mật độ là10-12A/cm2     đối với điôt Silic và 10-6A/cm2 với điôt 
Gecmani) và phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường. 
ở đoạn AB dòng điện tăng vọt vì điện áp phân cực ngược đủ lớn để phá vỡ các liên 
kết hoá trị. Lúc này các điện tử hoá trị nhảy từ mức hoá trị lên mức dẫn, điôt mất 
tính chất van điện. Người ta nói mặt ghép lúc này bị đánh thủng về điện . Hiện tượng 
đánh thủng này xảy ra do hai hiệu ứng :  

- ion hoá do va trạm : Do các hạt thiểu số được gia tốc trong điện trường mạnh 
nên chúng va chạm với các nút mạng tinh thể , làm cho các mối liên kết giữa các 
nguyên tử biến dạng hoặc bị ion hoá tạo thành các cặp điện tử và lỗ trống mới. Các 
cặp này lại tiếp tục va chạm gây nên hiện tượng ion hoá mới. Kết quả là các điện tử 
và lỗ trống tăng lên theo kiểu “thác lũ” , nên đánh thủng này gọi là đánh thủng thác 
lũ. 

- Hiệu ứng xuyên hầm (tunen) : Khi điện trường ngược lớn có thể phá vỡ các 
mối liên kết nguyên tử trongvùng hoá trị tạo thành các điện tử và lỗ trống tham gia 
dẫn điện .Điều này tương ứng với các điện tử từ vùng hoá trị vượt lên vùng dẫn 
xuyên qua vùng cấm, gọi là sự xuyên hầm . 

Khi đánh thủng về điện, dòng điện ngược tăng lên đáng kể trong khi điện áp 
hầu như không tăng . 

ở đoạn BC, mặt ghép bị đánh thủng về nhiệt do bị nung nóng bởi dòng ngược 
quá lớn và mặt ghép bị phá huỷ hoàn toàn. 

V
AR

+

_

Hình3.6.
a)Sơ đồ lấy đặc tính của diot

b) Đặc tính Von-Ampe của diot
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3.3.3. Các thông số của điôt : Khi sử dụng điôt người ta quan tâm đến các thông số 
sau của điôt: 

1) Dòng thuận cực đại Imax , đó là dòng thuận mà điôt còn chịu được khi nó 
chưa bị thủng ( nhiệt ) . 

2) Công suất cực đại Pmax trên điôt khi điôt chưa bị thủng . 
3) Điện áp ngược cực đại Ung max - điện áp phân cực ngược cực đại của điot khi 

điôt chưa bị đánh thủng. 
4) Tần số giới hạn fmax của điôt - là tần số lớn nhất mà tại đó điôt chưa mất tính 

chất van. 
5) Điện dung mặt ghép : Lớp điện tích l0 tương đương với một tụ điện gọi là 

điện dung mặt ghép n-p . ở tần số cao lớp điện dung này quyết định tốc độ đóng mở 
của điôt khi nó làm việc như một khoá điện, tức là điện dung mặt ghép n-p quyết 
định fmax. 
6) Điện trở một chiều R0 (hình 3.7):                               

                                  R0M = 
M

M

I

U
                 (3.9)           

             R0 M = cotg β. 
7) Điện trở xoay chiều của điôt: 

 R = 
dI
dU

= cotgα.                        (3.10) 

 S = 
dU
dI

 = 
1
R

                (3.11)  

S - hỗ dẫn của ®i«t,   S = tgα 
8) Điện áp mở của điôt : Là điện áp UD để dòng thuận qua điôt đạt 0,1 Imax. 

3.4 Tranzisto lưỡng cực . 
Nếu trên một đế bán dẫn ta tạo ra hai mặt ghép n-p liên tiếp nhau thì ta có một 

tranzisto lưỡng cực (bipolar ) hay đơn giản quen gọi là tranzisto . 
Tranzisto có khả năng khuếch đại 

tín hiệu giống như đèn điện tử ba cực, 
Tranzisto đóng vai trò rất quan trọng 
trong các mạch điện tử nên ta cần 
nghiên cứu tỉ mỉ nguyên lý làm việc và 
các thông số của nó . 
3.4.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc: 
Tranzisto có hai mặt ghép n-p cấu tạo từ 
ba lớp bán dẫn tạp khác tính nên nó có 
thể là p-n-p hoặc n-p-n (hình 3.8) loại 
tranzisto p-n-p có cấu trúc và ký hiệu 
như ở hình 3.8a gọi là tranzisto thuận, 

Hình3.7
Xác đinh tham số của diot trên

đặc tuyến  Von-Ampe
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E E
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Hình 3.8  Cấu tạo và ký hiệu
a)Cña tranzisto thuận

b) Của tranzisto ngược

a) b)
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loại tranzisto n-p-n hình 3.8b gọi là tranzisto ngược. 
      Hai loại tranzisto này có cấu tạo khác nhau nhưng nguyên lý làm việc tương tự 
nhau . Sự khác nhau ở đây là nguồn phân cực cho hai loại tranzisto này ngược tính 
nhau. Vì vậy chỉ cần xét nguyên lý làm việc của một loại là có thể suy ra loại kia. Ví 
dụ ta xét cấu tạo và nguyên lý làm việc cuả tranzisto thuận p-n-p.  
      Cấu tạo của một tranzisto trình bày trên hình 3.9a.Miền bán dẫn thứ nhất gọi là 
cực phát - cực Emitơ hay cực E, đó là miền có nồng độ tạp chất lớn, tức là nồng độ 
lỗ trống lớn. Miền thứ hai là miền n gọi là miền cực gốc hay cực bazơ hay B. Miền 
này vừa mỏng (cỡ vài µm) lại vừa nghèo điện tử (nồng độ tạp chất nhỏ).  

Miền thứ ba là miền cực góp 
hay cực colectơ hay cực C  có 
nồng độ tạp chất trung bình. Cả 
ba miền cực đều có chân để nối 
ra ngoài để hàn vào mạch. Mặt 
ghép n-p giữa E và B gọi là mặt 
ghép Emitơ, mặt ghép n-p giữa 
C và B - mặt ghép colectơ . Như 

vậy về mặt cấu trúc có thể coi tranzisto lưỡng cực như hai điôt mắc nối tiếp nhau qua 
điện trở khối rB của miềncực B. Tuy nhiên không thể dùng 2 điôt mắc nối tiếp nhau 
để được 1 tranzisto vì trong tranzisto do cấu tạo như trên nên hai điôt (hai mặt ghép ) 

có tác dụng tương hỗ với nhau qua 
miền bazơ . Hiệu ứng “tranzit” chỉ 
xảy ra khi khoảng cách giữa hai 
mặt ghép nhỏ hơn nhiều so với độ 
dài khuếch tán của hạt dẫn. 
      Để cho tranzisto thuận làm việc 
ta phân cực nó như ở hình 3.10. 
Với cách đấu nguồn như trên mặt 
ghép Emitơ được phân cực thuận, 
mặt ghép colectơ phân cực ngược. 
Vì mặt ghép Emitơ phân cực thuận 

nên lỗ trống từ miền E phun vào miền Bazơ.  Các lỗ trống này tạo nên dòng cực phát 
IE. Các hạt này vào miền bazơ trở thành hạt thiểu số ( hạt dẫn phụ của bazơ) và đi sâu 
vào miền bazơ hướng tới mặt ghép colectơ. Trên đường đi một số tái hợp với điện tử 
(hạt đa số) tạo nên dòng bazơ IB còn lại đa số đạt tới mặt ghép colectơ vì miền bazơ 
rất mỏng(tức là đã xẩy ra hiệu ứng "tranzit").  Tới đây nó bị trường gia tốc của cực 
colectơ (do mặt ghép colectơ phân cực ngược ) cuốn sang miền cực góp tạo thành 
dòng cực góp IC (*). Như vậy  

                IE = IB +IC                                     (3.12) 
(*) Thực ra các quá trình vật lý diễn ra trong tranzisto khá phức tạp . Trên đây chỉ trình bày các nét 
chính của quá trình vật lý đó.. 

B C

Hình 3.9  a)Cấu tạo b) và các mặt ghép ủa tranzisto
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Tuy nhiên trong thành phần dòng colectơ còn có dòng ngược của mặt ghép 

colectơ. Vì vậy : 
           IC = α IE + IC 0                            (3.13) 

α IE là phần dòng do lỗ trống “tranzit” sang cực C 
IC 0  - dòng ngược của mặt ghép colectơ (xem hình 3.6b)thường thì IC 0 rất nhỏ 
nên có thể coi IC ≈ α IE . 

   α = 
I
I

C

Ε

                                                          (3.14)  

     α gọi là hệ số truyền dòng điện (cực phát ) ,nó đánh giá độ hao hụt dòng 
điện khuếch tán trong vùng bazơ .(α = 0,9 ÷ 0,999) 

Để đánh giá tác dụng điều khiển của dòng bazơ đối với dòng colectơ người ta 
thường dùng hệ số truyền (khuếch đại) dòng bazơ β : 

   β =  
I
I

C

Β

                                                          (3.15) 

Vậy  
                     IE = IC + IB = (1+β)IB       

                                  α = 
ΕI

IC = ( ) β1
β

β1
β

β

β

+
=

+ I

I
                                                         (3.16) 

                             α = 
β1

β
+

  và β = 
α1

1
−

  

Tất cả các kết luận trên đều đúng cho tranzisto ngược. 
Phân cực cho tranzisto ngược n-p-n có chiều ngược với hình 3.10 

3.4.2.Họ đặc tuyến tĩnh của tranzisto. 
Các họ đặc tính 
tĩnh của tranzisto 
được xác định  tuỳ    
theo cách mắc 
tranzisto.  
Tranzisto  có ba 
cách mắc gọi theo 
cực chung giữa 
đầu vào và đầu ra 
gọi là mắc emitơ 
chung EC, bazơ chung BC và colectơ chung như trên hình3.11a.  
       Để tiện cho việc xác định các tham số của tranzisto người ta coi tranzisto là một 
mạng 4 cực tuyến tính như hình 3.11b. Lúc đó ta có các hệ phương trình đặc trưng:   

M ắc  EC Mắc  CCM¾c  BC

TranzistorU U
1 2

I2I1

b)
Hình 3.11.a)các cách mắc tranzisto.b)Tranzistor như  một mạng

bốn cực

I1

U

I2

1

U U12

I1 2I

U2 U2

2I

I1

1U

a)



 55

        Hệ phương trình trở kháng: 
    U1 =  f1 (I1,I2)  = r11I1 + r12I2  
   U2 =  f2 (I1,I2)  = r21I1 + r22I2                              (3.17) 

        Hệ phương trình điện dẫn : 
  I1 = g1 (U1, U2) = g11U1 + g12 U2   
  I2 = g2 (U1, U2) = g21U1 + g22 U2                        (3.18)         

Hệ phương trình hỗn hợp : 
  U1 = h1 (I1, U2) = h11I1 + h12U2              (3.19). 
  I2    = h2 (I1, V2) = h21I1 + h22U2 

Trong đó rij, gij, hij, tương ứng là điện trở điện dẫn và tham số hỗn hợp của 
tranzisto: 

 
constI1

1
11

2

I

u
r

=∂
∂

= = h11 - Điện trở vi phân đầu vào của tranzisto       

  
constI2

2
22

1

I

u
r

=∂
∂

=  =1/h22 - điện trở vi phân đầu ra của tranzisto.  

                

            
constU1

2
21

2

I

I
h

=∂
∂

= -Hệ số khuếch đại dòng điện vi phân 

                                                U2=const 

    
constU1

2
21

2

U
I

g
=∂

∂
=   = 1/r12 = S - hỗ dẫn thuận (truyền  đạt của tranzisto ) 

Họ đặc tuyến tĩnh của tranzisto thiết lập các  quan hệ giữa các dòng điện và 
điện áp của tranzisto trong chế độ không có tín hiệu (chế độ tĩnh ). Họ này xác định 
theo hệ (3.19) là tiện hơn cả: 
Họ đặc tuyến vào U1 = f(I1) khi 
U2= const;Họ đặc tuyến hồi tiếp 
U1 = f(U2) khi I1 = const;Họ đặc 
tuyến truyền đạt I2 = f(I1) khi U2 = 
const;Họ    đặc   tuyến ra I2 = 
f(U2) khi I1 = const.  
            Như vậy với cách mắc 
khác nhau thì họ đặc tuyến của 
tranzisto sẽ khác nhau. 
Tuy nhiên cách thông dụng nhất 
là mắc Emitơ chung, nên ta  xét họ đặc tuyến của cách mắc này. Đối với cách mắc 
Emitơ chung có thể lấy họ   đặc  tuyến   theo sơ  đồ 

mA

V2
V1

-

EB

+

-

EC

+

R2R1

Hình 3.12 Sơ đồ lấy đặc tuyên của tranzisto thuận

µA
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hình 3.12 (tranzisto công suất nhỏ ). Trong sơ đồ này µA-microampe kế dùng đểđo 
dòng bazơ IB,  mA- miliampe kế dùng để đo dòng côlectơ IC , V1 - von kế thứ nhất để 
đo dòng điện áp UBE, V2 - von kế thứ hai dùng để đo điện áp UCE ; R1, R2 - hai triết 
áp chỉnhUBE và UCE.  
         a)Hä đặc tuyến vào: IB = f(UBE) = f(UB) khi UCE = UC = const 

Để lấy họ đặc tuyến vào ta giữ cho điện áp UCE (ể đơn giản gọi là UC ) không 
thay đổi, ghi các giá trị IB và UB tương ứng vào bảng. Thay đổi giá trị UC rồi lặp lại 
phép đo ta được đường cong thứ hai (hình 3.13a). Đặc tuyến này giống như đặc 
tuyến của điốt khi phân cực thuận. Thật vậy IB là một phần của dòng IE chảy qua mặt 
ghép Emitơ phân cực thuận. ứng với một UB nhất định dòng IB càng nhỏ khi UC càng 
lớn vì điện áp UC càng lớn thì số hạt bị cuốn sang miền cực C  càng lớn, số hạt dẫn bị 
tái hợp trong miền bazơ và đến được cực B càng ít nên dòng IB nhỏ đi. Vì vậy khi 
tăng UC (trị tuyệt đối) họ đặc tuyến dịch sang phải. 
       b. Đặc tuyến ra : Là đặc tuyến IC = f(UC ) khi IB =const. 
       Để lấy đặc tuyến này giữ cho IB ở giá trị cố định nào đó, thay đổi UC và lập bảng 

                            IB       µA 
                                             UC=2v     UC=6v  
                     150        
 
            a)      100 
 
                       50 
                                                                         UB 

                                  0,5  1,0    1,5                           v   
                                                                    IC   mA 
                                                                                                         IB=100µA 
          c)                                                                                                                       b) 
                                                      5                                                IB=80µA  
                                                      4 

           Đặc tuyến truyền                                                                            IB=60ÀA  
   đạt                 UC=6v                  3 
                                                                                                       IB=40µA 
                         UC=2v                   2                                                
 
                                                      1                                                 IB=20µA  
 
           

                   Iβ µA  80    60    40    20      0     1    2   3  4   5   6     7    8     9         IC  V 
                         Hình3.13 a) Đặc tuyến vào b)Đặc tuyến truyền đạt và đặc tuyến ra  . 
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ghi lại dòng IC tương ứng. Phép đo được lặp lại với các giá trị khác nhau của IB. Kết 
quả sẽ có họ đặc tính như ở hình 3.13b. Khi UCE = UC = 0 thì dòng IC=0 vì lỗ trống từ 
miền E qua mặt ghép Emitơ có một phần nhỏ tạo thành dòng IB còn phần lớn đọng 
lại ở miền bazơ vì chưa có trường gia tốc cho lỗ trống sang miền Colectơ . Khi UC 
tăng ban đầu dù nhỏ nhưng tác động trực tiếp lên lỗ trống đọng ở miền bazơ nên 
dòng IC tăng rất nhanh. ở đây UCE= UEB+UBC . 
       Điểm uốn của đườngđặc tuyến ứng với UBC = 0 .Lúc này dù trường UC đủ nhỏ 
vẫn mau chóng làm dòng thuận ( UCE < UEB) gọi là chế độ bão hoà. 
Khi UCE > UEB tranzisto chuyến sang chế độ khuếch đại. ở chế độ này các đường đặc 
tuyến ra gần như song song nhau. Nếu tiếp tục tăng UCE thì dòng IC càng lớn 
,tranzisto sẽ bị đánh thủng. 
c. Đặc tuyến truyền đạt : IC = f(IB) khi UC = const được lấy bằng cách giữ cho giá trị 
của UC  không đổi, thay đổi IB và ghi lại giá trị tương ứng của IC . Đặc tuyến truyền 
đạt cũng có thể dựng từ đặc tuyến ra, ta làm như sau: 
      Tại một vị trí UC  cho trước trên đặc tuyến ra ta kẻ đường song song với trục tung 
, đường này cắt họ đặc tuyến ở các điểm khác nhau ta tìm được IB và IC tương ứng. 
Trên trục IB , IC ta tìm các điểm thoả mãn IB , IC vừa tìm được . Nối các điểm này ta 
được đặc tính truyền đạt(xem hình 3.13c).  
3.4.3.Sơ đồ tương đương của tranzisto. 
      Khi tranzisto làm việc ở chế độ tín hiệu nhỏ, có thể coi tranzisto là một phân tử 
tuyến tính . Để tiện phân tích mạch chứa tranzisto người ta thường dùng hai dạng sơ 
 đồ tương đương của  tranzisto sau đây: 

Sơ đồ tương đương thứ nhất dựa vào hệ phương trình tham số H . ở chế độ hình 
sin ta có hệ (3.19) 

       U1 = h11eI1 + h12eU2                                    (3.19). 
           I2    = h21eI1 + h22eU2 

Các tham số có thêm ký hiệu “e” để chỉ sơ đồ emitơ chung. Các tham số hije có 
thể xác định trực tiếp trên các họ đặc tuyến của tranzisto như ở hình 3.14a 

h11e = constU
1

1
2I

U
=∆

∆
= constU

B

B
CI

U
=∆

∆
= constU

1B2B

1B2B
CII

UU
=−

−
= rbe - điện trở           

                                      đầu vào của tranzisto ở chế độ khuếch đại tín hiệu nhỏ. 
         rbe = rB + β.rd 

rd- điện trở khuếch tán emitơ, cỡ vài trăm Ω đến vài trăm kΩ. 
rB - điện trở khối vùng bazơ , cỡ vài chục Ω. 

1C2C

2B3B
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B

12

2
e12 UU

UU

constIU

U

constIU

U
h

−
−

=
=∆

∆
=

=∆
∆

= - Hệ số hồi tiếp điện  

                                          áp, thường rất nhỏ (10 - 4 ÷ 10 - 6 ) nên có thể bỏ qua. 
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h21e = 
1B2B

1C3C

21

2

II

II

constUI

I

−
−

=
=∆

∆
 ≈ β - Hệ số khuếch đại dòng  điện.  

          h22e = 
∆
∆

I
U

2

2

 =
CE1C2C

1C2C

r
1

UU

II
=

−
−   -  Điện dẫn ra của tranzisto 

rCE =
1
22h e

 cỡ chục kΩ đến MΩ 

Từ hệ 3.19 ta có sơ đồ tương đương hình 3.15a. 
Hệ phương trình 3.18 với sơ đồ mắc Emitơ chung: 
  I1 = g11eu1 +g12eu2 
  I2 = g21eu1 + g22eu2                                           (3.18) 
Từ hệ đó ta có sơ đồ tương đương hình 3.15b 

Các tham số giJ e ở sơ đồ này cũng 
xác định tương tự như các tham số 
hiJ trên 
các họ đặc tính. ở sơ đồ 3.15b ta bỏ 
qua g12e ≈ 0,  

g22e=
1

rCe

 ≈ h22e 

 g21=
∆
∆

∆
∆

∆
∆

∆
∆

I
U

I
U

I
I

I
U

C

B

C

B

B

B

2

1

= = = h21e / h11e= S - hỗ dẫn của tranzisto 

Từ hình 3.15a thì: 
  - h21eIB = - g21eh11eIB = - g21UB                       (3.20) 

Nên sơ đồ 3.15b chỉ là biến  tướng của sơ đồ hình 3.15a 
Dạng sơ đồ thứ hai dựa theo các tham số vật lý của tranzisto.Hình 3.16 trình 

bày ở sơ đồ tương đương của mạch mắc bazơ chung  theo các tham số vật lý của 
tranzisto: 

 
   IB                                                                IC                                        IB2 

                       UC1   UC2                                IC3      
  IB2 

                                                                     IC2 

                                                                     IC1                                        IB1    
   IB1                                                                 
                                                                   
                                           UB 

a)                UB1 UB2  UB3                    b)             0         UC1                      UC2  UC 

        Hình 3.14. a)đặc tuyến vào b)đặc tuyến ra.
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g
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C

C
h12e CU
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g12e CU
a) b)

Hình 3.15 Sơ đồ tương đương của tranzisto
a)Theo tham số H   b) theo tham số Y
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re- điện trở mặt ghép Emitơ;rb- điện trở khối vùng bazơ ; rC- điện trở mặt ghép 
colectơ;-αIE nguồn dòng tương đương của cực Emitơ đưa tới cực colectơ. 
Sơ đồ tương  đương này gọi là sơ    đồ tương đương hình chữ T . ở đây: 

  h11 = re + (1- α)rb         ; h21 = α 

  rb/re = h12    ;
1
rc

=h22                                
(3.21) 

Các sơ đồ tương đương vừa xét trên là những sơ đồ tương 
đương khi tín hiệu nhỏ, có tần số không cao. Do thời gian 
bay của các hạt dẫn (phụ) ở vùng bazơ là hữu hạn, do sự tồn 
tại điện dung khuếch tán nên giữa dòng điện và điện áp có 
sự lệch pha. Vì vậy để mô tả các đặc tính của tranzisto ở tần 
số cao người ta sử dụng sơ đồ tương đương hình chữ π (hình 
3.17) Trong đó điện dung vào Cb’e  phụ thuộc vào điện dung 

lớp chắn emitơ CSe và điện dung khuếch tán của mặt ghép emitơ Cde. 
            Cb’E = Cde + CSe                                  (3.22) 
Cde   quan hệ với điện trở khuếch tán rd và thời gian bay của hạt dẫn ttrong vùng 

baz¬ theo biểu thức:  τb = Cde rd. 
S0 - hỗ dẫn trong của tranzisto:  

                                S0 = 
Ut
Ic

rd
=

α
                                    (3.23) 

gC và Cb’e - điện dẫn và điện dung hồi tiếp  

                                  gC = 
d

e

r.β
µ ≈ 0             (3.24) 

 
              àe = 10-3 ÷ 10-4 gọi là hệ số Early 
           Cb’C = CSC + CdC                                        (3.25) 
  CS C - điện dung lớp chắn colectơ 

CdC - điện dung khuếch 
tán colectơ 
CdC = µe Cde ≈ 0 
 rce - điện trở ra   , 

                rce = 
e

dr

µ
  

Ccb và Cce là điện 
dung phân bố giữa các 
đầu nối bên ngoài. 
      ở tần số > (100÷ 

1000)Mhz thì ω cb’e >> gc nên có thể bỏ qua gc và Ccb khá nhỏ nên thường bỏ qua. 
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Hình 3.17.Sơ đồ tương đương hình      của tranzisro   π
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3.4.4. Sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến các tham số của tranzisto. 
Nói chung các tham số của tranzisto đều phụ thuộc vào nhiệt độ. Tuy nhiên ở 

chế độ khuếch đại cần chú ý đến hơn cả là sự phụ thuộc của các dòng dư (dòng 
ngược) vào nhiệt độ. ở chế độ khuếch đại dòng colectơ theo (3.13) có thành phần 
dòng dư Ico là dòng ngược của mặt ghép colectơ . ở nhiệt độ bình thường đối với 
tranzisto Silic dòng này cỡ vài nanoampe, đối với tranzisto Gecmani dòng này vài 
microampe. Khi nhiệt độ tăng khoảng (8 ÷ 10)0c dòng này tăng gấp đôi. Thực tế nếu 
dòng tĩnh Ic của tranzisto chọn > 0,1 mA thì có thể bỏ qua Ico . Trong trường hợp 
ngược lại phải tính đến sự phụ thuộc của dòng Ic theo nhiệt độ. Do vậy trong các 
mạch cần có biện pháp ổn định nhiệt độ cho tranzisto. 
 
3.5 Tranzisto trường (Tranzisto kênh). 

 Tranzisto trường FET (Field - effect - tranzisto) hoạt động nhờ sự điều khiển 
kênh dẫn bán dẫn bằng một điện trường ngoài. Dòng điện trong tranzisto trường chỉ 
do một loại bán dẫn tạo ra. Đặc điểm của tranzisto trường trong các mạch điện tử là 
nó tiêu thụ rất ít năng lượng  và gia công xử lý tín hiệu với độ tin cậy cao. Tranzisto 
trường có hai loại chính là: 

- Loại cực cửa là mặt ghép n-p (JFET) 
- Loại cực của cách ly ( IGFET) 

3.5.1Tranzisto trường cực cửa mặt ghép n-p JFET.  
    Tranzisto trường JFET có thể có kênh dẫn ra là bán dẫn p hoặc n. Chúng có ký 
hiệu tương ứng như ở hình 3.18a. Chúng hoạt động cũng tương tự như nhau nên ta 
chỉ cần xét nguyên lý làm việc 
của một trong hai loại. 
  Ví dụ ta xét loại kênh dẫn n. 
Hình 3.18b trình bày mô phỏng 
cấu trúc của JFET kênh dẫn n. 
Trên đế tinh thể bán dẫn silic 
loại n người ta tạo bọc quanh 
nó một lớp bán dẫn loại p có  
nồng độ tạp chất cao hơn nhiều 
so với đế, rồi đưa ra ba cực 
điện cực là : cực nguồn S 
(source), cực máng D(Drain) và 
cực cửa G hay cổng(Gate). 
Kênh dẫn n nối giữa cực nguồn 
S và cực máng D được ngăn 
cách với cực cửa bởi lớp mặt 
ghép n-p bao quanh nó(Nếu kênh dẫn là p thì bao quanh nó là lớp n.) Nguyên lý làm 
việc của JFET như sau : Nếu  dùng nguồn phân cực cho tranzisto trường như ở hình 

P

P

Kênh dẫn n

ESG

ESD

G

S

D

-         +

+       -

Mặt ghép n-p

Hình 3.18 Ký hiệu và cấu tạo của tranzisto trường

Kênh dẫn loại n       Kênh dẫn loại p

a)

b)



 61

3.18b thì cực D sẽ dương so với cực S, còn cực G âm so với S (nếu coi S đấu với mát 
thì UGS < 0 và UDS > 0). 
Dưới tác dụng của điện trường trong kênh dẫn suất hiện dòng từ D sang S gọi là 
dòng máng ID. dòng này phụ thuộc vào UGS và UDS tức là ID = f(UGS,UDS)   
  Nếu giữ nguyên  trị số một điện áp ta có:   
                         ID = F1(UDS)/UGSconst 
 
                         ID = F2(UGS)/UDS = const   (3.26) 

Khi nguồn UDS = 0 và UGS < 0 thì S và D đẳng thế, cực cửa G phân cực âm, mặt 
ghép n-p phân cực ngược, điện trường sẽ phân bố đều dọc theo kênh dẫn. Vì tạp chất 
ở kênh dẫn pha ít hơn nhiều so với cực cửa nên  lon >> l op, nghĩa là bề rộng vùng 
nghèo động tử của mặt ghép n-p ăn sâu vào phía kênh dẫn bị thắt đều dọc theo 
phương SD (hình 3.19a). 

Khi UDS nhận một giá trị nào đó mà S và G đấu mát thì D dương tạo nên một 
trường tăng dần dọc theo hướng S  sang D( Hình 3.19b). Trường này cũng làm cho 

mặt ghép n-p phân cực ngược nên lon 
cũng tăng dần dọc theo kênh dẫn theo 
chiều từ S sang D làm kênh có dạng hình 
phễu (hình 3.19b) . 
 

Khi phân cực âm cho G và dương 
cho D quá trình trên sẽ sảy ra sớm hơn 
nên kênh dẫn có dạng như hình 3.19c. 

Như vậy nếu ta điều khiển điện áp UGS 
ta có thể điều khiển được độ mở của 
kênh dẫn, tức là điều khiển được dòng 
cực máng tương tự như dùng điện áp 
bazơ điều khiển dòng colectơ như ở 
tranzisto lưỡng cực. 
 Họ đặc tuyến ra ID = f(UDS) khi UGS = 
constcủa tranzisto trường có dạng như ở 
hình 
 3.20 .Đặc tuyến có ba miền : 

- Miền gần gốc toạ độ: Khi UDS 
nhỏ dòng ID tăng rất nhanh và 
phụ thuộc vào UGS cho tới điểm 
uốn A (ứng với UGS = 0 ). Đây 
là vùng làm việc của JFET 

giống như một điện trở thuần. 

P

P

+   -
S                             G                                D

P

P
S                         G                          D

-    +

P

P
S                             G                        D

-    +

+     -

a)

b)

c)

Hình 3.19 Phân cực cho tranzisto trường trong
các chế độ khác nhau
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- Ngoài điểm A gọi là miền thắt (miền bão hoà) khi UDS đủ lớn ID hầu như 
không phụ thuộc vào UDS mà chỉ phụ thuộc vào UGS. Miền này JFET làm   việc    như 
như một phần tử khuếch đại, ID chỉ phụ thuộc vào UDS  
 

- Từ điểm B trở đi, dòng ID 
tăng vọt mặt ghép n-p bị đánh 
thủng. 

ứng với một UGS nhất định 
ta sẽ có một giá trị UDSO  ứng với 
điểm uốn A gọi là điện áp thắt 
kênh hay điện áp bão hoà của 
dòng cực máng. 

Tranzisto có các tham số 
đặc trưng sau: 

Các tham số giới hạn : 
- Dòng cực máng cho phép 

IDmax ứng với điểm B hình 3.20 
(ứng với UGS = 0);giá trị IDmax 

khoảng ≤ 50 mA. 
- Điện áp nguồn-máng cực đại cho phép : 
 UDmax = UB / (1,2 ÷ 1,5) - cỡ vài chục von, ở đây UB là UDS ứng với điểm B. 
- Điện áp khoá UGS 0 (bằng giá trị của UDSo ứng với đường UGS = 0)  
Các tham số làm việc : 

- Nội trở hay điện trở vi phân Ri = 
DdI

d DSU
   khi UGS = const.  Ri cỡ 0,5MΩ. 

- Hỗ dẫn của JFET :S =  
GSdU

d DI
khi UDS = const - cho biết tác dụng điều khiển của 

điện áp cực cửa tới dòng cực máng. Với JFET   S   thường đạt (7÷10) mA/V. 
- Điện trở vi phân đầu vào RV: 
 

                                   RV = 
G

GS

dI
dU

 cỡ 109Ω. 

ở tần số cao còn cần quan tâm đến các điện dung ký sinh CDS và CGD cỡ vài pF 
3.5.2. Tranzisto trường có cực cửa cách ly IGFET 

 FET có cực cửa cách ly có cấu trúc kim loại - điện môi - bán dẫn (metal - 
isolator - semicondactor) nên gọi là MISFET. Điện môi isolator thường dùng oxyt 
Silic SiQ2 nên gọi là MOSFET ( Metal -oxyt - semicondactor). MOSFET là loại 
thông dụng nhất vì dễ chế tạo, giá thành rẻ nên ta xét loại cấu tạo MOSFET. Hình 

 
 ID(mA)                                                  
           A             UGS=0                        B 
 
                                            -0,5v 
 
                                         -1v 
 
                                      -1,5 
 

0       1    2   3     4    5     6     7     8     UDS (v) 
Hình 3.20 .Họ đặc tuyến ra của                    

tranzisto trường kênh dẫn  n 
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3.21 trình cấu tạo của MOSFET loại kênh đặt sẵn và loại kênh cảm ứng (không đặt 
sẵn).  
   Trên đế bán dẫn Silic tạp loại p (Si-p) người ta pha tạp chất bằng công nghệ đặc 
biệt để tạo nên hai miền bán dẫn n+ (nồng độ tạp chất cao hơn so với đế) và lấy ra 
cực máng D và cực nguồn S.  Hai miền này được nối với nhau bằng kênh dẫn đặt sẵn 
như ở hình 3.21a, hoặc chỉ hình thành sau khi có điện trường ngoài như ở hình 3.21b. 
(gọi là kênh cảm ứng hoặc kênh không đặt sẵn).  
    Đối diện với kênh dẫn là cực cửa G được cách ly với kênh dẫn bằng lớp điện môi 
SiQ2 mỏng . Do vậy mà FET được gọi là có cực cửa cách ly (IGFET) . Kênh dẫn 
được cách ly với đế nhờ mặt ghép n-p, thường được phân cực ngược nhờ một nguồn 
điện áp phụ đưa tới cực thứ tư là cực đế (P _ , n+). 

IGFET được ký hiệu như trên hình 3.22. 
        Nguyên lý hoạt động của MOSFET như sau : 

 
Với loại kênh dẫn đặt sẵn, sẽ 
xuất hiện dòng điện tử trên 
kênh dẫn giữa cực S và D tạo 
thành dòng cực máng ID ngay 
cả khi chưa có điện áp đặt 
vào cực cửa G (UGS = 0 ) 
   Để phân cực MOSFET ta 
đặt điện áp một chiều UDS > 0 
. ở đây có hai trường hợp :  
Nếu đặt vào cực cửa UGS > 0, 

điện tử tự do trong vùng đế (là hạt dẫn phụ) được hút vào vùng kênh dẫn làm giàu hạt 
dẫn của kênh dẫn, làm tăng dòng ID. Chế độ làm việc này gọi là chế độ giàu của 
MOSFET. Nếu đặt vào cực cửa UGS > 0, điện tử tự do trong vùng đế (là hạt dẫn phụ) 
được hút vào vùng kênh dẫn làm giàu hạt dẫn của kênh dẫn, làm tăng dòng ID. Chế 
độ làm việc này gọi là chế độ giàu của MOSFET. 
   Nếu đặt tới cực cửa điện áp UGS < 0 thì ngược lại, kênh dẫn sẽ bị nghèo, hạt dẫn 
chính làm giảm dòng ID. Chế độ này gọi làchế độ nghèo của MOSFET. 

Họ đặc tuyến của MOSFET kênh đặt sẵn loại n có dạng như ở hình 3.23a    
Với loại kênh cảm ứng, khi cực cửa đặt điện áp âm UGS < 0 sẽ không có dòng cực 
máng (ID = 0 ), do tồn tại hai mặt ghép n-p tại vùng máng - đế và nguồn - đế do đó 
không tồn tại kênh dẫn. KHi UGS > 0 thì tại lớp đối diện với cực cửa xuất hiện nhiều 
điện tử tự do (do cảm ứng tĩnh điện) nên hình thành một kênh dẫn nối S và D, và 
xuất hiện dòng ID tăng theo trị số của UGS .( hình 3.23b)  

Như vậy đặc tuyến của MOSFET cũng có dạng ba miền như JFET. 
Hoàn toàn tương tự như kênh dẫn loại n vừa xét, trên đế bán dẫn loại n ta có thể 

tạo kênh dẫn loại p loại JFET hoặc MOSFET. 

a)             b)                c)
d)

kênh n đặt
sẵn kênh p đặt

sẵn

kênh n cảm
ứng kênh p cảm

ứng

Hình 3.22.Ký hiệu MOSFET cực cửa cách ly
a,b) kênh đặt sẵn c,d) kênh cảm ứng.
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Ta cần lưu ý một số đặc điểm của FET khi sử dụng chúng : 
- Việc điều khiển điện trở kênh dẫn bằng điện  áp   UGS   trên thực   tế  gần  như 

không làm tiêu hao năng lượng tín hiệu, điều này đạt được do cực điều khiển gần 
như cách ly về điện với kênh dẫn. Như vậy FET có trở kháng vào rất lớn :103 ÷ 
1013Ω. So với tranzisto lưỡng cực  thì dòng vào IG coi như bằng 0. 

- Đa số các FET có cấu trúc đối xứng giữa hai cực máng D và nguồn S, nghĩa là 
có thể đổi chỗ hai cực này 

- Với JFET và MOSFET ở chế độ nghèo dòng máng đạt cực đại ID = IDmax khi 
điện áp đặt vào cực cửa bằng 0 . Ngược lại với MOSFET ở chế độ giàu, dòng ID = 0 
lúc UGS = 0 nên nó được gọi là FET trường khoá. 

Trong vùng gần gốc khi UDS ≤ 1,5 V thì ID và UDS tỷ lệ thuận, nghĩa là FET 
tương tự như một điện trở thuần có trị số phụ thuộc vào UGS. 

- Tương tự như tranzisto lưỡng cực FET có 3 cách mắc nhưng thường không 
dùng cách mắc cực cửa chung mà chỉ mắc nguồn chung SC và máng chung DC. 

-          -Khi thay FET kênh n bằng FET kênh p cần thay đổi cực tính nguồn và cực 
tính    của các điôt, tụ hoá có liên quan . 
3.6 Phần tử nhiều mặt ghép  n-p. 
3.6.1 Thizisto.  
    Thizisto chế tạo từ 4 lớp bán dẫn tạp tạo thành 2 mặt ghép n-p liên tiếp như ở hình 
3.24a. Lớp p ngoài cùng là cực Anốt- p1, lớp n ngoài cùng là katốt- n2, lớp p2 là cực 
khống chế (cửa điều khiển)G . Trong thiristo hình thành 3 mặt ghép n-p xen kẽ nhau 
J1, J2,J3. Như vậy thizisto tương đương với hai tranzisto : 1 thuận 1 ngược mắc như ở 
hình 3.24b;còn ký hiệu của nó có dạng như ở hình 3.24c. Như vậy Thizisto là một 
điôt có thêm cực cửa để điều khiển. 

 
 
 
   ID(mA)                                                  ID(mA)                            +6v       
    4                                 UGS=+0,5v         20 
    3 
                                                UGS=0 v                                              +4v 
   2                                                            10 
                                                UGS<0                                                 +2 
   1  
 
          0                       a)                                     0                   b)    
                    Hình 3.23   a) đặc tuyến ra củaMOSFET kênh đặt sẵn 

                                                 b) đặc tuyến ra của kênh cảm ứng. 

Chế độ giàu

Chế độ 
nghèo 
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     Đặc tuyến Von-Ampe của thizisto có dạng hình 3.24d.Khi thizisto phân cực 
ngược thì mặt ghép J2 phân cực thuận (là một điôt thông) còn J1 và J3 coi như hai điôt 
mắc nối được tiếp phân cực ngược nên đặc tuyến giông như một điôt. 
 
Khi phân cực thuận cho thizisto : A đấu với + , Katôt đấu với - nguồn thì khi UG = 0 , 

J1 và J2 phân cực thuận, 3 phân cực ngược . Khi UAK còn nhỏ thì dòng này là dòng 
ngược của J2 ( cỡ 100 µ A) gọi là dòng dò ngược IRX . Đến một giá trị nào đó của 
UAK thì mặt ghép J2 bị đánh thủng (gọi là điện áp đánh thủng thuận UBE) dòng đủ lớn 
để mở cả hai tranzisto T1 và T2 (hình 3.24b) và chúng nhanh chóng đạt trạng thái bão 
hoà, thizisto thông, nội trở của nó giảm nên sụt áp trên nó giảm đến giá trị UE gọi là 
điện áp dẫn thuận. Như vậy bằng cách tăng điện áp UAK ta kích mở thyzisto, gọi đó 
là phương pháp kích mở thuận.  
Nếu IG ≠ 0 (UG ≠ 0) thì IG cùng với dòng ngược của J2 làm thizisto mở sớm hơn. IG 
càng lớn thì thzisto mở cứng với giá trị của UAK càng nhỏ. Phương pháp kích mở 
bằng dòng IG gọi là kích mở bằng dòng điều khiển . Phần đặc tuyến thizisto khi nó 
chưa mở gọi là miền chắn thuận, miền mà thizisto đã mở gọi là miền dẫn thuận. 

Khi thizisto đã mở, muốn duy trì trạng thái mở của nó phải đảm bảo dòng 
thuận luôn lớn hơn giá trị định mức gọi là dòng ghim (giá trị cực tiểu của dòng 
thuận) . Nếu khi thizisto mở mà dòng IG vẫn duy trì thì dòng ghim càng nhỏ khi IG 
tăng. Trong các sổ tay dòng ghim ký hiệu IHC khi IG = 0 và IHX khi IG ≠ 0. 
   Các tham số quan trọng của thizisto: dòng điện cực đại, điện áp thuận và ngược 
cực đại mà thizisto chưa bị đánh thủng, công suất tiêu hao cực đại cho phép, điện áp 
cực đại khống chế cực G và điện áp kích mở khi UAK = 6V. Nếu làm việc ở tần số 
cao cần phải quan tâm đến thời gian đóng mở : tm thời gian chuyển từ trạng thái đóng 
sang trạng thái mở, tđ - thời gian chuyển từ trạng thái mở sang trạng thái đóng. 
3.6.2.Triac. 
     Triac có cấu tạo tương tự như hai thyzisto đấu song song ngược nhau (hình 
3.25a,b; chung một cực điều khiển G, có ký hiệu như ở hình 3.25c. 

p1

p2
n1

n2

p1
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n2
p2

A A

K K

G
G
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UG1
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Hình3.24 Thiristo a)Ký hiệub,c) Cấu trúc  d)Họ đặc tuyến
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      Thizisto thứ nhất có A1 là Anôt, A2 là katôt, thizisto thứ hai có A2 là Anôt, A1 là 
katôt, chúng chung nhau cực điều khiển G . Hai thizisto này đấu song song, ta coi A1 
là Anôt, A2 là katôt. Khi A1 và G phân cực dương so với A2 thì T1 và T2  được   kích 
 
thông, ứng với đặc tính nửa phải trục toạ độ của hình 3.25d, trong khi đó T1

’ và T2
’ 

ngắt ứng với nửa trái của trục toạ độ hình 3.25d. Nếu A2 và G phân cực 
dương so với A1 thì T1

’ và T2
’ được kích thông, T1 và T2 ngắt. Như vậy Triac dẫn điện 

theo cả hai chiều và có đặc tính như hình 3.25d - đặc tính của hai thiristo ghép song 
song ngược nhau. 
3.6.3. Diac: diac hoàn toàn giống Triac nhưng 
không có cực điều khiển G. Diac được kich mở bằng 
cách nâng cao điện áp thuận đặt vào hai cực. Ký 
hiệu và đặc tuyến có dạng như trên hình 3.26. 
3.7 Các dụng cụ quang điện bán dẫn 

Trong kỹ thuật điện tử hiện đại nhiều khi tín hiệu điện phải biến thành tín hiệu 
quang và ngược lại để tiện cho các quá trình xử lý. Ta xét sơ lược các phần tử xử lý 
tín hiệu quang điện. 
3.7.1.Điện trở quang(photoresisto) 
Điện trở có trị số biến thiên theo cường độ của ánh sáng gọi là điện trở quang. Nó 
cấu tạo và ký hiệu 
trình bày ở như ở 
hình 3.27a,b. Trên 
đế cách điện người 
ta phủ một màng 
hoặc một khối bán 
dẫn 2 và có hai cực 
3 đưa ra để hàn vào 
mạch. Toàn bộ kết 
cấu trên được bọc 
trong vỏ cách điện 
sao cho ánh sáng có 
thể chiếu xuyên qua 
vỏ để tác động vào lớp bán dẫn. Khi không có ánh sáng chiếu vào thì khối bán dẫn 
có số hạt dẫn nhất định nên điện 
trở của khối cũng có một trị số nhất định. Khi có ánh sáng chiếu thì hạt dẫn tăng tỷ 
lệ với cường độ ánh sáng, tức là điện sẽ tỷ lệ với cường độ của ánh sáng. 
3.7.2.Điôt quang điện - Fotodiôt 
        Điôt quang là phần tử có một mặt ghép n-p, dưới tác động của ánh sáng nó 
không chỉ thay đổi độ dẫn mà còn xuất hiện hiệu điện thế giữa các đoạn khác nhau 
của điôt. Hình 3.28a trình bày cấu trúc đơn giản của một điôt quang. Một mặt ghép 
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n-p được đặt trên một đế cách điện. Tất cả đặt trong hộp nhựa trong suốt, có điện cực 
đưa ra ngoài. 
       Dưới tác động của ánh sáng, một số điện tử của lớp ngoài cùng chuyển sang 
vùng dẫn, làm tăng hạt dẫn trong cả hai loại bán dẫn. Dưới tác dụng của hiệu điện 
thế tiếp xúc các hạt dẫn phụ sẽ chuyển qua mặt ghép (lỗ trống từ n chuyển sang p, 
điện tử từ .p chuyển sang n hình 3.3a). Như vậy trong bán dẫn n sẽ thừa điện tử vì 
mất lỗ trống, trong bán dẫn p thì thừa lỗ trống vì mất điện tử. Kết quả mặt ngoài của 
hai bán dẫn 

tạo nên một suất điện động quang EF cỡ 0,1V. Điôt quang có hai chế độ làm việc : 
- Chế độ máy phát quang điện : Dưới tác động của ánh sáng điôt quang tạo EF. Người 
ta ghép nhiều điôt quang để tạo pin mặt trời. 

- Chế độ điôt: Ta mắc điôt quang phân cực ngược vào mạch như hình 3.28b. 
Nếu không có ánh sáng tác động ,dòng qua điôt là dòng ngược do các hạt dẫn phụ 
tạo thành. Khi có ánh sáng tác động, hạt dẫn phụ tăng nên dòng qua điôt (dòng 
ngược) cũng sẽ tăng tỷ lệ với 
cường độ của ánh sáng. Như 
vậy điôt biến đổi tín hiệu quang 
thành tín hiệu điện. 
3.7.3.Tranzisto quang  
    Tranzisto quang lưỡng cực 
có hai mặt ghép n-p . Cấu trúc 
của Tranzisto được thực hiện 
sao cho ánh sáng tác động được 
vào cực gốc bazơ. Kích thước 
của lớp bazơ khá lớn để ánh 
sáng tác động được vào lớp 
bazơ dễ dàng. (hình 3.29a)  

Nguyên lý hoạt động như 
sau:khi có ánh sáng tác động 
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vào miền bazơ thì trong miền này xuất hiện các cặp điện tích : điện tử và lỗ trống. 
Điều đó tương đương với xuất hiện dòng IB trong tranzisto lưỡng cực. Sự xuất hiện 
dòng cực gốc IB làm xuất hiện dòng cực góp IC . Như vậy có thể dùng ánh sáng để 
điều khiển dòng IB .Đặc tuyến của Tranzisto quang có dạng như ở hình 3.29b. Đó là 
sự phụ thuộc của dòng IC vào điện áp UC khi ta thay đổi quang thông φ của ánh sáng 
tác động vào cực B . 
3.8 Các dụng cụ hiển thị 
3.8.1.Tụ phát quang .  
Tụ điện phát quang, gọi tắt là tụ quang có cấu tạo được mô tả như ở hình 3.30a. Nó 
sử dụng khả năng phát quang của bán dẫn trong trạng thái đánh thủng. ở một số bán 
dẫn dưới tác dụng của cường độ điện trường cỡ 105 ÷ 107 V/cm quá trình đánh thủng 
bắt đầu, kết quả là một số điện tử từ vùng hoá trị nhảy lên vùng dẫn. Tiếp theo là sự 

tái hợp của các hạt 
dẫn kèm theo năng 
lượng được giải 
phóng. Năng lượng 
này là các bức xạ ánh 
sáng có bước sóng 
phụ thuộc vào bản 
chất của bán dẫn. ở 
hình 3.30a : 1 
là lớp bán dẫn phát 

quang, 2 và 5 là hai điện cực để đưa vào điện áp xoay chiều bảo đảm lớp 1 làm việc 
ở chế độ đánh thủng, 3 là đế bảo vệ, 4 là vỏ trong suốt để ánh sáng phát ra từ lớp 1 
xuyên ra được phía ngoài. Như vậy cấu trúc như hình 3.30a thực chất là một tụ điện 
làm việc với nguồn điện áp xoay chiều. 
3.8.2.§i«t phát quang(LED-light emitting diot) 
         Điôt phát quang LED được thực hiện dựa trên sự tái hợp của các hạt dẫn có 
kèm theo hiện tượng phát quang khi các hạt dẫn chuyển động qua mặt ghép n-p phân 
cực thuận. Các bức xạ quang tạo ra có bước sóng 0,44 ÷ 0,85 µm . Trên thực tế các 
điôt phat quang sản xuất phát ra ánh sáng có bước sóng của các tia đỏ, vàng và lục. 
Các điôt này thường được kết cấu theo kiểu 7 thanh hoặc kiểu ma trận như ở 
hình3.30b,c hoặc sử dụng như các LED đơn chiế (rời). 
  Vớikết cấu như vậy chúng được điều khiển  bằng các IC giải mã BCD chuyên dụng. 
3.8.3Tinh thể lỏng(LCD-liquit crystal display) 
       Tinh thể lỏng là loại chất vừa là chất lỏng, vừa là tinh thể. Đó là chất lỏng ngưng 
tụ có tính định hướng,một trạng thái nhiệt nằm giữa trạng thái rắn và trạng thái lỏng 
đẳng hướng. Tuỳ theo loại tinh thể lỏng dưới tác dụng của điện trường, chất lỏng có 
thể thay đổi đặc tính khúc xạ hoặc hệ số phản xạ của tia sáng đi vào chất lỏng. Như 
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vậy dưới tác động của điện trường tia sáng đi vào chất tinh thể lỏng sẽ khúc xạ hoặc 
phản xạ khác nhau, nhờ vậy ta quan sát được đoạn tinh thể lỏng có ánh sáng (điện 
trường) khác dạng bình thường. Nhiều thanh tinh thể lỏng ghép lại dạng 7 đoạn hoặc 
dạng ma trận sẽ cho ta một dụng cụ hiển thị dạng số hoặc chữ.Xét cấu trúc cụ thể 
trên hình 3.31.ở hình 3.31.a 1-là nguồn sáng và vị trí quan sát của mắt người ,2-kính 
phân cực đứng,3-tấm LCD tong suốt,4-Điện cực gồm 2 bản có dạng chữ số 7 thanh 
vạn kẹp tấm LCD và giữa,5-kính phân cực ngang,6-gương phản xạ,đường mũi tên chỉ 
các tia tới,đường các mũi tên cong chỉ tượng trưng các tia phản xạ.Phần tử tinh thể 
lỏng ở đây có đặc tính làm xoay phân cực ánh sáng một góc 900.Màng tinh thể lỏng 
trong suốt được đặt giữa hai tấm kính phân cực vuông góc với nhau.Hai điện cực 
trong suốt 4 hình ký tự 7 thanh vạn năng kẹp màng tinh thể lỏng vào giữa chúng. 

  Khi không có điện 
trường  ánh sáng đi qua 
được toàn bộ hệ thống 
(hình 3.31a). Khi có điện 
trường đặt vào tinh thể 
lỏng(hình 3.31b) thỉ phần 
tử tinh thể lỏng kẹp giữa 
hai điện cực bị sắp xếp lại 
tính phân cực và mất đặc 
tính xoay phân cực ánh 
sáng 900.Do vậy ánh sáng 
không đi qua được hệ 
thống :từ vị trí quan sát 
thấy ký tự hiển thị mầu 
đen. 

3.9  Sơ lược về mạch tích hợp IC(vi mạch) . 
3.9.1. Lịch sử xuất hiện và những đặc tính của mạch tích hợp  
         a) Sự ra đời của vi điện tử. 

Mức độ phát triển của kỹ thuật điện tử có thể đánh giá bằng sự gia tăng không 
ngừng tính chất phức tạp của các thiết bị điện tử. Vào năm 1920 một máy điện báo 
chỉ có10 đến 20 linh kiện, vào năm 30 máy thu rađiô có 100 đến 200 linh kiện, máy 
dao động ký điện từ năm 1940 có 1000 đến 2000 linh kiện thì những năm sau đại 
chiến thế giới thứ II số linh kiện trong các máy điện tử đã tăng lên gấp bội. Ví dụ 
năm 1950 máy phát truyền hình(VTTH) có 10000 ÷ 20000 linh kiện, những năm 
1960 máy tính điện tử có 100.000 ÷ 200.000 linh kiện. Cho đến nay các máy móc 
trong hệ thống truyền và xử lý tin còn phức tạp hơn nhiều. 

Do số linh kiện trong máy tăng lên nên độ tin cậy của máy giảm, kích thước 
trọng lượng của máy tăng lên. 
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Để khắc phục các nhược điểm trên, đầu tiên người ta chế tạo các mảng mạch 
gọn nhỏ, được tiêu chuẩn hoá gọi là những modul. Những modul này thường được 
lặp đi lặp lại nhiều lần trong sơ đồ của máy. Tiếp đến người ta thu nhỏ các modul 
này thành các micromodul, đó cũng là những linh kiện rời lắp ráp thành, nhưng các 
linh kiện này được chế tạo bằng công nghệ đặc biệt có kích thước nhỏ. 

Một hướng phát triển mới hình thành trong kỹ thuật điện tử đó là Vi Điện Tử. 
Vi điện tử có thể coi là một môn khoa học ứng dụng, nó sử dụng tất cả những thành 
tựu khoa học kỹ thuật mới nhất để tạo nên những linh kiện, những khối chức năng và 
cả những thiết bị điện tử có kích thước rất nhỏ. Thành tựu to lớn nhất mà kỹ thuật vi 
điện tử đạt được là chế tạo ra các mạch tích hợp hay các vi mạch (Intergrated 
Cuircuts) IC. 
       b) Vi mạch IC 

Vi mạch hay gọi tắt là IC là một mạch điện tử đặt trong một vỏ kín. Trong 
mạch này một miền dẫn của vật liệu bán dẫn và điện môi sẽ thực hiện chức năng của 
một linh kiện riêng rẽ nào đó hoặc thực hiện chức năng của một tập hợp linh kiện. 
Như vậy là chức năng của một tập hợp linh kiện được hợp nhất trong một thể nguyên 
vẹn (Intergration), không thể phân chia, trong khi đó modul hoặc micromodul cấu 
thành từ những linh kiện rời rạc. IC được tạo ra sau một chuỗi công đoạn gia công 
của công nghệ bán dẫn, do vậy không thể tách rời một linh kiện bất kỳ trong IC. 

Đi đầu trong lĩnh vực chế tạo IC là hãng Texas instruments của mỹ .Năm 1958 
họ tạo từ một đơn tinh thể Silic những vùng có tính dẫn điện khác nhau và những 
vùng đó chính là những linh kiện trong một IC. Mạch IC thương phẩm đầu tiên có 
mặt trên thị trường Mỹ vào năm 1960 ; Đó chính là bước mở đầu cho một cuộc cách 
mạng kỹ thuật trong công nghiệp điện tử đưa đến việc loại bỏ dần các linh kiện rời 
như đèn điện tử, Trazisto, tụ điện, điện trở...ra khỏi các thiết bị điện. 
        c) Phân loại IC 

+ Phân loại theo chức năng : Theo cách phân loại này có IC tuyến tính (analog) 
và IC logic (digital). IC logic dùng để thực hiện các hàm logic và được đặc trùng 
bằng một số hữu hạn các giá trị khác nhau của điện áp ra với một trong hai mức : 
Mức cao là mức 1 và mứcthấp là mức 0 . 

IC tuyến tính dùng để 
khuếch đại, tạo các dao 
động, tạo dạng các tín hiệu 
khác nhau... ở IC này dòng 
điện và điện áp ở đầu vào 
và đầu ra là những đại 
lượng liên tục theo thời 
gian. Đôi lúc chúng cũng 
được sử dụng trong các  
mạch xung.  

    Vi mạch IC

IC có đế cách điệnIC có đế
bán

IC
màng

lai

IC
xếp

chồng

IC
Phức
hợp

IC
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IC
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                Hình 3.32. Sơ đồ phân loại IC
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+ Phân loại theo công nghệ : theo công nghệ có thể phân chia theo sơ đồ khối 
hình 3.32 

Có hai phương thức phân chia là IC có đế bán dẫn và IC có đế cách điện. Đế ở 
đây ta hiểu là bề mặt phẳng, trên đó bằng công nghệ điện tử tạo ra các linh kiện của 
IC. 

IC đế bán dẫn có loại nguyên khối và loại xếp chồng; IC có đế cách điện có 
loại màng và có loại màng lai. Ngoài ra người ta còn sử dụng tất cả các công 

nghệ trên để tạo ra loại phức hợp. 
3.9.2. Công nghệ bán dẫn 
a. IC nguyên khối  

 Loại này thường dùng đế Silic và gia công bằng công nghệ Planar - epitaxi 
(Planar có nghĩa là bề mặt). Đế có dạng bản mỏng hình tròn dày 0,1 - 0,2mm cắt lát 
từ một thỏi tinh thể Silic ra. Bán dẫn Silic đơn tinh thể được tạo ra từ silic đa tinh thể 
có độ tinh khiết cao. Người ta nung chảy bán dẫn đa tinh thể, sau đó “kéo mầm” đơn 
tinh thể từ thỏi đa tinh thể nóng chảy đó với một tốc độ kéo rất chậm, quá trình như 
vậy người ta gọi là quá trình “nuôi” đơn tinh thể. Để có tĩnh dẫn điện cần thiết cho 
đế bán dẫn trong quá trình nuôi đơn tinh thể người ta đưa thêm vào thành phần chất 
bán dẫn những tạp chất phụ để tạo ra tính dẫn điện loại n hoặc p tuỳ ý. 

1Bản tinh thể sau khi cắt từ thỏi lớn sẽ được mài đánh bóng đến khi có bề mặt 
sạch sẽ quang học. Tại rìa của bán dẫn được sẻ một khấc nhỏ làm mốc định vị trong 
quá trình gia công tiếp theo. Miếng tinh thể đó chính là đế bán dẫn được tạo ra. Trên 
đế người ta phủ lớp Silic bằng công nghệ epitaxi (epitaxi - từ gốc Hi-lạp có nghĩa là 
đặt lên) ; lớp này có bề dày vài phần trăm milimet do lắng đọng Silic từ dạng khí hợp 
chất dưới nhiệt độ cao. Khí dùng ở đây là khí SiCl4 và khí H2  được dùng làm chất 
khử Cl để kết quả trên bề mặt đế còn lại Silic lắng đọng. Mạng tinh thể của Si lắng 
đọng này nối tiếp rất chính xác với mạng tinh thể lớp đế. Nếu trong quá trình epitaxi 
người ta thêm vào trong thành phần khí tạp chất để tạo bán dẫn p hoặc n thì sẽ được 

lớp bán dẫn p hoặc n. 
  Hình 3.33 Cấu trúc của điên 
trở khuếch tán và tranzisto 
planar trong IC bán dÉn.TiÕp 
theo người ta cho ôxy hoá bản 
tinh thể ở nhiệt độ 900 ÷ 1200 
0c trong môi trường O2 hoặc hơi 
nước, trên mặt lớp epitaxi sẽ 
tạo được một lớp SiQ2 mỏng 

cách điện.  
Để tạo được những vùng có tinh dẫn khác nhau trên bề mặt lớp đế Silic người ta 

áp dụng công nghệ khuếch tán của đế tạo ra những ô cửa sổ lớp SiQ2 bằng phương 
pháp in quang học. Đầu tiên người ta phủ lên bề mặt của bản tinh thể một lớp màng 
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Hình 3.33 Mô tả cấu trúc của điện trở khuếch tán và

tranzisto planar trong IC bán dẫn
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mỏng polymer. Như vậy cửa sổ đã được tạo ra trên lớp SiQ2 . Qua các cửa sổ đó cho 
khuếch tán vào lớp epitaxi tạp chất n hoặc p tuỳ theo yêu cầu. Những tạp chất này 
thường là Bo và phôspho vì chúng dễ khuếch tán trong Silic song lại khó khuếch tán 
trong SiQ2 .Kết quả sau một chu trình ôxy hoá, in quang học, khuếch tán ... trong lớp 
epitaxi hình thành các vùng tương đương với điện trở, tụ điện, điôt, tranzisto tuỳ theo 
tính chất của các vùng đó. Hình 3.33 mô tả một cấu trúc gồm một điện trở khuếch 
tán và một tranzisto planar.                                                                                                                       

Điện trở được tạo tách biệt với miền cực góp bằng hai lớp bán dẫn có sắp xếp 
cực tính đối nhau (một mặt ghép n-p theo chiều thuận còn mặt ghép kia theo chiều 
ngược), do đó trên thực tế mối liên kết có tính chất gavanic giữa chúng sẽ không có. 
Mỗi miếng tinh thể tạo nên 1 IC có diện tích vài mm2 với mật độ trừng 10 ÷ 15 linh 
kiện/ mm2 .Những miếng tinh thể này được nối với nhau bằng dây dẫn vàng Au có 
đường kính 0,01 ÷ 0,03 mm và được đặt trong một vỏ kín tạo thành một IC 

Quá trình công nghệ trên chỉ là một trong các quá trình được sử dụng chứ 
không phải là quá trình duy nhất. Ta có thể thấy các IC có cấu trúc trên lớp đế 
Xaphia.  

Sau đây ta xét một số tính của các linh kiện điển hình được tạo ra nhờ công 
nghệ bán dẫn trong các IC : 

Điện trở trong IC bán dẫn : Có thể tạo được điện trở trị số 10Ω ÷ 50kΩ với sai 
số ± 10% ÷    ± 20%. Những điện trở cao được hình thành trong quá trình khuếch tán 
những vùng cực gốc, những điện thấp được tạo ra trong quá trình khuếch tán các 
miền cực phát với nồng độ tạp chất cao hơn. Hệ số nhiệt điện trở của các điện trở 

khuếch tán cao  khoảng (1 ÷ 5)10-3 
1

grad
  còn đối với những điện trở thấp giá trị 

nằm trong những khoảng thấp hơn. Sụt áp trên các điện trở này giới hạn bởi trị số 
20V để mặt ghép n-p không bị đánh thủng. 

Tụ điện trong IC bán dẫn: Tụ điện thường thì không có. Tuy vậy đôi khi người 
ta cũng tạo ra tụ từ mặt ghép n-p phân cực ngược với trị số vài trăm pF sai số ± 20%. 
và có trị số phụ thuộc vào điện áp đặt lên nó. 

Điôt trong IC bán dẫn : Điôt được hình thành trên cơ sở cấu trúc tranzisto. 
Thông thường nhất người ta sử dụng mặt ghép gốc - phát  trong tranzisto làm điôt , 
lúc đó nối ngắn mạch cực gốc và cực góp, cách này cho điôt tác động nhanh tối đa 
và có sụt áp thuận là tối thiểu (khoảng 0,85V) 

Tranzisto trong bán dẫn : tranzisto có thể là tranzisto trường hoặc tranzisto 
lưỡng cực. Để cải thiện đặc trưng trong các tranzisto Planar hai mặtghép n-p người ta 
thường mắc sun cho tiếp giáp cực góp bằng lớp n+ ngầm dưới lớp n (xem hình 3.33). 
Làm như vậy điện trở miền cực góp sẽ giảm từ vài trăm Ω xuống còn vài chục Ω 
hoặc vài Ω. 
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Với tranzisto trường: Trong IC bán dẫn có hai loại tranzisto trường là loại 
khuếch tán và loại MOS. ở cả hai loại này tính dẫn của kênh đều chịu sự điều khiển 
của điện áp cực máng . Trong công nghệ IC thì chế tạo tranzisto trường  rẻ hơn 
tranzisto lưỡng cực, đồng thời mức tiêu thụ năng lượng của các IC MOS cũng nhỏ 
hơn đáng kể nên IC MOS được phát triển rất mạnh. 
b. IC màng : Có hai công nghệ IC màng  là IC màng dày và IC màng mỏng. 

Công nghệ IC màng dày tạo màng có độ dày 5 ÷ 10 µm. Mạch IC màng dày 
được chế tạo bằng phương pháp đồ hình trên đế bán dẫn . Mật độ linh kiện cỡ 5 ÷ 10 
phần tử trên một mm2 .Ưu điểm của phương pháp màng dày là với phương pháp đồ 
hình có thể đạt được các giá trị điện trở rất lớn, mật độ linh kiện vừa phải, giá thành 
rẻ. Nhược điểm của loại IC màng dày là khó tạo tụ có điện dung lớn (Dưới 
0,02µF/cm2). 

 Công nghệ IC màng mỏng thực hiện bằng phương pháp thăng hoa trong chân 
không , bề dày của màng không quá 1µm . Công nghệ này chỉ cho phép chế tạo trên 
đế những linh kiện thụ động như điện trở, tụ điện, cuộn cảm và các dây nối ; do vậy 
để tạo ra các IC  cần cấy thêm tranzisto , điôt. IC như vậy gọi là màng lai. Những 
linh kiện cấy thêm không cần vỏ riêng vì kích thước của chúng cũng rất nhỏ, để bảo 
vệ người ta phủ men cho chúng. Mật độ linh kiện loại này 10 ÷ 20 phần tử trên mm2 
.Ưu điểm của loại này là tạo được các linh kiện thụ động có trị số khác nhau với sai 
số rất nhỏ. 

Ngày nay người ta kết hợp cả hai công nghệ để chế tạo các IC có tham số ổn 
định, độ tin cậy cao và thực hiện được những mạch phức tạp. 

 Điện trở màng mỏng : Điện trở màng mỏng được chế tạo từ hợp kim 80% 
Niken, 20% Crôm, tantal hoặc hỗn hợp gồm SiO và Cr (gọi là Ker met). Điện trở có 
bề rộng càng nhỏ, độ dài càng lớn thì trị số càng lớn. Bề rộng của điện trở hạn chế ở 
12 ÷ 26 µm. Điện trở màng Ni - Cr đạt 40 ÷ 400Ω/ � (đọc là ôm trên một đơn vị diện 
tích); Điện trở màng tantal đạt 50 ÷ 1000Ω/ � . Hỗn hợp SiO + Cr (Kermet) đạt 300 
÷ 2000Ω/ � (ký hiệu Ω/ � được đọc là ôm trên đơn vị diện tích). Với bề dày thích 
hợp người ta có thể tạo ra những điện trở từ 10 Ω đến hàng MΩ sai số ±5%. Hệ số 
nhiệt của loại điện trở này khoảng 

(1÷3)10-4 
1

grad
. 

 Tụ điện màng: Tụ điện màng cấu 
trúc rất bình thường, gồm ba lớp: kim loại 
- điện môi - kim loại. Điện môi thường là 
SiO, SiO2 , oxyt tantal, oxyt nhôm. Điện 
dung cực đại đạt vài ngàn pF. 

 VỎ IC : 

a

b

c

Hình 3..34. Một số dạng vỏ IC   tuyến tính
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IC được đặt trong vỏ bảo vệ bằng nhựa tổng hợp hoặc bằng kim loại. Có 
 ba dạng vỏ thường gặp: 
a) Vỏ hình mũ : Thường vỏ hình mũ (hình 3.34a) làm bằng kim loại có 8, 10 hoặc 12 
chân , thường là IC  analog. 
b)Vỏ con rết : thường gặp nhiều nhất là vỏ con rết 8 chân , 12 chân, 16 chân, 40 
chân. Vỏ con rết thường là nhựa màu đen với kích thước khác nhau. (hình 3.34c) 
c) Vỏ chân ngang : Cũng tựa như hình con rết với vỏ nhựa tổng hợp nhưng có kích 
thước nhỏ hơn (hình 3.34b). 
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                             Chương 4 

                     Khuếch đại Điện tử 
         Trong qúa trình biến đổi gia công tín hiệu thường phải xử lý với tín hiệu biên 
độ rất nhỏ, công suất thấp không đủ kích thích cho tầng tiếp theo làm việc. Như 
vậy, cần phải gia tăng công suất cho tín hiệu. Mạch điện cho phép ta nhận ở đầu  
ra ở tín hiệu có dạng như tín hiệu đầu vào nhưng có công suất lớn hơn gọi là mạch 
khuếch đại. Quá trình khuếch đại là quá trình biến đổi năng lượng có điều khiển, ở 
đó năng lượng của nguồn một chiều ( không chứa đựng thông tin ) được biến đổi 
thành năng lượng xoay chiều của tín hiệu có mang tin. Đây là một quá trình gia 
công tín hiệu analog. Mạch khuếch đại có mặt hầu hết các thiết bị điện tử. Trong  
mạch khuếch đại có phần tử khuếch đại (tranzisto,IC  ), nguồn một chiều và các 
phần tử thụ động RLC. Chương này nghiên cứu các mạch khuếch đại điện tử 
thông dụng. 
4.1.Phân loại khuếch đại , các tham số và đặc tính của 
mạch khuếch đại. 
4.1.1. Phân loại khuếch đại  

 Mạch khuếch đại ( hay bộ khuếch đại ) có thể phân loại theo các dấu hiệu 
sau:  

1/ Theo phần tử khuếch đại: có khuếch đại dùng đèn điện tử 3,4 hoặc 5 cực, 
khuếch đại dùng tranzisto lưỡng cực , khuếch đại dùng tranzisto  trường, khuếch 
đại dùng diot tunen, khuếch đại tham số, khuếch đại IC( vi mạch) ... 

2/ Theo dải tần số làm việc : Có khuếch đại âm tần, khuếch đại cao tần, 
khuếch đại siêu cao tần... 

3/ Theo bề rộng của dải tần số : khuếch đại dải rộng, khuếch đại dải hẹp. 
4/ Theo dạng tải : Khuếch đại cộng hưởng(chọn lọc ), khuếch đại điện trở. 
5/ Theo đại lượng cần khuếch đại: khuếch đại điện áp, khuếch đại dòng 

điện, khuếch đại công suất. 

4.1.2. Các tham số và đặc tính của khuếch đại. 
       Để đánh giá định lượng chất lượng của một mạch khuếch đại người tra sử 
dụng các tham số và đặc tính sau : 
       a)Hệ số khuếch đại:  là tỷ số giữa đại lượng điện ở đầu ra và đầu vào của 
mạch khuếch đại. Các đại lượng đó là điện áp, dòng điện hoặc công suất , tương 
ứng có hệ số khuếch đại điện áp KU hay K,hệ số khuếch đại dòng điện KI và hệ số 
khuếch đại công  suất KP. 
       Hệ số khuếch đại điện áp (dòng điện) là tỷ số giữa biên độ phức của điện áp 
(dòng điện ) ở đầu  ra và đầu vào của mạch khuếch đại: 
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        Vì trong mạch tồn tại phần tử quán tính (phản kháng ) trên tổng quát mà nói 
K và KI là các hàm số phức của biến tần số ω ( ω = 2πf ), tức là phụ thuộc vào tần 
số  của tín hiệu cần khuếch đại. 

Hệ số khuếch đại công suất KP cho ta thấy công suất trung bình ( tác dụng) ra 
tải của mạch khuếch đại lớn hơn bao nhiêu lần công suất trung bình ( tác dụng) ở 
đầu  vào của n 

                               
V

R
P P

PK =                   (4.3) 

Hệ số khuếch đại công suất còn được biểu thị bằng đơn vị dexiben  (db) 
                     KP®b = 10 lg Kp                   (4.4) 
Trong mạch khuếch đại dùng tranzistor  trường FET việc xét hệ số khuếch 

đại dòng điện là không thực tế vì dòng vào cực nhỏ, do vậy người ta chỉ xét hệ số 
khuếch đại điện áp K. ở khuếch đại dùng tranzistor lưỡng cực có thể dùng cả ba 
hệ số K, KI,KP, tuy nhiên thường dùng hệ số khuếch đại điện áp KU,ĐỂ đơn giản 
thường ký hiệu là K. 
       b)Đặc tính biên độ tần số và đặc tính pha tần số  

Quá trình khuếch đại tín hiệu thường đi kèm với quá trình gây méo dạng của 
tín hiệu. Méo tín hiệu có hai dạng là méo tuyến  tính và méo phi tuyến. 

Méo tuyến tính phát sinh do trở  kháng của phần tử phản kháng phụ thuộc 
vào tần số (ZC = 1/jωc, ZL= 1/jωL). Do vậy các thành phần tần số khác nhau(các 
sóng hài) sẽ được khuếch đại khác nhau, đồng thời quan hệ pha giữa chúng ở đầu 
ra so với  đầu vào cũng thay đổi. Méo tuyến tínhđược đánh giá qua đặc tính biên 
độ tần số (ĐTBT), đặc tính pha tần số( ĐTFT) và đặc tính quá độ (ĐTQĐ). 

Vì hệ số khuếch đại điện áp là đại lượng phức nên ta có                 

                       )ω(φ)ω()ω(
.. jeiKiK =                                (4.5) 

                       )ω(
.

jK  - modun của )ω( jK&  
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                           )(ωφ  - argument của )ω( jK& . 
ĐTBT chỉ sự phụ thuộc của modun hệ số khuếch đại K j( )ω  vào tần số của 

tín hiệu. Dạng của ĐTBT điển hình trình bày trên 4.1a. Tất nhiên ĐTBT có thể 
biểu diễn bằng đồ thị Umra (f) hoặc Um ra (ω) khi Uvào =const. Khi phân tích khuếch 
đại người  ta thường dùng ĐTBT quy chuẩn m = Ko/)j(K ω& , trong đó K0 là giá trị 

cực đại của hệ số khuếch đại. 
ĐTFT chỉ sự phụ thuộc của lượng dịch pha giữa tín hiệu đầu ra và đầu vào 

của mạch khuếch đại vào tần số của tín hiệu. 
ĐTQĐ phản ánh quá trình quá độ trong mạch khuếch đại. ĐTQĐ ký hiệu là 

h(t), là điện áp ở đầu ra của mạch khuếch đại biểu diễn heo thời gian khi tác động 
đầu vào là tác động bậc thang đơn vị. 

       Tác động hoặc thang đơn vị e(t) là: 

  e (t) = 
⎪⎩

⎪
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⎧
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〈
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00

tkhi

tkhi
              (4.6) 

        Đặc tính quá độ cho ta thấy sự méo dạng xung khi khuếch đại tín hiệu xung. 
( Hình 4.1b). 

Tổng quát mà nói thì trong một mạch khuếch đại ĐTBĐ, ĐTFT và ĐTQĐ 
liên quan chặt chẽ với nhau, tức là dạng của đặc tính này sẽ quyết định hai đặc 
tính còn lại, tuy nhiên tuỳ theo chức năng của mạch khuếch đại mà người ta quan 
tâm đến đặc tính nào hơn. 

Méo phi tuyến là sự méo dạng tín hiệu trong bộ khuếch đại đo đặc tuyến 
VON - AMPE của phần tử khuếch đại không phải là tuyến tính ( mà là phi tuyến).   
Do đặc tuyến của phần tử khuếch đại không tuyến tính nên một tần số đưa tới đầu 
vào của bộ khuếch đại sẽ làm xuất hiện ở đầu ra những sóng hài bậc cao. Méo phi 
tuyến được đánh giá bằng hệ số hài : 

t

h(t)

K

Ko

2
oK

       ωt                                          ωC        ω
                            a)                                                          b)
Hình 4.1 a) Một dạng ĐTBT của khuếch đại b) dạng ĐTQĐ của khuếch đại

(ω)
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 Trong đó Um1, Um2, Um3, ......Umn là biên độ của điện áp tần số cơ bản 
và biên độ các hài bậc 2, 3, ...n  ở đầu ra của mạch khuếch đại. 

 Tuỳ theo chức năng của mạch khuếch đại mà Kh% có định mức khác 
nhau trong các mạch kỹ thuật. 
    c)Đặc tính biên độ :đó là sự phụ thuộc của biên độ điện áp đầu ra vào biên độ 
điện áp đầu vào của bọ khuếch đại. Dạng của nó được trình bày trên hình 4.2a. 

Thực tế khi điện áp vào bằng không ( không có tín hiệu vào) thì vẫn tồn tại 
một điện áp ( tuy rất nhỏ ), đó là tạp âm nội bộ của mạch khuếch đại. Còn khi biên 
độ điện áp vào quá lớn thì biên độ điện áp ra sẽ không tăng vì tính phi tuyến của 
phần tử khuếch đại. Khi biên độ tín hiệu vào nằm trong khoảng  UVmin ÷ UVmax thì 
mạch khuếch đại có thể coi là một mạng bốn cực tuyến tính. Lúc đó nói dải động 
của mạch khuếch đại là :  

                         Hình 4.2 a)đặc tính biên độ của các mạch khuếch đại  
                                        b)đặc tính biên độ của khuếch đại công suất. 
 

                                     
min

max

mV

mV

U

U
D =                                           (4.8) 

Với các mạch khuếch đại công suất đặc  tính động là quan hệ Pra = f(PVào) 
hoặc KPdb = f ( Pvào) ( hình 4.2b,c) lúc đó  hệ số méo phi tuyến sẽ là : 

                      %1000
Vào

Ra

P

P
K

∆
=               (4.9) 

Công suất  vào cực đại Pvàomax  ứng với mức giảm công suất ra 1 db gọi là  biên 
trên của đặc tính biên độ ( hình 4.2c).  
      d) Hiệu suất ηcủa mạch khuếch đại: ηđược tính bằng tỷ số giữa công   suất 
ra tải ( công suất hữu ích ) và công suất tiêu thụ nguồn: 

Ura

UvµoUmin Umax

Pra

Pvµo

 KP dB

PvµoPv max

a) b) c)

∆P ∆K
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0

η
P

PRa=           (4.10) 

 PRa - công suất ra tải 
 P0 -  công suất tiêu thụ nguồn.  

     e)Trở kháng (tổng trở) vào, trở kháng ra của mạch khuếch đại. 
Tổng trở hoặc tổng dẫn đầu vào và đầu ra cũng là một tham số quan trọng của 

mạch khuếch đại. Tổng trở đầu vào ( hoặc đầu ra ) là tỷ số giữa biên độ phức của   
điện áp và dòng điện ở đầu vào (hoặc đầu ra )của bộ khuếch đại: 

⎪
⎪
⎪
⎪

⎭

⎪⎪
⎪
⎪

⎬

⎫

==
1

===
1

=

==

mR

mR
V

R
R

mV

mV
V

V
V

mR

mR
R

mV

mV
V

.
U

.
IZ

Z
Y;

.
U

.
IZ

Z
Y

.
I

.
UZ;

.
I

.
UZ

                       (4.11) 

Tất cả các tham số và đặc tính vừa nêu trên đều quan trọng đối với một mạch 
khuếch đại, tuy nhiên tuỳ theo chức năng của từng mạch cụ thể mà các tham số đó 
có thể có các yêu cầu khác nhau. Ngoài ra các tham số trên còn cần phải kể đến 
độ ổn định của hệ số khuếch đại, hệ số tạp âm, tạp âm nhiệt, các tham số khai 
thác... 
4.2  Sơ lược về hồi tiếp trong mạch khuếch đại. 

Hiện tượng một phần năng lượng của tín hiệu ra quay trở lại đầu vào của 
mạch khuếch đại gọi là hiện tượng hồi tiếp hay phản hồi trong mạch khúêch đại.. 
Hình 4.3 là sơ đồ khối của mạch khuếch đại  có hồi tiếp.Mạch hồi tiếp β là mạch 

thụ động( R, L, C)nó được đặc trưng bởi hệ số truyền β. K là mạch khuếch đại đơn 
hướng. 

                  Tín hiệu vào                                                  Phụ tải 
 
Hình 4.3 Sơ đồ khối của 
 khuếch đại  Có hồi tiếp. 
                                   Đầu ra mạch                                             Đầu vào   
                                     hồi tiếp                                              mạch hồi tiếp 
 

4.2.1.Phân  loại hồi tiếp.  
 Người ta phân loại hồi tiếp theo các dấu hiệu sau đây: 
+Theo cách cấu thành mạch hồi tiếp β có thể chia ra thành hồi tiếp trong và 

hồi tiếp ngoài.Mạch hồi tiếp β có thể được tạo nên bởi các tham số ký sinh bên 

  Khuếch đại đơn   
hướng  K 

   Mạch hồi tiếp β 
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trong của phần tử khuếch đại ,lúc đó ta có hồi tiếp trong.Mạch hồi tiếp có thể tạo 
bởi các ký sinh bên ngoài phần tử khuếch đại( ví dụ ký sinh do lắp ráp mạch tạo 
nên ) lúc đó ta có hồi tiếp ngoài. Hồi tiếp này còn gọi là hồi tiếp ký sinh, tồn tại 
ngoài ý muốn của người thiết kế. Ngoài ra mạch hồi tiếp ngoài có thể được tạo 
nên theo ý muốn của người thiết kế để cải thiện các tham số kỹ thuật của khuếch 
đại. 

+ Theo cách mắc mạch hồi tiếp : 
 Từ hình (4.3) ta thấy đầu ra của mạch khuếch đại được mắc với đầu 

vào của mạch hồi tiếp, đầu ra của mạch hồi tiếp được nối với đầu vào của mạch 
khuếch đại. Như vậy, đầu vào và đầu ra của mạch khuếch đại có thể đấu song 
song hoặc nối tiếp với đầu ra và đầu vào của mạch hồi tiếp. Có có 4 cách đấu như 
ở hình 4.4. 

Nếu đầu ra nối tiếp thì có hồi tiếp theo dòng điện, nếu đấu song song thì có 
hồi tiếp theo điện áp ( để phân biệt với đầu vào ): 

   Hồi tiếp song song theo điện áp hình    4.4a 
   Hồi tiếp song song  theo dòng điện hình 4.4b 
   Hồi tiếp nối tiếp theo  điện áp hình 4.4c 
   Hồi tiếp nối tiếp theo dòng điện  hình 4.4d. 

       + Theo pha của tín hiệu hồi tiếp : 
Nếu tín hiệu hồi tiếp đồng pha với tín hiệu vào thì hồi tiếp gọi là hồi tiếp 

dương, còn ngược pha  gọi là hồi tiếp âm. 
4.2.2.Hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại có hồi tiếp. 

Xét mạch khuếch đại có hồi tiếp điển hình là khuếch đại hồi tiếp nối tiếp 
theo điện áp hình 4.5 ( chính là hình 4.4b) 

Ta có:

'U

U.
K

V

Ra

⋅

⋅

= - Hệ số khuếch đại khi không có hồi tiếp . 

Hình 4.4 Các dạng hồi tiếp
a) Hồi tiếp song song theo điện
b) Hồi tiếp song song theo dòng điện 
c)Hồi tiếp nối tiếp theo  điện áp
d) Hồi tiếp nối tiếp theo dòng điện

K

β

Zt

a)

K

β

Zt

b)

K

β

Zt

c)

K

β

Zt

d)
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R

ht

.
U

.
U.

=β    - Hệ số truyền  ( hàm truyền đạt 

phức) của mạch hồi tiếp. 

v

ra
β .

U

.
U.

K = - Hệ số khuếch đại khi có hồi tiếp. 

 
         Vì        UV'= UV+Uht  nên :  
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       (4.12) 

Tổng quát thì 
.

,
.

,
.

ββ KK  là các hàm phức (của biến jω); tuy nhiên trong một 

dải tần số nhất định thì có thể coi chúng nhận các giá trị thực nên (4.12) có dạng: 

                           .
β.K1

KKβ −
=                                          (4.13) 

Đại lượng K.β gọi là hàm truyền vòng, còn g = 1 - Kβ gọi là độ sâu hồi 
tiếp. Khi 1>Kβ > 0 thì  hệ số khuếch đại khi có hồi tiếp Kβ lớn hơn khi không có 
hồi tiếp K ,đó là hồi tiếp dương . Khi Kβ = 1 mạch khuếch đại bị tự kích, biến 
thành mạch tạo dao động. Khi Kβ < 0 thì: 

                          K
β.K1

KKβ <
+

=                                   (4.14) 

Đó là trường hợp hồi tiếp âm. 
Hồi tiếp âm tuy làm giảm hệ số khuếch đại nhưng lại làm cho hàng loạt các 

tham số của mạch khuếch đại tốt lên nên người ta sử dụng khuếch đại hồi tiếp âm 
rất nhiều  trong các mạch điện tử. 
4.2.3. ảnh hưởng của hồi tiếp âm đến các đặc tính của khuếch đại. 

+ ảnh hưởng đến độ ổn định của hệ số khuếch đại: 
Trong quá trình làm việc, hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại có thể 

biến động, nghĩa là bộ khuếch đại sẽ làm việc không ổn định. Người ta đánh giá 

   Hình 4.5KĐ hồi tiếp nối
tiếp theo điện áp

K

β

ZtUV

Uht

UV' Ura
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độ ổn định bằng sai số tương đối của hệ số khuếch đại khi không có hồi tiếp 

K
K∆

và có hồi tiếp âm 
β
β

K
K∆

.Lấy đạo hàm Kβ theo K ở (4.14) ta  có: 

ββββ ββ
β

β .1
1..

).1(
1.

).1(
.

)1()1(
1

22 KK
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KK
K

K
K
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KKhay

KdK
dK

+
∆

=
++

∆
=

+
∆

=∆
+

=  

Vậy: 

                                
ββ

β

.1
1.
KK

K
K
K

+
∆

=
∆

                  (4.15) 

Sai số tương đối hệ số khuếch đại khi có hồi tiếp âm nhỏ hơn (1+K.β) lần 
so với sai số khi không có hồi tiếp âm, nghĩa là hồi tiếp âm làm độ ổn định của hệ 
số khuếch đại tăng lên 1+K.β lần. 

  Kh đại

 Hồi  tiếp

1K
.

1

.
β

  Kh đại

  Hồi tiếp
2

.
β

  Kh đại

 Hồi tiếp

nK
.

2K
.

n

.
β

  Kh đại

 Hồi  tiếp

1K
.

.
β

  Kh đại   Kh đại nK
.

2K
.

Hình 4.6  a)Hồi tiếp âm riêng rẽ
               b)Hồi tiếp âm bao nhiều  tầng

Với bộ khuếch đại gồm nhiều tầng có thể dùng hồi tiếp âm ở từng tầng riêng rẽ  
hoặc dùng hồi tiếp âm bao tất cả các tầng . 

-Khuếch đại hồi tiếp âm ở từng tầng riêng rẽ ( hình 4.6a ): 
Với  bộ khuếch đại n tầng, mỗi tầng có hệ số khuếch đại là K thì hệ số 

khuếch đại của toàn mạch Kβ là: 
 

                                  n)
.K

K(K
β+1

=β                   (4.16) 

     -Khuếch đại hồi tiếp âm bao tất cả các tầng ( hình 4.7b) 
  

                                
β+1

=β n

n

K
KK                  (4.17) 
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Từ (4.16) và (4.17) suy ra sai số tương đối hệ số khuếch đại có hồi tiếp âm 
từng tầng riêng rẽ     và hồi tiếp âm bao tất cả các tầng tương ứng là: 
 

Κ
∆Κ

Κ
Κ

=
Κ
∆Κ β

β

β
    ;        

( ) Κ
∆Κ

βΚ+1
≈

Κ
∆Κ

β

β

n.
n

 

Như vậy dùng hồi tiếp âm bao tất cả các tầng sẽ cho độ ổn định của hệ số 
khuếch đại cao hơn. 

  + ảnh hưởng đến trở kháng vào . 
Hồi tiếp âm làm thay đổi trở kháng vào 

tuỳ theo cách mắc ở đầu vào của mạch khuếch 
đại. 

  - Trường hợp mạch hồi tiếp mắc nối tiếp 
với đầu vào của mạch khuếch đại, lúc này ta mô 
hình đầu vào của mạch khuếch đại bằng trở 
kháng vào rv ,đầu ra của mạch hồi tiếp là  rrht ( trở 
kháng ra của mạch hồi tiếp )mắc nối tiếp với 
nguồn điện áp βUra  ( hình4.7) 

  Với khuếch đại có hồi tiếp theo điện áp 
ra là Ura, hồi tiếp theo dòng điện ra là Ira Lúc đó : 

Khi không có hồi tiếp (βUr = 0)  

  Zv =
v

V

v

v

I

UU

I

U '' +=  = rv + rrht . 

Khi có hồi tiếp: 
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                                                                           (4.18) 

Lúc này trở kháng vào có hồi tiếp nối tiếp tăng (1+ Kβ) lần. 
- Trường hợp đầu vào đấu song song, cũng mô hình hoá và chứng minh 

tương tự: 

                            
g

ZZ V
V =β                                  (4.19) 

Nghĩa là trở kháng vào giảm g=(1+ Kβ) lần. 
+ ảnh hưởng đến trở kháng ra: 
 Hồi tiếp âm theo điện áp: 

     K

β
UV

UV '

U'

rv

rrht

rUβ

Hình 4.7 Mô hình hoá đầu
vào của mạch KĐ có hồi tiếp

IV
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g
ZZ r

r =β                        (4.20) 

 Hồi tiếp âm theo dòng điện 
                         rr gZZ =β                               (4.21) 

Để dễ phối hợp trở kháng ở đầu vào và đầu ra của mạch khuếch đại cần có 
trở kháng vào lớn, trở kháng ra nhỏ nên người ta thường sử dụng hồi tiếp âm nối 
tiếp theo điện áp. 

  Có thể chứng minh rằng hồi tiếp âm mở rộng dải thông, giảm méo phi 
tuyến, tăng dải động, giảm tạp âm trong mạch khuếch đại. Như vậy hồi tiếp âm 
tuy làm cho hệ số khuếch đại giảm nhưng  hầu hết các tham số khác của mạch 
được cải thiện nên hồi tiếp âm được sử dụng rất rộng rãi trong kỹ thuật. 
4.3 Các chế độ làm việc của mạch khuếch đại. 
      Một bộ khuếch đại có thể làm việc trong các chế độ sau: A, B, AB, C, D.Chế 
độ A là chế độ dòng điện đầu ra của mạch khuếch đại tồn tại trong cả chu kỳ của 
tín hiệu, nghĩa là phần tử khuếch đại luôn mở ( thông) - Hình 4.8a. 
      Công suất tiêu thụ nguồn một chiều hầu như không đổi, không phụ thuộc vào 
mức của tín hiệu đầu vào, tỷ lệ với dòng tĩnh của tranzistor. Chế độ A ứng với góc 
cắt diện θ = 1800. Hiệu suất làm việc trong chế độ A nhỏ nên chế độ A chỉ dùng 
khuếch đại tín hiệu nhỏ. 
       Chế độ  B, C, D  dòng tĩnh của tranzisto nhỏ, nghĩa là tranzisto không thông 
trong cả chu kỳ tín hiệu mà có một phần chu kỳ tranzistor sẽ ngắt (đóng).ở chế độ 
B khi không có dòng tín hiệu vào thì tranzisto không tiêu thụ nguồn một chiều. 
    Khi có tín hiệu vào tranzistor sẽ thông trong một nửa chu kỳ và góc cắt θ = 900       
( hình 4.8b). Công suất tiêu thụ nguồn một chiều tỷ lệ với trị số trung bình của 

dòng ra. Chế độ B có 
hiệu suất lớn nên sử 
dụng với các mạch 
khuếch đại công suất 
lớn.  
    Chế độ AB góc cắt 
900 < θ < 1800 ( hình 
4.8C). Hiệu suất làm 
việc ở chế độ AB nhỏ 
hơn chế độ B và lớn 
hơn ở chế độ A. Chế 
độ B và AB tín hiệu bị 
méo dạng nên chỉ 

dùng ở các bộ khuếch đại 2 tranzistor mắc đẩy kéo. Nếu chọn  chế độ AB càng 

ic

                                               ic

                          2θ           ωt                                  2θ           ωt

ic                                             ic

                          2θ           ωt                                  2θ
t

Hình 4.8 Dòng colectơ của KĐ trong các chế độ A,B,AB,C
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gần chế độ B thì  méo phi tuyến càng giảm.Vì méo phi tuyến ở chế độ AB nhỏ nên 
nó được dùng nhiều trong các tầng khuếch đại công suất ra ngay cả khi tín hiệu 
nhỏ. 

Chế độ C có góc θ <900 ,hiệu suất cao hơn chế độ B nhưng méo phi tuyến 
lớn nên chỉ dùng khi không cần quan tâm đến méo phi tuyến. 
4.4 Cấp nguồn và ổn định chế độ làm việc của tranzisto 
4.4.1 Chọn điểm công tác của Tranzisto 

Việc cấp nguồn hay phân cực cho tranzistor thực hiện tuỳ theo cách mắc 
tranzistor và loại tranzistor. 

  Tranzistor có 3 cách mắc: Bazơ chung, Emitơ chung và Colectơ chung ( 
hình 4.9). Dù mắc theo cách nào thì mặt ghép emitơ cũng phải phân cực thuận, 
mặt ghép colectơ phân cực ngược để tranzisto làm việc ở chế độ khuếch đại. Như 
vậy đối với tranzistor thuận p - n - p thì cực E phải dương hơn cực B, cực B phải 
đương hơn cực C. ở tranzistor ngược thì ngược lại.Gọi điện áp các cực tương ứng 
là UB, UE, UC ( đo so với điểm chung - điểm "mát" của mạch), xét các trường hợp 
mắc khác nhau.Mắc bazơ chung ( hình 4.9a) 

              UEE= UE - UB > 0, IE > 0 
                        UCB = UC - UB < 0, IC < 0                (4.22) 

BBE UU =

CCE UU =

a)
EEB UU =

CCB UU =

b)
BBE UU =

EEC UU =

a)
Hình4.9.Ba cách mắc a)Emitơ chung b)Bazơ chung

c)Colect¬ chung  
Dòng IC âm có nghĩa là chiều thực của dòng IC  ngược với chiều ký hiệu  

trên hình vẽ. 
Mắc emitơ chung ( hình 4.9b) 
             UBE = UB - UE  <0 , IB < 0 
             UEC = UE - UC <0  , IC < 0                ( 4.23) 
Mắc colectơ chung ( hình 4.9c) 
             UBC = UB - UC > 0, IB > 0 
             UEC = UE - UC > 0, IE > 0                         (4.24) 
 

  Với tranzistor n - p - n chiều điện áp và dòng điện ngược với trường hợp vừa trình 
bày cho tranzistor p - n- p. 
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  Việc cấp nguồn cho tranzistor nhằm xác định điểm công tác tĩnh  trên họ đặc 
tuýen của nó(Xem giáo trình Cấu kiện điện tử). Điểm công tác tĩnh phải được 
chọn để nếu khuếch đại làm việc ở chế độ A thì miền làm việc không nằm trong 

các miền cấm. Miền 
làm việc giới hạn 
bởi các đường phân 
chia miền bão hòa 
và miền tích cực, 
đường UCmax, đường 
cong PCmax, đường 
UCmax và đường của 
miền cắt  ( IB = 0) 
như ở hình 4.10. 
Trên hình 4.10 miền 

gạch nghiêng là miền không làm việc hay miền cấm. Điểm 0 gọi là điểm công tác 
tĩnh hay điểm làm việc tĩnh. Đường thẳng đi qua điểm 0 và điểm ( ECC, 0) là 
đường tải tĩnh xác định bởi phương trình:  

     Ta xét ví dụ cụ thể trên hình 4.11. Điểm công tác tĩnh được xác định bởi 
điện áp và dòng điện tĩnh ( tức là khi chưa có tín hiệu vào) ở các cực của 
tranzistor, đó là IC0, UC0, IB0 và UB0.  

Xét tranzistor mắc emitơ chung hình 4.11a. Đường tải tĩnh xác định bởi 

phương trình: 
 UC = ECC - IC.Rt ; đó là đường thẳng xác định khi ECC = const và Rt = const, 

nó được dựng bằng cách nối hai điểm có toạ độ là ( ECC, 0) và ( 0, 
E
R

CC

t

). 

M iền  b ão
h o µ

E cc

U cm a
U c

0
IB o

U co

Ico

IcH ×n h
4 .1 0

C h ä n
® iểm

cô n g  tác

củ a
tran z is to
trên  h ọ
® ặc  tín h

ra

t

ccc
C R

UE
I

−
=

                                                IC(mA)
                                       3,0  B

                                                       C                                          I

B        I     =30µA
                                        2,5

                                     D                    IB=20µA
                    2,0

                                        1,5                                       E          IB=10 µA

        1,0

                                       0,5                                                           F    IB=0
                                                                                                               A
                                                                                                                  UCE                                             0        3,2        8,8          15,2      21,6  24      V

                                                                   b)

Hình 4.11 a) mạch khuếch đại EC tĩnh b) họ đặc tính ra và đường tải

Rb
Rt U Rt

U c

U b

a)
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Hình 4.11b là đặc tuyến tĩnh của tranzisto với đường tải ứng với ECC = 24v, 
Rt = 8kΩ. 

 Điểm A ứng với UC = 24v, IC = 0 
 Điểm B ứng với  UC = 0v , IC = 3mA 
 Điểm C ứng với UC = 3,2v, IC = 2,6mA 
 Điểm D ứng với  UC = 8,8v , IC = 1,9mA 
 Điểm E ứng với UC = 15,2v, IC = 1,1mA 
 Điểm F ứng với  UC = 21,6v , IC = 0,3mA 
Chọn điểm công tác là  điểm D ứng với UC = 8,8v , IC = 1,9mA và IBO = 

20µA. Khi cho dòng IB biến thiên từ 10µA đến 30µA thì điện áp UC  sẽ biến thiên 
trong khoảng 3,2v đến 15,2v, dòng IC  biến thiên trong khoảng 1,1A đến 2,6mA. 
Chọn như trường  hợp này thì khuếch đại làm việc ở chế độ tuyến tính, có thể bỏ 
qua méo phi tuyến. 
4.4.2. ổn định điểm công tác của tranzisto 

Việc cấp nguồn cho tranzisto vừa phải bảo đảm chọn được điểm công tác 
tĩnh, vừa phải đảm bảo ổn định điểm công tác đó. Nguyên nhân làm điểm công tác 
tĩnh bị xê dịch chủ yếu là do nhiệt độ môi trường thay đổi. Dòng ngược IC 00 của 
mặt ghép colectơ phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ. Khi nhiệt độ tăng 8 ÷ 100C thì 
dòng này tăng gấp đôi  nên điểm làm việc bị xê dịch. Thông thường người ta sử 
dụng hồi tiếp âm trên các điện trở cấp nguồn cho tranzisto để ổn định điểm công 
tác khi nhiệt độ thay đổi, gọi tắt là ổn định nhiệt.Lẽ dĩ nhiên khi điện áp nguồn 
thay đổi cũng sẽ làm thay đổi điểm công tác, tuy nhiên sự thay đổi này ít hơn 
nhiều so với sự ảnh hưởng của sự thay đổi nhiệt độ. 
4.4.3. Các cách cấp nguồn cho tranzisto 

Người  ta thường dùng một nguồn điện áp một chiều ECC để cấp nguồn ( 
phân cực) cho cả hai mặt ghép emitơ và colectơ. Vấn đề đặt ra là phải chọn được 
dòng IBO ( hay điện áp UBO), vì nó quyết định dòng ICO vì  IC0 = β.IB0.Như vậy 
muốn có dòng tĩnh IC 0 phải cấp cho bazơ một điện áp nào đó, gọi là thiên áp. Để 
cấp thiên áp cho bazơ thường dùng sơ đồ định dòng bazơ và sơ đồ định áp bazơ. 
    a)Cấp nguồn bằng định dòng bazơ: 
     Sơ đồ hình 4.12a là mạch emitơ chung dùng tranzisto thuậnĐiện trở Rbđược 
đấu từ cực B đến âm nguồn nên cực B có điện thế âm so với cực phát E, mặt ghép 
emitơ phân cực thuận tạo nên dòng tĩnh IBO qua Rb. 

Ta có: UBE 0 = ECC - IB0Rb     nên         I E U
RBO

CC BEO

b

=
−

. 

Vì UBE 0 << ECC nên  

                                               I
E
R

hayR E
IBO

CC

b
b

C

BO

≈ ≈            (4.26) 
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 Như vậy chọn Rb sẽ chọn được IBO và tức là chọn được IC 0. Mặt ghép colectơ được 
phân cực ngược với điện áp từ vài Von đến vài chục Von. 

ở sơ đồ bazơ chung ( hình 4.12b) điện trở Rb cũng được đấu tương tự, cực B 
được đấu "mát" qua tụ Cb, theo xoay chiều điểm "b" là điểm "mát". 

Mạch cấp nguồn bằng định dòng bazơ ( hình 4.12a) thực tế làm việc kém ổn 
định và chưa có biện pháp ổn định nhiệt. Để ổn định nhiệt có thể gây hồi tiếp âm 
trên điện trở Rb bằng cách đấu Rb với cực C của tranzistor ( hình 4.12a). Khi nhiệt 
độ tăng thì dòng ICO sẽ tăng. Vì UC = ECC - IC.RC nên khi dòng IC tăng thì UC giảm, 
tức là thế của điểm C sẽ giảm nên  IB sẽ giảm. Dòng IB giảm sẽ gây giảm dòng IC, 
tức là hồi tiếp âm đã khử sự tăng của dòng IC theo nhiệt độ. Nếu nhiệt độ giảm, 
dòng IC giảm thì quá trình sẽ ngược lại. Như vậy hồi tiếp âm trên Rb làm ổn định 
điểm công tác tĩnh của tranzisto. Hồi tiếp này lại làm giảm hệ số khuếch đại. Để 
khắc phục nhược điểm này người ta phân Rb thành hai điện trở R1 và R2 như ở 

_E CC

RC

R b
IC0

IE0

IE0

-Ecc

R2

Cb

R C

R 1

-Ecc

Rb

+ +                       a)                               b)                                    c)
Hình 4.12 Cấp nguồn bằng định dòng bazơ a) sơ đồ EC b)sơ đồ BC  c)sơ ĐỒCC
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-E CC

RC

R1R2

+Hình 4.13

C

-ECC
RC

R1

R2

+

UBEUR2

Hình 4.14 Cấp nguồn cho mạch
emitơ chung bằng  định áp bazơ
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hình 4.13. ởđây tụ Cb ngắn mạch tín hiệu xoay chiều  xuống "mat" triệt bỏ hồi 
tiếp âm theo tần số tín hiệu. Đối với những biến thiên chậm do nhiệt độ gây lên thì 
tại Cb không ngắn mạch nên không ảnh hưởng gì đến  

Các mạch trên tuy đã ổn định được chế độ công tác khi nhiệt độ thay đổi,     
nhưng    không thể tăng độ ổn định lên cao vì     điểm công tác tĩnh  và độ ổn định   
nhiệt của mạch phụ   thuộc  lẫn nhau   (  thông  qua Rb).     Đó    chính   là    một 
nhược điểm  gây   khó   khăn cho vấn đề thiết kế loại mạch này. 
       b)Cấp nguồn bằng định áp bazơ 

Sơ đồ có dạng hình 4.14. Mạch này gồm hai phần: 
      -Mạch định áp bazơ ( tạo điện áp bazơ ổn định). R1, R2 gọi là cặp điện 

trở định thiên. 
-Điện trở RE làm nhiệm vụ ổn định nhiệt. 
 
- Ub là sụt áp trên điện trở R2, cũng chính là điện thế của điểm B so với 

"mat", nó là điện áp xác định dòng  IB0. Dòng qua R2 là 
E

R R
CC

1 2+
. Qua R1 có 

dòng 
E

R R
CC

1 2+
và dòng IB0. 

UB = UR2 = ECC - (IB0 + 
21 RR

ECC
+

)R1.  

Chọn R1 và R2 ( hai điện trở định thiên) sao cho IB0 <<
21 RR

ECC
+

 thì UB 

21

2.
RR
RECC

+
≈ . Như vậy chọn R1 và R2 càng nhỏ thì càng tốt. Tuy nhiên nếu chọn R1, 

R2 nhỏ thì công suất tổn hao trên chúng lại lớn, đồng  thời làm giảm trở kháng vào 
của mạch khuếch đại. Để dung hòa mâu thuẫn trên người ta chọn  

Eb R
RR

RR
R ≥

+
=

21

21.
. Điện trở RE làm nhiệm vụ ổn định nhiệt. Trên RE tồn tại một 

hồi tiếp âm dòng điện nên làm giảm hệ số khuếch đại. Muốn cho hồi tiếp âm chỉ 
xẩy ra đối với những biến thiên chậm theo nhiệt độ mà không giảm hệ số khuếch 
đại ta mắc CE song song với điện trở RE.                           
Hồi tiếp âm đối với những biến thiên chậm theo nhiệt độ trên RE diễn ra như sau: 
Giả sử nhiệt độ tăng làm tăng dòng IC, dẫn đến tăng IE ( vì IE = IC + IB), làm tăng 
sụt áp trên RE là URE = RE. IE ; URE tăng làm cho UBE = UR2- URE giảm nên dòng IB 
giảm. IB giảm làm IC giảm về trị số ban đầu. Khi dòng IC giảm thì quá trình xảy ra 
ngược lại. 

Sơ đồ cấp nguồn hình 4.14 là sơ đồ thông dụng nhất trong kỹ thuật điện tử. 
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   c) Cấp nguồn cho tranzisto trường: 
 Việc cấp nguồn cho tranzistor trường thường  sử dụng sơ đồ định thiên tự 

động như trên hình 4.15. Để đảm bảo có điện áp UG0 
trên cực cửa, trong mạch cực nguồn người ta mắc 
điện trở RS, còn cực cửa G được đấu "mat" qua điện 
trở RG. Khi có dòng máng chảy qua RS, trên RS sẽ có 
điện áp một chiều ID0.RS. Vì  dòng cực máng của 
tranzistor trường chảy qua RG rất nhỏ nên sụt áp trên 
RG là URG có thể coi bằng 0, như vậy điện thế cực G 
có thể coi là bằng điện thế "mat", nghĩa là ở mức 
IDORS so với điểm S ( cực nguồn). Điện áp một chiều 
đặt trên RS chính là thiên áp cực G. Dĩ nhiên trên RS 
nếu không mắc song song CS thì sẽ tồn tại hồi  tiếp 
âm nối tiếp theo dòng điện.  

4.5 .Khuếch đại điện trở 
  Khuếch đại điện trở là mạch khuếch đại có tải là thuần trở (điện trở thuần 

Rt). Tuy nhiên trong các mạch khuếch đại ngoài tải là điện trở Rt còn được mắc 
thêm các phần tử phản kháng để sửa đặc tính tần số,đó  cũng là các mạch khuếch 
đại điện trở, mặc dù lúc đó tải là trở kháng phức. Các mạch khuếch đại thuần trở 
dùng để khuếch đại tín hiệu yếu, mạch làm việc ở chế độ A. Mạch có thể mạch 
emitơ chung, bazơ chung hoặc coletơ chung. 
4.5.1Khuếch đại điện trở Emitơ chung. 
       Khuếch đại hình 4.16 mắc emitơ chung là mạch thông dụng hơn cả. Trước hết 
ta xét tác dụng của linh kiện trong mạch. Điện trở R1, R2 và  RE có tác dụng định 
thiên và ổn định chế độ công tác ( ổn định nhiệt) cho tranzistor.  

Tụ điện CE được chọn sao cho trong 
toàn dải tần số làm việc của mạch khuếch đại 
nó gần như ngắn mạch hoàn toàn các thành 
phần tín hiệu sụt trên RE để triệt bỏ hồi tiếp 
âm theo tần số  tín hiệu trên RE. Điện trở RL 
và CL tạo thành mạch lọc nguồn vừa  ngăn 
cách ảnh hưởng lẫn nhau giữa các tầng dùng 
chung nguồn ECC, vừa khử sụt áp xoay chiều 
trên nội trở nguồn ECC. Muốn vậy chọn trị số 

của tụ CE đủ lớn để ER
CEt

<<
ω

1
 

và L
Lt

R
C

<<
ω

1
 Trong đó ωt = 2πft  , ft là tần 

số thấp nhất của tín hiệu cần khuếch đại. 
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Ngoài ra mạch RE, CE còn dùng để sửa đặc tính tần số ở vùng tần số thấp. Điện trở 
RC xác định chế độ một chiều như sau: 

                        E
C

CECC R
I

UE
Rc

O

O −
−

=                         (4.27) 

Phân tích và tính toán mạch khuếch đại thuần trở thường được tiến hành dựa 

trên sơ đồ tương đương theo tần số tín hiệu, tức là coi các trở kháng 
1 1

ω ωC CE e

, là 

không đáng kể. Lúc này  sử dụng sơ đồ tương đương của tranzistor (xem giáo 
trình Cấu kiện điện tử)ta lập được sơ đồ tương đương của mạch như ở hình 4.17. 

         Sơ đồ tương đương này chỉ tính 
đến điện các dung ký sinh  ở đầu ra 
của mạch khuếch đại . 

 Các tụ Cn1 và Cn2 là các tụ nối 
tầng, thông các thành phần tần số tín 
hiệu, ngăn cách thành phần một 
chiều từ tầng trước sang tầng sau. Tải 
thuần trở là Rt.ở đây Cra - điện dung 
đầu ra của tranzistor (  C ra= 

CCE),điện dung ký sinh CKS=CV+CLr1+CLr2;Clr1 và C lr2 - điện dung ký sinh do lắp 
ráp ở đầu ra của tầng đang xét và đầu vào của tầng tiếp theo(tải),CV điện dung của 
đầu vào của tầng tiếp theo.Trong mạch khuếch đại Cn lớn hơn nhiều so với Clr1, 
Clr2, Cra, CV và ảnh hưởng của chúng ở các vùng tần số là khác nhau. Người ta 
phân thành ba vùng tần số: Vùng tần số thấp, trung bình và vùng tần số cao. Xét 
đặc tính tần số của khuếch đại trong các vùng đó. 

ở vùng tần số trung bình :trở kháng của Cn2 không đáng kể(
ntbC

1

ω
 nhỏ) 

nên nớ được thay thế gần đúng bằng dây dẫn, lúc đó Ctđ = Cr + CM1 + CM2 + CV  

Hình 4.17.Sơ đồ tương đương KĐ
emit¬ chung

Rn

Rb rbe

Cn1 Cn2

CKSCr

SUV

rCE rC

Rt

UV URa

                                                                                S.UV                 Cn2       
         S.Uv     gt®  Ura              gt®       Ct®          Ura                  gCE       gC      gt      Ura

                                 g21Uv=S.Uv

a)                                    b)                                              c)
            Hình 4.18.Sơ đồ tương đương của khuếch đại điện trở emitơ chung
              a) vùng tần số trung bình b) vùng tần số cao  c) vùng tần số thấp
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Với trở kháng của điện dung tương đương cực lớn (
ntbC

1

ω
→∞  vì Ctđchỉ cỡ vài 

chục pF )nên sơ đồ tương đương mạch ra hình 4.17 có dạng như ở hình 4.18a. 

           Víi gt® = gra + gC + gt ; gra = 
CEr

1
;   

C
c R

1
g =  ; g

Rtt =
1      

Từ đó ta có 
td

V
Ra g

SU
U −=  nên: 

            ( ) td

tc2tdV

Ra RS
ggg

S

g

S

U

U
K .
.

−=
++

−=−==                 (4.28) 

Như vậy ở vùng tần số trung bình hệ số khuếch đại là một hằng số, không 
phụ thuộc vào tần số. Dấu trừ trong (4.28) cho ta thấy điện áp đầu ra ngược pha so 
với điện áp đầu vào. Ta ký hiệu K ở vùng tần số trung bình là  

                                  K0 =S.Rt®                                                    (4.28)’ 
Trong thực tế thì  Rt << RC và rCE nên Rtđ ≈Rt: 
                                   K0 ≈ S.Rt                                                     
  ở vùng tần số cao :trở kháng của Cn2 càng nhỏ, nhưng trở kháng của Cra ,Clr 

, Cv cùng bậc với Rt, rCE , và RC nên không thể bỏ qua. Lúc đó sơ đồ tương đương 
mạch ra sẽ có dạng như ở hình (4.18b). Từ sơ đồ này ta tìm được : 

tdVRa
tdtdC

td

tdCtd
td ZSUU

RCj1

R

Cjg

1
Z .; −=

ω+
=

ω+
=  

   
C

td
V

Ra
Cao

c

0

tdc

td
C

j1

K

Rj1

RS
SZ

U

U
KK

τω+
=

ω+
−=−===

•• .
            (4.29) 

τC= Rtd.Ctd -  hằng số thời gian của mạch ở vùng tần số cao.  
Như vậy thì  : 

  
( )2cc

0
c

1 τω+

Κ
=Κ

•
                                                      (4.30) 

  mc(ω) =
( )2cc0

C

1

1

K

K

τω+
=                         (4.31) 

Đặc tính biên độ tần số này trình bày trên hình 4.19 
Tần số giới hạn trên của dải thông ωC được xác định theo biểu thức (4.31)có 

trị số bằng 
2
1

= 0,707. 
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 mc 0,7=
( )2τω+1

1

cc

= 
2
1

, tức là ωcτc=1. Từ đó ta có :  

  ωc=
tdtdc CR

11

.
=

τ
                         (4.32) 

       Từ (4.32) ta thấy khi Ctd càng lớn thì tần số giới hạn trên của dải thông 
càng giảm. Khi tăng Rtd thì tần số giới hạn trên cũng giảm nhưng lại tăng trị số K0 
tức là hệ số khuếch đại ở vùng tần số trung bình. 

Người ta đưa ra khái niệm "diện tích khuếch đại" bằng tích của Kovà ωC: 

   SK§= Κ 0 ω c = 
tdC

S
                                         (4.33) 

                         vùng tần số           vùngtần số trung bình           vùng tần số cao
                     K0      thấp
            

2

K0

                            ωt1 ωt2  ωt3                                                             ωC1 ωC2ωC3   ω
                             Hình 4.19. ĐTBT của khuếch đại điện trở.

Từ (4.33) ta thấy diện tích khuếch đại được xác định chủ yếu bởi các tham số của 
tranzisto (hỗ dẫn S và các điện dung ký sinh). 

ở vùng tần số thấp:  trở kháng của Cra, Clr1,Clr2 , C rất lớn so với Rt và RC nên 
sơ đồ tương đương  mạch ra  ở vùng tần số thấp có dạng như ở hình 4.18c. 

Từ hình này ta tìm được :  

                                

tt

t

j τω
1

+1

Κ
=Κ 0                         (4.34) 

Trong đó, τt - hằng số thời gian ở vùng tần số thấp 

  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

+
=τ t

c

c
2nt R

Rr

Rr
C

CE

cE .
từ (4.34) ta có : 

  ( )
2τω

1
+1

Κ
=ωΚ

2

0

t.t

t                                   (4.35) 
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                 hay ( )
2τω

1
+1

1
=ω

2
t

t

.

m

t

                  (4.36) 

Đặc tính tần số ở vùng tần số thấp (4.36) có dạng như ở hình 4.19b. Tần số 
giới hạn dưới của dải thông được xác định theo công thức  

  
2
1

=

ωτ
1

+1

1

2)(

   từ đó ωt = 
tτ
1

                             (4.37) 

Từ 4.29 đến 4.37 ta có thể rút ra đặc tính tần số ở vùng tần số bất kỳ xác định 
theo biểu thức: 

  ( )
2

0

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ωτ
1

−ωτ+1

Κ
=ωΚ

t
c

                     (4.38) 

  ( )
2

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ωτ
1

−ωτ+1

1
=ω

t
c

m                              (4.39) 

Xét đặc tính tần số của mạch khuếch đại như trên, ta chưa xét đến quán tính 
của tranzisto, tức là coi hỗ dẫn S=const. 

Thực tế hỗ dẫn của Tranzisto phụ thuộc vào tần số: S giảm khi tần số tăng. 

 
ωτ+1

= 0

j
SS  ,   τ - hằng số thời gian của mạch vào  

              τ = (Cbe+ Cb'e). bbe
ebbb

ebbb rC
rr

rr ..

''

'' ≈
+

                  (4.40) 

ở vùng tần số thấp và vùng tần số trung bình sai số này có thể bỏ qua. ở vùng 
tần số cao trong các bộ khuếch đại dải rộng có khi không thể bỏ qua được. Lúc đó 
theo (4.29)  

           ( ) ( )( ) cjcjtj
S

'
00

111 τττ ωωω
ω

+

Κ
≈

++
−=Κ

•
             (4.41) 

  Trong đó   τ'C = τ +τc và  mc(ω) = 
( )2ωτ+1

1
'
c

  (4.42) 

Như vậy ở vùng tần số cao trong mạch khuếch đại điện trở Tranzisto lưỡng 
cực hệ số khuếch đại bị giảm do hai nguyên nhân : 
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 1. Tần số càng cao thì hỗ dẫn của Tranzisto càng giảm , 
 2.  Do điện dung ký sinh lắp ráp, điện dung mạch ra, điện dung tải đấu song 

song với tải ở mạch ra . 
 Tổng trở đầu vào: ta chỉ xét ở vùng tần số trung bình. Theo sơ đồ tương 

đương hình (4.17) thì ở vùng tần số trung bình  
  Zv ≈  Rn+(Rb // rbe )                                            (4.43) 
Trong đó Rb=R1.R2/(R1+R2) 
Tổng trở đầu ra ở vùng tần số trung bình 
  Zz= rCE// RC ≈ RC.                                  (4.44) 
Hệ số khuyếch đại ở vùng tần số trung bình có thể xác định theo công thức 

gần đúng sau : 

  KI = 
tC

C

t

tC

v

t

RR

R

R

RR

I

I

+
β=β=

//.                      (4.45) 

Bộ khuếch đại Emitơ chung cho hệ số khuếch đại dòng điện khá lớn. Nếu RC 
>> Rt thì Ki ≈ β. 

 Thực tế mạch khuếch đại điện trở Emitơ chung cho hệ số khuếch đại 
điện áp ⎜Ko⎪= 20 ÷ 100, KI = β 

Như vậy mạch khuếch đại điện trở 
Emitơ chung khuếch đaị cả điện áp và 
dòng điện và cho hệ số khuếch đại công 
suất khá lớn (0,2 ÷5)103, có trở kháng vào 
tương đối lớn , trở kháng ra xác định bởi 
điện trở colectơ RC ,điện áp đầu ra ngược 
pha so với điện áp đầu vào. Do các đặc 
điểm trên mà  khuếch đại emitơ chung 
được sử dụng khá phổ biến trong kỹ thuật  
4.5.2 Khuếch đại bazơ chung  

Mạch khuếch đại bazơ chung có sơ 
đồ nguyên lý trên hình 4.20. Tín hiệu vào 
đặt ở giữa cực E và cực B, tín hiệu ra lấy 
giữa cực C và cực B . Các điện trở R1,R2 và RE xác định điểm công tác tĩnh của 
tầng. Tụ Cb nối cực B của Tranzisto xuống "mát" để khử hồi tiếp âm trên R2. Cách 
xét các đặc tính của mạch cũng tương tự như mạch emitơ chung đã xét. 
        ở đây ta không xét tỉ mỉ mà chỉ nhấn mạnh một số đặc điểm chính của mạch 
này như sau. Trở kháng vào của sơ đồ nhỏ ( vì dòng vào là IE lớn) 

                Zv ≈ RE // rb                       (4.46) 
Trở kháng này có chỉ số chỉ vài chục ôm (20 ÷ 50)Ω , đó là nhược điểm lớn của sơ 
đồ này. 
        Hệ số khuếch đại dòng điện: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ECC

-

Rc

Cn2

R1
Cb

RE                      .

R2
Uv              .

Cn1

Hình 4.20.Sơ đồ nguyên lý 
khuếch đại điện trở Bazơ chung
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                                                1≤α≅Κ
t

tE
I R

RR
.            (4.47)  

Hệ số khuếch đại điện áp: 

                  K = 
vn

tC

RR

RR

+
α

//.                                            (4.48) 

Trong đó Rn - nội trở của nguồn tín hiệu . 
Trở kháng ra: 
                                          Zr = Rc // rCE           (4.49) 
Như vậy mạch khuếch đại bazơ chung chỉ khuếch đại điện áp mà không 

khuếch đại dòng điện, điện áp ở đầu vào và đầu ra của mạch khuếch đại đồng pha 
nhau, trở kháng vào nhỏ, trở kháng ra cùng bậc với sơ đồ emitơ chung . Mạch 
khuếch đại bazơ chung vẫn được sử dụng trong kỹ thuật do những nguyên nhân 
sau đây: 

- Vì họ đặc tuyến tĩnh của Tranzisto mắc bazơ chung có độ tuyến tính cao 
nên Tranzisto có thể dùng với điện áp colectơ lớn hơn sơ đồ emitơ chung . Chính 
vì vậy tầng bazơ chung được dùng khi có điện áp đầu ra lớn. 

-ở vùng tần số cao điện dung vào của tầng emitơ chung khá lớn, nó là tổng 
điện dung Cbe  và điện dung ghép giữa mạch ra và mạch vào (CbC )phản ánh về  
mạch vào C’bC = K.CbC, nó cỡ 10pF -100pF. Còn ở tầng bazơ chung điện dung vào 
chỉ là điện dung bazơ - emitơ cỡ vài pF. Điện dung này cùng với điện trở trong của 
nguồn tín hiệu tạo thành mạch lọc thông thấp với tần số giới hạn trên lớn hơn tần 
số giới hạn trên của sơ đồ emitơ chung khá nhiều. Do vậy sơ đồ bazơ chung 
thường được dùng để làm việc ở vùng tần số cao. 
4.5.3. Khuếch đại colectơ chung. 

Sơ đồ nguyên lý trình  bày trên sơ đồ 
hình 4.21  

Ta cũng xét các tham số của mạch ở 
vùng tần số trung bình. Tín hiệu vào đưa 
vào giữa cực B và cực E, tín hiệu ra lấy 
trên RE, tức là giữa cực E và cực C. 

Nếu xây dựng sơ đồ tương đương rồi 
tìm các quan hệ ta có: 
           ZV = Rb // rV                   (4.49) 
    rV = rb+ (1+β)(rd + RE // Rt)  (4.50) 

Thường Rd << RE // Rt nên  
    ZV = R1// R2 // (1+β)(RE // Rt) (4.51) 

Như vậy ZV lớn hơn nhiều so với sơ 
đồ emitơ chung. Ví dụ với tranzisto có β 

+Ecc

R1

R2
RtRE

Hình 4.21 Khuếch đại
colect¬ chung(lÆp emit¬)
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=50, chọn RE // Rt = 1kΩ thì RV = 51kΩ; lúc đó có thể chọn R1// R2 = Rb khá lớn 
để có RV = 51kΩ. 
                                                Zr = RE // rE                    (4.52) 
Vì RE nhỏ nên tổng trở ra nhỏ Zr = 10 →  50Ω. Tranzistor luôn thông nên UBE 
nhỏ, vì vậy UV = UBE +  UKE nên URE ≤UV. Vì vậy: 

                                    1≤= •

•

mV

mR

U

UK                               (4.53) 

Sơ đồ colectơ chung không khuếch đại điện áp, có điện áp ra xấp xỉ bằng 
điện áp vào nên người ta gọi tầng colectơ chung là tầng lặp emitơ hay tầng lặp lại 
điện áp. 

Hệ số khuếch đại dòng điện 

                           
Et

E
I RR

R)(K
+

β+1=                    (4.54) 

 So sánh (4.54) và (4.45) ta thấy nếu chọn RE cỡ RC thì hệ số khuếch đại 
dòng điện trong sơ đồ emitơ chung và lặp emitơ là gần như nhau. 

Hệ số khuếch đại công suất KP = K KI = KI. 
Trở kháng ra:                            CEr//RZ Er ≈                    (4.55) 

Trở kháng ra theo (4.55) cỡ (10 ÷ 50)Ω. 
Như vậy tầng lặp emitơ không khuếch đại điện áp mà chỉ khuếch đại dòng  

điện, tức là cũng khuếch đại công suất, có trở kháng ra nhỏ, trở kháng vào  lớn 
nên được dùng để phối hợp giữa nguồn tín hiệu với tải có trở kháng nhỏ ( gọi là 
tầng  đệm) hoặc dùng làm tầng ra làm việc ở chế độ A. 
4.5.4. Khuếch đại dùng tranzistor trường FET. 

Các sơ đồ khuếch đại dùng FET cũng có tính chất giống như tranzisto lưỡng 
cực. Nhưng vì hỗ dẫn của FET nhỏ hơn của tranzisto lưỡng cực nên hệ số khuếch 
đại của nó nhỏ hơn khuếch đại dùng tranzistor lưỡng cực. FET kênh dẫn n thường 
dùng trong phạm vi tần số rất cao. Các mạch khuếch đại dùng FET chỉ mắc nguồn 
chung hoặc máng chung. 
4.5.4.1. Khuếch đại FET mắc cực nguồn chung. 

Hình 4.22a là sơ đồ nguyên lý khuếch đại dùng tranzisto trường MOSFET 
kếnh dẫn n đặt sẵn, tương tự như sơ đồ emitơ chung hình  4.16. Hình 
4.22a)khuếch đại điện trở cực nguồn cung b) đường tải trên họ đặc tuyến   .   

Tín hiệu cần khuếch đại đưa vào cực cửa G và cực nguồn S qua Cn1 , tín 
hiệu ra lấy giữa cực máng D và cực nguồn S qua tụCn2 , tức là trên Rt. Chế độ tĩnh 
của tầng được xác định bởi RS và R2 ( có thể cả R1). Hình 4.22b là họ đặc tính ra 
của tranzisto trường với các đường tải. Nguyên tắc chọn chế độ tĩnh giống như ở 
mạch emitơ chung. Chọn để có:    
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               UDS 0> Ura m+∆UDS                                        (4.56) 
Đường tải tĩnh một chiều ab cũng dựng tương tự như ở mạch emitơ chung 

theo phương trình tải: 
 UDS = UD = ED - ID(RD + RS)       (4.57) 

Điểm a ứng với UDS = ED, ID = 0, điểm b ứng với UDS = 0, 
DS

D
D RR

EI
+

= . 

Điểm công tác tĩnh 0 chọn trên đường tải tĩnh ab ứng với điểm UGS0 , UDS0 , ID0. 
Đường tải xoay chiều xác định theo Rt~ = RD // Rt. Nếu tải cũng là một tầng 

khuếch đại như hình 4.22a thì coi Rt ≈ ∞ và đường tải xoay chiều trùng với đường 
tải tĩnh. 

Khác với tranzisto lưỡng cực, ở FET chế độ tĩnh có thể có UGS0 là âm, 
dương hoặc bằng 0. 

- Trường hợp UGSO < 0. Điện trở R2 và RS xác định UGSO <0 ( xem tiết 
4.4,3,c). UGS0  = - IDO.RS. Điện trở RS được xác định: 

                                    
DO

OSD
S I

U
R =        (4.58) 

Điện trở R2 chọn nhỏ hơn trở kháng vào của trazisto vài bậc để giảm ảnh 
hưởng của nhiệt độ và tính tản mạn tham số của FET đến trở kháng vào của tầng. 
Chọn R2 = 1 ÷ 5 MΩ. Muốn tăng độ ổn định cần tăng RS, nhưng tăng RS làm thay 
đổi UGSO vì vậy cần  mắc R1 để bù điện áp cho cực cửa. 

+ED

R1

R2

Rt

RS

Hình 4.22a) Khuếchđại cực nguồn chung

b)đường tải trên họ đặc tuyến  ra

RD

Cn1

Cn2

UDmax

UDo

         2UDm

UGSo0

b   d

a
c

a) b)
ID

ID max
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         UGS O= US 0- UG 0 = ID 0 RS - 
21

2.
RR
RED

+
                (4.59) 

  R1= 
00

2.

GSs

D

UU
RE

−
- R2        (4.60) 

Như vậy phải chọn nguồn 
  ED = UDS 0+US0 + ID.RD       (4.61) 
Điện trở RD chọn: 
    RD = (0,05 ÷ 0,15) Ri            (4.62) 
 Ri - Nội trở của FET (đã được chọn) 
 US O chọn khoảng ( 0,1 ÷ 0,3) ED 

 ED được chọn : 

  
9,07,0
00

÷
+

= DDDD
RIUE           (4.62) 

- Trường hợp UGS > 0  .    Trường hợp này là trường hợp điển hình của 
MOSFET kênh cảm ứng n, nên ta dùng các công thức (4.59) và (4.60) đổi dấu 
trước UGS0. 

Tương tự như Tranzisto lưỡng cực , ở tranzisto trừơng cần quan tâm đến 
UDS max    ,   ID max  , PD max  (xem hình 4.22b).  

Để xác định các tham số của tầng khuyếch đại cần dùng sơ đồ tương đương 
hình 4.23 

 Hình 4.23 sơ đồ tương đương của mạch khuếch đại điện trpr cực nguồn 
chung. 
       ở đây ta chỉ phân tích ở vùng tần số trung bình, bỏ qua các điện dung ký sinh 
trong mạch, ta có: 

                  Ura  = - SUv. R0. 
                      K     = - SR0                                                  ( 4.63) 
 R0 = Ri // Rt ~; Rt ~ = RD // Rt. 
Thường Rt << Ri; Rt << RD nên  K ≈ - SRt                  (4.64) 
Điện trở vào :  

                     Z R R
R R

R RV ≈ =
+1 2

1 2

1 2

/ /
.

                 (4.65) 

  1                                   C GD                                                                  2
        R2              CGS                              Ri        CDS      RD          Clr1            Rt

                                             SUV

 1                                                                                                               2
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Điện trở ra: 
  DiDr RRRZ ≈= //   (2.66) 

4.5.4.2 Sơ đồ cực máng chung hay lặp 
cực nguồn. 
     Sơ đồ lặp cực nguồn giống như sơ đồ 
lặp emitơ nhưng trở kháng vào của nó 
rất lớn ( 107 ÷ 1012)Ω. Sơ đồ hình 4.24. 

           Hình 4.24 tương tự như 
tầng lặp emitơ hình 4.21 

 Hệ số khuếch  đại điện áp  

 1≈= •

•
•

mV

mra

U

UK  

Trở kháng vào  
                                           ZV = rgS  + (1 + β)RS  = rgS [ 1 - SRS ]        (4.67) 

Trở kháng ra:                             Sra R
S

Z //1
≈            (4.68) 

5. Tổng quan về ba loại sơ đồ dùng tranzistor lưỡng cực và tranzistor 
trường. 

       Lý thuyết tỷ mỉ nghiên cứu 3 loại sơ đồ dùng tranzistor lưỡng cực và 
tranzistor trường khá phức tạp. Tuy nhiên có thể thấy được những tham số và đặc 
tính quan trọng của các sơ đồ thông qua việc nghiên cứu trên. Để đánh giá so sánh 
các sơ đồ ta có thể dùng bảng 4.1 sau:                                          Bảng4.1 

Sơ đồ 
 

Tham  số 

Emit¬ 
Chung 

Colect¬ 
chung 

Baz¬ 
chung 

Nguồn 
chung 
(SC) 

Máng 
chung 
(DC) 

Cửa chung 
( GC) 

KU 

Ki 
ZV 
Zr 
ϕ 

Lớn 
Lớn 
Trung bình 
Trung bình 
π 

Nhỏ 
Lớn 
Lớn 
Nhỏ 
0 

Lớn 
Nhỏ 
Nhỏ 
Lớn 
0 

T. bình 
Rất lớn 
Rất lớn 
T.b×nh 
π 

Nhỏ 
Rất lớn 
Rất lớn 
Nhỏ 
0 

T.b×nh 
Nhỏ 
Nhỏ 
Lớn 
0 

Từ bảng trên có thể thấy: 
Mạch khuếch đại emitơ chung có hệ số khuếch đại công suất lớn nhất ( vì 

Ku và Ki đều lớn ), trở kháng vào và trở kháng ra của nó có giá trị trung bình nên 
ghép với nguồn tín hiệu và tải khá tốt ; vì vậy sơ đồ này được sử dụng rộng rãi hơn 
cả. Trong khi đó tầng FET muốn có Ku lớn cần có Rt lớn, làm giảm tần số giới hạn 
trên của mạch. 

- Mạch lặp Emitơ chung và lặp nguồn thường dùng để phối hợp trở kháng 
với tải nhỏ và nguồn tín hiệu vào có trở kháng lớn. 

+ED

R1

R2
RtRS

Cn1

a)

Hình 4.24 khuếch đại cực
máng chung
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- Mạch Emitơ chung có hồi tiếp âm trên RE  thường được dùng để làm 
nguồn dòng, mạch lặp emitơ dùng làm nguồn áp. 

- Mạch dùng FET có hệ số khuếch đại điện áp nhỏ vì hỗ dẫn nhỏ, mạch lặp 
cực nguồn có trở kháng ra lớn hơn mạch lặp emitơ. 

- Các mạch dùng FET có ưu điểm lớn là trở kháng vào rất lớn. 
- ở tần số cao mạch bazơ chung có nhiều ưu điểm hơn so với mạch emitơ 

chung và colectơ chung. 
4.6  Ví dụ tính toán một mạch khuếch đại điện trở emitơ 
chung. 

Xét ví dụ tính toán một mach khuếch đại tín hiệu âm tần sau đây. 
1.Số liệu ban đầu : 

     Để tính toán một mạch khuếch đại điện tở ta căn cứ  vào số liệu ban đầu 
sau. - Biên độ điện áp  ra Umr ,thường nhỏ hơn 1v 

 - Biên độ điện áp vào Umv ,thường dưới 1mv 
 - Điện trở Rt , vài trăm Ω đến vài kΩ 
 - Dải thông  ft ÷ fC từ vài chục hz đến vài chục khz 
 Mt, Mc - hệ số méo biên độ ở tẩn số thấp ft và tần số cao fC. 
 ECC - điện áp nguồn, có thể cho trước hoặc tự chọn. 

Trong ví dụ cho trước : 
  Rt = 280Ω ; Umra = 220mv; Um v = 18mv 

  ft = 200 hz ; fC = 9khz ; Mt = MC =  
ctm ,

1
 =  1,2 

  ECC = 15v. 
2. Chọn Tranzisto  
 Đây là khuếch đại tuyến tính làm việc ở chế độ A dùng tranzisto công suất 
nhỏ  tần  số thấp (âm tần)để đảm bảo độ khuếch đại cần thiết . 

                     12
18
220

===Κ
mvU
mrU

  

 Đối với tranzisto công suất dưới 1w thì h11 = 300 ÷ 3000 Ω. 

ví dụ thử chọn    h11 e = 1kΩ   ;  K≅SRt = Rt
h
h

.
11

21  

 Từ (4.69) ta có : 

   β = h21 e  = ..
R
h.

t

e 42=
280
100012

=
Κ 11  

      Tra sổ tay ta thấy có nhiều tranzisto âm tần công suất nhỏ có β ≥ 42 . Ví dụ 
chọn MΠ - 37 δ - bóng Nga  có P = 150mw, fg = 1Mhz , β = 50 . 



 102

Khi chọn tranzisto nên chọn loại rẻ tiền, sẵn có. Nếu đặc tuyến của tranzisto đã 
chọn không cho trong các sổ tay ta có thể lấy đặc tuyến   của nó. 
Tranzisto MΠ - 37 δ - có đặc tuyến ra trên hình 4.25. 
Nếu như sau khi tính mà K lớn, tức là β lớn thì có thể  chọn 2 hoặc 3 tầng khuếch 
đại để thoả mãn β. 
3. Chọn chế độ tĩnh của tranzisto  (hình 4.25) 
  Điện trở RC chọn bằng (2ữ3)Rt.  Chọn Rc bằng 1kΩ 
  Tải xoay chiều là : 

  Rt~ = RC // Rt = =
100+280

1000280.
210Ω 

   Biên độ điện áp ra là 220mv nên biên dộ dòng điện ra là : 

                    Imr= 220
210

≅ 1mA 

 Điểm công tác O chọn phải thoả mãn  
  IC 0 ≥ Imra + Ic min. 
   Theo đặc tuyến chọn ICmin = 1mA như vậy ICo ≥ 2mA . Để có tuyến tính tốt ta 
chọn ICo= 7mA , ứng với IBo = 0,2 mA (xem hình 4.25b), UCE0=5v. 
Công suất tiêu tán (toả nhiệt) trên colectơ là : 
 
 Po= UCE0. IC0= 7[mA] . 5 [v]= 35mw nhỏ hơn 150mw, cho trong sổ tay của 
MΠ - 37 δ. Như vậy tranzisto không bị nóng. 
  Theo đặc tuyến hình 4.25 ta xác định được  UBEO=0,16 v 
4. Tính toán các điện trở trong mạch. 
 Đặc tuyến tải tĩnh là đường dựng theo phương trình  

I ,mA

Ic mA
40

30

20

10
7

      0

Uc=
5V

0     2        4 5 6      8       10    12 Uc
                                                         V

O

IB=1mA

0,8

0,6
0,4
0,2
0

0   0,1 0,2  0,3 UB V

B

2

1

0,3
0,2

    0,16
       0,18                                  Hình 4.25 Họ đặc tuyến của Tranzisto MΠ-37δ
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  UCE = ECC - ICO(RC+RE)  nên  

  RC + RE  = Ω=
−

=
−

k
I

UE

co

CEocc 4,1
7

515
 

RE chọn sao cho URE =(0,02 ÷ 0,1) URc. 
Thường theo kinh nghiệm chọn RE   có trị 
số: 20Ω < RE < 100Ω 
Chọn RE = 30Ω thì uRE = 30.7.10-3 = 
0,21v 
Do vậy UBO = UBEO+ UREO = 0,16 + 0,21 
=0,37v. 
UBO là sụt áp trên R2. Để UBO ổn định R2 
=3 h11e hoặc IR2 = (0,3÷3) IBO .Chọn IR2 
= 0,3 IBO = 0,3. 0,2 = 0,06mA. 

Ωk
I
UR

R

B 6
06,0
37,0

2

0
2 ≈==

 

                                  Ωk
II
UEccR

BR

B 56
2,006,0

37,015
02

0
1 =

+
−

=
+
−

=  

       Như vậy theo cách chọn và tính toán trên ta có: 
                       R1 =56KΩ; R2 = 6KΩ; RC = 1KΩ; RE = 30Ω. 
5. Tính các tham số của mạch khuếch đại 
Để tính  khuếch đại của tầng cần xác định h11e, h21e. Chúng có thể đo hoặc xác 
định trên họ đặc tuyến hình 4.25. 

                      
B

BE
e I

Uh
∆
∆

=11  Uc=const 

ứng với UCo = 5V, Khi UBEo = 0,16V thì IB = 0,2mA 
   Khi UBO = 0,18V thì IB = 0,3mA. 

   

constUB

C
e

e

C
I

I
h

)mA)(,,(

)V)(,,(
h

=

=

≈
−
−

=

∆
∆

Ω200
2030
160180

21

11

 

Khi IC = 7mA thì IB = 0,2mA. 
Khi IC =14mA thì IB = 0,4mA. 

 h 21

14 7
0 4 0 2

35=
−
−

=
, ,

 

Theo các tham số trên thì: 

56K 30
280

1K
6K

15
15

+ 15V_

Uv Ur

Hình 4.26.Khuếch đại điện trở emitơ chung
 với các thông sô tính trên tranzisto

100 Fµ

Fµ100

Fµ
Fµ

Ω
Ω

MП 37δ
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 .75,36210.
200
35

~.
11

21 === tR
eh
ehK  

Như vậy sơ đồ bảo đảm K lớn hơn 12 theo yêu cầu. Nghĩa là còn dư 
hệ số khuếch đại nên cũng có thể tạo hồi tiếp âm để tăng độ ổn định 
của mạch. 
Trở kháng vào 

 ΩΩ 19019,0
11211.12.1

11.2.1 ==
++

= K
ehRehRRR

ehRR
VR . 

6. Tính toán các tụ điện : 
 Chọn tụ nối tầng Cn1 và Cn2 thoả mãn : 

  

( )

F,
,...

CCn

Rv,,
c

n

nt

µ512=
30190200π2

1
≥=1

30÷10≤
ω
1

2

 

 Chọn Cn1=Cn2=15µF - 15v. 

Chọn CE thoả mãn:  ( ) FECER
ECt

µ
πω

80
3,0.30.200.2

1;3,01,01
≈=÷≤  

     
 Chọn CE = 100µF - 16v 

 Tụ lọc nguồn CL chọn     ( ) 03,01,0
.
1 r
CEt

÷≤
ω

 

 ro là nội trở của nguồn. 
 Chọn CL = 200µF 
 
4.7.Một số cách mắc tranzisto đặc biệt trong khuếch đại . 
4.7. 1 Mắc Darlington 
Khi yêu cầu hệ số 
khuếch đại dòng điện 
lớn hoặc tăng trở kháng 
vào ở các mạch lặp 
emitơ người ta mắc tổ 
hợp 2 tranzisto thành 1 
gọi là mắc Darlington 
như ở hình 4.27 
        Xét cách mắc thứ 

I

I

I

I
I

II

C1
C

C2

E1= B2

B

E

Hình4.27Các dạng mắc Darlington
a) b) c)

B

BB

E E E

C C C
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nhất hình 4.27a.Ta có                                     
               Ic = Ic1 + Ic2  
mà   Ic1 ≅ β1IB1 + Ic10 ;     Ic2 ≅ β2 IB2 + Ic20 ;    IE1 = 
IB2≈IC1nªn:IC2≈β2.β1IB1+β2IC10+IC20  
Ic = β1IB1 + IC10 + β1.β2.IB1 + β2Ic10 + Ic20. Với β1β2 khá lớn thì Ic ≈ β1.β2 IB1  
       Như vậy hai tranzisto mắc Darlington hình 4.27a tương đương với một 
tranzisto có  hệ     số khuếch đại dòng tĩnh β = β1β2. Hình 4.27b,c dùng hai 
tranzisto khác tính để bù nhiệt. Các tranzisto mắc Darlington có các đặc điểm sau 
đây : 
- Dòng dư của tranzisto mắc Darlington lớn (Dòng ngược ICE0) vì dòng dư  của T1 
được T2 khuếch đại nên khá lớn ,vì vậy không mắc thêm tầng thứ ba. 
- Vì mặt ghép emitơ - bazơ của hai tranzisto, tức hai điôt , ghép nối tiếp nên điện 
áp một chiều cũng như mức trôi của điện áp này lớn gấp đôi so với trường hợp 
dùng một tranzisto. 
4.7.2.Mạch Kackot 
         Mạch kackot dùng hai tranzisto 
lưỡng cực T1 mắc emitơ chung T2 mắc 
bazơ chung như ở hình 4.28 để kết hợp ưu 
điểm của cả hai cách mắc. Tầng ra T2  làm 
nhiệm vụ ngăn cách ảnh hưởng giữa mạch 
vào và mạch ra. Mạch Emitơ chung có trở 
kháng vào lớn, tải của nó là tầng bazơ 
chung có trở kháng vào nhỏ nên tần số làm 
việc tăng cao(4.4.1).Mặt khác điện dung 
vào của tầng bazơ chung nhỏ nên tầng 
emitơ chung làm việc ở tần số cao như 
tầng bazơ chung. Muốn vậy người ta thiết 
kế tầng T1 có hệ số khuếch đại điện áp K1 
= - 1 , Tầng T2 có hệ số khuếch đại điện áp 
K2 = SRC2 . Như vậy K = K1.K2 = - SRC 2. 
4.8  Khuếch đại dải rộng và khuếch đại xung. 
 Tín hiệu xung có có phổ rất rộng nên khuếch đại xung cũng là khuếch đại 
dải rộng. Để khuếch đại tín hiệu xung người ta dùng khuếch đại điện trở đã xét với 
cách chọn các tham số của mạch thích hợp và có thể mắc thêm các mạch sửa dạng 
xung. 
4.8.1 Phân tích méo dạng xung 
      Để phân tích méo dạng xung khi dùng khuếch đại điện trở đã xét người ta 
thường không dùng đặc tính tần số K(ω) mà dùng đặc tính quá độ h(t) .Muốn vậy 
tiện lợi hơn cả là dùng hệ số khuếch đại toán tử K(s), chính là hàm K(jω) mà thay 

           Hình4.28 Sơ đồ

RC2R1

C
B

T2

T1

Ur'

Ur

+Ucc

R2
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biến jω bằng biến s, gọi là toán tử Laplas đã xét trong toán cao cấp. Lúc này điện 
áp vào và ra tức thời uv(t) , ur(t) sẽ có ảnh là Uv(s) và Ur(s) :Ur(s) = K(s). Uv(s) 
       Nếu uv(t) là tác động bậc thang đơn vị thì ảnh của nó là Uv(s) = 1/s nên Ura(s) 

= 
( )
s
sΚ

    .Nếu ta chuẩn hoá   Ur(s) theo K0 thì gọi đó là ảnh của đặc tính quá độ 

h(s): 

         h(s) = 
( ) ( ) ( )

s
sm

s
ssUr
=

Κ
Κ

=
Κ 00

                                     (4.69) 

        Hàm h(s)  tìm được ứng với (4.41)  là : 

                  
))((

)(
c

t

s1
s

1
1s

1
sh

τ+
τ

+
=  

 Từ đó ta có đặc tính quá độ của mạch khuếch đại 
điện trở emitơ chung là 

             h(t) ≈ 
c

t
t

t
ee τ−τ −−

        (4.70) 
Theo đặc tính quá độ h(t) có thể đánh giá méo 

dạng xung ở đầu ra của mạch khuếch đại. Một xung vuông có độ rộng tX (thời 
gian tồn tại xung) sau khi được khuếch đại sẽ có dạng như hình 4.29 .Xung đầu ra 
có biên độ U0 = K0.Uv, Uv - biên độ xung điện áp đầu vào. Méo xung đánh giá 
định lượng bằng thời gian sườn trước tS, lượng vón đỉnh xung δU, độ sụt đỉnh xung 
∆U. Thời gian sườn trước ts là khoảng thời gian xung ra đạt 0,1 đến 0,9 trị số biên 
độ : tS = t2 – t1. Độ sụt đỉnh xung  ∆U = Uo - UK , UK - Giá trị của xung khi xung  
đầu vào kết thúc . Lượng vón đỉnh xung δU = UM - U0.  UM - trị số cực đại xung ra 
đạt được vào thời điểm ngay sau lúc xung vào xuất hiện.  
              Sử dụng định lý toán học có thể tìm hàm gốc khi biết hàm ảnh: 
               p).p(f

p
p

lim)t(f

t
t

lim

0→
∞→

=

∞→
0→

 để tìm  hàm quá độ h(t): 

                p).p(h

p
p

lim)t(h

t
t

lim

0→
∞→

=

∞→
0→

                (4.71) 

Hay             )p(m

p
p

lim)p(h

t
t

lim

0→
∞→

=

∞→
0→

 

     Từ (4.71) ta thấy dạng đặc tính biên độ tần số ở  vùng tần số cao sẽ quyết định 
dạng của đặc tính quá độ ở đoạn biến thiên nhanh của xung ( sườn xung), dạng 

tt     t1       2
0

U
U

U

U0,9U0

K

δ
∆

Hình 4.29 .Méo dạng xung
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đặc tính tần số ở miền tần số thấp sẽ quyết định dạng của đặc tính quá độ ở miền 
biến thiên chậm của xung ( đỉnh xung). Xét từng miền đó riêng biệt để đánh giá 
méo dạng xung. 
        Miền biến thiên nhanh ( t << τt) thì (4.70) là: 

                     e
t

)t(h cτ
−−1≈                                    (4.72) 

      Xác định thời gian thiết lập xung hay thời gian sườn trước xung: 

                      e
t

,;e
t

, cc τ−1=90τ−1=10
2−1−     .Từ đó xác định: 

                                              tX=t2-t1=2,2 τC=0,35/fC                              (4.73) 
      Như vậy hằng số thời gian của mạch ở vùng tần số cao τC  =Rtđ Ctđ (xem 
4.30)càng nhỏ thì biên trên của dải tần số càng cao,tức là méo sườn trước càng 
nhỏ. 
      Miền biến thiên chậm (t >>τC) ứng với thời gian đỉnh xung: 

                   
tt
t

e
t

)t(h
τ

−1≈τ
−≈                                                            (4.74) 

       Lượt sụt đỉnh 
Uo

U∆
=∆  vào thời điểm kết thúc xung là: 

                
tdn

xx
X RC

tt)]t(h[
t

=
τ

=−1=∆            (4.75) 

      Ta có thể xác định trị số Cn theo lượng xụt đỉnh ∆  đã cho: 

                
∆

=
.R

tC
td

n
n                                                         (4.76) 

4.8.2. Sửa méo trong khuếch đại điện trở. 
 Qua phân tích trên ta thấy méo dạng của xung gắn liền với đặc tính biên độ 
tần số của mạch khuếch đại. Trong các bộ khuếch đại dải rộng phải khuếch đại tín 
hiệu có dải tần số từ vài chục Hz tới hàng chục  MHz. Nêú không  áp dụng các 
biện  
pháp sửa đặc tuyến tần số thì không thể đảm bảo có độ khuếch đại đồng đều trong 
một dải rộng như vậy. Vì vậy để mở rộng dải thông cần áp dụng các biện pháp 
sau: 
1 .Chọn phần tử khuếch đại có diện tích khuếch đại lớn  (hỗ dẫn lớn và các điện 
dung ký sinh nhỏ) 
2. Mắc thêm các phần tử vào mạch tải hoặc mạch hồi tiếp để sửa đặc tuyến tần số. 
+Sửa đặc tính tần số ở vùng tần số cao. 
      Mạch sửa đơn giản nhất là mạch có mắc thêm điện cảm L nối tiếp với tải 
colectơ hoặc tải cực máng. Hình 4.30a,b là sơ đồ nguyên lý và sơ đồ tương đương 
(mạch ra) của mạch khuếch đại dùng tranzisto trường có điện cảm L mắc nối tiếp 
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với tải  RD để sửa  đặc tính tần số ở vùng tần số cao.Điện cảm L làm tăng trở 
kháng  cực máng ở vùng tần số cao nên tăng hệ số khuếch đaị của tầng ở tần số 
cao, khử tác hại của Ctđ . Điện cảm L được chọn sao cho nó cùng với Ctđ  và Rt lập 
thành một khung cộng hưởng song song có hệ số phẩm chất Q thoả mãn : Q2 = 
Lopt/Ctđ.Rt = 0,414.thì độ vón đỉnh xung δ =(δU/U).100% đạt 3%. Khi tăng Q2 
độ vón đỉnh xung sẽ tăng lên.  Hình 3.31là đặc tính tần số của mạch khuếch đại 
khi có mắc điện cảm sửa và không có sửa. 
      Mở rộng rải thông ở vùng tần số cao bằng cách mắc mạch sửa  đồng thời 
cũnglàm giảm thời gian thiết lập xung . Mắc điện cảm L để sửa tần số cao có hiệu 

quả tốt đối với khuếch đại dùng FET ; còn các khuếch đại dùng tranzisto lưỡng 
cực hiệu quả sửa còn phụ thuộc vào tham số của tranzisto. Trong các mạch khuếch 
đại IC hầu như không sửa bằng điện cảm. 
      Trong các mạch khuếch đại dùng tranzisto lưỡng cực để sửa đặc tính tần số ở 
vùng tần số cao người ta thường sử dụng mạch hồi tiếp âm theo tần số. ở vùng tần 
số thấp và tần số trung bình thì hồi tiếp âm hoạt động, hệ số khuếch đại giảm . ở 
vùng tần số cao hồi tiếp âm giảm nên độ khuếch đaị tăng. 

       +Sửa đặc tính tần số ở vùng tần số thấp: 
       Sửa đặc tính tần số ở vùng tần số thấp thường được thực hiện bằng cách chọn 
trị số hằng số thời gian của mạch lọc RL CL (xem hình 4.16). Khi phân tích đặc 

                                    L                 RL

                                RD        CL

             Cn1                Cn2                                 SUV       gra      RD   Ctd    Rt      Ur

                                                                                         L
      UV         RG RS   CS      Rt         Ct      Ur

      a)                                                                                          b)
Hình4.30 a) Khuếch đại có sửa tần số cao bằng điện cảm b) sơ đồ tương đương

mạch ra

                              K                                                       L>Lotp

                               1 
                            0,7                                           L=0   L<Lopt 

   Hình 4.31                                                                                        Lotp  
Đặctính tần số 
Của khuếch đại                                                                                          f 
  cã söa§TTS 
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tính tần số ta coi 0→
ω
1

LC
nghĩa là CL→ ∞ hay τLọc =RL CL = ∞. Nếu CL ≠∞ thì 

phải tính đến ảnh hưởng của nó đến mạch khuếch đại ; lúc này sơ đồ tương đương 
mạch ra của mạch khuếch đại hình 4.18c có dạng như hình 4.32a. Để đơn giản ta 
chỉ  xét méo do  mạch RLCL gây ra ngay tại colectơ của mạch, và xét ở trường hợp 

thường gặp
1
gr

= Rra >> Rt và coi CE = ∞ ( tụ CE ngắn mạch hoàn toàn điện trở RE ở 

hình 4.16). Lúc đó       

  

                                   )
τωj

b(K
L+1

+1−= 0                                     (4.77)             

                                                                               ở đây b = 
C

L
R
R

 

                  
2+1

++1
=

2

0
)ωτ(

)ωτ()b()ω(K)ω(t
.
K

L

2
L              (4.78) 

Đồ thị hàm đặc tính biên độ tần số mt (ω) = 
0

ω

K

)(
.

K t

 trình bày trên hình  4.32b. 

Như vậy khi trị số của Cl là hữu hạn (Cl < ∞ ) thì hệ số khuếch đại tăng cao ở  
vùng tần số  
thấp, đặc biệt rõ khi Rl ≥   RC. Đặc tính quá độ của mạch tính đến ảnh hưởng của 
mạch RL ClL có  dạng: 

                                                                                 mt(t) 
                                              Cn 

 
 SUV         gr         RD                   Rt                     1+b                 Cl=0 
                                                                   Ur           
                                                 1           Cl tăng dần      Cl=∞ 
                            RL            CL    
                        a)                                                               b)                                      f  

Hình 4,32 a) Sơ đồ tương đương mạch ra xét khả năng sửa  tần số thấp 
của mạch lọc       nguồn   b)Đặc tính tần số có sửa. 
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         h(t) = 1 + b ( 1- )

t

e L
τ

−
                            (4.79) 

Lượng sụt đỉnh của xung ∆L:  

                              
LL

X

RC
t

L −=∆                                   (4.80) 

         Như vậy mạch RECE làm tăng hệ số khuếch đại ở vùng tần số thấp, bù lại 
lượng giảm hệ số khuếch đại do tụ nối tầng Cn  gây nên. Nếu tính đến cả tụ nối 
tầng và ạch lọc RE CE thì hệ số khuếch đại ở vùng tần  số thấp là: 

                       
t

t

L j
j

)
j
b(K)(

.
K t

ωτ+1
ωτ

ωτ+1
+1=ω 0                    (4.81) 

Chọn giá trị tối ưu của CL = C L opt = 
ER

tτ   thì lượng sụt đỉnh sẽ nhỏ nhất. 

Nếu chọn CL > C L opt thì lượng tăng điện áp do mạch RLCL ( do tăng trị số tải) 
không đủ bù lượng sụt đỉnh do tụ nối tầng gây nên; còn nếu chọn CL < C L opt thì 
lại được bù quá mức làm tăng độ vón đỉnh xung. 
 4.9 Khuếch đại điện trở có hồi tiếp âm. 
       Hồi tiếp âm được sử dụng rộng rãi trong các mạch khuếch đại điện trở, đặc 
biệt là  hồi  tiếp âm nối tiếp theo dòng điện. Trong các mạch khuếch đại emitơ 
chung hình 4.16 hoặc cực nguồn chung hình 4.22a. Hồi tiếp âm nối tiếp theo dòng 

điện tồn tại trên mạch định thiên RECE hoặc RSCS. Các mạch khuếch đại K
•

và hồi 

tiếp β
•

 như hình 4.3 thì  rõ ràng đây là hồi  tiế nối tiếp theo dòng điện như hình 4.4 
d.   
        Thật vậy với mạch hình 4.16 điện áp trên RECE ( hoặc RSCS hình 4.22a), xuất 
hiện bởi dòng emitơ ( hoặc dòng cực nguồn- Source), áp vào các cực bazơ - emitơ 
( hoặc Gate - source), ngược pha với điện áp tín hiệu vào nên đó là  hồi tiếp âm 
làm giảm hệ số  khuếch đại. Hồi tiếp âm phụ thuộc vào tần số: Điện áp trên ZE = 
RE // CE        ( hoặc ZS= RS // CS )vì ZE ( hoặc ZS) phụ thuộc vào tần số. Tần số 
càng giảm thì trở kháng của tụ CE ( hoặc CS) càng tăng, tức là trở kháng phức ZE ( 
hoặc ZS) của mạch emitơ (Saurce) càng tăng. Nếu bỏ qua méo do tụ nối tầng Cn 
gây nên thì hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại 
có hồi  tiếp âm trên ZE theo (4.14) sẽ là: 

R R
R

R
RC

C
C

n2

n1

L

2

1

E

C

CC+ E _

Uv Ur r

Hình 4.33.Khuếch đại điện
 trở emitơ chung

CE
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EZES
CSZ

CSZ
.
Z.

.
I

.
Z.

.
I

CZ.S
.
K

.
β

.
K)ω(t

.
K

CC

EE
+1

−=

+1

−=

+1

=                                      

(4.82) 

ở đây S
U
IS
BE

E
E ≈

∂
∂

=  vì EC

..
II ≈ , ZC là  tổng trở phức tải. Lấy ZC ≈RC // Rt 

         .
RCj

RC//RZ
EE

E
EEE ω+1
==  

     Vậy: 

                                     
22

2

0
++1

τ+1
=

)ωτ()SR(
)ω(K)ω(t

.
K

EE

E             (4.83) 

     ở đây τE = RECE. Đặc tính (4.83) 
tương ứng với đồ thị biên độ mt(ω) 
hình  4.34. 
Khi CE = 0 sẽ không có méo nhưng 
hệ số khuếch đại nhỏ: 

E

t/
SR

SRK
+1

−=0 . 

Khi CE = ∞ cũng không có  méo và 
hệ số khuếch đại là K0 = - SRt > 
K0

/ . Với các giá trị khác của CE sẽ 
có méo ở vùng tần số thấp, méo 
càng lớn khi trị số của CE càng nhỏ. 
Tụ CE được chọn theo trị số méo 

biên độ cho phép ở tân số thấp:              
21

12)01(
2

1

tEm
tEmERS

ERtf
EC

−

−+
=

π

                          (4.84) 
ở đây mtE là hệ số méo biên độ cho phép ở tần số giới hạn dưới ft của dải thông  
chỉ do mạch RECE  gây nên. Mạch RECE với hằng số  thời gian τE = RECE làm xuất 

                    mt(ω) 
                                              CE =∞ 
               1 
                               CE  giảm 

          
ESR+1

1
                              CE=0 

                                                                         
.                                                               ω 

  Hình 4,34  ĐTBT     
0

ω

=ω
K

)(t
.
K

)(mt  
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hiện lượng sụt đỉnh xung ∆CE = 
S
C

E

E

0τ . Nếu tính đến cả lượng sụt đỉnh do tụ nối 

tầng Cn thì méo biên độ ở vùng tần số thấp( ứng với khoảng biến thiên chậm - đỉnh 
xung) sẽ được quyết định bởi mạch nối tầng và mạch emitơ. 
 m C.Cmtm

Etnt=Σ , lượng sụt đỉnh tổng ECnC ∆+∆=Σ∆ . 

4.10  Khuếch đại điện trở nhiều tầng. 
Trong một mạch khuếch đại nếu sử  dụng một tầng  không đủ đảm bảo hệ số  
khuếch đại cần thiết thì người ta ghép nhiều tầng liên thông như hình 4.35 
 
 
               Hình 4.35 
 
 
Lúc này hệ số khuếch đại điện áp tổng sẽ là: 

                iK
n

i
nKKKK

....
.

1
....2.1

=
==

•

Π                        (4.85) 

Đặc tính biên độ tần số của toàn mạch là : 

                                 m(ω) = )(im.
n

i
ω

1
Π
=

                        (4.86) 

    Thông thường các tầng khuếch đại ( trừ tầng cuối cùng là tầng công suất) 
thường như nhau, như vậy méo  ở các tầng là như nhau. Biểu thức đặc tính biên độ 
tần số ở vùng tần số cao sẽ là: 

                               n]
)C(

[)(Cm
2ωτ1

1ω
+

=                        (4.87) 

Từ đó ta tìm được tần số giới hạn trên fC ứng với mức 0,7 = 
2

1
 là fC = 

12112
πτ2

1
−=− n

Cf
n.

c
, trong đó fC1 - tần   số   giới   hạn   trên   dải  thông 

của 

một tầng khuếch đại. Tỷ số  
1C

C

f

f
 và 

1tf
tf  với số tầng n lấy theo bảng 4.2 

                                                                                             Bảng 4.2 
n 
 

1 2 3 4 5 

 
   K1  

 
   K2 

 
   Kn 
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fC/fC1 

 
1 0,64 0,57 0,44 0,39 

ft/ft1 

 
1 1,56 1,75 2,27 2,61 

    Đặc tính biên độ tần số của toàn  mạch khuếch đại ở vùng tần số cao với số tầng 
khác nhau trình bày trên hình  4.36a. Khi số tầng càng tăng thì tần số giới hạn trên 
fC của mạch khuếch đại càng giảm, nghĩa là dải thông càng hẹp lại. 
    Đặc tính biên độ tần số của mạch n tầng ở vùng tần số thấp có dạng: 

                   n]
)(

[)(m

t

t
2

ωτ
1

+1

1
=ω                   (4.88) 

Từ đó 
1−2

1
=

1 n
.tftf , nghĩa là số tầng tăng thì méo tần số thấp cũng tăng (hình 

4.36b). 
Xác định chính xác đặc tính quá độ h(t) cũng như méo xung của toàn mạch 
khuếch đại n tầng là  một vấn đề phức tạp. Đối  với mạch khuếch đại với n tầng 
giống nhau với n ≤10 có thể coi tS = tS1 n .  
Trường hợp tổng quát có thể tính thời  gian thiết lập cho mạch với các tầng không 
hoàn toàn giống nhau theo công thức: 

                                     22
2

2
1 ++= SnSSS t...ttt                      (  4.89) 

Độ sụt đỉnh xung ra bằng tổng các độ sụt đỉnh của từng tầng: 
                                   ∆ = ∆1 + ∆2 + ..... ∆n                      (4.90) 
 

4.11 Khuếch đại chọn lọc. 

                      mC(t)                                            mt(t)
 
                     1                                                       1 
                                                  n=3 n=2   n=1         n=1n=2  n=3 
   Hình 4.36 
 
                            a)                                 ω                           b)                        ω 
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        Khuếch đại chọn lọc có tải là một hệ cộng hưởng đơn giản hoặc phức tạp  ( 
xem §1.6 chương1 ) .  Trường hợp đơn giản nhất mạch tải là một khung cộng 

hưởng đơn LC như ở hình 4.37.                          
Đặc tính biên độ tần số của 
mạch khuếch đại được quyết 
định bởi đặc tính của khung 
cộng hưởng. Thông thường dải 
thông ∆F0,7 của mạch nhỏ hơn 
nhiều so với tần số cộng hưởng 
f0 của mạch cộng hưởng: ∆F0,7 
<< f0 ; tần số biên trên fC và biên 
dưới ft của dải thông không cách 
nhau là mấy (fC ≈ ft). Do vậy 
khuếch đại cộng hưởng liệt vào 
loại khuếch đại dải thông hẹp, 

gọi tắt là  khuếch đại dải hẹp. Mạch khuếch đại không chỉ phải đảm bảo độ 
khuếch đại trong dải thông ∆F0,7 mà còn phải đảm bảo độ chọn lọc nhất định. Độ 
chọn lọc này  phụ thuộc vào dạng của hệ thống cộng hưởng: khung cộng hưởng 
đơn, khung cộng hưởng ghép, khung cộng hưởng thạch anh, mạch lọc tập trung và 
hệ số phẩm chất Q của chúng.Khuếch đại cộng hưởng thường dùng khuếch đại 
các tín hiệu dải sóng vô tuyến. 
         Mạch hình 4.37 có tải là khung cộng hưởng đơn với tranzistor khuếch đại 
FET mắc cực  nguồn S  chung. Mạch cộng hưởng được hiệu chỉnh để cộng hưởng 
ở tần số tín hiệu vào và có dải thông ( tính đến các phần tử ký sinh) không nhỏ 
hơn bề rộng phổ  của tín hiệu vào. Các điện trở RG và RS đặt điểm công tác tĩnh và 
ổn định nó trong quá trình làm việc của mạch. Tụ CS khử hồi tiếp âm trên RS trong 
cả dải thông ∆F0,7. Mạch  Rl Cl cũng là mạch lọc nguồn ngăn cách ảnh hưởng lẫn 
nhau của các tầng trong máy. Các tụ Cn1, Cn2 - nối tầng. Các phần tử kể trên không 
ảnh hưởng đến tần số của mạch nên ta bỏ qua, lúc đó sơ đồ tương đương của mạch 
ra theo tần số có dạng như hình 4.38a. Trong đó S - hỗ dẫn của tranzistor ở tần số 
cộng hưởng f0, gra, Cr - điện dẫn và điện dung ra của FET; g - điện dẫn của khung 
cộng hưởng tại tần  số cộng hưởng: 

 2.
11

ρρ
r

QR
g

Ch

===  , Rt tải đầu ra, Ct - điện dung tải, CKS  - điện dung ký 

sinh do lắp ráp. Các phần tử tương đương là: 
 gt® = g2 + gt 

 Ct® = C2 + C KS + C + Ct  

Như vậy mạch rút gọn có dạng hình  4.38b. 

  
                                                            RL       +Ucc 
                      LK      Ck          CL 
 
 
              Cn1                    Cn2 
 
      UV           RG                  Rt               Ur 

                         RS            CS             Ct           
 
 
     Hình4.37.KĐ chọn lọc đơn trên tranzisto trường 
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Từ hình 4.38b dễ dàng tìm 
được: 
 

tdSZtdYS
mvUtdY

mVUS

mVU

mrUK

−=−

=−

==

/

.

)(

.

.
..

ω

)(ω
•

K                      

.                                  (4.91) 
 
 
Trong đó:  

                              .     
 

                 )1()1( ξ
ω

ω jtdg
LtdCjgtdY td +≈−+=                                          (4.92) 

Rt® = 
tdg
1

- Điện trở thuần của khung cộng hưởng tính đến tổn hao trong 

và ngoài khung cộng hưởng:  

 Rt® = Qt®.ρ  ; 
C
L;

r
Q;

Kg
lgrg

Q
tdQ =ρ

ρ
=

+
+1

=  

r - điện trở tổn hao của khung cộng hưởng;ξ - độ lệch cộng hưởng tổng 
quát. 

ω
ω

−
ω
ω

=νν=ξ o

o
;.tdQ  - độ lệch cộng hưởng tương đối; 

 ω0 - tần số cộng hưởng. 

Như vậy:              
)j(tdg

S)(
.
K

ξ+1
−=ω                             (4.93) 

 
 
 
         a)      SUV      gr       C lr Cr  CK g    L gt        Ct     Ur   
 
 
 
 
 
         b)    SUV       gtd        L          Ctd 
                                                             Ur  
 
              Hình  4.38b. 
Sơ đồ tương đương a)và Sơ đồ tương đương rút gọn b) 



 116

Tại tần số cộng hưởng ω = ω0, ν= 0, ξ = 0  nên: 

            oKtdSR
tdg
S)(o

.
K ===ω                              (4.94) 

Khi lệch cộng hưởng: 

                 
2ξ+1

=ω oK)(
.
K                                       (4.95) 

Đặc tính biên độ tần số ( 4.95) chính là đặc tính( 4.30  ) đã xét. 
Dải thông của mạch khuếch đại quyết định bởi hệ số phẩm chất của mạch 

ra Qt®: 

 tddf
tdQ

fF , 0
0

70 ==∆        ;         
tdQtdd 1

=  - Tổn hao của mạch ra. 

Có thể tìm thấy hệ số chữ nhật 10≈
∆
∆

=
70

10

,

,

F
F

cnK , nghĩa là mạch có độ 

chọn lọc không cao. Nếu tải Rt ( trở  kháng của tầng sau) khá lớn, trở kháng ra của 

FET 
r

r g
R 1

=  

cũng lớn thì hệ 
số khuếch đại 
và dải thông 
∆F0,7 sẽ được 
xác định bằng 
chính tham số 
của mạch cộng 
hưởng g và Q, 
lúc đó độ chọn 
lọc sẽ cao hơn.  

  Trong các mạch khuếch đại dùng tranzistor lưỡng cực, khung cộng hưởng 
của tầng trước ghép trực tiếp tầng sau như hình 4.39. Vì trở kháng của tầng sau Rt 
- của tranzistor lưỡng cực nhỏ nhiều so với trở kháng vào của FET nên hệ số phẩm 
chất giảm đáng kể. Để giảm ảnh hưởng trở khháng vào nhỏ của tầng sau đến độ 
chọn lọc của khung cộng hưởng người ta chỉ mắc tải vào một phần của khung 
cộng hưởng (không mắc vào điểm a trên hình 4.39 mà mắc vào điểm b - Một phần 
của cuộn L - cách mắc biến áp tự ngẫu).Vì trở kháng của tranzisto nhỏ nên 
tranzisto cũng chỉ mắc vào một phần của khung cộng hưởng.  

R

R

E

C C

CR

R

R'

n1 n2

L1 1

2 R'2

L

a

b

c

a

b

c

Um

Um2

Um1

T1 T2

+    -

Hình 4.39.a)Khuếch đại chọn lọc đơn mắc  emitơ chung
b)Các điện áp trên khung cộng hưởng
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  Gọi m1, m2 là hệ số ghép tranzisto và mạch ra ta có: m1 = 
mU
mU 1

•

, m2 =  
mU

mU 2
•

 

. Sơ đồ tương đương của mạch hình 4.39 có dạng như hình 4.40a 
 

Từ sơ đồ tương đương hình 4.40 a có thể đưa về sơ đồ tương đương hình 4.40b với  
  gr

'=m1
2gr 

  Cr
'= m1

2(cr+C lr1) 
  g'

r =m2
2(g1

'+g2
'+gV) 

  Cv'=m2
2(cv+Clr2) 

Sơ đồ hình 4.40b lại đưa về sơ đồ tương đương gọn hơn hình 4.40c với  
                       Gt® = g+gr

'+gv
'  ;  Ct® = C+Cr

'+Cv
' 

Sơ đồ này cũng tương tự như hình 4.38b 

  
td

mvrm

Y
U.Sm

m
U

.

1

2

−
=   

K=
)ξj(g

mmS

Y
m.m..S

mvU
U

td

.

td

rm
.

+1
=−=

21

21 ;
2ξ12ξ1

ω

2121

+
=

+
=

Rtd.m.m
.
S

gtd

mm
.
S

)(K               (4.96) 

Tại tần số cộng hưởng bằng ξ=0 nên  

        Ko=S.m1.m2.Rtd=
gvmgrmg

mmS

22
21

21.

++

•

                       (4.97) 

Như vậy hệ số khuếch đại tại tần số cộng hưởng phụ thuộc vào tham số của 
tranzistor ( hỗ dẫn S), điện dẫn tương đương của khung cộng hưởng gtđ và hệ số 
ghép m1, m2. Hệ số này sẽ đạt cực đại khi m1

2gr + g = m2
2gv, tức là ghép hoà hợp 

phụ tải. Thường tổn hao trên khung cộng hưởng nhỏ g ≈ 0 , rgmg 2
1<<  nên hòa 

hợp khi vgmrgm 22
21 =  . Để nhận được hệ số khuếch đại lớn nhất trong dải thông 

∆F0,7  cho trước các hệ số m1 và m2 như sau: 
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r

v

g
gmm

rg

FtdC
m 12

7,0
1 ;

..
=

∆
=

π
             (4.98) 

Tuy nhiên trong thực tế hệ số khuếch đại không được chọn lớn hơn giá trị tới hạn 
ổn định Kô của nó: 

 K«
1212

21

ω
450≈50=

C.

.
S

,
Y
Y

,
o

                        .                    (4.99) 

ωoC12 - Dung dẫn của thành phần Y12 ở tần số cộng hưởng ω0; ở tranzistor lưỡng 
cực C12 là CbC , FET - C12 là CGD. 
         Khi cho K0 > Kô thì đặc tính biên độ tần số sẽ bị méo dạng ( dải thông co 
hẹp lại, đỉnh cực đại dịch về phía trái theo trục tần số); K0 >> Kô mạch khuếch đại 
biến thành mạch tự dao động, ta nói rằng mạch khuếch đại  bị tự kích. 
Để tăng tính chọn lọc tải của mạch khuếch đại có cấu trúc phức tạp hơn, hoặc là 
khung cộng hưởng ghép, hoặc là mạch lọc tập trung, mạch lọc thạch anh.Hình 
4.41  
          Là mạch khuếch đại FET có tải là hai khung cộng hưởng ghép qua điện 
dung Cgh.Sử dụng khung cộng hưởng ghép ở chế độ ghép tới hạn (xem ♣1.6 ) sẽ 

 
                                                                                    g     C g1’   g2’  gV  
                               SUmV           gr     Cr+CLr1       L                                  CV+CLr2 
 
 
 
 
 
                  b)     m1SUmV      gr’     Cr’         L  g      C     gV’     CV’    Umr 

 
 
 
 
 
 
                   c)                              m1SUmV            gt®      L       Ct®      Umr/m2          
Hình4.40 Sơ đồ tương của  
                 mạch 4.39a 
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cho hệ số chữ nhật tốt hơn của khung cộng hưởng đơn. Biểu thức hệ số khuếch đại 
khi ghép tới hạn có dạng: 

                              
4

0
4 ξ+4
=

ξ+4
=ω

K

g

S
)(K

td

.

                          (4.100) 

          Nếu so sánh hệ 
số khuếch đại tại tần 
số cộng hưởng của 
mạch khuếch đại 
dùng khung                
cộng hưởng ghép với 
khung cộng hưởng 
dùng khung đơn thì 
trị số khuếch đại khi 
dùng khung ghép nhỏ 
hơn hai lần nhưng dải 
thông lại rộng hơn 

2  lần. 
4.12 Khuếch đại 
công suất 
  Khuếch đại công suất là khuếch đại phải đảm bảo đưa ra tải công suất danh định  
với tải thường có trị số nhỏ ( vài chục ôm đến vài ôm). Thường trong khuếch đại 
công suất biên độ của dòng và áp ra thường xấp xỉ với dòng và áp cho phép của 
tranzistor, tức là công suất ra gần ở mức công suất cho phép của tranzistor ( công 
suất tiêu tán đốt nóng tranzistor) và cùng xấp xỉ với công suất tiêu thụ nguồn một 
chiều. 
     Các tham số quan trọng đặc  trưng cho khuếch đại công suất η%, công suất 
(đưa ra tải), hệ số méo phi tuyến của tín hiệu ra, méo tuyến tính. 
     Công suất xoay chiều đưa ra tải colectơ có thể tính qua biên độ dòng điện và 
điện áp colectơ: 
                              P~ = 0,5.UCm. ICm                            (4.101) 
     Công suất đó cũng có thể tính theo công thức: 
                                   P~ = 0,5.Ψ .ICo.χ  . Eo                 (4.102) 

Trong đó ψ  - hệ số sử dụng dòng điện, 
Co

Cm
I
I

=ψ , ICo - thành phần một chiều của 

dòng colectơ ( khi phân tích dòng colectơ thành chuỗi Furie), χ - hệ số sử dụng 

                                                   Cghep   Cn2 
 
                                        L     C           C      L 
                                              CL          
                     T 
                                              RL  + 
 
    UmV                                                                 Umr 

 
 
 
      Hình 4.41 KĐ chọn lọc ghép hai khung cộng hưởng 
 

Cn1

R2 RE CE

RE
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điện áp, χ
0

=
E
cmU

 , E0 - điện áp nguồn một chiều. Lúc này hiệu suất là                       

.η ψχ50=
00

0χ0ψ50
= ,

EcI
E.cI,

  ;η % = 0,5ψχ.100 

      Từ (4.102)ta thấy hiệu suất của tầng khuếch đại phụ thuộc vào hệ số sử dụng 
dòng điện và điện áp. Có thể chứng minh rằng tồn tại một giá trị tối ưu của điện 
trở tải Rt opt ứng với giá trị cực đại của của tích ψ.χ .  Trong thực tế trở tải Rt 

thường khác với tải tối ưu Rt opt  nên cũng không thường mắc trực tiếp tải vào 
colectơ của tranzisto mà mắc qua biến áp. Lúc đó hệ số biến áp n của biến áp ra là 

n = 
t

ptt

R

R 0
   

       Công suất PC là công suất đốt nóng colectơ của tranzisto, là hiệu giữa công 
suất tiêu thụ nguồn P0 và công suất xoay chiều P~. 

 PC= P0 - P~   , η = 
0

~

P
P

; PC  = P0 - P~ = P0(1 -
0

~

P
P

)  = P0(1 - η) 

  

                             = P~( η−1
=

η
η−1

=1−0 C
~~

~

PhayP)(P)
P
P

. 

Như vậy công suất luôn gắn liền với hiệu suất η, càng nâng cao  hiệu suất η thì 
công suất xoay chiều ra càng lớn. 
4.12.1. Tầng khuếch đại công suất đơn dùng biến áp làm việc ở chế độ A. Sơ 
đồ nguyên lý trình bày trên hình 4.41 
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          Trong sơ đồ này thực tế nguồn ECC = E0 đặt toàn bộ lên colectơ của tranzisto 
vì điện trở thuần r đối  với dòng một chiều IC 0 là khá nhỏ. Điện trở tải Rt phản ánh 

sang cuộn sơ cấp của biến áp ra thành 
n

R
tR

2
t=, , n là hệ số biến áp n = 

W
W

1

2

;     

W1, W2 - số vòng của cuộn 
sơ cấp và cuộn thứ cấp. Khi 
làm việc ở chế độ A biên 
độ dòng ra ImC nhỏ hơn 
dòng một chiều IC0, biên độ 
điện áp ra UmC  nhỏ hơn 
UC0 nên ψ χ, nhỏ hơn 1, 

tức là hiệu suất η < 50% ( 
theo lý thuyết). 
Thực tế hiệu suất chỉ đạt 
vài phần  trăm vì nếu tăng 
hiệu suất thì  méo sẽ tăng. 
Hiệu suất thấp là nhược 
điểm cơ bản của chế độ A, 
vì vậy ở các tầng công suất 
chế độ này ít được sử dụng. 
Méo tần số trong tầng ngoài những lý do đã xét trong khuếch đại điện trở, còn một 
nguyên nhân là biến áp. Để tăng tần số giới hạn trên cần giảm điện cảm tiêu tán 
của biến áp, còn  để mở rộng ở vùng tần số thấp cần tăng điện cảm cuộn sơ cấp 
của biến áp ra. Méo phi tuyến cũng gây nên  do  lõi từ biến áp làm việc ở miền 
bão hoà  từ.  
  Ta xét các quan hệ cụ thể trong tầng khuếch đại công suất đơn có biến áp hình 
4.41 theo đồ thị đặc tuyến ra tương tự như khuếch đại điện trở vì cùng làm việc ở 
chế độ A. (Hình 4.42). Từ đồ thị ta thấy đường tải một chiều qua điểm 0 và điểm 
E0 rất dốc, hầu  như thẳng đứng vì  tải một chiều  là điện trở thuần của cuộn sơ cấp 
biến áp khá nhỏ. Tải xoay chiều quay về cuộn sơ cấp của biến áp là:   
                           rt~ = r1 + n2( Rt + rr ) ≈  n2Rt           (4.103) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 4.41Sơ đồ nguyên lýtầng khuếch đại công suất 

đơn dùng biến áp làm việc ở chế độ A. 

     RE       CE

CL

Rt

R2

R1

Cn

UV

Ur

+Ecc
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Trong đó r1, r2 - điện trở 
thuần ( dây cuốn) cuộn sơ 
và cuộn thứ của biến áp, n 

= 
W
W

1

2

, hệ số biến áp, W1, 

W2 - số vòng dây cuộn sơ 
và cuộn thứ của biến áp. Để 
chọn toạ độ tĩnh IC0, UC0 
phải xác định được UCm, 
ICm. Các tham số xác định 
như sau: công suất xoay 
chiều P~ trên cuộn sơ cấp 
của biến áp ( trong  mạch 
colectơ của tranzistor) là: 
 

                                   P~ = 
ba

tP

η
                                           ( 4.104) 

                                                     ηba = 0,8  ÷ 0,95 - hiệu suất của biến áp. 
Tín hiệu ra coi là hình sin thì:  

                                 

tRn

cmU

~tR
cmU

~tR
cUcmIcmU

~P

22

2

2

2

2

2

=

===

                                (4.105)                                      

  

 Từ đó:              
tt

bacm

t~

cm
R.P
.U

RP
U

2
η

=
2

=η
22

                    (4.106) 

Chọn UCm theo trị số điện áp  dư UCE sao cho UCE0 ≈ EC, từ đó xác định ICm 
= UCm / ( n2Rt). Sau khi tìm được điểm công tác tĩnh UCE0 ≈ EC, ICm ≈ IC 0 thì dựng 

đường tảI động với góc nghiêng :
C

CE
t I

U
R

∆
∆

=~  

 Chọn tranzistor phải chú ý đến các đIều kiện sau: 
  IC cho phép    > IC 0 + ICm           ( 4.107) 
  UCE cho phép > UCE0 + UCm ≈ 2EO          ( 4.108) 
  PC cho phép    > PC = UC 0. IC 0          ( 4.109) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Hình 4,42 Đặc tuyến ra của  
            khuếch đại đơn biến áp 
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 Theo hình (4.42) thì :
2~

CmCmIU
P = chính là diện tích tam giác OQH. 

 Theo IC 0 tìm IB0 rồi tính R1, R2 như t 4.5. 
 Hiệu suất của tầng khuếch đại η = ηc.ηba ;ηc -  hiệu suất của mạch colectơ. 
 ở chế độ A khi không có tín hiệu P~ = 0 thì PC = P0 nên cần chọn chế độ 
nhiệt của tranzistor theo P0 để bảo đảm tranzistor không bị hư. 
4.12.2. Khuếch đại công suất đẩy kéo có biến áp 
 Để tăng hiệu suất của tầng thì không thể để tranzistor làm việc ở chế độ A 
mà làm việc ở chế độ B hoặc chế độ AB. Khi làm việc ở chế độ B thì nếu tín hiệu 
đầu vào bằng không thì dòng colectơ sẽ bằng không, nên lúc này công suất PO tiêu 
hao nguồn sẽ bằng không, hiệu suất tăng. Tuy nhiên làm việc  ở chế độ B hoặc AB 
tín hiệu ra chỉ tồn tại trong một phần của chu kỳ nên méo phi tuyến lớn. Để giảm 
méo dùng hai tranzistor mắc đẩy kéo.Xét sơ đồ nguyên lý hình 4.43a.    ở đây 
biến áp BA1 là biến áp đảo pha, tạo hai đIện áp có biên độ như nhau nhưng pha 
ngược nhau để kích vào bazơ của hai tranzistor. BA2 là biến áp ra. Hai tranzisto T1 
và T2 mắc đẩy kéo. Mạch colectơ của mỗi mạch tranzisto mắc với một nửa cuộn 
sơ cấp của biến áp  
ra. Tỷ số biến áp ra là  n2 = w1/w2 = w1'/ wt ( w1 = w1'). Nếu tầng làm việc ở chế độ 
AB thì R1, R2 đảm bảo thiên áp cho chế độ này.Nếu tầng làm việc ở chế độ B 
không cần định thiên;R1, R2 lúc này có tác dụng để bảo đảm công tác cho mạch 
vào của tranzisto trong chế độ gần với chế độ nguồn dòng. 
    Xét sơ đồ làm việc ở chế độ B. Khi không có tín hiệu vào thì đIện áp trên bazơ 
của cả hai tranzisto so với emitơ đều bằng không. Nếu ta bỏ qua dòng ngược 
colectơ thì có thể coi dòng điện trong tầng bằng không, đIện áp trên tải cũng bằng 
không. Trên colectơ của mỗi tranzistor có điện áp xấp xỉ bằng E0. 
   Khi có tín hiệu vào, giả sử nửa chu kỳ đầu là dương thì T1 sẽ thông và khuếch 
đại, T2 tiếp tục đóng. Trên cuộn w1 sẽ tạo nên đIện áp  Uw1 = iC1. Rt~ = iC1.n2

2.Rt = 
β.iB1.n2

2.Rt. Trên tải Rt sẽ có điện áp ra Ur = Uw1/n2. Khi tín hiệu chuyển sang nửa 
chu kỳ âm thì T1 đóng lại, T2 thông và khuếch đại, iC2 = βiB2. Điện áp trên w1

'   
cùng 
trị số với Uw2 nếu hai tranzisto hệt nhau, ngược pha nên tạo nên tải điện áp ở bán 
chu kỳ âm. Hình 4.43b mô tả một nửa chu kỳ của một tranzisto. Đường tải xoay 
chiều với Rt~ = n2

2.Rt được dựng tại điểm UCE0 = E0 và IC 0 = I0 ≈ 0. Từ đó ta có:
  

P~ = 1/2UCm.ICm   

                      
2

2η
=2η= mcI.mcUba

~PbatP                                (4.112) 

Trị số trung bình của dòng tiêu thụ nguồn IO xác định theo thành phần một 
chiều của chuỗi Furie trong một nửa chu kỳ: 
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   ∫
π

2=θθ
π
1

==
π

0
0

Cm
Cm

IdsinIII TBC                    (4.113) 

 Công suất nguồn tiêu thụ P0 là: 

   
π

2
== 0

00
E.IE.IP mc

o

           (4.114)  
 
Hiệu suất của mạch colectơ là : 
 

04
π

=
π

2
2

==η
E

U.EI/I.U
P
P cmocmcmcm

o

~
c

        (4.115) 
Hiệu suất của cả tầng khuếch đại là: 

 
o

cm
babac E

U...
4
π

η=ηη=η 22

          (4.116). 
 
Nếu chọn điện áp dư ∆UCE càng nhỏ 

thì hiệu suất càng lớn. Nếu coi ηba2 ≈ 1, UC 

≈ EO thì  η = 785,0
4
=

π
. Thực tế η đạt 0,6 – 

0,7, lớn gấp 1,5 lần so với tầng khuếch đại 
đơn. 

 
Công suất tiêu tán trên colectơ của 

tranzistor 

]UUE[
R

UIE.IPPP cmcm
~t

CmCm
oCm

~oc
2

2
1

−
π
021

=
2
1

−
π

2
=−=      (1.117)  

Theo (4.117) thì công suất tiêu tán phụ thuộc vào UCm. Lấy đạo hàm (4.117) theo 
UCm tìm cực ta có PCmax đạt khi UCm= UCm

* = 2EO/π = 0,64EO và:                                   

.              
t

o
maxc R

E
.

P
2

2
2

2 ηπ

2
=                                                            (4.118) 

Cần chú ý là không thể chỉ chọn tranzisto theo công suất mà phải chọn theo cả 
điện áp. Biên độ điện áp trên cuộn sơ cấp UCm ≈ EO nên điện áp ngược đặt lên 
tranzisto đang khoá là EO + UCm ≈ 2EO. 

 
 
 
 
 
a) 
 
 
 
 
 
 
                                            b) 
                                                       UCE dư              
 
Hình 4.43   
a) Khuếch đại công suất                                               
đẩy kéo có biến áp 
b) Đồ thị  1/2chu kỳ điện áp ra 
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ở chế độ B ,theo lý thuyết, không cần đặt thiên áp cực B, tức là UBE 0 = 0. Tuy 
nhiên đoạn đầu của đặc tuyến vào của tranzistor là đoạn không tuyến tính ( khi 
dòng bazơ 
nhỏ) nên méo phi tuyến 
tăng, gọi là méo gốc ( 
hình 4.44a).  
      ở đây là đặc tuyến 
vào của hai tranzistor 
vẽ chung trên một đồ 
thị. Từ hình 4.44a ta 
thấy nếu uV là hình sin 
thì iB không phải là 
hình sin khi iB gần gốc 
toạ độ, vì vậy dòng iC 
cũng sẽ khác dạng hình 
sin. ở chế độ A hiện 
tượng này không có vì 
dòng iB tĩnh đủ lớn để 
loại bỏ đoạn gốc toạ 
độ. 
        Muốn giảm méo 
gốc phải chuyển sang 
làm việc ở chế độ AB 
bằng cặp điện trở định thiên R1R2. Đặc tuyến vào của hai tranzistor có định thiên 
UBO vẽ chung đồ thị  
hình4.44b. ở đây chọn UBO, IBO và ICO khá nhỏ nên mọi công thức ở chế độ B 
đúng cho chế chế độ AB. 
4.11.3.Khuếch đại công suất đẩy kéo không biến áp.  

T1Ib

T2
UBE

ib(t)a)

T1Ib

T2
UBE

b) ib(t)

Hình.44 Đặc tuyến của
khuếch đại đẩy kéo

a) chế độ B
    b) chế độ AB
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     Trong các sơ đồ khuếch đại công suất đã xét dùng biến áp để phố hợp trở 
kháng tải với tranzisto để có công suất ra lớn,hiệu xuất cao. Nếu tranzisto có hỗ 
dẫn S lớn thì có  thể mắc  tải trực tiếp vào colecto của tranzisto(trở kháng tải có 
thể nhỏ tới mức chỉ vài  ôm),nghĩa là không cần biến áp.Mạch khuếch đại không 
biến áp đơn  thường mắc theo sơ đồ lặp emitơ để dễ phối hợp trở kháng.Trở kháng 
ra của mạch lặp emitơ cỡ 1/S ;khi S đủ lớn có thể  mắc tải khá nhỏ.Tuy nhiên nếu 
công suất ra  cỡ vài chục đến vài trăm  mW trở lên thì không nên mắc  lặp emitơ 
vì mạch này có hiệu xuất nhỏ.Các mạch khuếch đại không biến áp thường mắc 
theo sơ đồ đẩy kéo,làm việc ở chế độ B hoặc AB.Mạch có thể dùng tranzisto khác 
loại  hoặc cùng loại. Mạch điện hình 4.45a  là mạch đẩy kéo với T1  là tranzisto 

ngược,T2-thuận,dùng nguồn đối xứng(hai nguồn riêng biệt).Do hai tranzist khác 
loại nên chúng cùngđược kích  thích bởi một điện áp(bazơ đấu với nhau và nối với 
đầu ra của tầng T3).Cần lưu ý là khi mắc như vậy thì hai tranzisto phải có tham số 
và đặc tuyến cơ bản giống nhau. Khi làm việc ở chế độ B thì khi không có tín hiệu 
vào, cả hai tranzisto  đều đóng,điện áp của các colectơ là E0/ 2 (so với mát),dòng 
qua tải bằng không,sụt áp trên tải cũng bằng không  Khi đưa vào tín hiệu hình sin  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) b) 
                 
 
 
 
 
 
 
 
  

c)                                                             d) 
Hình 4.45Các mạch khuếch đại công suất đẩy kéo 
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thì hai tranzisto sẽ xen kẽ nhau đóng mở ,các dòng colectơ sẽ là các dòng hình sin 
với độ rộng bằng nửa chu kỳ(góc cắt θ==900) ;dòng điện trong các tranzisto có 
chiều ngược nhau,dòng qua tải là tổng nên cũng có dạng hình sin. Nếu mắc tải qua 
tụ Ct thì có thể dùng một nguồn nuôi E0 như ở hình 4.45b. 
   Để tránh phiền phức khi lựa chọn hoặc thay thế các Tranzitor khác loại nhưng 
lại đồng nhất về tham số, có thể sử dụng hai Tranzitor cùng loại như hình 4.45c. ở 
đây một Tranzitor mắc Emitơ chung(T1), tranzitor kia mắc côlector chung(T2). Sơ 
đồ hình 4.45d dùng 2 tranzitor cùng loại với một nguồn E0 tương tự như 
4.45b.Trong cả hai sơ đồ này phải có tần khuếch đại đảo pha T3. 
     Trong các mạch khuếch đại công suất không biến áp có thể ổn định nhiệt bằng 
mạch bù hoặc mạch hồi tiếp âm như trong các mạch khuếch đại đã xét. Người ta 
dùng điot, tranzitor hoặc điện trở nhiệt để bù nhiệt.  
     Ví dụ hình 4.46 là khuếch đại đẩy kéo với 
đầu vào của T1 và T2 đấu với hai điot D1 và D2 
vừa định thiên tạo chế độ AB, vừa bù nhiệt. hai 
diot này được phân cực thuận ,sụt áp trên 
chúng sẽ đặt điểm công tác cho hai 
tranzisto.Điện áp phân cực cho T1 và T2 để tạo 
UB0 là điện áp thuận sụt trên D1 và D2, UB1,B2 = 
(1,1ữ1,2)V và có hệ số nhiệt âm(-1mA/ 0C) để 
bù lại sự tăng dòng IC 0 theo nhiệt độ. Ngoài ra 
còn có R1,R2 là hai điện trở(nhỏ hơn Rt) tạo 
hồi tiếp âm ổn định nhiệt cho T1 và T2.SỰ làm 
việc của sơ đồ này cũng tương tự như hình 
4.45b. 
    Cuối cùng cần nhấn mạnh rằng,trong các mạch khuếch đại công suất lớn,để 
tăng khả năng chịu dòng của các tranzisto,các tranzisto công suất có thể được  
mắc song song . 
 
 
 
 

T1   E01

T2   E 02

D1

D2

Rt

Hình 4.46
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Chương5 

Khuếch đại thuật toán và ứng dụng của chúng 

        Như đã nói  ở chương 2, ngày nay IC analog  sử dụng rộng rãi trong kỹ thuật 
điện tử. Khi sử dụng chúng cần đấu  thêm các điện trở, tụ điện, điện cảm tùy theo 
từng loại và chức năng của chúng. Sơ đồ đấu cũng như trị số  của các linh kiện ngoài 
được cho trong các sổ tay IC analog. Các IC analog được chế tạo chủ yếu dưới dạng 
khuếch đại thuật toán - như một mạch khuếch đại lý tưởng - thực hiện nhiều chức 
năng trong các máy điện tử  một cách  gọn - nhẹ - hiệu suất cao.ở  chương này ta xét 
các khuếch đại thuật toán và một số ứng dụng của chúng. 

5.1 Khuếch đại vi sai 
      Khuếch đại vi sai  là khuếch đại mà tín hiệu ra không tỷ lệ với trị tuyệt đối của 
tín hiệu vào mà  tỷ lệ với hiệu của tín hiệu vào. Khuếch đại vi sai  được sử dụng để 
khuếch đại tín hiệu có tần số giới hạn dưới nhỏ ( tới vài Hz) , gọi là tín hiệu biến 
thiên chậm hay tín hiệu một chiều. Ta có thể coi dải thông của nó là  0 ÷ fC. Nếu sử 
dụng khuếch đại RC để khuếch đại loại tín  hiệu này thì các tụ nối tầng phải có trị số 
rất lớn nên bất tiện. Khuếch đại vi sai thích hợp cho loại tín hiệu này,ngoài ra nócòn 
có nhiều tính chất quí báu mà ta sẽ nói tới sau này. Khuếch đại vi sai là cơ sở để xây 
dựng khuếch đại thuật toán nên ta xét  lý thuyết loại khuếch đại này. 
5.1.1. Sơ đồ nguyên lý của khuếch đại vi sai. 

Xét sơ đồ nguyên lý của khuếch đại vi sai trên hình 5.1. Đây là một cầu cân bằng 
song song: hai nhánh của cầu là RC1 và RC2, hai nhánh kia là  hai tranzisto T1 và T2. 
Nếu RC1 = RC2 và hai tranzisto có tham số hệt nhau thì cầu cân bằng.Mạch có hai đầu 
vào V1 và V2, tín hiệu ra Ura lấy giữa hai colecto của T1 và T2. Nếu đưa vào hai đầu 
vào hai tín hiệu giống hệt nhau cả về biên độ và pha thì tín hiệu đó gọi là đồng pha, 
còn biên độ như nhau nhưng ngược pha thì gọi là tín hiệu ngược pha hay tín hiệu 
hiệu. 
    Xét phản ứng của mạch đối với tín hiệu vào đồng pha và ngược pha: 

Nếu coi mạch hình 5.1 hoàn toàn đối xứng ( R1
’ = R1, R2

’ = R2, RC1  = RC2, T1 vµ T2 
giống hệt nhau) thì  tín hiệu vào đồng pha sẽ gây nên phản ứng hệt nhau cả về trị 
tuyệt đối và dấu của các dòng emitơ và colectơ của T1 và T2. Như vậy điện áp ở hai 
colectơ sẽ biến thiên như nhau và điện áp ra sẽ bằng không, giống như ở trạng thái 
tĩnh. Nói cách khác là mạch ra của khuếch đại vi sai lý tưởng không  phản ứng với 
tín hiệu vào  đồng pha. Trong khi đó gia số của dòng emitơ của T1, T2 sẽ tạo nên trên 
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RE một điện áp hồi tiếp âm làm giảm lượng biến thiên của colectơ so với trường hợp 
RE = 0. 

 Khi tín hiệu vào là ngược pha đặt vào hai 
bazơ thì các dòng biến thiên như nhau về trị 
tuyệt đối nhưng ngược chiều ( ngược dấu), tức là 
điện áp Ura sẽ xuất hiện. Lúc này điện áp hồi 
tiếp âm trên RE không xuất hiện vì dòng emitơ 
của một tranzisto tăng bao nhiêu thì dòng   
emitơ của tranzisto kia giảm đi bấy nhiêu. Như 
vậy khuếch đại vi sai  phản ứng với tín hiệu vào 
ngược pha. 

Vì khuếch đại vi sai lý tưởng phản ứng với 
tín hiệu vào ngược pha, không phản ứng với tín 
hiệu vào đồng pha nên tất cả những biến thiên 
do nhiệt độ, lão hoá linh kiện, tạp âm, nhiễu... 

có thể coi là  các tác động vào đồng pha. Tức là khuếch đại vi sai   sẽ làm việc ổn 
định, ít bị nhiễu tác động. 
    Trên vừa phân tích tác dụng của RE ta thấy RE càng lớn thì hồi tiếp âm sẽ càng 
lớn, càng có tác dụng nén các tín hiệu vào đồng pha ký sinh. Tuy nhiên nếu RE chọn 
lớn thì nguồn ECC phải chọn lớn. Cần chọn một phần tử có trị số điện trở lớn đối với 
các biến nhanh ( điện trở xoay chiều lớn), trị số điện trở nhỏ đối với các biến thiên 
chậm ( điện trở một chiều nhỏ) thay vào điện trở RE. Phần tử như vậy chính là  
tranzistor T3 trong sơ đồ hình 5.2a. 

Đặc tính ra của tranzistor trình bày  trên hình 5.2b. Từ hình này ta thấy điện trở 

một chiều R U
I

CEo

Co
=  nhỏ hơn nhiều so với điện trở xoay chiều R U

I
CE

C
~ =

∆
∆

. 

Tranzistor  T3 được mắc vào  mạch emitơ  như ở hình 5.2a làm tăng thêm khả năng 
ứng dụng của khuếch đại vi sai . 

  Khuếch đại vi sai  có thể có hai nguồn độc lập ECC và E02 như ở hình 5.2a hoặc 
một nguồn chung. Các điện trở R3, R4, R5 có chức năng như trong các mạch khuếch 
đại đã xét. Điot D mắc thuận vào phân áp bazơ của T3 nhằm tăng khả năng ổn định 
nhiệt, sẽ nói đến ở  các phần sau. 

   Xét cách đưa tín hiệu vào và lấy tín hiệu ra ở mạch hình 5.2a. Tín hiệu vào có thể 
đưa vào các đầu vào ký  hiệu V1, V2, V3 và V4 theo các phương án sau: 

   - Tín hiệu vào có thể đưa vào hai cực V1  và V2. Lúc này  hai  cực của nguồn tín 
hiệu hoặc là phải cách điện với "mát", hoặc là phải có cực tính đối  xứng qua "mát". 
Cách đưa tín hiệu vào như vậy gọi là đưa vào đối xứng,các đầu vào này của khuếch 
đại vi sai  gọi là đầu vào đối xứng. 

   - Tín hiệu vào có  thể đưa vào  V1 ( hoặc V2  ), lúc đó V2( hoặc V1) phải  đấu qua 

Hình5.1.KĐ vi sai trên
tranzisto lưỡng cực
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một điện trở nhỏ hoặc đấu trực tiếp xuống “mát”. Khuếch đại vi sai  trong  trường 
hợp này gọi là có đầu vào không đối xứng với tín hiệu vào không đối xứng. 

- Tín hiệu vào  có thể đưa vào cực V3
  hoặc V4 và điểm "mát". Nếu nguồn tín 

hiệu có hai cực cách ly với "mát" thì có  thể đưa vào hai điểm V3 và V4. 
Tín hiệu ra lấy ở hai điểm ra1 và ra2 - lấy ra đối xứng hoặc lấy ra giữa ra1 hoặc 

ra2 so với "mát". Nếu tín hiệu vào đưa vào V1 không đối xứng thì  tín hiệu ra ở ra1 
quay pha 1800, lúc này ra1 gọi là đầu ra đảo, ra2 gọi là đầu ra không đảo. 
5.1.2. Đặc tính  truyền đạt của khuếch đại vi sai 

Nếu tín hiệu vào đối xứng đưa vào V1 và  V2 ký hiệu là Uh thì đặc tính truyền 
đạt sẽ là sự phụ thuộc của các dòng colectơ vào tín hiệu này. 

Nếu đầu vào V3 và V4 không đưa tín hiệu nào vào thì T3 có thể coi là một 
nguồn dòng I0 có nội trở R0 tại điểm công tác. Điện trở này thực tế có trị số khá lớn 
so với các điện trở trong mạch nên có thể coi nguồn dòng IO là lý tưởng. Ta tìm đặc 
tính  truyền đạt IC = f(Uh). 

Dòng  colectơ trong tranzistor ở chế độ khuếch đại có biểu thức: 

                                             TU
BEU

eEoIEI =                          (5.1) 
Trong đó IE 0  là dòng emitơ khi UBE = 0 và mặt ghép colectơ phân cực ngược. 

UT - điện áp nhiệt ( 0,25mV), lúc này: 

       
 
 
                                                     
                                                                              
                                                                                     ∆IC 

                                                                            IC  
 
      
 
                                                              IC0 
 
                                                                                                
                                                     
                                                                                           ∆UCE              UC0               U         
                                                                                                                                             

a)                                                                                   b) 
Hình5.2 a)Mạch KĐVS có nguồn dòng b) Đặc tuyến ra của tranzisto 
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Điện áp vào Uh = UV1 - UV2 = UBE1 - UBE2  và  IC ≈ α IE nên 

                         
Th

C
UUe

I
I

/−+
=

1

α 0
1                                  (5.3) 
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2                (5.4) 

Để tiện có thể quy chuẩn IC theo αIO và Uh theo UT thì đồ thị  (5.3) và (5.4) có 
dạng như ở hình 5.3 

Có thể xác định hỗ dẫn ( độ dốc) của đặc tuyến truyền đạt hình 5.3 

          

)TU
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eoI
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−
α

=1=1                            (5.5) 

Vì IC1 + IC2  ≈ αIO = const mà theo (5.3) và (5.4) thì  dIC1 = - dIC2 nên 

                      1
2

2 S
dU

dI
S

h

C −==                        (5.6) 

Có thể dễ dàng xác định S1 (2) đạt max tại Uh/UT = 0 và: 

                                                    IC/αI0

                                                              1

6     -5      -4      -3    -2      -1       0     1      2       3     4     5     6UC/UT
Hình 5.3Dặc tính truyền đạt của khuếch đại thuật toán.



 132

                
TU

I

max)(
S

4
0α

21 =                                          (5.7) 

5.1.3. Phân tích phổ của tín hiệu ra trong khuếch đại vi sai . 
Với đặc tính truyền đạt không phải là đường thẳng như hình 5.3 thì rõ ràng 

khuếch đại vi sai  sẽ gây méo phi tuyến, đặc biệt khi Uh > UT. Ta xác định các thành 
phần hài của dòng colectơ khi tín hiệu vào là dạng hình sin 

                    UV(t) = U0 + Umcosωt             (5.8) 
Trong đó U0 - điện áp định thiên ( bazơ) 
Thay (5.8) vào (5.3) và (5.4) ta có: 
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       Các hàm (10.9) và (10.10) là hàm chẵn nên phân tích thành chuỗi Furrier sẽ 
được: 
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=
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            (5.14) 

Từ (5.13) và (5.14) có thể thấy an + bn = 2.
π
π

n
nsin

 nên n = 0 thì a0 + b0  = 2, 

n ≠ 0  thì a0 + b0 = 0 nên an = bn. Như vậy với n ≠ 0  thì các thành phần hài 
dòng colectơ của T1 và T2 trong khuếch đại vi sai  hình 5.2a có trị số như nhau và 
pha ngược pha nhau . 
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Cần chú ý một đặc điểm của khuếch đại vi sai là nếu U0 = 0 thì trong các dòng IC1 và 
IC2 sẽ không có các hài bậc chẵn. Mặt khác nếu thay đổi cực tính của U0 thì pha của 
các hài chẵn sẽ biến đổi một lượng là 1800

 , còn pha các hài bậc lẻ vẫn giữ nguyên. 
Các kết luận trên rút ra từ việc phân tích các biểu thức (5.11 ÷ 5.14). Thực tế khi Uh 
= (5 ÷ 6)UT thì các dòng iC có dạng 
như ở hình 5.4, tức là tầng khuếch đại 
vi sai làm việc như một mạch khuếch 
đại - hạn biên. 

 
Để tăng độ tuyến tính của khuếch đại 
vi sai , tức là mở rộng dải thông của 
nó người ta thường gây hồi tiếp âm 
bằng cách mắc vào mạch emitơ của 
T1, T2 các điện trở rE1 và rE2 như ở hình 
5.2a. 
5.1.4. Nguồn dòng trong khuếch đại vi sai .  

Như đã nói ở trên T3 trong khuếch đại vi sai hình 5.2a đóng vai trò của nguồn 
dòng. Có thể phân tích mạch hình 5.2a để xác định trị số của nguồn dòng I0 ( dòng 
colectơ của T3) như sau: 
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α=           (5.15a) 

Trong đó α3 - hệ số truyền đạt dòng emitơ của T3, UBE3 -  điện áp emitơ - bazơ 
của T3, UD - sụt áp thuận trên điốt ,rE3 - điện trở phân bố miền emitơ T1, rE3 - điện trở 
khối bazơ  T3. Thực tế thì R5 chọn khá lớn so với các thành phần trong dấu móc của 
(5.15) và UD chọn xấp xỉ bằng UBE3 để bù nhiệt có hiệu quả cao nên: 

 IO ≈
)RR(R

)UE(R. BE

435

30243
+
−α

                           (5.15b) 

Từ (5.15b) ta thấy nguồn dòng I0 sẽ ổn định  khi nguồn E02 ổn định, nguồn E01 
không ảnh hưởng đến nguồn dòng  I0. 
5.1.5. Tính khuếch đại của khuếch đại vi sai . 

Xét đặc tính khuếch đại của khuếch đại vi sai với một số phương án đưa tín 
hiệu vào và lấy tín hiệu ra như sau: 
a. Vào đối xứng - Ra không đối xứng: 
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Hình5.4 Chế độ hạn biên của KĐVS
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Trong đó Ura1 và Ura2 điện áp lấy ở colectơ của T1 và T2 so với "mát". Có thể 
thấy ngay rằng  

   K1 = + S1R
't                                  (5.16a) 

   K2 = - S2R''t                                  (5.16b) 
 S1, S2 - hỗ dẫn của đặc tính truyền đạt tại điểm công tác , R't, R''t - điện trở tải 

tổng quát của T1 và T2: 

  R't = ;
RR

R.R

vc

vc

1

1
+

          R''t = ;
RR

R.R

vc

vc

2

2

+
 

 Rv1, Rv2 - điện trở đầu vào của các tầng tiếp theo mắc vào mạch colectơ của T1 
và T2 ( không có trong hình (5.2a)). 

Trường hợp không tải hoặc Rv1>>RC , Rv2>>RC thì R't = R''t ≈ Rc và mạch đối 
xứng hoàn toàn S1= - S2 thì K1 = - K2.  Dấu trừ nói lên điện áp ra ở hai colectơ của T1 
và T2 là ngược pha nhau. 
 b - Vào đối xứng - ra đối xứng . 
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Rt,R

Rt,.RtR
c

c
50+
50

=∗ , Rt điện trở tải mắc giữa hai colectơ của T1 vàT2 

Khi Rt = ∞ thì K = 2K1 = - 2K2. 
c - Vào không đối xứng - ra không đối xứng. 

 Xét trường hợp tín hiệu đưa vào V1, đầu V2 nối với Rb~ =
21

21
+RR
RR

xuống 

mát, tín hiệu ra lấy ở Ra1 là colectơ của T1 .Với giả thiết là Rt = RV1 = ∞ thì  

  K11 = 
U
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= - S11RC                                            (5.18) 

với S11=  
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 Vì |S11| < | S1| nên |K11| < | K1| . Khi Rb~ → 0 thì |S11| →| S1| và |K11| →   | K1| . 
Trường hợp này ứng với mắc ba zơ của T2 qua một tụ trị số lớn xuống ”mát” ,sao cho 

ở tần số biên  dưới  ωthấp =ωt  thì 
Ctω
1

<< Rb~  

Trong khuếch đại vi sai người ta còn đưa ra hệ số khuếch đại đồng pha KCm. 
Tín hiệu nào đồng pha là trung bình cộng đại  số của hai tín hiệu vào : 

   UCm = 
2
+ 21 vv UU
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Khi UV1 = UV2, tức là Uh = 0 thì có chế độ khuếch đại tín hiệu đồng pha . Hệ 
số khuếch đại tín hiệu đồng pha được định nghĩa là  

    
cm

ra
cm U

UK 1=   hoặc = 
cm

ra
U
U 2                 (5.19) 

Nếu RE càng lớn  thì Kcm càng nhỏ. Khi RE → ∞ thì Kcm → 0  
Trong khuếch đại vi sai, do tính đối xứng lý tưởng không tuyệt đối nên xảy ra 

hiện tượng " trôi điểm không". Nghĩa là mặc dù các đầu vào V1 và V2 không có tín 
hiệu vào (ví dụ đấu thông V1 và V2) nhưng vẫn tồn tại một điện áp ra khác không 
(đo được ) giữa hai colectơ T1 và T2 , là một hàm ngẫu nhiên của biến thời gian. Đó 
là một hiện tượng tạo tín hiệu giả (nhiễu) ở đầu ra, đặc biệt có hại trong các máy đo 
lường. Có thể giảm bớt trôi điểm không bằng cách chọn T1 và T2 có tham số càng 
giống nhau càng tốt, các điện trở trong mạch chọn loại có độ sai số nhỏ và cùng một 
hệ số nhiệt . 
5.2 .Khuếch đại thuật toán  

Khuếch đại thuật toán ngày nay được sản xuất dưới dạng các IC tương 
tự(analog). Có từ "thuật toán" vì lần đầu tiên chế tạo ra chúng người ta sử dụng 
chúng trong các máy điện toán. Do sự ra đời của khuếch đại thuật toán mà các mạch 
tổ hợp analog đã chiếm một vai trò quan trọng trong kỹ thuật mạch điện tử. Trước 
đây chưa có khuếch đại thuật toán thì đã tồn tại vô số các mạch chức năng khác 
nhau. Ngày nay, nhờ sự ra đời của khuếch đại thuật toán số lượng đó đã giảm xuống 
một cách đáng kể vì có thể dùng khuếch đại thuật toán để thực hiện các chức năng 
khác nhau nhờ mạch hồi tiếp ngoài thích hợp. Trong nhiều trường hợp dùng khuếch 
đại thuật toán có thể tạo hàm đơn giản hơn, chính xác hơn và giá thành rẻ hơn các 

mạch khuếch đại rời rạc (được lắp bằng các linh kiện 
rời ) . 
       Ta hiểu khuếch đại thuật toán (KĐTT) như một 
bộ khuếch đại lý tưởng : có hệ số khuếch đại điện áp 
vô cùng lớn K → ∞, dải tần số làm việc từ 0→ ∞, trở 
kháng vào cực lớn Zv → ∞, trở kháng ra cực nhỏ Zr 
→ 0, có hai đầu vào và một đầu ra. Thực tế người ta 
chế tạo ra KĐTT có các tham số gần được lý tưởng. 

Hình 5.4 là ký hiệu của KĐTT :  
Đầu vào  (+)  gọi là đầu vào không đảo P(positive), đầu vào (-) gọi là đầu vào 

đảo N (negative) và một đầu ra .        
           KĐTT ngày nay có thể được chế tạo như một IC hoặc nằm trong một phần 
của IC đa chức năng . 

5.2.1 Cấu tạo của KĐTT.   Để đạt được các chỉ tiêu kỹ thuật gần với dạng lý 
tưởng các hãng điện tử trên thế giới chế tạo các IC KĐTT khá đa dạng nhưng nhìn 
chung đều tuân thủ sơ đồ khối như ỏ hình 5.6 

 _

+
N
P

ra

Hình 5.5 ký hiệu của KĐTT
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Hai                                                                                                           Đầu ra 
đầu vào 

       
             KĐVS            KĐVS        Lặp emitơ     Emitơ       Khuếch đại ra  

                       đối xứng         chuyển từ     và dịch        chung 
                                             đối xứng           mức 
Hình 5.6 sơ đồ khối bên         sangkhông    
  trong KDTT                          đối xứng 
     Để có đầu vào đối xứng tầng đầu tiên bao giờ cũng là tầng khuếch đại vi sai  đối 
xứng có dòng tĩnh nhỏ, trở kháng vào lớn, cho phép mắc thêm mạch bù trôi . 

Tầng thứ hai là tầng khuếch đại vi sai cho phép chuyển từ đầu vào đối xứng sang 
đầu ra không đối xứng. 

 Các tầng trung gian nhằm khuếch đại tín hiệu lên đủ lớn để có thể kích thích cho 
tầng cuối. 
      Tầng cuối tức tầng ra phải đảm bảo có dòng ra lớn, điện áp ra lớn và điện trở ra 
nhỏ. Mạch này thhường là khuếch đại đẩy kéo có bù kèm theo mạch chống qua tải. 

Trong KĐTT ghhép giữa các tầng thực hiện trực tiếp (colectơ của tầng trước nối 

trực tiếp với bazơ của tầng sau) vì vậy các tranzisto    n-p-n càng về sau càng có điểm 
công tác tĩnh đẩy dần về  phía các giá trị dương. Vì vậy phải có một mạch dịch mức 
đẩy lùi  điểm tĩnh về phía âm nằm trong một mạch nào đó của KĐTT. 

 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                     Hình 5.7Sơ đồ nguyên lý  một KĐTT  
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 Ví dụ ta xét KĐTT hhình 5.7 
KĐTT ở đây có thể phân  thành 4 tầng như sau: 
Tầng thứ nhất là tầng KĐVS đối xứng trên T1 và T2. Để tăng trở kháng vào chọn 

dòng colectơ và emitơ của chúng nhỏ, sao cho hỗ dẫn truyền đạt nhỏ. Có thể thay T1 
và T2 bằng tranzisto trường để tăng trở kháng vào T3, T4, R3, R4, và R5 tạo thành 
nguồn dòng tương tự như hình 5.2a (ở đây T4 mắc thành điôt để bù nhiệt ) 

Tầng thứ hai là KĐVS đầu vào đối xứng, đầu ra không đối xứng: emitơ của 
chúng cũng đáu vào nguồn dòng T3. Tầng này có hệ số khuếch đại điện áp lớn. 

Tầng thứ ba là tầng ra khuếch đại đẩy kéo T9 – T10 mắc colectơ chung, cho hệ số 
khuếch đại công suất lớn, trở kháng ra nhỏ. 

Giữa tầng thứ hai và tầng ra là tầng đệm T7,T8 nhằm phối hợp trở kháng giữa 
chúng và đảm bảo dịch mức điện áp. ở đây T7 là mạch lặp emitơ, tín hiệu lấy ra trên 
một phần của tải là  R9 và trở kháng vào của T8 . Tầng T8 mắc emitơ chung. Chọn R9 
thích hợp và dòng qua nó thích hợp sẽ tạo được một nguồn dòng đưa vào bazơ của T8 
sẽ cho mức điện áp một chiều thích hợp ở bazơ của T9 và   T10 để đảm bảo có điện áp 
ra bằng 0 khi không có tín hiệu vào . Mạch ngoài mắc thêm R10, C1, C2 để chống tự 
kích. 
5.2.2 Các tham số của KĐTT 

-Hệ số khuếch đại hiệu Ko được xác định theo biểu thức: 
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UUU

U
U
UKo                (5.20) 

Theo lý thuyết Ko = ∞ , thực tế Ko = 103 ÷ 106  
- Đặc tính biên độ tần số : Theo lý thuyết  thì đặc tính biên độ tần số sẽ là K0 

trong suốt dải tần số từ 0 ÷ ∞. Thực tế đặc tính tần 
số sẽ gục xuống  ở tần số fC do tồn tại các điện 
dung ký sinh tạo thành những khâu lọc RC thông 
thấp mắc giữa các tầng. Tuỳ theo từng loại KĐTT 
mà dải  thông có thể từ 0 tới vài  MHz hoặc cao 
hơn.  

- Hệ số khuếch đại đồng pha KCm 
 Nếu đặt đầu vào thuận P và đầu đảo N các 

điện áp bằng nhau: 
  UP = UN = UCm ≠ 0 thì Uh = 0. Theo 

định nghĩa: 
  Ur = K0 (UP - UN)                                                      (5.21) 
Thì Ur = 0 . Tuy nhiên thực tế không như vậy mà quan hệ giữa Kcm và Ucm có 

dạng như hình 5.7. 

 
 
 
 
 
 
 
                 Hình 5.7 
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                             Ucm

Ucm mim         Ucm max
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 Hệ số khuếch đại đồng pha được định nghĩa là : 

                    KCm = 
∆
∆

U
U

r

cm
              (5.22) 

 KCm nói chung phụ thuộc vào mức điện áp vào đồng pha. Giá trị cực đại của 
điện áp vào đồng pha cho trong các sổ tay của IC cho biết giới hạn của điện áp vào 
đồng pha cực đại để hệ số khuếch đại đồng pha không vượt quá phạm vi cho phép. 
Lý tưởng Kcm= 0 ,thực tế KCm luôn nhỏ hơn K0    

- Điện trở vào hiệu,  điện trở vào đồng pha: 
Điện trở vào hiệu rh và điện trở vào đồng pha rcm được định nghĩa theo (5.23) 

và (5.24):         
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   rCm= 
N

N

p

p

I
U

I
U

∆
∆

=
∆

∆
 khi UN = Up = UCm               (5.24) 

Điện trở ra của KĐTT đánh giá sự biến thiên của điện áp ra theo tải : 

   rr = 
r

r
I
U
∆
∆

                                       (5.25) 

  - Dòng vào tĩnh, điện áp vào lệch không : 
 Dòng vào tĩnh trung bình It là: 

   It =
Ip IN+

2
với UN = Up = 0                 (5.27) 

Dòng vào lệch không là I0: 
  I0 = Ip - IN  khi UN = Up = 0                           (5.28) 
Thông thường I0 = 0,1 It . 
Dòng vào lệch không là dòng phụ thuộc vào nhiệt độ. Nhiệt độ thay đổi làm 

trôi dòng lệch không. 
Trong KĐTT thực  tế thì khi UN = Up = 0 vẫn có Ur ≠ 0. Lúc này     Ur ≠ 0  là 

do điện áp lệch không ở đầu vào gây nên. Vì vậy người ta định nghĩa điện áp lệch 
không U0 là hiệu điện áp cần phải đặt giữa hai đầu vào để có điện áp ra bằng không  

   U0 = Up - UN khi Ur = 0                (5.29) 
5.2. 3 Các sơ đồ mắc cơ bản của KĐTT  

Khi sử dụng KĐTT trong các mạch điện người ta thường sử dụng hồi tiếp âm 
mà không dùng hồi tiếp dương  vì hồi tiếp dương làm cho khuếch đại làm việc ở chế 
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độ bão hoà. Trong một số trường hợp có thể dùng cả hồi tiếp âm và hồi tiếp dương 
với hồi tiếp dương luôn nhỏ hơn hồi tiếp âm. Về đầu vào có thể sử dụng một hoặc cả 
hai đầu vào . 
5.2.3.1 Các sơ đồ khuếch đại đảo 
+ Sơ đồ biến đổi điện áp - điện áp        

 Mạch mắc như hình 5.8a    .Vì K0 →∞ nên điện áp ở đầu vào N là  UN ≈ Uh ≈ 
0 , điểm N có thể  coi là điểm đất giả  Ur ≈ URN ,Uv ≈ UR1. Định luật Kiếc-khốp 1 
viết   cho nút N là :  

    0
R

U

R

U

N

ra

1

v ≈+ vì dòng IN = 0 (do trở kháng 

vào  rất lớn rh→∞)  
Từ đó ta có  

Ur=-
1

N

1

N

R

R
KhayUv

R

R
−=          (5.30) 

    Từ (5.30) ta thấy điện áp Uv được biến đổi thành 

Ur =- Uv
R
R N

1
; hệ số khuếch đại

1
−=

R
RK N ;  điện 

áp ra ngược pha so với điện áp vào. Điện trở RN gây 
hồi tiếp âm song song theo điện áp làm cho hệ số khuếch đại từ K0 giảm xuống còn 

là  
1R

R N   . 

Trở kháng vào : 

  Rv= 
1

=
R/Uv

Uv
Iv
Uv

=R1                                 (5.31) 

Nhược điểm của sơ đồ hình 5.8a là có 1== R
I
UZ

V

V
V nhỏ. Để khắc phục 

nhược điểm này ta mắc mạch như hình 5.8b 

Với nút N có phương trình:                  
N

V
R
U

R
U 3

1
−= .                           (5.32)                     

Nếu chọn RN >>  R3 thì    U3 3
32

R.
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+
≈       nên: 
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Theo (5.38) muốn có hệ số khuếch đại K lớn thì phải chọn R1 nhỏ. Nếu chọn 
R1 = R2 thì: 

               )
R
R

R
R(K NN

31
+=                      ( 5.35) 

     Để tăng trở kháng ZV = R1 có thể chọn R1 lớn tuỳ ý, khi đó hệ số khuếch đại sẽ 

được xác định bởi 
3R

R N . 

+ Sơ đồ biến đổi dòng điện - điện áp hình 5.9  
     Sơ đồ này biến đổi dòng điện đầu vào thành 
điện áp đầu ra  tỷ lệ với nó.Tương tự như trên vì K0 
= ∞; UN  ≈ UP ≈ 0, rh →∞nên dòng IN = 0  nên 
định luật Kiêc-khốp I  viết cho nút N sẽ là: 

   I U
RV

r

N
= −  hay U R Ir N V= −        (5.32) 

5.2.3.2 Các sơ đồ khuếch đại không đảo. 
+ Xét sơ đồ mạch thông dụng điện áp - điện áp hình 5.10a. 
Với K0 →∞ , rh →∞nên  Uh = 0 nghĩa là UN = UV và dòng vào bằng không.              

do vậy:                U U
R R

R UN
r

N
V=

+
=

1
1. .  

Từ đó có: 

   K U
U

R R
R

R
R

r

V

N N= =
+

= +1

1 1
1              (5.33) 

 ZV = Rd = ∞. 
       Các mạch hình 5.10b ,c là các mạch khuếch đại lặp ( điện áp): vì Ud =  0 nên UN 
= UP, vì IN = 0 , dòng qua RN bằng 0 và thế điểm ra bằng thế điểm N nên:                

1==
V

r
U
UK  . 

 
 

5.2.3.3. Các mạch 
bù  trôi và đặc tính 
tần sổ trong KĐTT. 

a. Các mạch bù trôi. 
 Khi dùng KĐTT để khuếch đại tín hiệu một chiều nhỏ ,các sai số chủ yếu sẽ do 
dòng điện tĩnh, điện áp lệch không  và hiện tượng trôi gây ra. 
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Các dòng điện đầu vào IN và IP ở 
đầu vào của KĐTT chính là các dòng 
bazơ tĩnh của KĐVS ở đầu vào. Dòng 
tĩnh IN  và IP xấp xỉ bằng nhau, gây nên 
sụt áp ở các đầu vào.  

Do trở kháng đầu vào N và P 
không đồng nhất nên các sụt áp này 
cũng không bằng nhau.  Hiệu điện thế ở 
đầu N và đầu P chính là điện áp lệch 
không. Để cho điện áp lệch không nhỏ người ta không đấu đầu P ( không đảo) trực 
tiếp xuống đất mà đấu qua điện trở R2 như hình 5.11. Điện trở R2 có trị số bằng điện 
trở của vào  đảo N: 

                          
N

N
RR

R.RR
+

=
1

1
2                (5.36) 

Lúc đó áp một chiều trên đầu vào  N và P là IN .( R1 // RN) và IP .(R1 // RN); IP = IN  
nên hai điện áp này xấp xỉ nhau. Tuy nhiên do dòng IN ≠ IP nên I0 = IP - IN sẽ gây nên 
một điện áp lệch không ở đầu  vào là U0 = ( IP - IN) (R1 // R2). Điện áp  này sẽ gây 
nên một điện áp lệch không ở đầu ra: 

                    0
1

+1= U)
R
R(U N

o r
              (5.37) 

Để triệt điện áp lệch không ở đầu ra U02 người ta mắc nguồn có hai cực tính như ở 
hình 5.12. ở hình 5.12 a,b chỉnh triết áp RP về phía  nguồn + hoặc -  tuỳ theo cực 
tính của UO = UP - UN là âm hoặc dương. Trường hợp cần sử dụng cả hai cửa vào thì 
mạch bù được mắc ở cửa khác có liên hệ với cửa vào như ở hình 5.12c. Trong các sơ 
đồ  trên phải chọn R3>>R2 để mạch bù không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường 
của mạch. Thực tế R2 cỡ 
vài KΩ, R3 cỡ vài trăm 
KΩ. 
b. Mạch bù đặc tính tần 
số  

Trong KĐTT các 
tầng được ghép trực tiếp  
nên các điện trở cùng  với 
các  
điện dung ký sinh sẽ tạo 
thành các đốt  lọc thông 
thấp RC. Truyền qua mỗi 
đốt như vậy thì điện áp tín 
hiệu sẽ bị quay pha đi 
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một lượng nhất định ∆ϕ . ở một tần số nào đó thì lượng quay pha từ đầu vào  đến 

đầu ra của KĐTT có  thể là π, nghĩa là vai  trò của các cửa sẽ đổi chỗ cho nhau, cửa 
vào đảo thành cửa và không đảo và ngược lại. Như vậy hồi tiếp âm ở tần số nà y sẽ 
trở thành hồi tiếp dương.Nếu thoả mãn cả điều kiện cân bằng biên độ và điều kiện 
cân bằng pha thì KĐTT sẽ bị tự kích. 
       Muốn KĐTT không bị tự kích người ta thường phá vỡ điều kiện cân bằng pha 
bằng cách mắc mạch RC, gọi là mạch  bù pha, vào giữa các tầng. Các mạch bù  pha 
thường dùng có dạng như ở hình 5.13. Trị số các linh kiện mạch 5.13 và cách mắc 
chúng  vào chân các IC  KĐTT cho trong các sổ tay của IC tuyến tính. 
         ở hình 5.12 a,b chỉnh triết áp RP về phía  nguồn + hoặc -  tuỳ theo cực tính của 
UO = UP - UN là âm hoặc dương. Trường hợp cần sử dụng cả hai cửa vào thì mạch bù 
được mắc ở cửa khác có liên hệ với 
cửa vào như ở hình 5.12c. Trong 
các sơ đồ  trên phải chọn R3>>R2 
để mạch bù không ảnh hưởng đến 
hoạt động bình thường của mạch. 
Thực tế R2 cỡ vài KΩ, R3 cỡ vài 
trăm KΩ. 
5.3 Một số mạch tính toán và điều khiển tuyến tính trên 
K§TT. 

KĐTT được sử dụng như một mạch 
đa chức năng. Thay đổi các linh kiện 
trong mạch hồi tiếp có thể thực hiện được 
nhiều phép tính toán và điều khiển nhờ 
KĐTT. Xét một số mạch đơn giản. 
5.3.1. Mạch cộng và  mạch trừ 
     a. Mạch cộng đảo 

Mạch hình 5.14 được thực hiện 
cộng và đảo pha các điện áp đầu vào. 
Vì K0→  ∞ nên điểm N là đất ảo và                                                                                                         
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Từ đó ta có: 

  

)U....UU(

)
R
UR....

R
UR

R
UR(U

VnnVV

n

VnNVNVN
r

α+α+α−=

++−=

2211

2

2

1

1

 

 Hình 5.13 Các dạng mạch bù thông dụng
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Hay                           Vii
n
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      b. Mạch trừ 
     Xét mạch trừ hai điện áp vào  trên hình 
5.15.Cũng lý luânh gần đúng tương tự như trên 
tã thể tính được UN và UP như sau: 
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Nhưng Up ≈ UN (Vì Uh= 0) nên : 

=
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=
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N
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R
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R
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R
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Đặt  
2

P
P

1

N
N R

R

R

R
=α=α ; thì: 

                               ))(( N
N

N1V

P

P2V

N
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ra 1
1

U

1

U

1

1

1
1

U
1

1
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U α+
α+
α

−
α+
α

=

α+

α
+

−

α
+

=  

Tức                            ).( 395UU
1

1
U 1VN2VP

p

N
ra α−α

α+
α+

=  

Chọn αN=αP=α thì  
                           Ur = α(Uv2 - Uv1)                                  (5.40) 

5.3. 2. Mạch cho phép chọn điện áp ra có cực tính thay đổi . 
 Xét mạch hình 5.16.Mạch chọn R1=RN 

_
+

R1

R2
RP

RNUV1

UV2
URa

Hình 5.15.Mach trừ 2 điện áp
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              Up = 
U
R

R Uv

p
p v.α α=  ;  

           UN = Uv+ 2
vUUr −

= 
2

vUUr +
 

 Vì Up = UN nên  αUV = 2
vUUr +

 

 
                                      Ur = (2α - 1)Uv                                               (5.41) 

Theo 5.41 thì khi  α = 0,5 , Ur = 0  ; khi  α > 0,5 , Ur cùng dấu với UV ; khi  α 
< 0,5 , Ur khác dấu với UV .        Hệ số α:       0 ≤ α  ≤ 1. 
5.3.3. Mạch biến đổi trở kháng. 
  a) Mạch tạo điện trở âm (NIC) 

Nếu dùng cả hồi tiếp dương và hồi tiếp âm như mạch hình 5.17 sẽ tạo được 
điện trở vào có trị số âm . Thật vậy : 

Theo tính chất của KĐTT thì IN và Ip ≈ 0 ,UN = Up nên từ hình 5.17  

I1 = 
p

rp

R
UU −

; rp1P URIU +=  

I2 = 
N

Nr

R

UU −
; N2rN RIUU −=    

Vì  Up = UN nên I1RP=-I2RN hay 

I1= - 
p

N
R
RI2               (5.42)  

Theo 5.42 thì nếu UP có cực tính dương 
thì dòng I2 sẽ là dương và dòng I1 sẽ là âm, 

điện trở đầu vào RV = UP/I1 sẽ là âm. 
b) Girato : Girato tạo ra phần tử điện cảm L từ các phần tử tích cực, thường dùng 
ngày nay là KĐTT. Girato có ký hiệu như hhình 5.18a. 

Hệ phương trình truyền đạt của gi rato phải thoả mãn: 

                                            

M

1
2

M

2
1

R

U
I

R

U
I

=

=

                      (5.43) 

RM -tham số biến đổi . 

         Hình 5.16 Mạch cho điện áp
ra có thể thay đổi được cực tính

-
+

RN

Uv N
P

Ur    Rp

R1

αRP

+
-U

Rp

P
N

Ur

RN

Ip

I2

IN

I1

UN R

Hình
5.17

Mạch
NIC
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Từ hệ phương trình (5.43) có sơ đồ tương đương của girato  như hình 5.18b. 
Girato được xây dựng trên NIC  có dạng như ở hình 5.19.Lập các phương trình cho 
các nút P1, N1, P2 và N2  sẽ có : 

I2 + 0
R

U

R

UU

M

2

M

23 =−
−

         ; 0
R

UU

R

UU

M

12

M

23 =
−

−
−

  

        0I
R

UU

R

UU
1

M

14

M

12 =−
−

+
−

   ;    0
R

U

R

UU

M

1

M

24 =−
−

                                             

                                                               I2             RM           I1 

       
 Hình5.18.                                       U2                                            U1 
 a)Ký hiệu girato 
b)Sơ đồ tương đương girato          a) 

      I2                        I1  
    

                                                    U2      I2=
MR

U 1
               I1=

MR
U 2

      U1 

                                  b) 
     

                                                          U3                                    U4 

 
                                              RM               RM                               RM 
                                                                                  RM 
        Hình 5.19 
  Girato trên NIC                             P1         N1                   P2                 N2 

                                               RM        I2       U2                    I1      RM          U1 

                                                          U2                                U1  
 
   
 
  Loại U3, U4 ra khỏi hệ trên sẽ nhận được                 

   I1 = 
MR

U 2       ;        I2 = 
MR

U1  

    Bây giờ mắc tải cho Girato như hình 5.20, tìm trở kháng vào đầu kia : 

                                      U1 = I1Rt;  I2 =  
2

211 ==
MMM R
RtU

R
RtI

R
U

; 

                           ZV2 = 
t

2
M

2

2

R

R

I

U
=                                      (5.44) 

+ +
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      Nếu mắc tải vào đầu 2-2 thì       

                         I2 = - 
tR

U2 ;      I1 = 
MR

U2 = - 
2
12 −=
MR
RtU

RM
RtI

 và  

                                  ZV1 = - 
t

M
R
R

I
U 2

1

1 =                       (5.45)                                            

                                                     2                                                      1 
                                                                 I2             RM           I1                Rt 

           U2                                       U1  
 Hình5.20.                  
 Girato mắc tải                
                                                      2                                                     1 

Như vậy mắc vào 1-1 hoặc 2-2 thì trở kháng vào đầu kia sẽ là 
Rt
RM

2
 . 

Giả sử ta mắc tại tụ C vào thì trở kháng vào đầu kia là : 

  ZV = 2
2

M
M CRj

Zt
R

ω=  

         Giarato cho một điện cảm tương đương  L = CR2 M2 
ví dụ RM = 100kΩ , C = 1µF , thì L = (105)2 . 10-6 = 104 H. 
Đó là một điện cảm  có trị số lớn tạo từ hai KĐTT, 6 điện trở và một tụ điện 

(Hình 5.19) 
Nếu mắc song song với girato một tụ điện sẽ được một khung cộng hưởng 

song song không có tổn hao, tức là có hệ số phẩm chất rất lớn. 
 
5.3.4. Mạch  vi phân và mạch tích phân. 
      a. Mạch tích phân  

 Mạch điện hình 5.21 là một mạch tích 
phân thông thường vì: 
  

∫ ∫−≈−=≈ dtU
RC

1
dti

C

1
UU VCCr  

Chuyển sang tích  phân xác định: 

    )(UdtU
RC

U r
t

Vr 0
0

+∫
1

−=       (.46) 

  Mạch phân tích tổng: Mạch điện hình  5.22 thực hiện phân tích tổng: 

                      ∫ ++−= dt)
R

U
...

R

U

R

U
(

C
U

n

n
r

2

2

1

11
                          ( 5.47) 
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C
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Mạch tích phân

-
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 + Mạch tích phân hiệu: Hình 
5.22b. 

Phương trình dòng điện viết 
cho điểm nút N và nút P là: 

0
dt

dU
C

R

UU

0
dt

UUd
C

R

UU

P
P

2

PV

Nr
N

1

N1

=+
−

=
−

+
− )(

 

   Cho UN = UP , CNR1 = CPR2 = RC sẽ 
được:                       

∫ −
1

= 12 dt)UU(
RC

Ur   (5.48) 

       b. Mạch vi phân  
Mạch hình 5.23a  là một mạch vi phân thông thường cho:                        

dt

dU
CRIRUU V

NNNRNr −===  (5.49) 

Nếu UV = UVmsinωt  thì  Ur = - RNC ωUVm cosωt 
Như vậy hệ số khuếch đại  

CR
U
U

K N
Vm

mr ω==  phụ thuộc vào tần số. Vì 

vậy 

tạp âm ở tần số cao lớn, trở kháng ZV = 
Cjω
1

 sẽ 

giảm đi khi tần số  tăng.  
 
       Để có mạch vi phân tốt hơn dùng mạch 
hình 5.23b. Mắc thêm đốt R1C1 thì  tác dụng  vi 

phân chỉ thực hiện ở tần số ω<<ω0 = 
1

1 1R C
, lúc 

này có thể coi CN hở mạch. ,điện áp ra  

là
dt

dU
CRU V

1Nr −= .ở tần số cao thì hồi tiếp 

âm trên CN càng lớn. Nếu chọn R1C1 = RNCN thì 
khi ω < ω0 hệ số khuếch đại sẽ giảm tần số khi 
tần số tăng, ω > ω0 hệ số khuếch đại sẽ giảm tần 

-
+
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Rn
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Uv2
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Hình 5.22
a)Mạch tích phân tổng
b)Mạch tích phân hiệu
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số khi tần số tăng(Hình 5.23c) 
5.4.5. Mạch lọc tích cực. 
    ở dải tần số cao người ta thường sử dụng các mạch lọc thụ động LC. ở tần số thấp 
các mạch lọc đó cần có điện cảm L lớn, làm cho mạch lọc trở nên nặng nề, cồng 
kềnh, chất lượng kém. Vì vậy ở tần số thấp dưới vài MHz ngày nay người ta thường 
sử dụng các mạch lọc tích cực xây dựng trên khuếch đại thuật toán và các phần tử 
RC  . Khác với mạch lọc thụ động, mạch lọc tích cực được đặc trưng bởi ba tham số 
quan trọng là tần số giới hạn fg, bậc n của bộ lọc và loại bộ lọc. 

Tần số giới hạn fg là tần số mà tại đó đặc tuyến biên độ tần số của hàm truyền đạt 
giảm 3dB (dexibell)so với hệ 
số truyền đạt ở tần số trung 
tâm. Bậc n của bộ lọc xác 
định độ dốc của đặc tuyến 
biên độ tần số ở lân cận tần 
số fg. 

 Loại của bộ lọc xác định 
dạng  của đặc tính biên độ  
tần số ở lân cận tần số giới 
hạn và trong miền  dải 
thông. Người  ta sử dụng 
nhiều loại  bộ lọc: 
Bessell,Butterworth,  Tschebyscheff. Đặc tuyến  của từng loại bộ lọc đó biểu diễn 
trên hình 4.24. Các mạch lọc đều có sơ đồ nguyên lý của mạch điện giống nhau, 
chúng chỉ khác nhau trị số các linh kiện RC trong mạch. Đường 1 hình  5.24 ứng với 
đặc tuyến tần số của mạch lọc thông thấp RC thụ động; đường 2 là mạch lọc 
Besssell. Đường 3 có đặc tuyến phẳng kéo dài rồi gấp khúc  trước khi đạt tần số giới 
hạn fg. 
     Để tiện xét các mạch lọc, dựa vào hàm truyền toán tử quy chuẩn tổng quát của 
mạch lọc thông thấp dạng: 

                           
n2

do

SnCS2CS1C1

K
pdK

.....
)(

+++
=           (5.50) 

Trong đó toán tử S là toán tử quy chuẩn   S= Ω==
ω
ω

=
ω

j
fg
fjjs

gg
 ;Ci là các hệ số 

thực và dương; bậc của  bộ lọc là bậc của đa thức mẫu số của(5.50) có thể phân tích 
về  dạng:               

                       
)(
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2
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i

d
SbSa1

1
sK

++∏
=                                       (5.51) 
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Với ai, bi là các hệ số thực và dương. Khi bậc n là lẻ sẽ có một hệ số bi = 0. Khi 
bi ≠ 0 thì đa thức bậc hai sẽ có nghiệm phức liên hợp. 
a).Thực hiện mạch lọc thông thấp. 

Các mạch lọc ứng với mẫu số là đa thức bậc hai là thông dụng hơn cả. Mạch lọc 
có thể thực hiện hồi tiếp âm một vòng hoặc hai vòng và vòng hồi tiếp dương. 

Hình 5.25a là một mạch lọc thông thấp bậc hai có  một vòng hồi tiếp âm.  
Viết phương trình điện thế nút  rồi tìm  hàm truyền đạt sẽ được: 

    
21

22
g

2
1gV

r
d

CCRSRCS21

1

sU

sU
sK

ω+ω+
==

)(
)(

)(                (5.52) 

So sánh (5.52) với (5.50) sẽ được Kdo = 1, a1 = 2ωgRC1; b1 = ωg
2R2C1C2. 

Tuỳ theo loại mạch lọc mà xác định các hệ số a1 và b1 rồi xác định các linh kiện. 
Thường chon trước  một thành phần rồi xác hai thành phần còn lại.Ví dụ nếuchọn 
trước tụ C1 thì: 
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1
22
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1g

1
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Cf4b
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b
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a
R =

π

π
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π
=

π
=
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)(
;  

Hình 5.25b là mạch lọc thông thấp bậc hai có hai vòng hồi tiếp âm. Hàm truyền 
đạt của mạch là: 

2121
22

1

32
321

1

2

ω+++ω+1
=

RRCCS)
R

RRRR(CS

R
R

)p(K
gg

              (5.53) 

Từ đó 
1

2=
R
RKdo ; 2121

2

1

32
3211 ω=1++ω= RRCCb;

R
RRRR(Ca gg  

Cho C1, C2 và Kdo sẽ tính được: 
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2
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2 π4
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)K(bCCCaCa
R
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do+−−
=

 

 

 
221

22
1

3
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1
π4 RCCf

b
R;

K

R
R

gdo
==  

Để R2 có giá trị thực dương cần chọn 
( )

2
1

do1

1

2

a

K1b4

C

C +
≥  

Mạch lọc thông thấp hình 5.25c có một vòng hồi tiếp dương với hàm truyền 
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( )[ ] 2121
22

211211 ω+−1++ω+1
=

RRCCSCRKCRCRgS
KK

g
d      (5.54) 

Nếu chọn K = 1 thì : 
 

        

( ) 2121
22

211 ω++ω+1

1
=

RRCCSRRgCS
K

g
d

                                  (5.55) 

2
1

11
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1g

1

a

Cb4
C

Cf4

a
R =

π
= ;  

cho C1 ,C2 tính Kdo, R1 và R2  

 Kdo=1 ; R1,2= 
21g

211
2
2

2
121

CCf4

CCb4CaCa

π

−±

   

Để R1R2 nhận các giá trị thực thì  
c
c

b
a

2

1

1

1

4
≥  

nếu chọn R1=R2 =R , C1=C2=C thì (5.54) sẽ có dạng  

 
( ) 2222ω+−3ω+1

=
CRSRCKgS

KK
g

d                        (5.56) 

  
a1= pωg(3-K)RC;        b1= ωg2R2C2 

           RC = 
gf

b
π2

1 ;     K = Kdo= 3 - 
1

11 3
2 b

a
fgRC
a

−=
π

 

Như vậy K phụ thuộc vào a1 , b1 .Khi K=3 thì a1=0 nên (5.56) có dạng  
 

22222222 ωΩ−1
=

ω+1
=

CR
K

CRS
KK

gg
d                     (5.57) 

Khi Ω =1 tức f= fg thì Kd = ∞ , mạch tự kích. Như vậy khi K=3 rất khó thực hiện 
loại mạch này. Tuy nhiên loại của mạch lọc lại phụ thuộc vào K mà không xác định 
bởi trị số linh kiện RC. Do vậy có thể thay đổi tần số giới hạn fg bằng cách thay đổi 
RC mà không ảnh hưởng đến tính chất của bộ lọc. 

b) Mạch lọc thông cao bậc hai:  

C1
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_
+

1 2
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R RRR
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C1_
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R

b)
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1
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R3UV
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2 UrR

c)
C2

1 R2
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UV R3(K-1)
_

Hình 5.25
Các dạng lọc thông thấp
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       Có thể tạo ra mạch lọc thông cao bằng cách đổi chỗ các điện trở với tụ điện 
trong các mạch lọc thông thấp đã xét .Ví dụ như mạch hình 5.26 là mạch biến đổi 
như vừa nói ở mạch 5.25c.Có thể tìm biểu thức hàm truyền đạt từ (5.54) bằng cách 

thay S bằng 
S
1

   ,C bằng  R và R bằng C. 

 

( ) ( )
2121

22
2121

21212

ω

11
+

ω
−1++1

+1
=

RRCC
.

SCCRR
KCRCCR.

S

KK

gg

d           (5.58) 

Tương tự như lọc thông thấp ; K=1, C1= C2=C thì  

21
222

1 ω

11
+

ω
21

+1

1
=

RRCSCR
.

S

K

gg

d                     

                                                 (5.59) 

 Kd∞ = 1;  a1 = 
2

1ωgR C
 ;  R1= Cafg 12

1
π

 ;              

                                                            b1=
1

2 2
1 2ωgC R R

;    R2= 
1g

1

Cbf2

a

π
; 

 Nếu chọn R1=R2=R, C1=C2= C thì RC  = 
1g bf2

1

π
 ; K = Kd∞ = 3 - 

1

1

b
a

 . 

     c) Mạch chọn lọc tần số và mạch lọc  thông dải 
Nếu mắc xâu chuỗi một khâu lọc thông cao và một khâu lọc thông thấp, sẽ được 

một mạch lọc  thông dải. Nếu mạch lọc thông dải có fgt = fgd = f0 thì nó sẽ là một 
mạch chọn lọc như một mạch cộng hưởng . 

Để đơn giản xét một khâu lọc thông thấp và thông cao bậc nhất  

Kd = ( ) ( )( ) ( ) 2
1

2
11

∞

11

∞

1

∞

1 +1++
=

++1
=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +1

+1 sasaa
s.K.K

assa
s.K.K

s
a

K
.

sa
K ddoddoddo  (5.60) 

Đặt A = Kdo. Kd∞ ; a1
2+1 = β và với lọc bậc nhất thì (5.60) sẽ có dạng  

                      Kd = 
2+β+1 SS

AS
                                  (5.61) 

(5.61) là đặc tính tần số của một mạch cộng hưởng. Tại tần số cộng hưởng f0 tức  

+
-

(K-1)R3

C1 C21 2
Uv Ur

R3Hình5.26  mạch lọc thông  cao

R1

R2
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                   S=  
jω
ω0

= j thì Kd/fo = 
A
β

= Kdch                    (5.62) 

Độ rộng dải thông ứng với 

 ⎜Kd ⎜= 
β2

=
2

AKdch . 

Từ đó 

 Ω1,2 = 2
2

β+4
2
β

+
2
β+2

                              (5.63) 
Hệ số phẩm chất Q xác định : 

Q  = 
1212

00
Ω−Ω

1
=

−
=

β ff
ff

                                                                                 (5.64) 
Thay(5.63) vào (5.64) sẽ tìm được : 

                         Q = 
1
β

                         (5.65) 

vậy                   Kd = 
2+

1
+1 SS

Q

S
Q

Kdch

             (5.66) 

Từ (5.66) có thể tìm được modun của đặc tính biên độ tần số : 

                        ⎜Kd ⎜= 
4

2
2 Ω+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
2−

1
Ω+1

Ω

Q

Q
Kdch

            (5.67) 

     Theo (5.67) có thể dựng đặc tính tần số của mạch như ở hình 5.27 ứng với Q1 < 
Q2 < Q3  khi hệ số phẩm chất Q càng lớn thì độ dốc của đặc tính tần số ở lân cận 
điểm cộng hưởng càng lớn.Về nguyên lý có thể xây dựng các mạch lọc  thông dải 
bằng cách mắc sâu chuỗi các mạch lọc thông thấp và thông cao như vừa nêu ở trên 
.Tuy nhiên lúc này mạch trở nên phức tạp nên người ta xây dựng các khâu lọc  thông 
dải bậc hai theo các sơ đồ hình 5.28. 

                  
707,0

2
1

=

Hình  5.27
       Đặc tính tần số của
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Với mạch hình 5.28a thì khâu aC và R/a tạo thành khâu lọc thông cao, khâu bC, 

R/b tạo thành khâu lọc thông thấp. Trong mạch hồi tiếp mắc thêm cầu T kép R-C để 
cải thiện đặc tính chọn lọc của mạch. 

Hàm truyền của mạch này có dạng :   

                             Kd =  
2+2+1

2−

SbS
aS

                                       (5.68) 

 

với f0 = 
RCπ2
1

 ; S = j 
0ω
ω

.So sánh (5.68) và (5.69) sẽ được :Q = 
b2
1

 ; KdCh = 
b
a

 

Như vậy mạch này cho phép chọn Q, Kdch , f0 tuỳ ý không phụ thuộc lẫn nhau. 
Mạch hình 5.28b có một vòng hồi tiếp dương với hàm truyền : 

             Kd = 
( ) 22

0
22

0

0

ω+−3ω+1

ω

SCRSKRC
SKRC

                        (5.69) 

So sánh (5.69) với (5.66) rút ra : 

                          Q = 
K−3

1
 ;      KdCh = 

K−3
3

= KQ          f0 = 
RCπ2
1

. 

 ở đây K và Q phụ thuộc lẫn nhau. Có thể thay đổi Q bằng cách thay đổi K mà 
không ảnh hưởng đến f0 .Chọn K ≠ 3 vì K = 3 thì mạch tự kích. 

-
+

a C           R /a

R                 R

C       C       C

2 C
A

Ba )

U v U r

-
+

R

R

C

C

b )

U v U r

2
R

R /b         b C

H ×n h 5 .2 6 8
C á c  m ạ ch  lọ c  th ô n g   d ả i
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Tham số của mạch lọc Butterworth 
Bây giờ xét một ví dụ 

mạch lọc thông cao 
Butterworth bậc 4 từ hai 
mạch bậc hai một vòng 
hồi tiếp dương (hình 5.26) 
với tần số giới hạn     fg = 
100hz 

Tham số của mạch lọc 
Butterworth cho trong 
bảng 5.1trên. 

Theo (5.58) hàm 
truyền của một khâu lọc bậc hai hình 5.26 có dạng : 

Kd = 
( )
( )

2121
22

122111 ω

1
+⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −1
+

1
+

1
ω
1

+1
=

CCRRSCR
K

CRCRS

K
SU
SU

gg

v

r  

Với mạch lọc Butterworth bậc 4 theo bảng trên sẽ có : 
 a1= 0,7654 ; b1 = 1  ;  a2 = 1,8478 ;  b2 = 1 
Như vậy biểu thức hàm truyền tổng quát của mạch lọc Butterworth bậc 4 sẽ là :                           

..                                Kd= 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ 1
+84781

1
+1⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ 1
+76540

1
+1

22

21

S
,.

SS
,.

S

KK
  

chọn R1= R2=R;  C1=C2=C ; thì khâu lọc sẽ có hàm truyền : 

 Kd = 

2222ω

1
+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −3

ω
1

+1
CRSRC

K
S

K

gg

 

Từ đó a1= 
RC
K

gω
−3

  ; b1= 
222ω

1

CRg
 

Vậy K1= 3-
1

1

b
a

=3-
1
76540,

= 2,2346 

                     R1C1=
765403911002

234623

a

K3

11g

1

,.,..
,

π
−

=
ω
−

     ≈0,001145 = R2C2. 

        Chọn C1=C2=C = 1µF = 10-6 F thì R1=R2 = 6−10

0011450,
=1,145KΩ 

                                                                                        Bảng5.1 
n i ai(P) bi(P) fgi/fg 
1 
2 
3 
 
4 

1 
1 
1 
2 
1 
2 

1,0000 
1,4142 
1,0000 
1,0000 
1,8478 
0,7654 

0,0000 
1,0000 
0,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 
 

1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,2720 
0,7190 
1,3900 
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Chọn R3 = 4 KΩ thì R4= (K1-

1)R3 = 4,94 KΩ 
Tương tự K2= 3- 1,8478 = 

1,1522. 
R1'C1' = 

719010π2

1
=

847817190100π2
15221−3

=
ω
−3

2
12

2

,..,.,..
,

a
K

g
 

Chọn C1' = C2' =C1=C2= C 
=1µF 

R1' = R2' = 2,2 KΩ. 
R4' = R3'(K2-1) = 4.(1,1522-1) = 0,6 KΩ 
Sơ đồ nguyên lý của toàn mạch lọc trình bày trên hình 5.29 

 5.5   Một số mạch tạo hàm phi tuyến trên KĐTT 
Để tạo ra các mạch tạo hàm phi tuyến phải dùng các phần tử phi tuyến trong vòng 

hồi tiếp của KĐTT . Các phần tử phi tuyến thường sử dụng là điôt hoặc tranzisto. 
5.5.1. Mạch khuếch đại loga 

Mạch khuếch đại loga cho điện áp ra tỷ lệ với loga của điện áp vào. Mạch được 
thực hiện như ở hình 5.30.Phần tử phi tuyến dùng ở đây là điôt 5.30a và tranzisto 
hình 5.30b.Xét mạch hình 5.30a.Dòng điôt có quan hệ :  

                                        ID = I0 T

D

U

U

e                                         (5.70) 
Id và UD- dòng qua điôt và điện áp đặt lên điôt; I0 dòng ban đầu ứng với điện áp 

ngược cho phép;UT điện áp nhiệt cỡ   26mV. 

ThayID≈ IR =  
R

Uv  vào (5.70) sẽ có 

                      R
Uv = I0 T

D

U

U

e  

Vì cực P đấu đất nên 

    Ur ≈ - UD hay :
 R
Uv = I0 T

r

U

U

e
−

 

  Ur = - UT.ln
0RI

Uv              (5.71) 

Trong biểu thức trên  tiện nhất là chọn  RI0=1 
    Trong mạch hình 5.30b thì dòng điện qua trangzisto có quan hệ với điện áp: 

Ur

Hình5.28  mạch lọc thông  cao
Burtterworth bậc bốn

+
-Uv

+
-Uv

1,145K                               2,2K

1F        1F 1F        1F

1,145
K 0,94K

4K

2,2K 0,6K

4K

Hình
5.30
Các

mạch
khuếch
đại loga

-
+Uv Ur

D
a)

R
N
P

-
+Uv Ur

b) R
N
P

ID

IE
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        IE = IEbh( 1−T

BE

U
U

e ),  IE báo hiệu-dòng IE trong chế độ bão hoà. 

 Với T

BE

U
U

e >> 1 thì IE ≈ IEbh
T

BE

U
U

e ; IR = 
R

Uv   nên 

                                      Ur ≈ - UBE = -UT ln
Ebh

v

I.R

U
              (5.72) 

     Mạch điện hình 5.30 chỉ làm việc với điện áp vào dương. Khi điện áp vào âm 
mạch hồi tiếp bị ngắt nên không có khuếch đại lôga . Có thể đổi tranzisto n-p-n 
thành p-n-p để đổi dấu điện áp ra . 
5.5.2. Mạch khuếch đại đối loga(nâng lên hàm mũ). 

Mạch hình 5.31 là các mạch khuếch đại đối loga .Dễ dàng nhận thấy rằng  
ở mạch hình(5.31a) thì   
                                             

UR = - RI0 
T

V

U

U

e        (5.73) 
ở mạch hình (5.31b) 

Ur ≈-RIbh 
T

V

U

U

e         (5.74) 
Ký hiệu của mạch KĐ loga và 
đối loga tương ứng như hình 
5.32a và 5.32b 

 
5.5.3. Mạch nhân tương tự và mạch luỹ thừa. 
       Mạch nhân được định nghĩa là mạch có tín hiệu ở đầu ra Z của nó tỷ lệ với tích của tín 
hiệu ở 2 đầu vào X và Y,tức Z = k . X . Y với k - hệ số tỷ lệ hay hệ số truyền của của mạch 
nhân . Bộ nhân lý tưởng có các trở kháng vào ZVX và ZVY = ∞ , trở kháng ra ZR = 0 hệ số 
truyền đạt k là một hằng số. Mạch 
nhân tương tự có ký hiệu như ở hình 
5.33a . Mạch nhân có thể thực hiện 
theo phương pháp chia thời gian, 
dùng khuếch đại loga và đối loga, 
hoặc thay đổi hỗ dẫn của tranzisto  ở 
đây ta xét hai phương án dùng 
khuếch đại loga và đối loga: 

Hình 5.33b là mạch nhân tương tự xây dựng trên khuếch đại lôga và đối lôga. Đầu 
ra của hai mạch loga là ln1 và ln2 tương ứng là   α1 2V21V UU ln,ln α  .ở đầu ra của 

Hình 5.31
Các mạch khuếch đại đối loga

Ur Uv Ur

-
+

R

N
P

b)

-
+

a)
R

N
P

ID

Uv

Hình 5.31
Các mạch khuếch đại đối loga

ln

a)
Vr UU lnα=

exp

a)
VU

r eU α=

K
+

ln

ln
ln

a)
b)

UV1

UV2 Ura

Hình 2.33.Mạch nhân tương tự
a)Ký hiệu b) Thực hiện trên KĐ loga và đối loga

Y

Z
X
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mạch tổng là  lnUV1+lnUV2=ln(UV1.UV2)(chon α1=α2=1);ở đầu ra  của khuếch đại  
đối loga sẽ được phép nhân:       

 
                        Ur = 2V1V

UU UKUKe 2V1V .).ln( =                                    (5.75) 
     Mạch này có lấy loga nên chỉ nhân với các tín hiệu dương UV > 0. Vi mạch nhân 
4200 thực hiện theo sơ dồ này. 

Mạch nhân thực hiện theo nguyên lý biến đổi hỗ dẫn  của tranzísto như sau:  
Trong Tranzisto lưỡng cực có quan hệ : 

                                   S = 
BEdU

dIc
= IC /UT                              (5.76) 

Quan hệ này là tuyến tính khi dòng colectơ nhỏ hơn 0,1mA . Sử dụng (5.76) để 
thực hiện phép nhân trên khuếch đại vi sai như sau:  

Khi tín hiệu vào X đưa đến đầu vào của khuếch đại vi sai thì ở đầu ra là  Z = K. X 
,với K là hệ số khuếch đại của khuếch đại vi sai . Tín hiệu thứ hai là Y đưa đến điều 
khiển dòng tĩnh colectơ của tranzisto , dòng này thay đổi làm hệ số khuếch đại biến 
đổi theo nên : 

             Z = K . X . Y. 
Đấu hai đầu của mạch nhân với nhau thì UX = Uy nên được mạch luỹ thừa bậc hai. 
                      UZ =  KUX

2              (5.77) 
5.5.4. Mạch chia và mạch khai căn 

Mạch chia cũng có thể xây dựng theo các nguyên tắc sau: 
 - Chia theo nguyên tắc nhân đảo. 
 - Chia bằng cách biến đổi hỗ dẫn.  
 - Chia bằng mạch loga và đối loga. 
Mạch chia theo nguyên tắc nhân đảo có sơ đồ nguyên lý trên hình 5.34. 

Mạch hinh 5.34a-mạch chia thuận: ở  đầu ra của bộ 
nhân tức đầu vào đảo của KĐTT có UN = K.UX.UZ , ở 
cửa thuận P có UY = UP . Theo tính chất của KĐTT thì 
UN = UP  nên   KUXUZ = Uy  .từ đó  ta có: 

         URa = UZ = 
Uy

KUX
    5.78) 

Mạch hình 5.34b-mạch chia đảo có quan hệ : 

  UP = 0 = UN =  
KU U UyX Z. −

2
;  

                                                 từ đó ta có: UZ = 
Uy

KUX
        (5.79) 

Trong các biểu thức (5.78) và (5.79) UY có đấu tuỳ ý , còn UX luôn dương . 

_
+

K>0
UX

UY

UZ

a)

_
+

K>0
UX

UZ

b)

Hình 3.34.Các mạch chia
lập từ mạch nhân đảo

UY

R     R
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Nếu UX < 0 thì hồi tiếp qua đầu 
bộ nhân về là hồi tiếp dương 
nhanh chóng đưa KĐTT vào trạng 
thái bão hoà sẽ gây méo lớn.Nếu 
K < 0 thì UX phải âm .     

  Hình 5.35a là ký hiệu của 
mạch chia, hình 5.35b là mạch 
chia xây dựng đơn giản trên mạch loga và đối loga. 
    Theo sơ đồ này,tương t−l như 5.5.3 sẽ có: 

                         Ur = ( )
2V

1V2V

1V

2V1V

U

UU

U
Ln

eLnULnUe ==−  

Hình 5.36 là các mạch khai căn. Chúng được thực hiện bằng cách mắc vào mạch 
hồi tiếp mạch luỹ thừa . 

Mạch hình 5.36a là mạch khai căn không đảo, điện 
áp đầu ra của mạch nhân là  UV = K.Ur

2 . Điện áp này 
đưa tới đầu không vào đảo nên : 

Ur = 
K
UV

        với  UV >0               (5.80) 

Mạch 5.36b là mạch khai căn không đảo  

Ur = 
U
K

v    với  UV < 0                  (5.81) 

 
5.5.5.Mạch so sánh tương tự. 

Mạch so sánh có nhiệm vụ so sánh một điện áp vào UV với một điện áp chuẩn 
UCh.Trong mạch so sánh,tín hiệu vào  tương tự sẽ được biến thành tín hiệu ra dưới 
dạng mã nhị phân,nghĩa là sẽ có mức ra là thấp (L) hoặc cao(H).Bộ so sánh thực hiện 
trên khuếch đại thuật toán  làm việc ở chế độ bão hoà nên các ra thấp và cao chính là 
các mức dương  và âm của nguồn.(ở những bộ so sánh chuyên dụng thì hai mức này 
ứng với các mức logic). 

a)Đặc tuyến truyền đạt củ bộ so sánh: 
ở một bộ so sáng lý tưởng (hình 5.37a)thì tín hiệu vào và ra có quan hệ : 
 
               UP-UN>0→Ura =Ura CAO=UrH 

                                                                                                       (6.82) 
              UP-UN<0→Ura =Ura TH¢P=UrT 
Nếu UP=UN thì điện áp ra của bộ so sánh lý tưởng bằng không.Nếu điện áp vào 

khác nhau thì bộ so sánh sẽ ở trạng thái bão hoà và điện áp ra sẽ ở mức cao hoặc 
mức thấp.Như vậy đặc tuyến truyền đạt lý tưởngr sẽ có dạng hình 5.37b. 

K
-

ln

ln
ln

a)
b)

UV1

UV2 Ura

Hình 2.35.Mạch nhân tương tự
a)Ký hiệu b) Thực hiện trên KĐ loga và đối loga

Y

Z
X

_
+

K>0

UX

UV

Ur

a)

_
+

K>0
UX

Ur

b)

Hình 3.36.Các mạch
khai căn

UV

R     R
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Mạch so sánh thực tế có hệ số truyền đạt hữu hạn trong miền khuếch đại và có 
điện áp lệch không U0 cỡ  mV  nên đặc tuyến truỳên đạt thực tế có dạng như ỏ hình  
6.37c.Để có độ chính xác cao cần có mạch bù không. 
b)Bộ so sánh không có trễ. 

ở bộ so sánh hình 5.38a ,điện áp cần so sánh và điệ áp chuẩn  đưa và hai cửa khác 
nhau.Có thể đưa hai  hai điện 
áp vào cùng một cửa như ở 
hình 5.38b qua hai điện trở 
R1,R2 để tạo  các dòng cửa vào 
.Điện áp vào hiệu  bằng không  
nếu dòng vào bằng nhau và 
ngược dấu,tức là:  

UV/R1=- UCh/R2 
Trong cả hai trường hợp đều có thể đổi chỗ cho nhau. 
   Nếu chú ý đến điện áp lệch không đầu vào thì điện áp vào tương ứng với  mức 
chuyển trạng thái của mạch so sánh  ở sơ   đồ a) là: 
                           UV=UCh +U0 
   và ở sơ đồ b là: 

                           N
2

0Ch

1

0V I
R

UU
R

UU
=

−
+

−
    , do vậy 

                          1N
2

1
0Ch

2

1
V RI)

R
R(1UU

R
RU +++−=                                  (6.83) 

     c)Bộ so sánh có trễ.  
     Thông thường trên đầu vào của bbộ so sánh ngoài tín hiệu thường có nhiễu nên 
khi điên áp vào ở mức  gần với mức chuyển trạng thái của bộ so sánh thì điệnáp 
nhiễu có thể làm cho bộ so sánh lật trạng thái liên tục,do vậy mức tín hiệu ra không 
xác định.Để loại trừ khả năng đó người ta mắc một mạch  hồi tiếp dương .Khi hồi 
tiếp dương đủ lớn sao cho  hệ số truyền vòng K.β>1 thì  
mạch so sánh làm việc như một trigơ (xemĐ.8.4 chương 8).Có hai sơ  đồ so sánh loại 
này là mắc đảo và mắc không đảo. 

       Hình 5.39a là bộ so sánh mắc đảo.Ơ đây hồi tiếp dương từ đầu ra qua bộ 
phân áp R1-R2 quay trở lại đầu vào. Khi Uvcó giá trị âm lớn thì điện áp ra Ur = Urmax 
= UrH, lúc đó cửa vào thuận có điện áp: 

                                           21

1
maxmax .

RR
R

UU rp +
=             (5.84) 

Nếu tăng Uv thì lúc đầu Ur = const, nhưng khi Uv = Upmax thì bộ so sánh chuyển trạng 
thái từ Urmax sang Urmin , nghĩa là: 

                                                 Ur = Urmin = UrL 

 

a) b)
Hình 6.38 Bộ so sánh trên KĐTT  không có trễ

UP

UCh

U0

Ur
UV
Uch

R2

U0

Ur
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Lúc này điện áp hồi tiếp  về cửa thuận. 

21

1
minmin .

RR
R

UUU rpp +
==

                    (5.85) 
Tiếp tục tăng Uv thì điện áp 

hiệu Ud = Up -Uv càng âm, làm 
cho tín hiệu ra giữ nguyên mức 
Urmin (xem hình 5.38b), ở trạng 
thái này điện áp đặt vào cửa 
thuận Up có giá trị nhỏ, do đó 
nếu giảm Uv thì mạch không 
chuyển trạng thái ở Upmax mà 
chuyển trạng thái ở Upmin. Do 
đó ta có đặc tuyến truyền đạt 
tĩnh có trễ trên hình 9.38b. 

Điện áp vào trễ Utr được xác định bởi: 
   Utr = Upmax - Upmin                                          (5.86) 
Thay (5.84) và (5.85) vào (5.86) ta có: 

 )UU(K)UU(
RR

RU minrmaxrhtminrmaxrtr −=−
+

=
21

1         (5.87) 

Các điện áp nhiễu có biên độ nhỏ hơn điện áp trễ, không có khả năng làm cho bộ 
so sánh lật trạng thái. 

Điện áp trễ phải chọn đủ lớn đảm bảo điều kiện Kv = Kht.K0>1để mạch có thể lật 
trạngthái được. Lúc này mạch 
sẽ tự dao động, sau khi lật 
trạng thái nó chuyển sang làm 
việc ở chế độ bão hoà. 

Với sơ đồ so sánh 
thuËn(h.5.40a), nếu Uv>0 thì Ur 
= Urmax = UrH, khi giảm Uv điện 
áp ra giữ nguyên giá trị này cho 
đến khi Up = 0(vì cửa đảo nối 
đất) tức: 

 0
21

2

21
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=
+

+
+

=
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R
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R
.UU

v

maxrp

 

a)

UrL

UV

lý tưởng

UPmax

     Thực tế

b)

0

Hình 6.39 Bộ so sánh trên KĐTT   có trễ
mắc đảo

Ur

UV

UrH
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Utr
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lý tưởng
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Thực 
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0

Hình 6.40 Bộ so sánh trên KĐTT   có trễ mắc thuận

U r

UV
UrH 

U vmi
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Từ đó suy ra điện áp vào ứng với sự lật trạng thái từ mức cao sang mức thấp: 

               
2

1
maxmin1 .

R
R

UUU rvv −==                       (5.88) 

Nếu tiếp tục giảm Uv thì Ur = Urmin = UrL giữ nguyên không đổi. 
Ngược lại, nếu tăng Uv thì lúc đầu Ur = Urmin = const, lúc này  
  

21

2

21

1

RR

R
.U

RR

R
.UU

v

minap

+

+
+

=

                  
                         (5.89)  

 
    Nếu tăng Uv sao cho Up 
= 0 thì mạch lại chuyển 
trạng thái. 

Cho (5.89  ) bằng 
không, suy ra  

min
2

1
max2 rvv U

R
RUU −==

     (5.90) 
      Đây chính là điện áp vào ứng với sự chuyển trạng thái của bộ so sánh từ mức 
thấp lên mức cao(xem hình 5.40b). 
      Các mạch so sánh có trễ trên đây thường được dùng để biến đổi điện áp vào hình 
sin thành điện áp ra dạng xung có biên độ xác định. Hình 5.41 minh hoạ ứng dụng 
đó. 
 
 
 
 

 

                        
                          

   Hình 5.41 a)Đồ thị thời gian
điện áp vào và điện áp ra của
bộ so sánh có   trễ mắc đảo b) .
.             mắc thuận

U

t

U

t

Upmax

Upmin

Uvmax

Uvmin

Uv               Ur

Uv               Ur

a)

b)
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Chương 6  

Tạo dao động hình sin 
6.1 Khái niệm chung . 

Các dao động hình sin (hay còn gọi là dao động điều hoà) có tần số từ vài hz 
đến hàng ngàn Mhz được sử dụng rộng rãi trong các máy thông tin, máy đo lường, 
các thiết bị y tế vv...Đó là các máy phát sóng được thiết kế ở các dải sóng khác nhau 
với mục đích sử dụng tương ứng. 

 Các dao động hình sin có thể được tạo ra theo ba phương pháp sau đây: 
- Tạo dao động hình sin bằng một hệ tự dao động gần với một hệ bảo 

toàn tuyến tính. 
- Biến đổi một tín hiệu tuần hoàn từ dạng không phải hình sin về dạng 

hình sin 
- Dùng các bộ biến đổi tương tự - số (AD), số - 

tương tự (DA)  
 Trong chương này chỉ xét nguyên lý các mạch 

làm việc theo phương pháp thứ nhất là các mạch 
thông dụng hơn cả. Tuy nhiên trước tiên tìm hiểu 
qua về nguyên lý xây dựng các mạch theo phương 
pháp thứ hai và thứ ba. 

   Phương pháp thứ hai thường được sử dụng trong các máy phát sóng đa  chức 
năng : tạo ra dao động dạng xung vuông, xung tam giác, dao động hình sin, thậm chí 
cả tín hiệu điều chế.  

Một sơ đồ khối dạng này trình bày ở hình 6.1 ở đây mạch tích phân I và Rơle 
R tạo thành một hệ tự dao động cho ra xung vuông và xung tam giác. Xung tam giác 
qua bộ biến đổi F được biến thành dao động hình sin. Nhược điểm của dao động 
hình sin này là có độ méo phi tuyến lớn hơn so với trường hợp 1. 

Phương pháp thứ ba tạo ra dao động hình sin nhờ sử dụng kỹ thuật số (Hình 
6.2a) .TX là bộ tạo xung nhịp , C là bộ đếm thuận nghịch dùng để mở theo thời gian 
giá trị tức thời của đối số , DFC - bộ biến đổi số - hàm để tạo các giá trị của dao 
động hình sin ở dạng số , DAC - bộ biến 
đổi số - tương tự biến đổi tín hiệu số ở đầu 
ra của mạch DFC sang dạng tương tự là 
dao động hình sin. 

Độ méo của dao động hình sin ở đây 
phụ thuộc vào số mẫu K được lấy trong 
một chu kỳ. (hình 6.2b).Số lượng lấy mẫu 
K càng lớn thì độ méo càng nhỏ , độ chính 
xác càng cao. 

I

F

R
Hình 6.1Sơ

đồ khối
máy phát
sóng đa

chức năng

 

t

x(t)

b)

Tx DFCC DAC

a)

Hình 6.2
a)Sơ đồ khối TDD
hình sin trong KT số
b)Đồ   thị  xấp  xỉ
dao động hình sin
bằng các
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 Bây giờ ta  xét phương pháp thứ nhất là phương pháp thông dụng nhất.Một hệ 
dao động tự kích gần với một hệ bảo toàn năng lượng có phần tử khuếch đại đơn 
hướng K và mạch hồi tiếp dương β như ở hình 6.3 

Một hệ như vậy có quan hệ(xem hồi tiếp rong khuếch đại -chương 4) :   
     

 Kβ = 
β−1 .K

K
                     (6.1) 

Trong đó K là hệ số khuếch đại của phần tử 
khuếch đại (đơn hướng), β hàm truyền đạt phức của 

mạch hồi tiếp , Kβ là hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại có hồi tiếp(xem 4.2.2). 
Từ (6.1) dễ dàng nhận thấy khi : 

                      Kβ = 
)k(j

eK β
ϕ+ϕ

β  = 1     (6.2) 

thì Kβ = ∞  ,mạch  ở trạng thái tự kích ,sẽ là một mạch tạo dao động. 
Điều kiện (6.2) có thhể viết cụ thể hơn 
   1=βK                                                         (6.3) 

    ϕK + ϕβ = 2Kπ                                    (6.4) 
Điều kiện (6.3) và (6.4) gọi tương ứng là điều kiện cân bằng biên độ và cân bằng 

pha. 
Về mặt vật lý hệ hình (6.2) là một hệ tự dao động khi phần tử khuếch đại K bù 

đủ năng lượng tổn hao trong vòng hồi tiếp (điều kiện cân bằng biên độ) và bù đúng 
lúc (điều kiện cân bằng pha). Nếu điều kiện cân bằng pha (6.4) chỉ đúng cho một tần 
số thì dao động tạo ra sẽ là dao động hình sin của tần số đó. 

Quá trình tạo dao động hình sin gồm ba giai đoạn như sau: 
Khi ta đóng nguồn một chiều cho mạch thì ở đầu vào của mạch khuếch đại sẽ 

xuất hiện rất nhiều các thành phần hài do đột biến nguồn. Chúng được khuếch đại và 
qua mạch hồi tiếp dương để trở lại đầu vào. Lúc này các thành phần có biên độ rất 
nhỏ. Thành phần tần số thoả mãn điều kiện (6.4) sẽ được tăng đần về biên độ . Giai 
đoạn này gọi là giai đoạn tự kích hay phát sinh dao động . 

Giai đoạn thứ hai là giai đoạn thiết lập dao động : biên độ của dao động tăng 
dần. Trong giai đoạn này biên độ và tần số của dao động dần tiến về giá trị ổn định . 
Đây là quá trình quá độ diễn ra trong mạch.  

Giai đoạn thứ ba là giai đoạn xác lập dao động , biên độ và tần số của dao động 
có giá trị ổn định. 

Các mạch tạo dao động hình sin dạng này có thể là thuần kháng LC ghép biến 
áp, ghép phân áp điện cảm (biến áp tự ngẫu) , hoặc phân áp điện dung , có thể là dao 
động RC. Lần lượt sẽ xét nguyên lý làm việc của chúng. 
 6.2 Tạo dao động hình sin LC ghép hỗ cảm. 
       Mạch tạo dao động loại này có một hệ thống chọn lọc (hệ thống các khung cộng 

  K

  β

Hình 6.3 Sơ đồ
khối hệ dao
động tự kích
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 hưởng LC) mắc ở mạch ra hoặc mạch hồi tiếp. Phần tử khuếch đại K có thể là đèn 
điện tử, tranzsto, khuếch đại thuật toán. 
  Xét sơ đồ hình 6.4 với phần tử khuếch đại là 
khuếch đại thuật toán mắc không đảo ; Mạch 
hồi tiếp là hệ cộng hưởng LC , hồi tiếp thực 
hiện qua đại lượng hỗ cảm M(ghép biến áp ) 
. 
( 21LLkM = ,0≤   k ≤ 1,L1vµ L2 là điện cảm 

tương ứng  của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp   ).ở 
đây phần tử khuếch đại là khuếch đại thuật toán  mắc không đảo,hệ thống cộng 
hưởng là khung cộng hưởng song song LC,điện áp hồi tiếp lấy trên cuôn thứ cấp,các 
dấu (*) chỉ các cực  cùng tên để đảm bảo hồi tiếp dương.Hệ số khuếch đại của mạch 
khuếch đại là:                                         

   *
** )()(

K
R

R1K
1

R

RR1K

U

U

U

U

U

U
K

1

1

1

11

P

ra

N

ra

V

ra =
−

+=
+−

====                        

Vì trở kháng ra 
của KĐTT nhỏ nên mắc 
thêm điện trở R giảm ảnh 
hưởng trở kháng ra nhỏ 
của KĐTT đến trở kháng 
sóng ρ của mạch cộng 
hưởng LC. Điện áp hồi 

tiếp :    uht = 11 uβu
L
M

=                             

             (6.5) 
 M - đại lượng  hỗ cảm,    L - Điện cảm của khung dao động  

                        ura = K*uht                                             (6.6) 
Tại nút 1 phương trình định luật kiếc khốp 1 là :  

 0dtu
L
1

dt
duC

R
uu

1
1r =∫−−

− 1                        (6.7) 

Thay (6.5) và (6.6) vào (6.7) được phương trình vi phân : 

                        0uω
dt

duα2
dt

ud
r

2
0

r
2

r
2

=++                                                     (6.8) 

       Trong đó   α = 
RC

K
2
β−1 ∗

  là hệ số suy giảm ;  ω0 = 
LC
1

    Tần số cộng hưởng  

riêng của khung dao động LC. 
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Hình 6.2.Mạch TDĐ ghép hỗ cảm
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Hình 6.5
a)Tạo dao động ghép biến áp  mắc emitơ chung
b) Tạo dao động ghép biến áp mắc bazơ chung
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Dạng phương trình (6.8) là một phương trình vi phân đặc trưng cho một hệ dao 
động tự do nói chung . Riêng đối với mạch hình 6.3 trong trường hợp tổng quát nó là 
một phương trình vi phân phi tuyến vì K* phụ thuộc vào chế độ làm việc của phần tử 
khuếch đại. 

Nghiệm của 6.8 có dạng : 

                          ura = ( )teU 22
0

t
0ra α−ωα− cos                (6.9) 

Với ba giai đoạn diễn ra trong mạch tạo dao động thì : 
- ở giai đoạn tự kích dao động phải có biên độ t

0ra eU α− tăng dần, nghĩa là  α < 

0  ,     βK > 1 . Như vậy khi tự kích phần tử khuếch đại cần bù năng lượng lớn hơn 
phần năng lượng tổn hao trong vòng hồi tiếp dương. 

- ở giai đoạn hai là giai đoạn quá độ ,α giảm dần tiến tới giá trị = 0. 
- ở giai đoạn ba α = 0, biên độ và tần số cả dao động được xác lập . 
Nếu α > 0  thì mạch không thể tự kích. 
Tương tự như mạch hình 6.4 là các mạch hình 6.5a,b dụng tranzisto lưỡng cực 

mắc theo sơ đồ emitơ chung và bazơ chung.Hình 6.5a mắc emitơ chung, tranzisto 
đảo pha tín hiệu từ đầu vào đến đầu ra nên hệ số hồi tiếp β sẽ có giá trị âm, tức là M 
nhận giá trị âm. còn ở mạch hình 6.5b thì tranzisto mắc bazơ chung nên tín hiệu 
không đảo pha từ đầu vào đến đầu ra, hệ số hồi tiếp dương nên M cũng dương tương 
tự như hình 6.4. 
6.3 Tạo dao động hình sin kiểu ba điểm. 

     Mạch tạo dao động LC có thể có ba điểm nối giữa hệ thống chọn lọc và 
phần tử khuếch đại. Lúc này phần hồi tiếp dương được thực hiện qua bộ phân áp 
điện dung hoặc điện cảm. Đầu tiên xét nguyên lý chung như sơ đồ hình 6.6 (sơ đồ 
rút gọn không biểu diễn mạch cấp nguồn).Trong đó Z1, Z2, Z3  là các phần tử của hệ 
cộng hưởng nối tiếp theo mạch vòng với  

 Z1 = r1 + jX1      
 Z2 = r2 + jX2      
 Z3 = r3 + jX3                                                                
ri - điện trở tổn hao của tổng trở Zi, Xi có thể  âm 

hoÆcd−¬ng                                                                                                                
tuỳ theo tính chất của Zi và luôn thoả mãn: 

                   ri << Xi                     (6.10)                                              
Theo ( 4.28 )’ thì hệ số khuếch đại của mạch  sẽ là                                  

               K = - S . Zt                    (6.11) 
Trong đó Zt là trở kháng mạch  tải của mạch khuếch đại :  

Zt ≈ Z3 // (Z1+ Z2) = Z3 = 
( )Z Z Z

Z Z Z
3 1 2

1 2 3

+
+ +

                         (6.12) 

Hệ số truyền của mạch hồi tiếp: 

 Hình 6.6 Sơ đồ TDĐ
   ba điểm tổng quát

 Z1

                           Z3

Uht Z2

Ura
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21

2

ra

ht

ZZ

Z

U

U

+
≈=β                                                   (6.13) 

Điều kiện (6.2) sẽ là  

 
( )

( ) 1
ZZZ

ZZ

ZZ

Z

ZZZ

ZZZ
K

321

32

21

2

321

213 =
++

−=
+++

+
−=β .

)(
 

Kết hợp điều kiện (6.10) sẽ được  

 1
XXXjrrr

XX
SK

321321

32 =
+++++

≈β
)(

 

Như vậy thì 
                                  X1+X2+X3 = 0                        (6.14) 

                              1
rrr

XSX

321

32 =
++

                        (6.15) 

 (6.14) và (6.15) tương ứng là điều kiện cân bằng pha và cân bằng biên độ. Từ 
(6.15) suy ra X2 và X3 phải cùng tính (cùng dấu)cảm hoặc cùng tính dung. Kết hợp 
với (6.14) thì X1 phải khác dấu với X2 và X3 . 

 
Như vậy có hai loại mạch ba điểm tổng 

quá hình 6.7 là: 
- Mạch ba điểm điện cảm(hình 6.7.a)hay 

mạch Harley 
 X2, X3 > 0 ; X1 < 0  
- Mạch ba điểm điện dung(hình 

6.7.b)hay mạch Collpid 
 X2, X3 < 0 ; X1 > 0  
Hình 6.8 làmột mạch tạo dao động ba điểm  điện cảm (sơ đồ Hartley) mắc 

emitơ chung. ở đây     
           X3=XCE= ωL1 > 0  
  X2 = XBE = ωL2 > 0 

 X1 = XCB = 0<
ω
1

−
C

 

        Hệ số hồi tiếp n
L
L

U
U

CE

BE −=−=−=β
1

2        

(6.16) 
Tần số cộng hưởng bằng tần số của dao động tạo 

ra thoả mãn (6.14) là: 
  

a) b)

Hình 6.7.Sơ đồ tổng quát mạch TDĐ 3
điểm a)điện cảm b) điện dung

+Ucc

Rc  R1

CE RE R2

 L1   C
E
 L2
         B

Hình 6.8Mạch ba điểm
điện cảm mắc Emitơ

h
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                    fd ® = fCh =  
C)LL( 21+π2

1
                        (6.17) 

 
Tại tần số cộng hưởng trở kháng tải Zt sẽ là : 

 Ztc h  = p2 Rt® //  
2
11

n
h e                                    (6.18) 

Hệ số khuếch đại: 

 K = - S . Ztc h = - ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

2
112

11

21

n
h//RtdP

h
h e

e

e                    (6.19) 

Trong đó p là hệ số ghép tranzisto vào mạch cộng hưởng 

             p = 
21

1
+ LL
L

                                               (6.20) 

              
h
n

e11
2  - trở kháng vào của tranzisto phản ánh vào khung cộng hưởng . 

            S=g21hỗ dẫn của tranzisto. 
Thay (6.16) và (6.19) vào điều kiện (6.2) sẽ được : 
        (1+n2)h11e + n2Rt® - nRt®h21e ≤ 0            (6.21) 
Trong biểu thức dấu " < " ứng với giai đoạn quá độ ( khi Kβ > 1 ); dấu " = " 

ứng với giai đoạn xác lập dao động. 
Thường n << 1 nên (6.21) có dạng : 

 0≤1+−
11

21

11

2
td

td R
eh
ehn

eh
Rn                          (6.22) 

Giải (6.22) với dấu "=" tìm được hai giá trị của n là n1 và n2 : 

 
Rtd
hhh

n ee
,

11
2

2121
21 −⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
2

±
2

=                        (6.23) 

Giá trị của n nằm trong khoảng:  n2 < n < n1 thì mạch sẽ dao động . 
Khi dao động đã xác lập thì n nhận giá trị n1 hoặc n2 . 
Hình 6.9a  là mạch dao động ba điểm điện dung ( Collpid) mắc emitơ chung. 
ở đây   X1 = XCB = ωL > 0 

             X2 = XBE = 0<
ω
1

−
2C

 

             X3 = XCE = 0<
ω
1

−
1C

  

Tương tự như sơ đồ ba điểm điện cảm, ở đây  
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 K = - g21eZtc h =  - ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

2
112

11

21

n
h//Rtdp

h
h e

e

e             (6.24) 

 β = - 
C
C

1

2
= - n                          (6.25) 

Điều kiện (6.2) sẽ là :  

          0≤1+−
11

21

11

2

e

e
h
h

.nRtd
eh

Rtdn                         (6.26) 

Biểu thức (6.26) cũng là (6.22) nên mọi kết luận về n tương tự như đã xét. 
Tần số của dao động tạo ra sẽ là: 

           fd ® = fCh = 

21

21

+
π2

1

CC
CC

L
                                   (6.27) 

Một dạng mạch Collpid trình bày trên hình 6.9b gọi là mạch Clapp. 
Khác với mạch ở 

hình 6.8a, ở mạch Clapp 
hình 6.8b thì  

XCB = X1= ωL - 
Cω
1

 

       Để thoả mãn điều 
kiện cân bằng pha thì tại 
tần số dao động nhánh 
LC phải mang tính chất 
điện cảm  

ωd® L > 
C

1

dd .ω
. 

    Hệ số ghép giữa 
tranzisto và hệ thống cộng hưởng ( lập bởi L và Ctđ). 

  p = 
1

=
C
C

U
U td

td

CE  

Trong đó   
CCCCtd

1
+

1
+

1
=

1

21
 

Thường chọn  C <<C1, C2 nên Ct® ≈ C . Vì vậy p ≈
C
C1

<< 1 ; Nghĩa là 

Tranzisto được ghép rất lỏng vào khung cộng hưởng nên điện dung ký sinh ở đầu 

+Ucc

Cn

R2
RE

       C
E

R1

C1
C2
L

C
E

B

+Ucc

R1

R2

RE          CE

R1

C1
C2        L
            C

C

E

B

     Rc      Cr

CV

a)                                                      b)

Hình 6.9  a) mạch dao động 3 điểm điện dung
                b) mạch dao động 3 điểm điện dung Clapp
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vào và đầu ra của nó rất ít ảnh hưởng đến khung cộng hửơng. Tần số của dao động 
tạo ra là:  

 fd ® ≅ fc h  = 
LC2

1

LC2

1

td π
≅

π
                        (6.28) 

Phân tích điều kiện (6.2) như đã làm ở trên xác định được  

 n1,2 = 
2

121
2

2121 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
2

±
2 C

C
Rtd
hhh eee    (6.29) 

Giả sử với mạch 6.6a có các tham số : 
 L = 25µH;   C1 = 1nF ;  C2 = 100nF ; h21 e = 100 ; h11e = 12,5kΩ. 
Hãy kiểm tra với hệ số phẩm chất Q =80 xem mạch có dao động được hay 

không. 
 Điều kiện cân bằng biên độ  

 
( )

1≥
+1+

≈β
2

11
2

11

nehRn
eh.nRK

td

td                        ( 6.30) 

Điều kiện này tương tự như (6.21) 

 n = β = 2−

2

1 10=010=
100
1

= ,
C
C

 

 Ct® = nF.
CC

CC
1≈

100+1
1001

=
+ 21

21  

 Rt® = Ω===== −

−
kQ

Ctd
LQ

r
65,1280.10.2580.

10.1
10.25.. 3

9

62
ρρ

 

Thay vào vế phải của (6.30) 

 0121≈
50012+1265010

106501210
=β

4−

22−
,

..
.,.K  

Điều kiện tự kích về biên độ là thoả mãn. Còn điều kiện cân bằng pha  thoả 
mãn tại tần số: 

fd ® = fc h = 
250π2

10
=

1010250π2

1
=

π2
1

=

+
π2

1 6

9−3−

21

21 ..LCtd
CC

CCL
 

≅ 0,010065.106 Hz = 10,065KHz ≈ 10 kHz 
 

6.4Tạo dao động thạch  anh 
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Cho đến nay các mạch tạo dao động thạch anh vẫn được sử dụng rộng rãi trong 
các mạch điện tử để tạo ra dao động chuẩn có độ ổn định tần số cao. 

 Trước hết xét xem tại sao cần dùng thạch anh trong mạch tạo dao động.Như trên 
đã nói, nếu điều kiện cân bằng pha được thực hiện ở một tần số ωdđ thì sẽ tạo ra được 
dao động hình sin tần số đó. Trong thực tế có nhiều nguyên nhân làm thay đổi các 
thông số quyết định tần số của mạch ( nhất là thông số điện cảm). Các thông số đó 
có thể liệt kê như : nhiệt độ, độ ẩm, biến dạng cơ học, thay đổi nguồn một chiều , lão 
hoá thông số các linh kiện.vv...Ta gọi chúng là các tác nhân gây mất ổn định.Như 
vậy điều kiện cân bằng pha sẽ là : 

                              ϕk (m,ω) + ϕβ (n,ω) = 0               (6.32) 
Argument (pha) của hệ số khuếch đại điện áp ϕk  và hàm truyền đạt phức của 

mạch hồi tiếp dương ϕβ là hàm của biến tần số ω và của các tác nhân gây mất ổn 
định tần số, đặc trưng bởi tham số m trong mạch khuếch đại và n trong mạch hồi 
tiếp. 

Vi phân toàn phần biểu thức (6.32) rồi tìm ra số biến thiên của tần số dω sẽ nhận 
được 

                         

ω

∂ϕ
+

ω
∂ϕ

∂

∂ϕ
+

∂
∂ϕ

=ω
β

β

dd

dn
n

dm
md

k

k

    (6.33) 

Từ (6.33) ta thấy có thể dùng một số nhóm biện pháp để giảm dω , tức là tăng độ 
ổn định tần số của các mạch tạo dao động. 

Nhóm thứ nhất nhằm giảm chính các nguyên nhân gây mất ổn định bằng cách  
 - Dùng nguồn ổn áp  
 - Dùng các linh kiện có độ ổn định nhiệt cao 
 - Dùng các linh kiện với dung sai nhỏ 
 - Dùng các phần tử ổn định nhiệt 
 - Mắc tầng đệm ở đầu ra của mạch tạo dao động để giảm ảnh hưởng của tải 

tới mạch tạo dao động. 
Nhóm thứ hai giảm sự biến thiên của góc pha khi các tham số của mạch thay đổi, 

tức là giảm 
m

k
∂
∂ϕ

 và giảm 
n∂

∂ϕβ  bằng cách chọn các sơ đồ nguyên lý thích hợp. 

Nhóm các biện pháp thứ ba nhằm tăng mẫu số của (6.33) tức là tăng tốc độ biến 

thiên của góc pha theo tần số-giá trị của 
ω
ϕ

d
d

 càng lớn càng tốt. 
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Dễ dàng nhận thấy được rằng, với một hệ thống cộng hưởng có hệ số phẩm chất 

Q thì tại tần số cộng hưởng  
0

ω=ω ω
2

−≈
ω
ϕ

0

Q
d
d

. Như vậy cần tăng hệ số phẩm chất Q 

để tăng độ ổn định tần số của mạch tạo dao động .Như  đã xét ở chương 1 (1.6) thạch 
anh tương đương với một khung cộng hưởng có hệ số phẩm chất Q cực lớn. Vì vậy 

độ ổn định tần số tương đối 
∆f
f0

của mạch tạo dao động thạch anh đạt 10-6 ÷ 10-8 

,trong khi đó các dạng dao động đã xét không vượt quá 10-3 ÷ 10-4 . 
Người ta chế tạo các loại thạch anh có tần số từ 1Khz đến 100MHz.Hình 6.10 là 

một số dạng mạch tạo dao động hình sin dùng thạch anh.Mạch hình 6.10a là mạch 
tạo dao động ba điểm  điện dung Clapp đã xét. Nhánh có mắc thạch anh làm việc 
tương đương với một điện cảm, nghĩa là dao động tạo ra có tần số fd ®  thoả mãn điều 
kiện  

                                      Fq < fd ® < fP. 

                     .L
C tddd

sdd
ω<

ω
1

                                       (6.34) 

Trong đó Ltđ - điện cảm tương đương của thạch anh . Ngoài ra còn phải có  
            Cs <<C1, C2                                                          (6.35) 
Thực tế tần số dao động tạo ra gần bằng tần số cộnh hưởng song song fdđ ≈fP. 
Hình 6.10b là mạch ba điểm điện cảm khi tần số dao động  fd ® thoả mãn điều 

kiện              fq < fd ® < fP 

lúc đó :  Z1 = ZBC = - j 0<
ω
1

Cdd
 

  Z2 = ZBE = jωLt®  > 0                                                   (6.36) 
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  Z3 = ZCE = LK //CS = Zt® > 0 

Để thoả mãn điều kiện trở kháng của khung cộng hưởng Ztđ > 0 thì tần số dao 
động phải chọn  

  fd ® < 
KKCLπ2

1
                                          (6.37) 

Mạch điện hình 6.10c tương tự như mạch ghép hỗ cảm hhình 6.4a đã xét. Tuy 
nhiên ở đây thạch anh mắc nhằm chọn lọc tần số hồi tiếp. Tại tần số fq trở kháng của 
thhạch anhh Zq ≈ 0 nên tần số tạo ra fd ® ≈ fq 
6.5.Tạo dao động RC 

  Các mạch tạo dao động LC ở tần số thấp làm việc kém ổn định và có kích   
thước lớn do trị số điện cảm cần lớn.Vì vậu ở vùng tần số thấp thường sử dụng các 
mạch tạo dao động RC ; tuy nhiên cũng có thể sử dụng các mạch tạo dao động RC 
với tần số tới vài MHz. ở các mạch tạo dao động RC khâu hồi tiếp sử dụng các phần 
tử điện trở và điện dung. 
6.5.1. Mạch tạo dao động kiểu cầu Xiphorop . 

Mạch tạo dao động loại này khi  sử dụng phần tử khuếch đại K là mạch Emitơ 
chung hoặc khuếch đại thuật toán mắc đảo thì điện áp ra sẽ ngược pha với điện áp 
vào, tức là ϕK = π . Như vậy mạch hồi tiếp cũng phải quay pha ( di pha ) tín hiệu một 
góc ϕβ =π  để thoả mãn điều kiện (6.4).Mạch 
RC quay pha(mạch hồi tiếp) thường dùng là 
mạch lọc thông cao hình 6.11a hoặc thông 
thấp 6.11b . 

+Uc

C1    

C2
.

Rc

RE

CE

RB

a)

+UccR2

RE        CE

R1 C

Ck     Lk
R1

R2

RE

CE

MCs
X

+Ucc

b) c)

Hình 6.10Các mạch TDĐ dùng thạch anh
a) mạch kiểu Clappb) Mạch ba điểm điện cảm c) Mạch hỗ cảm dùng thạch anh cộng

hưởng nối tiếp.

C     C     C

R     R     R C     C     C

R     R     R

a) b)H×nh611
)Mạch quay pha dạng lọcRC thông cao
Mạch quay pha dạng lọcRC thông thấp
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Với lọc thông cao, mạch tạo dao động dùng Tranzisto mắc emitơ chung có dạng 
hình 6.11 . 
    Lập phương trình dòng điện mạch vòng hoặc điện thế điểm nút cho mạch hình 
6.11a , giải tìm quan hệ giữa UB = Uht  và UC = 
Ura sẽ tìm được: 

( ) ( ) ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

ω

1
−6

ω
1

−
ω

1
5−1

1
==β

22 RCRC
j

RC

U
U

r

ht   

                                              (6.38) 
Để có ϕβ =π tức β là một số thực âm thì : 

  
( )2ω

1
−6

RC
 = 0  

Từ đó xác định tần số của dao động : 

                    
RC62

1
f

RC6

1
dddd π
==ω ;  (6.39) 

Thay ωd ® vào biểu thức(6.38) tìm được: β = −
1

29
 như vậy thì K = -29 

Với mạch quay pha là bộ lọc thông thấp hình 6.10b sẽ tìm được  

                                                           ω βdd

RC
= = −

1
10
7

1
18 4

;
,

        (6.40) 

     Sơ đồ TDĐ trên hình 6.13.là mạch 
cầu Xiphorop xây dựng trên khuếch đại 
thuật toán tương tự như mạch hình 6.12. 
ở đây có hai mạch hồi tiếp: mạch β là 
mạch hồi tiếp dương bảo đảm cân băbfd 
pha,mach hồi tiếp âm R1RN đảm bảo hệ 

số khuếch đại   k= 29
R

R

1

N −=− . 

6.5.1. Mạch tạo dao động kiểu cầu Viên.  
Nếu phần tử khuếch đại K có tín hiệu vào và ra đồng pha, tức ϕK = 0  thì mạch 

hồi tiếp sẽ là một mạch cầu Viên không quay pha dạng hình 6.14 . Đó là một mạch 
lọc thông dải . 

Dễ dàng xác định được hàm truyền của nó ,coi Z1là R1 mắc nối tiếp C1, coi Z1là 
R2 mắc song song C2: 

C     C     C

R     R     R

R1

CE
RE

RC

Cn

R2

Hình.6.12.TDĐ cầu Viên
trên tranzisto m¾cEC

+ECC

Ura Uht
β

K

+
_

Hình.6.13TDĐ trên KĐTT mắc đảo

C     C     C

R     R     R
β

R1

RN

Ura UhtK
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⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ω

−ω+++
=

+
==β

12
21

1

2121

2

r

v

CR

1
CRj

C

C

2

R
1

1

ZZ

Z

U

U

                                                                      (6.41)  
Để ϕβ = 0 thì β là một số thực dương nên ωR1C2 - 

12ω
1

CR
= 0 từ đó sẽ có tần số của dao động                

   
2121

dd
2121

dd
CCRR2

1
f

CCRR

1

π
==ω ;      (6.42)  

 
Nếu chọn R1 = R2 = R , C1 = C2 = C thì              

        fd ® = 
3
1;

2
1

=β
πRC

và K = 3                                                     (6.43)        

      Hình 6.14a là mạch tạo dao động RC cầu Viên  với mạch khuếch đại là gồm 2 
tầng trên 2 tranzisto mắc emitơ chung để ghép qua Cn có ϕK=0.Hai tầng T1 và T2 
được định thiên tương ứng bằng Rb1-Rb2 và R'b1-R'b2. 
   Mạch hình 6.14b sử dụng khuếch đại thuật toán g với mạch hồi tiếp âm R0RN và 
hồi tiếp dương R1C1R2C2 tạo thành mạch cầu Viên có 4 đỉnh là đầu vào đảo N, đầu 
ra ; đầu vào không đảo P   và mat. Các thông số xác định theo (6.43) 

Nhánh hồi 
tiếp âm R0RNxác 
định hệ số khuếch 
đại  

K = 1 + 
0

N

R

R
= 3 

do vậy RN = 2R0 

        (6.44) 
Thực ra 

(6.44) cũng là 
điều kiện bằng của 

cầu. Khi cầu cân bằng thì mạch không thể dao động nên cần chọn RN lớn hơn 2R0 
một chút . 

 
 

 
         

Hình 6.14.
Mạch hồi tiếp cầu Viên

β

R1

R2
Ura UhtC2

C1

 

+
_

Hình 6.14.
TDĐ cầu Viên a) Trên 2 tranzisto mắc EC

 b) Trên KĐTT mắc   không đảo

β

R2

UhtC2

R1

C1

K

Rb1

Rb2

Ura

R'b2

R'b1

RC1
RC2

+
_

CnT 1
T 2

ECC

R1
C2

C1

R2R0

Rht

a) b)
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   Chương 7 
NGUYÊN Lý BIẾN ĐỔI PHI TUYẾN 

7.1.Khái niệm chung về mạch phi tuyến. 
     Các linh kiện điện tử được đặc trưng bởi các thông số điện của chúng như điện 
trở- R,điện cảm -L,điện dung- C. Nếu các thông số của chúng phụ thuộc vào điện áp, 
dòng điện thì chúng là những thông số phi tuyến;nếu không phụ  thì chúng là những 
thông số tuyến tính.Một mạch điện có tất cả các thông số đêù là tuyến tính thì được 
gọi là mạch điện tuyến tính.Một mạch điện có từ một thông số phi tuyến tính trở lên 
nó được gọi là mạch phi tuyến. 
7.1.1.Một số phần tử phi tuyến thông dụng. 
     a).Điện trở phi tuyến. Các linh kiện  điện tử đã xét như diot,tranzisto lưỡng 
cực,tranzisto trường,thyristo... đều thuộc loại điện trở phi tuyến.Đó là những phần tử 
có đặc tuyến VON-AMPE là các họ đường cong(mà không phải là đường thẳng biêủ 
diễn bằng các hàm bậc nhất).Ví dụ ta xét một đường đặc tuyến của diot bán dẫn như 
trên hình 7.1a .Tại điểm M điện trở tĩnh (một chiều)là:                    

                                    RoM= UM/IM =cotgα                                           (7.1) 
                                 
         Điện trở xoay chiều tại điểm M là: 
                                             dU 
                                    R~M= ⎯   =     cotgβ                                          (7.2) 
                                              dI 
         Như vậy tại các điểm làm việc khác nhau trên đường đặc tính thì giá trị điện trở 
của diot sẽ khác nhau.                                                                                 
 b)Điện dung phi tuyến: 
Một điện dung phi tuyến điển hình là diot biến dung varicap -đó là một mặt ghép 
bán dẫn  n-p  thường được phân cực ngược .Điện dung của nó phụ thuộc vào điện áp 
như sau: 
                                                          

C=  
)U( d
γ

k

ϕ+
                                                        

.                   (7.3) 

Trong đó γ=
2
1

3
1
÷ ,k 

là hệ số tỷ lệ; ϕ-hiệu 
điện thế tiếp xúc,với 
diot silic là 0,7V;  
Ud -điện áp đặt lên varicap.Quan hệ (7.3) trình bày trên đồ thị hình 7.1b.Rõ ràng trị 
số của điện dung C phụ thuộc vào điện áp đặt lên varicap. 

       
                                                                    M 
                                                                       α 
 
         α    β 
                a)                                b)                                  c)

 Hình7.1.a-đặc tuyến diot,b-đặc tuyến của varicap,c-đăc
đặc tuyến của cuộn dây  lõi sắt.

I 

M

C

U
I

Φ
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c)Điện cảm phi tuyến:Một điện cảm phi tuyến điển hình là cuộn dây có lõi sắt từ.Từ 
thông Φ phụ thuộc vào dòng điện I theo đường cong hình 7.1c.Điện cảm xác định 
theo biểu thức: 
                                                    dΦ 
                                            LM=⎯⎯  = tg α                                           (7.4) 
                                                     dI    ⏐ M 
7.1.2.Các tính chất đặc trưng của mạch điện phi tuyến: 
     Mạch điện phi tuyến có những tính chất đặc trưng riêng của nó.Nếu xét một  
mạch phi tuyến trên quan điểm chỉ quan tâm đến quan hệ (toán học)giữa tác động 
đầu vào và phản ứng ở đầu ra thì quan hệ đó không phải là một quan hệ bậc nhất như 
trong mạch điện tuyến tính,mà là một hàm phi tuyến(không đường thẳng).Mạch phi 
tuyến đặc trưng bởi các tính chất sau đây: 
-Không thể áp dụng nguyên lý xếp chồng cho mạch phi tuyến. 
-Hệ phương trình đặc trưng cho mạch điện phi tuyến là một hệ phương trình vi phân 
phi tuyến,tức là hệ có hệ số phụ thuộc vào biến số . 
-Mạch điện phi tuyến có khả năng làm giàu phổ của tín hiệu. 
7.1.3.Tính chất làm giàu phổ tín hiệu của mạch phi tuyến. 
         Trong các tính chất trên của mạch phi tuyến thì tinh chất làm giàu phổ tín hiệu 
được sử dụng để tạo ra các phổ mới trong các mạch điều chế,tách sóng,biến tần...Xét 
tính chất này như nguyên lý biến đổi phổ của tín hiệu . 
         Trong thực tế đặc tuyến là những đường cong được dựng bằng thực nghiệm.Để 
đơn giản, lấy phần tử phi tuyến là diot với đặc tuyến như ở hình 7.1a. Đặc tuyến này 
có thể lấy gần đúng(tiệm cận hoá) bằng một hàm giải tích là một đa thức luỹ thừa: 

              i = ∑
0=

n

i

i
iuA =A0+A1u +A2 u

2 +A3 u
3+ ...                                        (7.5) 

        Trong đó Ai là các hằng số làm gần đúng (các hằng số tiệm cận),n là bậc của đa 
thức. 

a) Trường hợp tác động đầu vào là một dao động điều hoà: 
         Nếu điện áp đặt lên diot là một hàm sin  u = U0m cos (ωt+ ϕ0) thì khi thay biểu 
thức của  u vào (7.5)  và biến đổi sẽ  đưa được về dạng: 
 
i = I0 +I1m cos(ωt+ϕ0) +I2mcos2(ωt+ϕ0)+I3mcos3(ωt+ϕ0)+ I4mcos4(ωt+ϕ0)+ ... 
                                                                                                                      (7.6).  
Trong đó I0là thành phần một chiều,được xác định :                    

     I0 = A0 + 
1
2

A2 U
2

om +  
3
8

 A4 U
4

om+ ....
)!n(

)!n(
n 222

2
 A 2iU

 2n
om

                                       (7.7) 

               I1m-Biên độ của tần số cơ bản ω,được xác định : 
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     I1m=A1U0m + 
3
4

 A3 U
3

0m +
5
8

 A5U
5

om+...+
( )!

!( )!
2 1

122
n

n nn

+

+
A2n +1U

2n+1
om

         (7.8)           

               I2m-Biên độ hài bậc hai (tần số 2ω): 

      I2m=
1
2

A2 +
1
2

 A4U
4

om + ... + 
( )!

!( )!
2 1

22 12
n
n nn
+

++  A2n+2 U
2n+2

0m                     (7.9) 

               ................................................... 

     Inm=
( )!

!( )!( )

2
2 12

n i
n n in i

i o

n +

++ −
=
∑ A2n+iU

2n+i
om                                                      (7.10) 

       Như vậy ,với điện áp đặt lên diot chỉ có một tần số ω thì dòng điện qua diot 
ngoài tần số đó còn có thành phần một chiều và các tần số  2ω,3ω,...nω-gọi tương 
ứng là các sóng hài bậc hai,ba,..n của dòng điện.Trong đó n là bậc của đa thức (7.5). 
     b)Trường hợp tác động đầu vào là hai dao động điều hoà: 
       Nếu đặt lên diot đồng thời hai điện áp điều hoà có tần số khác nhau   u1=U1m 
cos(ω1t+ϕ1) ; u2= U2mcos(ω2t+ϕ2) thì khi thay   u =u1+u2 vào (7.5) và biến đổi sẽ 
nhận được dòng diện qua diot gồm thành phần một chiều và các tần số: 
ω1,2ω1,3ω1,4ω1..., ω2,,2ω,3,ω2,4,ω2...,   ω1±  ω2, , 2ω1±  ω2,ω1±  2ω2,3ω1±  ω2.... 
,nω1± m ω2 (xem 7.13). 
       Trường hợp này ngoài các thành phần hài của các tần số ω1,ω2 và các hài của 
chúng còn tạo ra các tần số tổ hợp   ω1± ω2,2 ω1± ω2, ω1± 2ω2... kω1± lω2. các a tần 
số tổ hợp này có bậc là k+lvới k,l=1,2,3,...n 
       Trường hơp tổng quát,khi đưa tới đầu vào của một phần tử phi tuyến nhiều tần 
số ω1,ω2,...ωS   thì đầu ra sẽ có các tần số đó, các hài của chúng và tần số tổ hợp  
                                kω1± lω2 ± ...hωS... (k,l,h=1,2,3...n). 
        Khả năng này của mạch phi tuyến được ứng dụng trong các mạch biến đổi phổ 
như biến tần ,điều chế,tách sóng,tổ hợp tần số... 
7.2. Điều biên. 
         Tín hiệu điều biên đã xét trong chương1.ở đây ta xét nguyên lý xây dựng các 
mạch điện tạo ra tín hiệu điều biên. 
7.2.1.Nguyên lý điều biên. 
     Mạch điều biên nhằm tạo ra tín hiệu  điều biên dạng (xem 1.4 chương 1): 
u®b=U0m[ 1+m®bcos(Ωt +ϕΩ)]cos(ω0t+ϕ0).

                     =Uomcos(ω0t+ϕ0) + 
1
2

  m®bU0mcos[(ω0+Ω)t+ϕ0+ϕΩ]           +
1
2

  m®bU0m cos[(ω0-Ω)t+ϕ0-ϕΩ]               (7.11) 

       Từ biểu thức này có thể suy ra hai nguyên lý tạo tín hiệu điêù biênsau: 
     a)Điều biên dùng mạch nhân analog: Đặt vào một đầu vào của mạch nhân hình 
7.2 a  tín hiệu âm tần uΩ(t)=UΩmcos(Ωt +ϕΩ) cùng với thành phần một chiều E0.    
Đầu vào  
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thứ hai đặt dao động sóng mang u0(t)= U0m cos(ω0t+ϕ0).Đầu ra sẽ nhận được tích của 
chúng là tín hiệu điều biên: 
 ura(t)=u®b(t)=(E0+ UΩmcos(Ωt +ϕΩ) U0m cos(ω0t+ϕ0) 

= E0U0m cos(ω0t+ϕ0)+ 
1
2

E0U0m cos[(ω0+Ω)t+ϕ0+ϕΩ]+
1
2

E0U0m cos[(ω0-Ω)t+ϕ0-ϕΩ]                        

                                                                                                                    (7.12)       
    b)Điều biên dùng  mạch phi 
tuyến: 
       Theo nguyên lý hình 7.2.b) nếu 
đầu vào của phần tử phi tuyến là hai 
tần số Ω và ω0 thì đầu ra có thể lấy 
được các tấn số ω0,ω0+Ω,ω0-Ω.Đó 
chính là phổ của tín hiệu điều biên 
được tách ra nhờ mạch lọc theo sơ . 
7.2.2.Các mạch điều biên dùng diot. 
   a)Điều biên thông thường một diot: Xét sơ đồ hình 7.3a 

Điện áp đặt lên diot gồm điện áp một chiều E0 đặt điểm làm việc cho diot,điện 
áp âm tần uΩ(t)=UΩm cos(Ωt+ϕ1) và tải tin u0(t)= U0mcos(ω0t+ϕ2).Tụ Cb dẫn tần số 
cao ω0. 

Thay   u =E0+ uΩ(t) + u0(t) vào biểu thức (7.5) với n=3 và biến đổi sẽ nhận được 
dòng điện qua diot như sau: 

i=I0 +I01cos Ωt +I10cos ω0t +I02 cos 2Ωt +I20 cos 2ω2t+I03 cos 3Ωt +I30 cos 3ω0t + 
I11cos(ω0 +Ω)t +I11cos(ω0-Ω)t+I12 cos(ω0+2Ω)t+I12cos(ω0-2Ω)t   + I21cos(2ω0+Ω)t 
                                                      +I21cos(2ω0-Ω)t                                  (7.13)                                        

   Trong đó: I0=A0+A1E0 +A2E
2

0+A3E
3

0+ 
3
4

 (A2+3A3E0)(U
2

0m+U2
Ωm) 

                    I10= A1E0 +3A2E0+3A3E
3

0 +
3
2

A1U0m+
3
4

A3U
2

0m. UΩm   +A3U
3

0m  

                                I01= A1E0 +3A2E0+3A3E
3

0 +A1UΩm+
3
2

A3U0m. U2 Ωm   +

3
4

A3U
3
Ωm           

                                I11=(A2+2A3E0)U0m.UΩm ;  I12=
3
4

A3U0mU2 Ωm;                     ;                             (7.13) 

                                I21=
3
4

A3U
2 0m UΩm; I2o=

1
2

(A2+3A 3E0) U
2 Ωm; 

                    Io2=
1
2

(A2+3A 3E0) U
2 0m;      I30= 

3
4

A3U
3

0m                   

                    Io3=
3
4

A3U
3
Ωm                               

   uΩ(t)+E0  
          u0(t)                          u®b(t) 
  
                                                             u®b(t)        
          uΩ(t)          u0(t)  
   Hình7.2a)điều biên dùng bộ nhân analog, 
              b)điều biên dùng phần tử phi tuyến 

 K

PTFT    Lọc 
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  Như vậy dòng điện 
qua diot chỉ có các tần số ω0 
,ω0+Ω và ω0 -Ω (các thành 
phần chữ in nghiêng)là của 
tín hiệu điều biên,còn cáctần 
số khác là méo phi 
tuyến.Mạch cộng hưởng 
song song RLC lọc lấy các 
tần số này,loại bỏ các méo 
phi tuyến. Trong thực tế 
mạch cộng hưởng cần được thiết kế cộng hưởng ở tần số sóng mang ω0 và có dải 
thông  2∆fdải 0,7= 2Fmax, trong đó Fmax là tần số cao nhất của tín hiệu  sơ cấp.Điện áp 
điều biên sụt trên khung cộng hưởng là: 

 u®b(t)≈ Rch[I10 cos ω0t +I11cos (ω0+Ω)t +I11cos (ω0-Ω)t ]         (7.14) 
       b)Điều biên cân bằng. 
Hình 7.3b) là điều biên cân bằng dùng hai diot.Có thể coi đây là  hai sơ đồ hình 
7.3a)  ghép chung trên một tải.Điện áp  sóng mang đặt lên  hai diot là đồng pha, điện 
áp tín hiệu sơ cấp đặt lên chúng là ngược pha nên ta có:  

         uD1(t)=u0(t)+uΩ(t)  =U0mcos ω0t +UΩmcos Ωt  
         uD2(t)=u0(t) -uΩ(t)= Uomcosωt - UΩmcosΩt                           (7.15)  

 
 Thay các giá trị của điện áp trên hai diot vào biểu thức (7.5) ,biến đổi tương tự 

như trên rồi tìm dòng diện qua cuộn sơ cấp của biến áp sẽ được : 

          i=iD1-id2=I01cosΩt +I03cos3Ωt +I11[cos(ω0+Ω)t+cos(ω0-Ω)t]+ 

                           I21 [cos(2ω0+Ω)t+cos(2ω0-Ω)t]                  
                                                                                                     (7.16)      
           Trong đó: 

                  I01=U0m(2A1+3A3U
2

0m +
2
1

A3U
2
Ωm ) 

                   I03= 
2
1

A3U
3 Ωm                                                          (7.17) 

                   I11=2A2U0m.UΩm 

                   I21= 2
3

A3 U
2 0m.UΩm  

Tín hiệu điều biên cân bằng chính là thành phần thứ ba trong (7.16)với biênđộ 
I11.Sovới thành phần I11 trong biểu thức   (7.14)  thì biên độ trong trường hợp này 
tăng gần như gấp đôi. 

)(tuΩ

Rt

u0(t)

Hình 7.3
a)Điều biên thông thường dùng 1 điot
      b)Điều biên cân bằng  dùng  điot

Cb

u0(t)

u®bcb(t))(tuΩ

D1

D2
E0
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c)Điều biên vòng:sơ đồ điều biên vòng với 
bốn diot trình bày trên hình 7.4. Sơ đồ này 
chính là hai sơ đồ điều biên cân bằng hình 
7.3b  ghép lại .Từ đây dễ dàng nhận thấy 
điện áp tín hiệu sơ cấp uΩ(t) đặt lên các diot 
D1 và D2 , D3 và D4  là đồng  pha từng cặp 
một;tải tin u0(t)thì  là các cặp D1và D2 ,D3 và 
D4.Tức là: 

         uD1(t)=u0(t)+uΩ(t)  =U0mcos ω0t 
+UΩmcos Ωt 

         uD2(t)=u0(t) -uΩ(t)   =Uomcosωt -
UΩmcosΩt                         (7.17)      

         uD3(t)=-u0(t)-uΩ(t)   =-U0mcos ω0t -UΩmcos Ωt 
         uD4(t)=-u0(t) +uΩ(t)=-Uomcosωt +UΩmcosΩt            

Cũng thay các biểu thức (4.17) vào (7.5) để tìm các dòng điện diot,sau đó tìm 
dòng ra: 

ira=(iD1-iD2)+(iD3-iD4)=2I11[cos(ω0+Ω)t+cos(ω0-Ω)t] =              
                                            4A2U0m.UΩm[cos(ω0+Ω)t+cos(ω0-Ω)t]       (7.18) 
Như vậy mạch điều biên vòng cho biên độ tăng lên gấp đôi so với mạch điều 

biên cân bằng ,khử được các hài bạc lẻ của Ω và các biên tần của 2ω0.Trong thực tế 
đầu ra của mạch điều biên vòng có thể không cần dùng mạch lọc. 
7.2.3.Nguyên lý  điều chế  đơn biên.                                               

  Có ba phương pháp điều chế đơn biên là: phương pháp lọc,phương pháp quay 
pha và phương pháp lọc-quay pha kết hợp.Ta xét sơ lược chúng. 
       a)phương pháp lọc. 

Từ tín hiệu điều biên cân bằng ta loại bỏ đi một biên (trên hoặc dưới) ta sẽ được 
tín hiệu đơn biên. Thực tế cách làm chỉ dùng một mạch lọc thì không đạt hiệu quả 
tốt vì hai dải biên trên 
và dưới nằm khá sát 
nhau. Vì vậy người ta 
điều chế hai lần để 
tăng khoảng cách giữa 
hai dải biên. Hình 7.5 
là sơ đồ khối của mạch 
điều chế đơn biên dùng 
mạch lọc.Mạch điều 
biên cân bằng thứ 
nhất(ĐBCB1)điều biên 
với song mangω01,lấy từ mạch tạo dao động sóng mang thứ nhất (TDĐ SM1).Đầu ra 

)(tu Ω

u0(t)

7.4. Điều biên vòng

u®b(t)

§BCB1 §BCB1
Lọc

1
Lọc

2

TD§
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TD§
SM2

01ω 02ω
)(tu Ω

)(tu 01 )(tu 02

Ω±ω 01 Ω+ω 01
)( Ω+ω±ω 0101

)( Ω+ω+ω 0101

Hình 7.5Sơ đồ khối mạch điều biên cân bằng
dùng phương pháp lọc
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của nó là tín hiệu điều biên cân bằng  ω01±Ω.Mạch thứ nhất lọc lấy một biên ,giả sử 
biên trên ω01+Ω( lần lọc này chưa triệt để mà còn lẫn biên dưới ω01-Ω).Mạch điều 
biên cân bằng  lần thứ hai (ĐBCB 2)với sóng mang ω0 2 lấy từ mạch tạo dao động  
sóng mang thứ hai(TDĐ SM2) tạo ra hai biên mới là              ω0 2 ±(ω01+Ω).Mạch lọc 
thứ hai lọc lấy  một biên thuần khiết,ví dụ là biên trên      ω02 + (ω01+Ω) 

b)Điều chế đơn biên theo phương pháp quay pha 
Phương pháp này dùng 

hai mạch điều biên cân bằng và 
hai mạch quay pha như trên 
hình 7.6. Giả sử mạch điều biên 
cân bằng thứ nhất điều biên tín 
hiệu sơ cấp và tải tin chưa quay 
pha (hàm cosin).Mạch điềubiên 
thứ hai điều biên tín hiệu sơ cấp 
và tải tin đã quay pha( hàm 
sin).Đầu ra của chúng sẽ có 
những tín hiệu tương ứng là: 

 

).(
])cos()cos([sinsin

])cos()[cos(coscos
197

ttU
2

1
ttUu

ttU
2

1
ttUu

00CBm0CBm1CB

00CBm0CBm1CB

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

Ω−ω+Ω+ω−=ωΩ=

Ω−ω+Ω+ω=ωΩ=

           Hai tín hệi này có thể gộp lại thành hiệu hoặc tổng .Nếu lấy tổngthì: 
u®¬n biªn(t)=uCB1(t)+uCB2(t)=UCBmcos (ω0-Ω)t                                             (7.20) 
 Nếu lấy hiệu : 
u®¬n biªn(t)=uCB1(t)-uCB2(t)=UCBmcos (ω0+Ω)t                                             (7.21) 

       c)Điều biên theo phương pháp kết hợp lọc và quay pha.  
Kết      hợp   hai phương pháp trên sẽ cho kết quả tốt hơn để tạo ra tín hiệu đơn 

biên.Sơ đồ khối của phương pháp này trình bày trên hình 7.7.Tín hiệu sơ cấp qua bộ 
lọc hạn chế bớt dải tần của nó rồi đưa vào điều biên cân bằng bước 1trên 
(ĐBCB1)bằng sóng mang ω01.Sóng mang này được quay pha đi 900 để điều biên cân 
bằng bước 1 dưới(ĐBCB1’).Đầu ra hai mạch điều biên cân bằng sẽ được tín hiệu 
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⎪
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          Hai mach lọc tương ứng lọc lấy một biên của tín hiệu,giả sử biên trên(ω01+Ω).  
Chúng được mang điều chế lần hai với sóng mang ω02. Đầu  ra  của  hai  mạch  điều 

uΩ(t)=UΩmcosΩt

                       UΩmsinΩt                                                 

u0(t)=U0mcosωt            U0msinω0t

§BCB1

90 §BCB2

+hoặc-

0

90
0

Tín hiệu
đơn biên

Hình 9.6Điều chế đơn biên
theo phương pháp quay pha
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biên cân bằng lần hai có: 
   uCB2(t)=UCB1mU02m cos(ω01 +Ω)t cos ω02t= 

              
2
1

UCBm U02m[cos(ω02+ω01+Ω)t +cos(ω02-ω01-Ω)t]                         (7.23) 

  uCB2(t)’=UCB1mU02m sin (ω01+Ω)t sin ω02t= 

             
2
1

UCB1m U02m[-cos(ω02+ω01+Ω)t +cos(ω02-ω01-Ω)t]  

Qua mạch hiệu sẽ được:          

              u®¬n biên =u§BCB2-u§BCB2’= 2
1

UCB1m U02mcos(ω02+ω01+Ω)t                 (7.24) 

7.3 Điều tần và điều pha. 
Như đã xét trong chương 1, quan hệ giữa tần số và pha của dao động như sau: 

                            ω=dϕ/dt  và    ϕ= ∫ ω dt 

Từ đó ta thấy có thể tạo tín hiệu 
điều pha từ tín hiệu điều tần và ngược 
lại.Thật vậy nếu đưa tín hiệu sơ cấp đi 
qua mạch tích phân rồi thực hiện điều 
pha thì  tín hiệu ra sẽ là tín hiệu điều 
tần như ở hình 7.8a.Còn nếu đưa tín 
hiệu sơ cấp đi qua mạch vi phân rồi đưa 
vào mạch điều tần như ở hình 7.8b thì 
sẽ được tín hiệu điều pha .Như vậy có 
thể thực hiện điều tần và điều pha trực 
tiếp hoặc dán tiếp.Ta xét một số cách 
điều tần trực tiếp. 

      
 
 

  
 
 
 
    
 

∫dt Điều pha

d/dt Điều tần

uΩ(t)                                                  TH
                                                           điều tần

 uΩ(t)                                                    TH
                                                           điều pha

      Hình 7.8 Điều tần và điều pha dán tiếp

Lọc   900

 
    _ 

§BCB 2§BCB 1

 900

§BCB 2

 Lọc

Läc§BCB 1

 
uΩ(t)                                                       u01(t) 

                                                                 u02(t)                                        u§B 
 
 
 
 
             Hình 7.7 Sơ đồ khối điều biên đơn biênkết hợp lọc và quay pha 
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  Trong kỹ thuật điện tử hiện đại người ta thực hiện điều tần trực tiếp bằng cách 
tạo ra các mạch tạo dao động có tần số được điều khiển bởi điện áp VCO(voltage 
controlled oscillator) hoặc dòng điện CCO(Current controlled oscillator),hoÆc các 
mạch tạo dao động theo nguyên lý theo nguyên lý biến đổi điện áp tần số.Thường 
người ta sử dụng các mạch tạo dao động LC( đã xét trong chương 6) có tần số biến 
đổi theo điện áp của tín hiệu sơ cấp vì mạch dao động loại này có dải tần số biến đổi 
rộng và làm việc ổn định ở dải tần số cao. 
7.3.1.Điều tần dùng VARICAP. 
       Varicap là loại diot biến dung được cấu tạo từ một mặt ghép n-p.Nếu cho diot 
phân cực ngược thì nó sẽ tương đương một tụ điện có điện dung C xác định theo 
công thức: 

                                                  h
k

k
o U

CC
+ϕ
ϕ

=                                  (7.23) 

Trong đó h=2ữ3-hằng số thực nghiệm ;ϕK -mức hàng rào thế năngcủa vật liệu 
bán dẫn, U-điện áp  đặt lên diot.C0-điện dung của varicap khi U=0. (suy từ 7.3) 
         Đặc tính của varicap có dạng hình 7.9a     .Nếu điện áp đặt lên varicap có dạng 
hìn sin như đồ thị hình 7.9b thì điện dung của varicap cùng có dạng hình sin 7.9C. 
Người ta sử dụng varicap như một điện dung trong thành phần của khung cộng 
hưởng của mạch tạo dao động hình sin để tạo tín hiệu điều tần . Một sơ đồ như vậy 
có dạng như ở hình 7.10. 

Đây là một mạch dao động hình sin ghép biến áp.Các điện trở  R1,R2,R3 định 
thiên cho tranzisto,LCh là cuộn chặn tần số cao không lọt vào nguồn,Cn1và Cn2 là các 
tụ nối tầng.Điot CD được cấp nguồn một chiều E0 qua cuộn thứ cấp của biến áp. Điện 
áp âm tần uΩ(t) ghép qua biến áp vào điot varicap.Điện dung CD sẽ biến thiên theo 
điện áp âm tần uΩ(t) .Như 
vậy C1 ghép song song với 
nhánh có CD và Cn2  mắc  
nối tiếp. Trị số của điện 
dung tương đương là:                   

1

2
1 +
+=

nD

nD
td CC

C.CCC                       

.                           (7.25) 
  Nếu chọn Cn2 >>CD 

thì Ctđ≈C1+C2.Tần số củ 
dao động tạo ra sẽ là:                                                  

                                      
)CL(C

f
D12

1
dt

+π
=                   (7.26)  

Trong công thức (7.26) CDbiến thiên theo quy luật của hàm sơ cấp  uΩ(t)  nên 

   
                      C        C(t)               c) 
 
   a) 

 
                         U                                 t 
                        u(t) 
                           Hình7.9chọn chế độ công tác         
   b)                                của varicap 
            t 
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dao động tạo ra sẽ là dao 
động điều tần. 
7.3.2.Điều tần dùng 
tranzisro điện kháng 
    Người ta mắc tranzisto so 
cho nó tương đương với một 
điện dung hoặc một điện 
cảm.Xét cách mắc như ở 
hình 7.11.Mục đích của 
cách mắc là tạo ra  tổng trở 
Z=U/I mang tính dung(-jX) 
hoăc tính cảm(jX). Với 

mạch này nếu chọn Z1 và Z 2   thích hợp thì sẽ có I≈IC  và như vậy thì  Z≈U / IC.Nhưng 
trong tranzisto  ta có  quan hệ  sau:                

                             IC≈βIB≈ h21 IB= 11

11

21 h
h
h

.IB =g21.UBE=S.UBE                   (7.27) 

¥ đây g21=S- là hỗ dẫn của tranzisto. Vì vậy nên: 

 Z=U / IC =
2

21 +
=

Z.S
ZZ

U.S
U

BE

                    (7.28) 

   Để tạo thành dung kháng hoặc cảm kháng theo 
(7.28) sẽ có các phương án sau: 

      -Phương án 1:Chọn Z1 là điện trở R,Z2 là điện 

dung C sao cho R>>
Cω
1

 thĩ : 

        

                        Z≈
S
C.Rj

Cj
S

R
ω=

ω
1

=jωLt®; Lt®= S
C.R

               (7.29) 

    -Phương án 2:  Chọn Z1 là điện dung C,Z2 là điện trở R sao cho R<<
Cω
1

 thĩ         

                           Z≈
tdCjSCRj ω

1
=

ω
1

          ;     Ct®=S.C.R                   (7.30) 

    -Phương án 3:  Chọn Z1 là điện cảm L,Z2 là điện trở R sao cho R<< ωL thĩ         

               Z≈ 
R.S

Ljω =jω Lt®       ;          Lt®= 
R.S

L
                        (7.31) 

     -Phương án 4: Chọn Z1 là  điện trở R điện ,Z2 là cảm L sao cho R>> ωL thĩ 

 
 
 
 
                                                                   
 
                                       
 
 
 
               Hình 7.10 Điều tần dùng VARICAP 

Hình7.11.Tranzisto mắc
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                Z≈     

tdCjLSj
R

ω
1

=
ω

    

Ct® = R
L.S

                 (7.32) 

      Có thể sử dụng 
một trong các phương án 
đã  xét trên để tạo mạch 
điều tần.Hình 7.12 là một 
mạch điều tần với T1 là 
tranzisto điện kháng mắc 
theo phương án 1,tương 
đương với một điện cảm 
(công thức 7.29).Điện 
cảm Ltđ do T1 tạo ra được 
được ghép vào khung cộng hưởng của mạch tạo dao động mắc trên T2.Điện áp âm 
tần uΩ(t) điều khiển hỗ dẫn S (trong công thức 7.29) của tranzisto T1 ,tạo nên tín hệu 
điều tần ,lấy ra trên khung cộng hưởng LKCK. 
7.4 Tách sóng biên độ. 

   Các mạch tách sóng tín hiệu điều biên,hay gọi tắt là tách sóng biên độ,có 
nhiệm vụ tách tín hiệu sơ cấp ra khỏi sóng mang.Tin tức (tín hiệu sơ cấp ) nằm ở 
đường bao của tín hiệu điều biên nên tách sóng biên độ nhằm tách lấy đường bao của 
của tín hiệu( xem hình 1.7C-chương 1).  
Có nhiều sơ đồ tách sóng biên độ. ở đây ta chỉ xét nguyên lý làm việc của sơ đồ tách 
sóngbiên độ dùng điôt mắctheo sơ đồ nối tiếp. Đó là sơ đồ tiêu biểu nhất. Sơ đồ này 

đơn giản nhưng lại có hiệu quả tách sóng cao. Sơ đồ có dạng như biểu diễn trên hình 
7.13a. Trong sơ đồ này điôt mắc nối tiếp với tải nên gọi là sơ đồ nối tiếp. Nguyên lý 

 
 
 
 
 
  uΩ(t) 
                      
 
 
 
 
                                                                                     

.                                     Hình 7.12Điều tần dùng                  
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làm việc của sơ đồ có thể được giải thích theo đồ thị hình 7.13b .Trong khoảng 
nửa chu kỳ dương thứ nhất của tín hiệu, bắt đầu từ thời điểm t0 thì điôt thông, tụ Ct 
nạp điện nhanh qua điện trở thuận (nhỏ ) của điôt ( khoảng thời gian từ t0 ữt1 ) nên 
dạng của điện áp uc(t) gần như lặp lại dạng tăng của tín hiệu. Đến thời điểm t1   thì 
điện áp trên tụ đạt cực đại, điện áp tín hiệu điều biên bắt đầu giảm, điện thế ở anốt 
của điôt tụt xuống dưới mức của katốt (mức của katôt là mức đã được nạp bởi tụ Ct). 
Vì vậy từ thời điểm t1 điôt dóng, điện trở ngược của nó lớn, tụ Ct bắt đầu phóng điện                            
theo quy luật hàm mũ qua điện trở Rt trong khoảng thời gian t1ữt2 . Từ thời điểm 
t2đến t3 điôt lại thông, tụ Ct lại nạp điện....vv.. Quá trình cứ như vậy tiếp diễn. Kết 
quả điện áp trên tụ Ct có dạng gần giống với đường bao của tín hiệu điều biên, đó 
chính là tín hiệu UΩ (t) cần tách. Độ sai lệch của điện áp tách sóng UΩ (t) so với 
đường bao được quyết định bởi cách chọn τ= RtCt. Muốn điện áp này có dạng giống 
đường bao cần chọn : 

  
0

0
1
f

T = << Rt.Ct <<  Ω= T
F
1

              (7.27) 

(7.27) gọi là điều kiện tách sóng.  

Trong đó T0 là chu kỳ của sóng mang       ( T0 =
00 ω
π21

=
f

   ) 

TΩ là chu kỳ của tín hiệu sơ cấp (âm tần )  (TΩ =
Ω
π21

=
F

  ) 

Thực tế người ta chọn RtCt thoả mãn : 

  
maxF.

RtCt
f π2

1
π2
10

0
<<                      (7.28) 

7.5.Tách sóng Pha. 
 ở các mạch tách sóng pha tín hiệu đầu ra tỷ lệ với hiệu số pha của hai dao 

động ở đầu vào có cùng tần số. Hình 7.14a là một mạch tách sóng pha đơn giản dùng 
một điôt. Nguyên lý làm việc của sơ đồ như sau: 

Mạch có bộ dao động chuẩn để tạo ra dao động có cùng tần số với tín hiệu và 
có pha đầu không đổi. Như vậy trên điôt sẽ có hai điện áp uch(t) và uđf(t) với : 

 
               uch(t) =  Uchm cos(ω0t + ϕch) 
               u®f(t) = U®fm cos(ω0t + ϕ(t))              (7.29) 
Đồ thị véc tơ của chúng trình bày trên hình 7.14b. với pha đầu của dao động 

chuẩn ϕch =0 
Theo đồ thị véc tơ hình 7.14b thì véc tơ tổng UΣ đặt lên điôt sẽ là 
 UΣ =UD = cosU.UUU chdfchdf ϕ2++ 22                 (7.30) 

 Víi ϕ = ϕ(t) -ϕch 
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Điện áp đầu ra của bộ tách sóng có biên độ trị số tỷ lệ với hiệu pha như sau  
 UTS = KTS .Uch 

 cos
Uch
Udf

Uch
Udf

ϕ2+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+1

2

                (7.31) 
Trong đó KTS là hệ số truyền 

của mạch tách sóng. Theo (7.31) 
thì quan hệUTS và ϕ là một hàm 
phi tuyến, nên mạch làm việc kém 
hiệu quả, méo phi tuyến lớn. Để 
mạch làm việc tốt hơn người ta 
ráp hai sơ đồ hình 7.14 thành một 
như ở hình 7.15a. 

 Theo sơ đồ hình 7.15a thì   
                                        UD1 = U1+ Uch 
                        UD2 = -U1+Uch 

         Như vậy thì tương tự như trường hợp trên sẽ có biên độ các điện áp đặt lên điôt 
là: 

 UD1 = Uch cosϕ+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

ch

1
2

ch

1

U

U
2

U

U
1  

 UD2 = Uch cosϕ−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

ch

1
2

ch

1

U

U
2

U

U
1                (7.32) 

 
 

           
 
                                         Udf               UΣ 

uΩ(t)                                 u®f(t) 
 
                                                              Uch      

 
 
 
   Hình 4.14 a)Mạch tách sóng pha đơn giản 
  b) giản đồ véc tơ điện áp trong TS pha đơn giản 

                 
                                    D1              
                         U1        Ct1    Rt1     U01           UD1                 UCh               UD2 
          u®f(t)  
                                    C t2     Rt2        U0   
                         U1’   D2                 U02   
                                                                  U1                                     U1’=-U1  
                               UCh              a)                                 b) 
 
 
 Hình 7.15a)Tách sóng pha đơn phức tạp b) giản đồ véc tơ các điện áp 

D

.              C t  Rt
tCt

ϕ(t)
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Nên UTS = KTS(UD2-UD1)=KTSγUch                (7.33) 

Trong đó γ= cos
Uch
U

Uch
U

ϕ
1

2+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ 1

+1
2

  - cos
Uch
U

Uch
U

ϕ
1

2−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ 1

+1
2

           

                                                                                                (7.34) 
   Xét ba trường hợp đặc trưng: 
-  Khi ϕ = π/ 2 thì cosϕ =0 nên γ=0, điện áp ở đầu ra của bộ tách sóng =0 
- Khi ϕ < π/ 2 thì 0< cosϕ<1 nên γ>0,điện áp ở đầu ra cuả bộ tách sóng sẽ 

dương  
- Khi  ϕ > π/ 2 thì ngược lại-1< cosϕ<0, γ<0 , điện áp đầu ra của bộ tách sóng 

sẽ là âm  
7.6 Tách sóng tần số  

 Tách sóng tần số thường được thực hiện bằng cách biến đổi tín hiệu điều tần 
thành tín hiệu vừa điều biên vừa điều tần rồi thực hiện tách sóng biên độ hoặc biến 
đổi tín hiệu điều tần thành tín hiệu có pha biên độ biến thiên theo pha để tách sóng  
7.6.1. Tách tần số đơn giản . 

  Hình 7.16 là mạch tách sóng tần số đơn giản dùng một điôt với một khung 
cộng hưởng L2C2 của mạch tách sóng , cộng hưởng ở tần số f02 còn khung cộng 
hưởng L1C1 là tải của khuếch đại trung tần cuối, cộng hưởng ở tần số trung tần f01 . 
Nguyên lý biến đổi tín hiệu điều tần thành tín hiệu điều tần - điều biên giải thích trên 
đồ thị hìh 7.16b như sau: Đường 
1 ở hình 7.16b là đặc tính chọn 
lọc của khung cộng hưởng đơn 
(xem hình 1.16 chương 1). Ta 
chọn tần số trung tâm của tín 
hiệu trung tần (tín hiệu điều tần 
cần tách sóng ) f0 nhỏ hơn hoặc 
lớn hơn tần số f01của khung cộng 
hưởng L2C2 . Chọn sao cho f0 
nằm giữa đoạn dốc nhất của đặc 
tuyến 1 chọn lọc. Giả sử tần số 
trung tần biến thiên theo quy 
luật hình sin như đường cong 2 
thì  điện áp trên khung L2C2 sẽ 
có dạng như đường cong 3. 
Tín hiệu này đưa vào tách sóng 
biên độ để tách lấy tín hiệu âm 
tần. 
7.6.2 Tách sóng tần số dùng 
hai khung lệch cộng hưởng lệch cộng hưởng. 

a) 

             
 
  
     C1    L1 

                         
 
b) 
    1 
                            u®b-®t   
      
       f0      f01 

     f(t)                      3                                      t 
   2                        
 
               Hình 7.16a) bộ tách sóng tần số đơn giản 
         t           b)đồ thị biến đổi tín hiệu điều tần         
.                      thành tín hiệu điều biên-điều tần.         

 
 

            Ct           
.                   Rt 
Tách sóngbiên độ 

 
  L2 C2 

 
Mạch  
Biến đổi   
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        Sơ đồ tách sóng dùng một khung cộng hưởng hình 7.16a cho hiệu quả tách sóng 
kém, méo phi tuyến lớn. Muốn khắc phục các nhược điểm trên cần giáp hai mạch 
7.16a thành một mạch hình 7.17a. ở đây cần chọn hai khung L2C2 và L2’C2’ với một 
khung có tần số cộng hưởng f02 lớn hơn tần số trung tần f0 ,khung kia có tần số f01 
nhỏ hơn f0 như ở hình 7.17b. Với điện áp  đầu ra của bộ tách sóng UTS bằng hiệu của 
hai điện áp tách sóng : 

        UTS = UTS1 - UTS2 nên đặc tuyến biến đổi (truyền đạt) của mạch sẽ có dạng là 
hiệu của hai đường cong 1 và 2. Cho đường cong 3 trên hình 7.17 b đường cong này 
có độ tuyến tính và độ dốc tốt hơn trường hợp dùng một khung cộng hưởng. 

        Có thể tìm được điện áp đầu ra của bộ tách sóng theo biểu thức sau: 
  UTS = UTS1 - UTS2 = KTS.U§B-§T max.γ                                   (7.35) 
Trong đó  

               γ= 
( ) ( )22 ξξ1

1

ξξ1

1

TSTS ++
−

−+
        (7.36) 

víi 
( )

tdtd df

f

df

ff

00

2
0 ∆22ξ =

−
=  -  độ lệch tần số tổng quát (xem  1.6 Chương 1);       

dtd - hệ số suy giảm tương đương của một khung cộng hưởng ; dtd = 1/Q; 

                
( )

tdtd
TS df

f

df

ff

0

0

0

0102
2
∆2

2
2ξ =

−
=  

7.6.3 Tách sóng tần số dùng một khung cộng hưởng ở trạng thái cộng hưởng. 
 Xét mạch tách sóng hai điôt nhưng chỉ có một khung cộng hưởng thứ cấp 
L2C2 cũng cộng hưởng ở tần số trung tần f0 như ở hình 7.18a  

                             f0 = f trung tần  = 
2211 CL2

1

CL2

1

π
=

π
     

ở đây hai khung cộng hưởng được ghép qua đại lượng hỗ cảm M. Khung cộng 
hưởng L1C1 được ghép vào điểm giữa của cuộn L2 qua tụ Cn; Cuộn chặn Lch   có   tác 
dụng chặn tần số cao (trung tần) và thông tần số thấp (âm tần) . Nguyên lý tách sóng  

                 
 

1                               2 
 

      f01     f0     f02                f 
 
 
         3      

Hình 7.17 a) Mạch tách sóng tần số dùng hai khung lệch cộng hưởng 
                 b)Đặc tuyến truyền đạt của mạch. 

.                  D2
L'2   C'2          Ct2            Rt2           U02

                                                                

.                                                  U0

L2   C2               Ct1               Rt1          U01

                                D2
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có thể giải thích như sau: 
 Tụ Cn đấu thông khung cộng hưởng L1C1 vào điểm giữa của cuộn L2 nên sơ 

đồ rút gọn có dạng như ở hình 7.18b. Từ hình này ta thấy:   
      Điện áp U1 đặt lên hai điôt là đồng pha, điện áp vào U2 chia thành hai nửa 

đặt lên hai điôt là ngược pha. Do vậy có thể xây dựng đồ thị véc tơ cho các trường 
hợp khác nhau như trên hình 7.19 

 Trường hợp thứ nhất tần số tín hiệu trung tần không biến thiên mà bằng đúng 
tần số trung tâm f0 trùng với tần số cộng hưởng của cả hai khung L1C1và L2C2. Điện 

áp U1 gây nên dòng I1 qua 
L1 chậm pha một góc nhỏ 
hơn 90o so với U1 (vì mạch 
có điện trở tổn hao). Dòng 
I1 gây nên suất điện động 
cảm ứng trên cuộn L2 là EM 
= ± jωMI1, giả sử ta lấy 
dấu - , tức  EM = - jωMI1, 
như vậy là  EM chậm pha so 
với I1 một góc 90o . Vì 
mạch thứ cấp L2C2 cũng 
cộng hưởng nên dòng I2 do 

suất điện động EM sinh ra cũng trùng pha với nó (cộng hưởng nối tiếp ). Dòng này 
sinh ra điện áp U2 vượt pha so với nó một góc nhỏ hơn 90o (do trong mạch có tổn 
hao) .Do vậy ở đồ thị véc tơ hình 7.19a thì U1 vuông góc với U2 nên điện áp đặt lên 
hai điôt có biên độ như nhau, điện áp đầu ra của hai bộ tách sóng như nhau nên : 
                          UTS = UTS2 - UTS1 = KTS(UD1-UD2) = 0   

Trường hợp thứ hai ta xét là trường hợp tần số của tín hiệu trung tần lớn hơn tần 
số cộng hưởng f0 . Lúc này mạch thứ cấp lệch cộng hưởng (nối tiếp) nên mang tính 
chất cảm, dòng điện I2 chậm pha so với EM một góc nhỏ hơn 90o ,I2 sinh ra U2 vượt 

  
 
 
 
 
 
 

a)                                                                      b) 
    
   Hình 7.18 a)Tách sóng dùng một khung cộng hưởng ở trung tần 
                        b) sơ đồ rút gọn 
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pha so với nó một góc nhỏ hơn 90o . Do vậy theo đồ thị véc tơ hình 7.19b thì UD1 > 
UD2 nên điện áp ra sẽ khác 0. 

 Tương tự giải thích trường hợp thứ 3 khi tần số của tín hiệu nhỏ hơn tần số 
trung tâm f0 với đồ thị hình 7.19c 

Có thể tìm được biểu thức định lượng của điện áp đầu ra bộ tách sóng 
 UTS = KTS(UD2 - UD1) = KTSU1γ              (7.38) 

Trong đó     γ= 
( ) 2222

22

ξ4ξ1

ξ
2

1ξ
2

1

+−+

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++

A

AA

   

 A=
r

Mω
   -nhân tố ghép  

 r    -điện trở tổn hao của khung cộng hưởng  

 
0

0
ω
ωω

2ξ
−

= Q  - độ lệch tần số tổng quát 

 A= 
r

LLK 21ω
=K.Q 

Thường chọn A=0,855 để có hiệu quả tách sóng tốt nhất.    
7.6.4.Tách sóng tần số tỷ lệ.Trong các mạch tách sóng tần số đã xét ,trước khi đi tới 
bộ tách sóng tín hiệu phải đi qua mạch hạn chế biên độ(tầng khuếch đại trung tần 
cuối làm việc ở chế độ hạn chế biên độ ). Sở dĩ như vậy vì tín hiệu trên đường  
truyền bị nhiễu tác động tạo thành điều biênký sinh.Mạch hạn biên hai phía sẽ loại 
bỏ những điều biên ký sinh đó. Riêng tách sóng tần số tỷ lệ sẽ xét sau đây không cần 
có hạn chế biên độ .Sơ đồ nguyên 
lý trình bày trên hình 7.20. Hai 
diot D1 và D2 mắc nối tiếp.Từ hình 
7.20 xác định được : 

   Điện áp sụt trên mỗi điện 
trở R cũng là điện áp trên mỗi tụ C    
là:         

     uR = u0 /2  =
1
2

(ura1+ura2);   

  Còn điện áp ra của bộ tách 
sóng là : 

 ura= ura1- uR  

      =
1
2

(ura1-ura2)=
1
2

U0                                           

 

                      D1 
 
                            Ura1     C         R     
        

            U1                       C1         U0           
.                                      Ura2          R                

                                   C 
                       D2 

                                   
                    LCh                           Ura 
              Hình 7.20 tách sóng tần số tỷ lệ 
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121
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−

Ura/Ura

ra.U/UraUo

UraUra

UraUra                     (7.28 ) 

     Biểu thức cuối cho thấy trong quá trình tách sóng nếu điện áp u0 không đổi 
do chọn tụ Co khá lớn ,điện áp ra chỉ phụ thuộc vào tỷ số ura1/ura2 ,tỷ số này phụ 
thuộc vào sự biến thiên tần số ở đầu vào mà không phản ứng với các nhiễu biên độ 
như trong bộ tách sóng dùng mạch cộng hưởng ghép.Vì vậy không cần hạn chế biên 
độ trước khi tách sóng. 
7.7.Biến tần. 
7.7.1.Nguyên lý biến tần. 
        Biến tần(còn gọi là trộn tần hoặc đổi tần)ứng dụng trong các máy thu nhằm đưa 
dải tần số thu được về một dải cố định,gọi là dải trung tần hoặc trung gian,nhằm tạo 
ra các tầng khuếch đại trung tần được chỉnh cộng hưởng tại  một tần số cố định .Như 
vậy nhiệm vụ của biến tần là chuyển đổi dải tần số (thường là từ miền cao hơn về 
miền thấp hơn) mà không làm thay đổi dạng biên độ và pha của tín hiệu . Thực   chất 
đây là quá trình chuyển đổi tần số sóng mang.Để thực hiện chức năng trên một mạch 
đổi tần cần có hai thầnh phần là mạch trộn và mạch dao động ngoại sai.Nếu đưa tới 
đầu vào của phần tử phi tuyến một tần số đơn (có một vạch phổ) lấy từ mạch dao 
động ngoại sai fngs và tần số tín hiệu có ích fth (hoặc là cố định hoặc là biến thiên 
trong một dải hẹp nào đó) thì theo nguyên lý biến đổi phi tuyến §1.1.3 b sẽ nhận 
được ở đầu ra qua mạch lọc tần số trung tần:  ωtt = |± m ωth  ± nωngs|    ;trong đó 
m,n là những số nguyên dương. 
      Nếu lấy tần số        ωtt = | ωth  ± ωngs| thì biến tần được gọi là đơn giản với 
m=n=1.Trường hợp lấy  m,n >1 gọi là biến tần tổ hợp. 
7.7.2.Mạch biến tần dùng diot . Các mạch biến tần dùng diot cũng có sơ đồ tương 

tự như các mạch điều 
biên.Các sơ đồ biến tần 
trình bày trên hình7.21 
   Mạch biến tần đơn 
giản hình 7.21a dùng 
một diot để trộn tín hiệu 
tần số fth  ngoại sai 
fngs.Mạch lọc đầu ra lọc 
lấy tín hiệu trung tần  fth-
fngs.Sơ đồ biến tần cân 
bằng hình 7.21b tăng 
dòng điện  tần số trung 
tần lên gấp đôi và méo 
phi tuyến giảm so với 
s¬®å đơn gi¶n.M¹ch 

thu

S.ngu

ttu thu

S.ngu

ttu

thu

S.ngu

ttu

D D1

D2

D1

D4

D3

D2

Hình 7.21
   a)biến tần đơn giản
  b)biến tần cân bằng

  c)biến tần vòng
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biến tần vòng hình 7.21c có dòng điệntần số trung tần tăng gấp đôi so với biến tần 
cân bằng và sản phẩm phụ gần như bị triệt tiêu nên có thể không cần dùng mạch lọc 
(xem các mạch điều biên). 
7.7.3.Biến tần dùng tranzisto 
       Biến tần dùng tranzisto cũng 
thường gặp trong các máy thu.Các sơ 
đồ có thể sử dụng cách mắc emitơ 
chung hoặc bazơ chung.Cách mắc 
bazơ chung được dùng ở vùng tần số 
cao đẻ tăng độ ổn định,tuy nhiên hệ số 
truyền đạt thấp hơn sơ đồ emitơ chung 
.Cách ghép tín hiệu và ngoại sai có 
các phương án trên hình 7.22.                 
Hình 7.23a là một ví dụ về mạch biến 
tần dùng một tanzisto thực hiện cả hai 
chức năng  trộn và dao động ngoại sai 
.Dao động ngoại sai ở đây là một 
mạch tạo dao động hình sin ghép hỗ cảm qua biến áp .Địên áp goại sai được tạo ra 
nhờ hồi tiếp dương ghép vào emitơ của tranzisto qua L2,L3. Điện áp tín hiệu ghép vào 
bazơ qua biến áp đầu vào.Mạch L1C1 cộng hưởng nối tiếp ở tần số trung tần nên tần 
số trung tần bị ngắn mạch ở đầu vào để tránh hiện tượng biến tần ngược. Để giảm sự 
ảnh hưởng lẫn nhau giữa mạch ngoại sai và mạch tín hiệu người ta hình thành một 
mạch cầu  tạo bởi L2,L3,R-C2,Re-Ce.(hình 7.23b).Re,Ce là các giá trị ký sinh của 
tranzisto và của mạch.Khi cầu cân bằng  thì ảnh hưởng giữa hai mạch tín hiệu và 
ngoại sai sẽ bị triệt tiêu.  
7.9 Vòng giữ pha PLL(phase loocked loop). 
7.9.1.Nguyên lý PLL 

Vòng giữ pha (còn gọi là vòng khoá pha hay vòng chốt pha)được ứng dụng 
rộng rãi trong kỹ thuật điện tử-
vôtuyến điện tử để tự động điều 
chỉnh tần số ,tổng hợp tần 
số,điều chế ,giải mã tiếng nói 
... Xét nguyên lý làm việc  trên 
sơ đồ khối hình 7.24. 

Nhiệm vụ của vòng giữ 
pha hình 7.24 là phát hiện sự 
chênh lệch về tần số giữa tín 
hiệu vào và tín hiệu ra để điều 
chỉnh tần số của dao động tại 
chỗ bám theo tần số của tín 

    

         ftt

. L1                   CE

  ftt            RE            L2

 R              L3

                 C2

C1

    Hình7.23Biến tần dùng một tranzisto

Lọc thông thấp
V C O
O S C
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Chia tần

Ud'

                  Hình 7.24 Sơ đồ khối vòng kho̧  pha.PLL
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                ωv-ω’r
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hiệu vào. Mạch dao động tại chỗ là mạch VCO-mạch dao động được khống chế bằng 
điện áp (voltage controlled oscillator) hoặc CCO-Mạch dao động khống chế bằng 
dßng®iÖn  (currunt controlled oscillator).M¹ch PLL hình 7.24 có các khối VCO, khối 
chia tần số,khối so sánh (so pha-tách sóng pha), khối khuếch đại và lọc thông thấp. 
Nguyên lý làm việc của khối này như sau: 

  Khi không có tín hiệu vào thì VCO dao động tự do với tần số riêng của nó là 
ω0 , điện áp điều khiển VCO là U’d=0 vì ở đầu ra của bộ tách sóng pha (tức là đầu 
vào của khối khuếch đại-lọc thông thấp) không có điện áp  Ud= Kd.Uv.U’r=0. Khi có 
tín hiệu vào mạch so pha sẽ so sánh pha của tín hiệu vào (tần số ωv)và pha của tín 
hiệu tại chỗ (tần số ω’r lấy từ VCO qua bộ chia tần  ω’r=ωr/N).Mạch so pha có thể sử 
dụng mạch nhân analog để tách sóng pha (nếu tín hiệu là tương tự).Đầu ra của bộ so 
pha nhận được một tín hiệu Ud tỷ lệ với hiệu số pha  ∆ϕ =ϕv-ϕr.. Vì Ud =Kd.Uv.U’r 
nên trong đó có các tần số tổng và hiệu ωv-ω’r,ωv+ω’r. Mạch lọc thông thấp lọai bỏ 
tần số tổng,lọc lấy tần số hiệu ωv-ω’r rồi khuếch đại lên để điều khiển VCO .VCO sẽ 
phải thay đổi tần số cho đến khi hiệu ωv-ω’r không,nghỉa là ∆ϕ=0 .Như vậy VCO 
luôn thay đổi tần số để bám theo tần số đầu vào. Nếu tần số của tín hiệu vào lệch quá 
xa tần số củatín so sánh làm cho tần số tổng và tần số hiệu lệch ra ngoài vùng thông 
của bộ lọc thì sẽ không có tín hiệu điều khiển .VCO sẽ dao động tự do với tần số 
ω0.PLL không hoạt động.Khi cho ωv và ω’r xích lại gần nhau sao cho hiệu của chúng 
lọt vào trong dải thông  của bộ lọc thông thấp thì PLL bắt đầu hoạt động ,PLL làm 
việc trong “dải bắt”.  “Dải bắt”  quýêt định bởi dải thông của lọc thông thấp ,đó là 
dải tần số thiết lập được chế độ đồng bộ . “Dải giữ “ là dải tần số tấn số mà PLL giữ 
được chế độ đồng bộ khi thay đổi tần số của tín hệu vào.Dải giữ không phụ thuộc 
vào lọc thông thấp mà phụ thuộc vào biên độ của điện áp điều khiển và khả năng 
thay đổi tần số của VCO.  
7.9.2.Một số ứng dụng của PLL.  

  PLL được ứng dụng rộng rãi trong các thiết bị điện tử hiện đại nhằm biến đổi 
tần số ,điều chỉnh tần số.Xét một số ứng dụng đó. 
          +Tách sóng tín hiệu điều tần. Muốn dùng PLL để tách sóng tần số thì phải 
chọn tần số dao động tự do ω0 của VCO trùng với tần số trung tâm của tín hiệu điều 
tần (tín hiệu trung tần). Như vậykhi tần số của VCO bấm theo tần số của tín hiệu 
điều tần ở đầu vào thì ở đầu ra của mạch lọc thông thấp -khuếch đại nhận được tín 
hiệu U’d tỷ lệ với ∆ω=ωv-ω0,đó chính là tín hiệu âm tần được tách ra. 
          +Điều  chế tần số.Để truyền các các tín hiệu số trên các đường điện thoại 
(trong các modem) hoặc để cất giữ các tín hiệu số,thường dùng các tín hiệu logic nhị 
phân 1 và 0 mã hoá theo hai tần số hkác nhau (ví dụ “0” ứng với950 hz, “1” ứng 
với1050 hz ).Phương pháp này gọi là  đảo tần số (FSK-frequency shift keying). PLL 
được kết cấu sao cho tần số ω0 nằm giữa hai tần số đó,để nó bám theo một trong hai 
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tần số đó.Điện áp ra Ud sẽ có hai mức biểu thị tín hiệu nhị phân đã được tách 
sóng.Tín hiệu này sẽ được truyền đi hoặc được cất giữ dưới dạng số. 
        +Tổ hợp tần số. Tổ hợp tần số nhằm tạo ra một hệ các tần số rời rạc từ một tần 

số chuẩn (chủ 
sóng) có độ ổn 
định rất cao. 
Người ta ứng 
dụng PLL để thực 
hiện tổ hợp tần 
số. Vì PLL thực 
hiện chế độ bám 
pha nên các tần 
số được tổ hợp ra 
vẫn có độ ổn định 

cao như tần số chuẩn. 
a)Nhân với số nguyên (hình 7.25). 
Chế độ đồng bộ ,tần số VCO đem chia cho N để đồng bộ với dao động chuẩn  

fC.. Tần số này bám theo fC để có U’d=0. Đầu ra nhận được fra=NfC. 
b) Lấy ra tần số không phải là bội của tần số chuẩn.  

Để lấy ra tần số không phải là bội của tần số chuẩn fc sử dụng sơ đồ hình 7.26. Tần 
số chuẩn fc được đưa qua bộ chia tần chia thành fc/M. Tần số của dao động ra f0  qua 

mạch chia tần chia 
thành f0/N.Khi đòng 
bộ thì fC/M=f0/N 
nên tần số lấy ra là:                          

fra=f0=
N
M

fC 

                    (7.29)             
                

 
Bằng cách thay đổi N,M (chương trình hoá )có thể tạo ra một mạng tần số rời 

rạc có độ chính xác và ổn định như dao động chuẩn.                                  
  Với nguyên lý làm việc như trên đã phân tích có thể thấy mạ PLL hình 7.27 là 
mạch đồng bộ tần số fC và tần số của dao động VCO. 
 
 

      Tấn số chuẩn                                                                                          PLL

              fc                         TSP                    LTT&KĐ           VCO                      Tần số ra
                                                                                                                                fra=Nfc

                                                              CHIA tần
                                     fra/N                         N:1

                   Hình 7.25.Mạch nhân tần số với hệ số nhân N nguyên
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Chương 8 

Kỹ thuật xung- số 
   Kỹ thuật xung- số bao hàm một lĩnh vực rất rộng và quan trọng của kỹ thuật 

điện tử- tin học .Tín hiệu xung được sử thay thế dần tín hiệu rời rạc ,và ngày nay các 
thiết bị số được thay thế dần kỹ thuật tương tự trong kỹ thuật điện tử viễn thông ,tin 
học.. .Chương này đề cập đến  những kiến thức cơ sở của kỹ thuật xung -số. 

8.1. Khái niệm chung về tín hiệu xung. 
         Các mạch xung có nhiệm vụ tạo và xử lý tín  hiệu ở dạng xung .Các dạng xung 
thường gặp trình bày trên hình 8.1 

       u,i                        u,i                        u,i                        u,i   
    
 
 
 

       0                           t  0                          t    0                       t  0                         t    
    Hình 8.1 a)xung vuông, b)xung hình thang,c)xung răng cưa,d)xung nhọn đầu                               

Một xung điện áp (hình 8.2a) được đặc trưng bởi các tham số sau đây: 
  -Um-Biên độ của xung ,có đơn vị thường là V hoặc mV [1mV=10-3 V]. 
  -tx   -  Thời gian tồn tại xung hay độ rộng xung,đơn vị   mS hoặc àS. 
  -tt   -  Thời gian sườn trước.  
  -ts   -  Thời gian sườn sau. 
  -tđ   - Thời gian đỉnh xung. 
  -∆U-độ sụt đỉnh xung. 
  - T  -chu kỳ lặp lại của  xung. 
    Xung lý tưởng có tt,ts, ∆U bằng không. Do quá trình quá độ xẩy ra   trong 

mạch nên xung có dạng thực  tế như ở hình 8.2b,lúc đó sử dụng các tham số quy ước 
(tương  đối  chính  xác).Thời   gian   tồn    tại xung tính từ lúc xung đạt 10%  đến lúc 
đạt 90% giá trị biên độ.(ứng với aUmữ(1-a)Um  với a=0,1).Đôi lúc sử dụng giá trị 
a=0,05 hoặc a=0,01. 

  Trong  kỹ thuật khi tính toán còn dùng đến các tham số sau: 
  Độ rỗng( độ thưa) của xung: 
                                                  ξ =T/tx                                                                      ( 8.1) 

  Tần số lặp lại của xung: 
                                                f=2π /T=2π/ξ.tx                            (8.2)  
Trong kỹ thuật truyền số liệu các tín hiệu liên tục được rời rạc hoá biến thành 

tín  hiệu  xung . Quá  trình  rời rạc  hoá  được  mô tả trên hình 8.3.ở đây hàm liên tục 
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(analog) f(t) được  thay thế bằng các giá trị của chúng tại các thời điểm ti (i=1,2,3...) 
Việc rời rạc hoá phải tuân theo định luật Kochenhicop để ở đầu thu khôi phục lại tín 

hiệu liên tục không bị méo.Muốn vậy phải chọn khoảng thời gian ∆t sao cho ∆t=ti+1- 
ti ≤ 1/ 2F ; trong đó F là tần số cao nhất của tín hiệu f(t).Mỗi giá trị của   hàm f(t) sau 
khi rời rạc hoá sẽ   nhận giá trị ki.h.Tất nhiên giá trị này sai lệch so   vớitrị số thực 
của f(ti).Muốn tăng độ chính xác cần giảm h(gọi là bước lượng tử ) . Sau bước lượng 
tử hoá các giá trị ki.h được mã hoá bằng các số trong  hệđếm nhi phân . 
       Hệ đếm   nhị phân có hai trị số :ứng với mức điện áp thấp là “0”,ứng với mức 
điện áp cao là  “1”.Mỗi  giá trị f(ti) =ki.h được mã hoá bằng một từ mã có thể 5,8 
hoặc 16 ... xung tuỳ theo từng loại mã.Kết quả trên đường truyền sẽ truyền đi những 
tín hiệu đã được số hoá (tín hiệu  digital).Mỗi một xung trong một từ mã gọi là một  
bit thông tin .  

Các mạch  xung-số được xây dựng từ 
những phần tử logic cơ bản thuộc họ tuyến tính 
hoặc họ phi tuyến.Trong chương ta  sẽ lần lượt 
xét chúng ,trên cơ sở đó  sẽ xét các phần tử 
logic thông dụng  

8.2.Các phần tử tuyến tính 
dùng trong kỹ thuật xung-số. 
         Các phần tử tuyến tính rất thông dụng của mạch điện là các mạch RC,RL,RLC 
,khuếch đại trên tranzisto lưỡng cực , tranzisto trường ,khuếch đại thuật toán,mạch 
lọc ,đường dây giữ chậm .Chúng được sử dụng trong kỹ thuật để xây dựng các mạch 
xung -  số . Xét truyền tín hiệu xung qua các mạch đơn giản. 

  Việc phân tích các mạch tuyến tính học viên có thể tham khảo trong các giáo 
trình “lý thuyết mạch -tín hiệu” , “kỹ thuật mạch điệnt tử”, “Kỹ thuật điện” được 
xuất bản tại HVKTQS hoặc của nhà xuất bản giáo dục .ở đây chỉ nhấn mạnh một số 

 
        u                                  ∆U                     u                                     ∆U  

 
     
     Um                                                                                          (1-a)Um                       

      E0                                                                                    aUm         

                                                      t 
        tt                 t®            ts                                                               tt              tx            ts                              t 
                   tx                                       

a)                                                                       b) 
              Hình 8.2 a)xung lý tưởng.b)Xung thực tế  

t

f∆

f(t)

t∆
Hình 8.3.
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đặc điểm phân tích mạch ở chế độ xung và một số ứng dụng của nó trong các mạch 
xung.  

Trong mạch điện một đột biến của dòng điện hoặc điện áp kéo theo một   quá  
trình quá độ ,nghĩa là sẽ làm cho mạch chuyển trạng thái từ chế độ xác lập này sang 
chế độ xác lập khác.(Chế độ xác lập của mạch điện được định nghĩa là chế độ mà ở 
đó các dòng điện và điện áp trong mạch hoặc là các đại lượng không đổi hoặc là biến 
thiên theo một quy luật tuần hoàn).Thời điểm có đột biến gọi là thời điểm “đóng-mở 
”mạch .Đặc điểm của quá trình đóng mở mạch là điện áp trên điện dung uC(t) và 
dòng điện qua điện cảm iL(t)  không thể biến thiên nhảy vọt mà phải biến thiên liên 
tục từ giá trị sẵn có của nó trước khi đóng mở(cá giá trị này được gọi là các điều kiện 
ban đầu).Vì vậy các thông số điện dung  và điện cảm được gọi là các thông số quán 
tính..Sở dĩ như vậy vì  các đại lượng uC(t) và iL(t) liên quan chặt chẽ đến các quá 
trình năng lượng của điện trường trong điện dung  C và của từ trường trong điện cảm 
L. Tuy nhiên  trong kỹ thuật xung thì uC(t) và iL(t) có thể biến thiên cực nhanh,nhanh 
đến mức có thể bỏ qua thời gian sườn trước và thời gian sườn sau. Tất    nhiên trong 
trường hợp đó phải coi tác động lên mạch là các nguồn địên áp hoặc nguồn dòng 
điện  lý tưởng, cung cấp một công suất vô cùng lớn cho mạch  tại thời điểm đóng 
mở. Việc phân tích mạch trong chế độ quá độ cần giải trực tiếp hệ phương trình vi 
phân đặc trưng mạch, hoặc đại số hoá bằng phương pháp toán tử Laplas,hoặc sử 
dụng một trong các phương pháp tích phân xếp chồng.(Tham khảo trong  giáo trình 
“Lý thuyêt mạch”). 
 8.2.1.Truyền xung vuông qua mạch đơn giản. 

 Trong các các trường hợp phân tích mạch ở chế độ quá độ dạng đơn giản  nhất 
gồm một thông số quán tính ,thường  phải giải phương trình vi phân dạng : 

                             z(t)x(t)
dt

dx(t)τ =
τ
1

+                                                 (8.1) 

 Trong đó  τ  là hằng số thời gian của mạch,z(t) nguồn tác động  hoặc điều kiện 
ban đầu.Một mạch điện như vậy gọi là mạch bậc nhất. Mạch bậc nhất thường gồm 
một phần tử quán tính(L hoặc C)và một số điện trở.Nghiệm của phương trình này có 
dạng: 

                             τ
t

1 eAxx(t)
−

+=                                                         (8.2)  
   Trường hợp thông dụng nhất  thì x(t) là điện áp hoặc dòng điện  một chiều tác 

động tại thời điểm t≥ 0, được gọi  là tác động bậc thang. 

          
⎩
⎨
⎧

≥
<

=
00

00
tkhiZ

tkhi
)t(Z   

Theo (8.2)  khi t→∞  thì x(∞)= x1 ;còn khi t=0 thì x(0)=x1 +A. Như vậy :    

                                τ
t

eA)x(x(t)
−

+∞=  
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Trong đó A=x(o)-x(∞)hay 

                                  τ0
t

e)]x()[x()x(x(t)
−

∞−+∞=    (8.3) 
Theo (8.3) với mạch bậc nhất ta có thể tìm ngay được biểu thức u(t) hoặc i(t) ở 

chế độ quá độ dưới tác động của nguồn bậc thang tác động tại thời điểm t=0. 
áp dụng  cách phân tích này cho mạch hình 8.4 a.  Đó là mạch đơn giản gồm 

một điện trở R mắc nối tiếp với một điện dung C. 
 Điện áp đầu vào e(t) là tác động bậc thang    có dạng : 

                      e(t)   
⎩
⎨
⎧

≥
<

=
0

00
tkhiE

tkhi  

Trước khi e(t) tác động 
điện dung C chưa được nạp 
điện . Có thể xác định được 
ngay uC(∞) và uC(0) như sau: 
Khi t→∞ thì điện dung C 
được nạp đến giá trị E  nên 
uC(∞)=E; khi t=0 thì  tụ C 
chưa được nạp uC(0)=0  .Vậy  
theo ( 8.3):                    

τ
−

τ
−

=−=−=
tt

e.E(t)uE(t)u;)eE(1(t)u CRC    
 

τ=RC là hằng số thời gian của mạch. Đồ thị của 
các điện áp trình bày trên hình 8.4b. Thực tế quá trình 
quá độ chỉ kéo dài trong khoảng thời gian 3τ ,nên 
người ta coi thời gian thiết lập  ttL=3τ.Ví  dụ  mạch  
có  tham  số R=3kΩ,  C   =  1000  pF  thì     τ= 
3.103.10000.10-12 =3.10-5 S=30 àS ;như vậy sau 90 àS 
thì mạch đã xác lập (chuyển sang chế độ một chiều) .        

Xét trường hợp tác động là một xung vuông như 
ở   hình 8.5a. Để sử dụng kết quả phân tích trên ta coi 
xung vuông  này là tổng  đại số của hai   tác động bậc 
thang ở hình 8.5b:  tác động dương E tác động vào 
thời điểm t1,xung âm -E tác động vào thời điểm t2. 
Hình 8.5c,d biểu diễn điện áp uC(t) và uR(t) trong các 
như trường hợp khác   nhau của tỷ số  τ /tx. Đồ thị 
c,d: đường 1 ứng với τ=0,1tX,đường 2 ứng với 
τ=tX,đường 3 ứng với τ=5tX ..Từ đồ thị hình 8.5c ta 

K          R                                      e(t)
                                     E
            uR(t)
 e(t)           C          u2(t)               uC(t)
                                                       uR(t)
a)                                 b)

Hình 8.4 a)mạch RC nối tiếp,b) đồ thị các điện
tXL

t

tt

t

t

a)

d)

c)

b)

uV(t)

uC(t)

uR(t)

E

-E

E

1

1

2

2

3
3

t1
2 3

1 2 3

Hình8.5.Đồ thị các điện
áp xung trên mạch RC

E

E
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nhận thấy xung điện áp trên C càng gần giống dạng của xung vuông  tác động khi tỷ 
số τ/ tx càng nhỏ.Thực tế khi τ/tx<0,03 thì 3τ nhỏ hơn một phần mười tx ,dạng của 
xung trên điện dung C được coi là xung vuông (đường 1 hình8.5c). Còn khi τ/tx lớn  
(thực tế lớn hơn 0,3) thì điện áp này chưa kịp tăng đến giá trị xác    lập, xung vào đã 
kết thúc.Lúc này   xung có dạng hình răng cưa. Từ hình  8.4d ta  thấy dạng điện  áp 
trên điện trở R càng giống dạng xung vuông khi τ/tx càng lớn.ở đây có sự sụt đỉnh 
xung và sự đổi  chiều của điện áp sau khi xung tác động kết thúc  vì điện dung C 
phóng điện theo chiều ngược lại . Khi tỷ số τ/tx nhỏ(nhỏ hơn 0,1) thì điện áp trên 
điện trở là các xung nhọn đầu. 

 Người ta ứng dụng sự hình thành xung qua mạch RC để tạo các mạch vi phân 
và mạch tích phân. 
8.2.2.Mạch vi phân và mạch tích phân. 
       a)Mạch vi phân. 

Từ phân tích trên ta thấy xung lấy trên điện trở R có dạng xung nhọn đầu khi tỷ 
số τ/tx khá nhỏ.Đó chính là phép lấy vi phân của điện áp vào.Xét mạch hình 8.5a 
xem với điều  kiện nào thì nó là mạch vi phân . 

Từ hình 8.5a ta có:  u2=R.i(t)=RC
dt

)ud(uRC
dt

du 21C −
=                     (8.4) 

Nếu chọn các tham số của mạch sao cho u2<<u1 thì u2 ≈ RC
dt

du1
. Nếu mạch điện ở 

chế độ hình sin thì điều kiện để có vi phân là: 
                            R<<1/ωC hay RC<<1/ω =1/2πf =T/2π                    (8.5) 

  Điều kiện (8.5) cụ thể hơn là  
τ<<T,tức là một mạch RC nối tiếp ,với 
điện áp ra lấy trên điện trở sẽ là mạch 
vi phân khi hằng số thời gian của 
mạch nhỏ hơn nhiều so với chu kỳ cỷa 
tín hiệu tác động.Nếu tín hiệu tác 
động gồm nhiều thành phần tần số thì 

điều kiện (8.5) phải được thoả mãn cho tần số cao nhất fmax. 
  Cũng phân tích tương tự như vậy đối với mạch RL hình 8.5b sẽ nhận được 

điều kiện mạch vi phân là: 
                            τ=L/R <<1/ω  hay   τ <<T. 

       a)Mạch tích phân. Xét mạch hình 8.6a. Điện áp lấy ra trên điện dung C  là:  

                                 ∫= dti(t)
c
1u c   

 Nếu chọn uC<<uR thì i ≈ u1/R nên  

i      C

Ru1 u2

i       R

Lu1 u2

Hình 8.5 các dạng mạch vi phân

a) b)
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                                  ∫== (t)dt u
RC
1uu 12 C                                    (8.6) 

 Điều kiện có tích phân là 
uC<<uR.Khi tín hiệu là hình sin có tần 
số góc ω thì điều kiện có tích phân là  

  1/ωC <<R hay τ=RC >>T                              
                                           (8.7)                   
Như vậy khi hằng số thời gian của 

mạch chọn đủ lớn so với chu kỳ tín hiệu 
vào thì mạch RC nối tiếp với điện áp ra lấy trên điện dung sẽ là mạch tích phân. 

Trường hợp điện áp u1(t) là tác bấc thang E thì u2(t) sẽ là: 

                                     u2(t)= ∫ === t
C
I

RC
EtEdt

RC
1u 2                       (8.8) 

 
Khi đóng mạch tronh mạch sẽ xuất 

hiện dòng không đổi  i=E/R=I (hình 8.7) 
 Tương tự như trên,mạch hình 8.6b sẽ 

là mạch tích phân với điều kiện τ=L/R >> T. 

8.3 Mạch khoá. 
Trong kỹ thuật xung mạch khoá là một 

trong những mạch cơ bản,từ đó có thể xây dựng nên các phần tử logic khác nhau. 
Mạch khoá điện tử thực hiện chức năng như một khoá cơ(công tắc) để đóng ngắt  
mạch  hoặc các phần  tử   của mạch. 

  Một mạch khoá hình 8.8a có hai trạng thái: Trạng thái ngắt -tiếp điểm 1-2 hở 
mạch , trạng thái thông-tiếp điểm 1-2 nối thông . Khi ngắt điện áp ra bằng  UCC,khi 
thông điện áp ra bằng 0. Trong kỹ thuật người ta dùng các khoá điện tử được điều 
khiển bằng các xung có cực tính thích hợp.Khoá điện tử có thể có nhiều đầu vào và 
nhiều đầu ra như ký hiệu ở hình  8.8b.Các  biến đầu vào Xi và các biến đầu ra Yk có 
thể nhận một trong hai giá trị logíc “0’’ hoặc  “1’’.Trong phần này ta xét khoá điện 
tử dùng tranzisto  và khuếch đại thuật 
toán. 

8.3.1.Mạch khoá Tranzisto lưỡng cực. 

Khoá điện tử tranzisto lưỡng cực có 
tốc độ chuyển mạch cao(10-6   ÷10 -9 S),do 
vậy có nhiều đặc điểm khác với chế độ 
khuếch đại đã xét ở chương 4. 

Trước tiên ta quy ước các trạng thái 

i      R

Cu1 u2

i       L

Ru1 u2

Hình 8.6 c ç dạng mạch tích phân

a) b)

   I    i(t) 
                                     uC(t)  
 
                                                    t 

Hình 8.7.dòng điện và điện áp trong 
mạch tích phân. 

 K
X1
X2

Xn

Y1
Y2

Ym

+Ucc

Ur2
1   K

Hình 8.8.a)Khoá cơ
b)Ký hiệu khoá nhiều đầu ra-vào  
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của khoá như sau: 
-Trạng thái có xung (trong khoảng tx) với biên độ lớn hơn mức ngưỡng quy 

định UH 
 (H- Hight)gọi là mức cao hay mức “1”thường chọn nhỏ hơn 1/ 2 mức nguồn 

một chút. 
-Trạng thái không có xung (khoảng rỗng) ứng với mức biên độ nhỏ hơn UL (L-

Low)gọi là mức thấp hay mức “0”,chọn tuỳ theo lọai tranzisto ,ví dụ với tranzisto 
silic chọn UL=0,4 V. 

-Các mức điện áp nằm giữa dải UL và  UH là mức cấm. 
 ở chế độ tĩnh , khoá điện tử nằm trong một trong hai trạng thái mở(thông) 

hoặc đóng (ngắt). ở trạng thái  thông tranzisto có thể ở trong chế độ khuếch đại hoặc 
chế độ bão hoà.Để tăng tính chống nhiễu khoá tranzisto thường làm việc ở chế độ 
bão hoà.Chế độ bão hoà là chế độ cả hai mặt ghép E-B và E-C đều thông(phân cực 
thuận)  

 Xét mạch khoá hình 8.9.Yêu cầu cơ bản đối với tranzisto làm việc ở chế độ 
khoá là             Khi ngắt 

                                           Ura ≥ UH   khi UV ≤ UL 
                Khi thông                                                                           (8.9)   
                                           Ura ≤UL    khi UV≥ UH       
Khoá tranzisto  này được điều khiển bởi chuỗi xung cực tính dương(tranzisto n-

p-n): 
Khi Uv<UL (hay ta tạm quy ước UV=0;UL hiểu là mức điện áp đầu vào lớn nhất 

mà tranzisto vẫn ở trạng thái ngắt.) tranzisto ở trạng thái ngắt,điện áp ra ở mức 
cao.Nếu không mắc tải thì Ura =ECC..Nếu mắc tải 

Rt=RCth× Ura =
2

ccE  là mức nhỏ    nhất của     điện áp 

ra ở trạng thái H.Để phân biệt chắc chắn người ta 

chọn  UH  nhỏ  hơn 
2

ccE
 một chút.Ví dụ  với Ecc=5 

V,cã thể chọn UH =1,5÷2 V. 
Khi có xung điều khiển cực tính dương đưa tới 

đầu vào UV ≥UH tranzisto chuyển sang trạng thái 
thông và bão hoà,điện áp ra Ura<UL.Lúc này dòng IC 

=IC bh=Ecc/Rc. Điện trở Rc được chọn sao cho dòng Ic không quá lớn,thời gian quá 
độ đủ nhỏ.Muốn bảo đảm chắc chắn chế độ bão hoà người ta chọn dòng IB >Icbh/β 
vài lần. Ví dụ Ecc=5 V,chän Rc=5 kΩ thì Ic= 1 mA;Chän UH=1,5 V,UL=0,4 V; Để 
khi UV=1,5v  sẽ có  Ura≤0,4 V với tranzisto có β=100 phải chọn IB bh>1 mA: 100=10 

UBE

UCEUV

UR

Rb

RC

Rt

+Ecc

Hình 8.9 khoá tranzisto  
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µA; lấy IB bh=100  µA thì điện trở Rb phải được chọn Rb=(UV-UBE)/Ibbh=(1,5 -
0,6)[V]/100 [µA] =9 Ωk  (0, 6 V là mức  thông của mặt ghép  BE ). 

 Yêu cầu đối với khoá là phải làm việc tin cậy ,ít bị chuyển trạng thái khi có 
nhiễu tácđộng.Để đánh giá độ làm việc tin cậy của khoá người ta xâydựng đặc tính 
truyền đạt của nó Ura =f(Uv) như ở hình 8.10. Trên đặc tuýên truyền đạt này ta xác 
định:  

Độ dự trữ chống nhiễu ở mức cao SH  và mức thấp SL: 
 
SH=URA ng¾t-UH                        (8.10) 
SL=UL- URAth«ng    
URA ngắt và URA thông là các điện áp thực tế 

tại lối ra của tranzisto lúc ngắt hoặc lúc 
thông. 

Trong ví dụ trên hình 8.10 mức ra thông 
là 2,5 V;  mức UH=1,5 V nên SH =2,5 -1,5=1 
V (lóc Uv≤ UL) ; UL=0,4 V ,  URA th«ng(b·o 

hoà)=0,2 V nên SL=0,4-0,2= 0,2 V  (lúc 
UV≥UH). Như vậy : 

-Có thể tạo ra độ dự trữ chống nhiễu 
mức cao SH lớn bằng cách chọn các giá trị Ecc,Rc,Rb thích hợp. 

-Cần đặc biệt lưu ý tới cách chọn trị số SL vì trị số này thường nhỏ.Thựctế trị số 
URA=UCE bh nhỏ và không thể giảm được nên  muốn tăng SL cần tăng mức UL. Muốn 

vậy cần đưa vào mạch bazơ một vài diot 
hoặc mạch phân áp điện trở như hình 
8.11. H×nh8.11a đưa diot vào baz¬,m¹ch 
khoá chỉ làm việc với xung cực tính 
dương ,điệntrở R2 để nối mạch dòng 
ngược tiếp giáp BC,xung dương phải đủ 
lớn để mở diot trước khi mở tranzisto.Ơ 
mạch hình 8.11b mắc thêm nguồn phụ   
cực tính âm  để khoá tranzisto chắc chắn 
hơn khi chưa có xung điều khiển tới. 
Đặc  biệt   đối  với  tranzisto Gecmani 

có mức điện áp mở nhỏ nên nhất thiết phải mắc phần tử để nâng cao SL.. 
 Cuối cùng cần lưu ý những vấn đề sau đây khỉ dùng khoá tranzisto: 
-Muốn tăng tốc độ chuyển mạch cần chọn tranzisto cao tần. 
-Khoá tranzisto mắc  emitơ chung có mức UH  thấp hơn nhiều so với Ecc nên 

thông thường người ta mắc nó với một khoá lặp emitơ để khắc phục nhược điểm naỳ. 
-Hoàn toàn tương tự có thể sử dụng tranzisto trường làm mạch khoá. 

8.3.2.Mạch khoá dùng khuếch đại thuật toán.     

URA                 vùng
2,5 V              cấm
  2          SH

Vùng bão hoà                        vùng khóa
 UH                                (cắt dòng)

    1      SL

0,4
0,2                                                 UV

Hình 8.10.Đặc tuyến truyền
đạt của khoá tranzisto
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         Đặc tuyến truyền đạt của khuếch đại thuật toán   cho ta thấy nếu U0=0. 
 (U0=⏐U+

V-U-
V⏐-điện áp vi phân) thì URA =0,còn nếu UV đạt mức ngưỡng Ung thì điện 

áp ra  sẽ bằng U+
RA max hoặc U-

RA max ;(⏐Umax⏐=E). 

                                           ).(
max

max 128
UUUU

UUUU

Ra0nV

Ra0nV

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

=→>

=→<
+

−

                                         

Như vậy có thể thấy các mạch so 
sánh hình 8.12a,b chính là các 
mạch khoá trên khuếch đại thuật 
toán với các đặc tính tương ứng 
hình 8.12 c,d như vừa xét trên.  
Trong các trường hợp nếu điện áp 
vào UV hoặc địên áp ngưỡng vượt 
quá mức tối đa thì cần mắc thêm 
điện trở hạn chế biên độ ở đầu vào 
của khuếch đại thuật toán .Mặt 
khác khi sử dụng khuếch đại thuật 
toán làm mạch khoá cần lưu ý rằng 
chúng  có tốc độ chuyển mạch 

không cao. Muốn tăng tốc độ chuyển mạch cần sử dụng các khuếch đại thuật toán 
chuyên dụng. 

      Các mạch khoá dùng tranzisto hoặc khuếch đại thuật toán kết hợp với hồi 
tiếp dương có thể tạo thành các mạch hai trạng thái như trigơ,đa hài,dao động 
nghẹt.Ta xét các loại mạch đó. 
8.4 .Mạch trigơ. 
         Mạch trigơ là mạch có hai trang thái ổn định hay gọi là hai trạng thái  cân bằng 
bền.Muốn chuyển từ trạng thái này sang trang thái kia cần có kích thích từ bên 
ngoài.Trigơ có thể xây dựng trên tranzisto lưỡng cực,trtanzis to trường hoặc khuếch 
đại thuật toán ,hoặc các mạch cổng. 
8.4.1Trigơ đối xứng.  
        Trigơ đối xứng  hay trigơ RS( set và reset)được ký hiệu như ở hình 8.13a,hình 
8.13 b là sơ đồ nguyên lý ,còn hình 8.13c là một cách vẽ khác của sơ đồ hình 
8.134b.Đó là hai mạch khóa tranzisro có hồi tiếp trên R1 và R2.Mạch có hai trạng 
thái cân bằng bền vững : T1 mở(thông) và bão hoà thì T2 đóng(ngắt),T1 ngắt thì T2 
thông và bão hoà.Khi T1  thông Q1 ở mức thấp Q1= Q =0,T2 ngắt Q2 ở mức cao Q2=Q 

=1.Khi T1 ngắt Q1 ở mức cao Q1= Q =1,T2 là một cách vẽ khác của hình8.13b. 
Đó là hai khoá tranzisto có hồi tiếp dương qua hai điện trở R1 và R2.thông Q2 ở 

mức thấp Q2=Q=0. Các trạng thái như T1 và T2 cùng thông hoặc cùng ngắt là không 
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thể xẩy ra do tính chất không đối xứng  tuyệt đối của sơ đồ trong thực tế và hồi tiếp 
dương ở trong mạch.Nguyên lý làm việc của sơ đồ như sau: 
     Về mặt nguyên tắc có thể xẩy ra điều vừa nêu trên ,lúc đó IC1 và IC2 bằng 
nhau,điện áp ở các cực tương ứng của hai tranzisto giống nhau.Tuy nhiên do tính 

chất không tuyệt đối của các linh kiện nên sơ đồ không đối xứng hoàn toàn.Một sự 
chênh lệch nhỏ của dòng bazơ hoặc colectơ(IB1≠IB2,IC1≠IC2) ,hồi tiếp dương sẽ mau 
chóng làm tăng độ chênh lệch đó và chuyển mạch về một trong hai trạng thái cân 
bằng bền.Giả sử trigơ ở trong trạng thái T1 thông (mở),T2 ngắt (đóng). Nếu không có 
xung kích thích thì trigơ sẽ nằm chết ở trạng thái này.Quá trình chuyển trạng thái sẽ 
diễn ra khi có một xung tác động làm một trong hai tranzisto chủyên trạng thái.Ví dụ 
tại thời điểm t=0 ta cho một xung đủ lớn có cực tính âm tác động vào đầu S, qua R3 

vào bazơ của T1 đang thông và bão hoà.Xung âm làm T1 đóng lại, điện áp cực C của 
nó tăng lên kéo theo điện áp bazơ của T2 cũng dương lên ,làm cho T2 mau chóng 
chuyển sang trạng thái mở.T2 mở thì điện áp cực C của nó giảm về 0,kéo theo sự 
giảm điện áp bazơ cuả T1,làm cho T1 càng đóng nhanh hơn.Như vậy trong mạch có 
một vòng hồi tiếp dương làm T1 đóng và T2 mở gần như tức thời,trạng thái cân bằng 
bền thứ hai được thiết lập:T2 mở và bão hoà,T1 đóng.(Vòng hồi tiếp dương :T1 đóng 
l¹i→UC1↑→UB2↑→T2 më→UC2↓→UB1↓→T1 ®ãng....→T2 

mở).Bây giờ muốn chuyển trigơ về trạng thái T1 mở bão 
hoà,T2 đóng, cần tác động xung cực tính dương vào S hoặc 
xung cực tính âm vào R.Tuy nhiên xét một trigơ không thể 
nói chắc chắnnó đang ở trong trạng  nào trong hai trạng thái 
thái cân bằng bền .Để đầu ra đơn trị thì trạng thái S=R=1(hai 
đầu vào cùng có xung) là trạng thái cấm.Bảng trạng thái 8.1 
cho phép xác định trạng thái của nó. Ta quy ước trạng thái n 
là trạng thái hiện tại,trạn thái n+1 là trạng thái tương lai,dấu x 
là trạng thái cấm. Trong trigơ cần rút   ngắn quá trình quá độ để các xung vuông có 
dạng gần như lý tưởng.                              
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Để đạt mục đích đó cần sử dụng các biện pháp sau: sử dụng tranzisto có dải tần số 
làm việc cao,mắc hai tụ điện song song với hai điện trở hồi tiếp dương R1 và R2, cho 
tranzisto làm việc ở chế độ không bão hoà . 
8.4.2.Trig¬ Smit. 
       Khi xét trigơ đối xứng trên ta thấy muốn cho trigơ chuyển trạng thái cần tác 

động một xung có cực tính dương 
biên độ đủ lớn vào bazơ của 
tranzisto đang đóng hoặc xung có 
cực tính âm của tranzisto đang 
mở.Có thể tác động một xung 
dương có biên độ đủ lớn vào bazơ 
của tranzisto đang khoá hoặc xung 
âm vào bazơ của tranzisto đang mở 
(tranzisto n-p-n) để trig¬ chuyển 
trạng thái. Loaị trigơ Smit mà ta xét 
sau đây có thể dùng một loại xung 

điện áp cực tính bất kỳ để điều khiển nó chuyển trạng thái.Ta chỉ xét trigơ Smit trên 
tranzisto và khuếch đại thuật toán . 
       a)Trig¬ Smit dùng tranzisto. 
       Sơ đồ nguyên lý và đặc tính truyền đạt trình bày trên  hình 8.14. Nguyên lý làm 
việc của sơ đồ như sau:Trạng thái ban đầu là T2 thông ,T1 đóng vì rằng điện thế bazơ 
của T2 dương hơn điện thế bazơ của T1 nên vòng hồi tiếp dương duy trì trạng thái này 
như đã trình bày ở trên,Ura=Ura min=UCE bh. Khi điện áp vào UV tăng đến giá trị ngưỡng  
mở  Uv mở của tranzisto thì T1 mở ra,vòng hồi tiếp dương làm T1 mở tức thời ,T2  đóng 
tức thời ,Ura=U ra max =+ECC. 

Nếu xung vào tiếp tục tăng hoặc giữ nguyên giá trị ,hoặc giảm đến trên giá trị 
UV ngắt thì mạch vẫn giữ nguyên trạng thái.Chỉ khi xung vào giảm đến giá trị UV ngắt 
thì mạch  chuyển sang trạng thái ngược lại ,Ura =Ura min =UCE2 bh.. Như vậy: 

            Khi UV tăng :    

                        ).(
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Các biểu thức (8.13)và (8.14) được thể hiện ở đặc tính truyền đạt hình 
8.14b.Giá trị  của    UV mở      và  UV ngắt  được quyết  định bởi các giá trị của RC,R1 và 
R2. 

Từ phân tích trên ta thấy có thể dùng trigơ Smit thể tạo ra xung vuông từ  điện  
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áp vào biến thiên  từ từ.Ví dụ có thể tạo xung vuông từ điện  áp hình sin như ở hình 
8.15.  

Hiệu  UV mở-UV ngắt   gọi là độ trễ chuyển mạch ;   hiệu  này càng nhỏ (càng tốt) 
nếu hiệu Ura max - Ura min  càng nhỏ.Muốn vậy phải tăng tổn hao trên R1,,R2,tức là làm 
giảm hổi tiếp dương. Điều đó  dẫn đến xấu dạng xung vuông của tín hiệu ra.Để kkắc 
phục nhượcđiểm này người ta tạo trigơ Smit mắc emit tơ chung như  hình8.16a.Đây 
chính là một tầng vi sai có hồi tiếp âm trên điện trở RE.Bằng cách chọn các tham số 
của mạch thích hợp có thể làm cho dòng IC của tranzisto khi chuyển từ trạng thái mở 
sang trạng thái khoá hoàn toàn chuyển tới tranzisto kia,tức là khi thông tranzisto 
không   ở trạng thái bão hoà nên mức Ura min được nâng cao hơn(>UCE bh),làm tần số 
chuyển mạch tăng lên. 
     b)Trigơ Smit dùng khuếch đại thuật 
toán. Loại  mạch này thực chất là sử dụng 
các mạch so sánh hình 8.12a,c  để xây dựng 
nên mạch hình 8.16a,b.Mạch hình 8.16a là 
Trigơ Smit đảo,hình 8.16c là đặc tính truyền 
đạt của nó.Khi điện áp vào bằng không thì 
mạch sẽ ở một trong hai trạng thái cân bằng 
bền với mức điện áp ra là Ura =   U   ra max=E+ 
hoặc Ura =Ura min=E-. Điện áp ở đầu vào đảo 
không đảo là                 

                                                  U+
V= rara U

RR
R U α=
+ 21

1
                  (8.15) 

Mức  ngưỡng của  mạch ứng với điện áp đầu vào đảo : 

                         ).( 168
EUEU

UEU

mëVng−ìng

ng¾tVng−ìng

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

=α−=α=

=α=
−−

++

 

α-hệ số hồi tiếp dương.  
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giá trị âm lớn nên đầu ra tín 
hiệu bị đảo pha có Ura=E+,ở 
đầu vào không đảo là UV 

ngắt=αE.Khi UV tăng chưa tới 
giá trị U+

ngưỡng=UV ngắt thì 
mạch vẫn giữ nguyên trạng 
thái nµy.Khi UV≥UV ngắt =αE 
thì U0=U+
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V đổi dÊu,dÉn 

tới    Ura=Uramin=-E ;qua mạch 
hồi tiếp dương  ở đầu vào 
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không đảo có U+ V=-αE=UV mở và trạng thái này được  giữ nguyên khi UV tăng . 
Khi UV giảm từ giá trị dương lớn cho tới giá trị UV=U V mở=-αE thì mạch mới 

chuyển về trạng thái ban đầu,Uranhận giá trị Ura max=E+. 
Mạch làm việc ổn định khi thoả mãn điều kiện: 
                                                            αK ≥1                                (8.17) 
K-hệ số  khuếch đại của  IC ở chế độ không tải. 
 

Mạch hình 8.16b,d là sơ đồ nguyên lý và đặc tính truyền đạt của trigơ Smit không 

đảo.ở đây có các quan hệ sau:    vì
1

2
=

R
R

U
U

V

ra
 nên: 

                   UV mở= E.E
R
RU maxra β==
2

1

2

1

R
R

                                  (8.18) 

                   UVng¾t=    EU minra β−=β−  
Việc phân tích xét tương tự như trường hợp trên nhưng chỉ diễn ra theo dấu 

ngược. 
8.5 Mạch đa hài đợi. 
        Khác với mạch trigơ,đa hài đợi có một trạng thái cân bằng bền và một trạng 
thái cân bằng không bền.Khi mạch nằm ở trạng thái cân bằng bền thì nó đợi khi nào 
có xung tác động tới nó chuyển sang trạng thái cân bằng không bền ,rồi lại tự 
chuyển về trạng thái cân bằng bền. 

Mạch có sơ đồ nguyên lý trên hình 8.17a.Thực chất đây kà một trigơ RS mà 
trong đó một điện trở hồi tiếp dương được thay thế bằng một tụ điện .ở trạng thái  
8.5.1.Đa hài đợi trên tranzisto. 
   Khikhông có xung tác động thì T2 mở và bão hoà,T1 khoá.T2bão hoà nên Ura =UCE 

bh≈0.Đây là trạng thái cân bằng bền hay còn gọi là trạng thái đợi.Lúc này UC1≈E, 
UB2=UB2o≈0,6 V( điện áp thông của tranzisto silic).Tụ C nạp đến giá trị xấp xỉ bằng E 
có chiều như trên hình 8.17a.Tại thời điểm t1 có xung tác động xuất hiện ở đầu vào 

của T1 nên T1 mở ;điện thế cực C 
của T1 giảm từ giá trị +ECC 
xuống đến   giá trị gần bằng 
không.Bước nhảy điện áp này đặt 
toàn bộ diện áp -ECC vào cực B  
của T2(lúc này cực C của T1 coi 
như  đấu đất vì UCE1bh≈0 nên má 
trái của tụ C đưa -ECC vào cực B 
của T2),làm cho T2 đóng tức 
thì..Mạch hồi tiếp dương R1R2 
duy trì trạng thái đóng của T1 và 
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mở của T2 ngay cả khi xung tác động kết thúc( t≥t2).Tụ C phóng điện làm cho điện 
áp cực B của T2  dương lên và có xu hướng tiến tới giá trị +E.Khi UB2 đạt tới giá giá 
trị mở UB2o thì T2 mở ,thông qua mạch hồi tiếp dương (như đã xét trong  mạch trigơ) 
T1sẽ khoá lại tức thời và T2thông tức thời( thời điểm t3), đưa mạch về trạng thái chờ 
như ban đầu.Độ rộng của xung ra được quyết định bởi thời gian phóng của tụ C qua 
điện trở R;CÓ thể xác định được : 
                                            tX ra=0,7.RC                                                (8.19) 

  Điều kiện để có các quan hệ trên là  T >tXra >tX v(T-chu kỳ của dãy xung 
vào,tXv-độ rộng của xung vào,tX ra-độ rộng của xung ra).Lúc đó chu kỳ của xung vào 
và của xung ra là như nhau. 
8.5.2Đa hài đợi trên khuếch đị thuật toán..Mạch đa hài đợi có sơ đồ nguyên lý và 
đồ thị các diện áp trình bày trên hình 8.18. 

Điện áp ra của mạch có thể nhận một trong hai giá trị :Ura=Ura max=+E hoặc 
Ura=Uramin=-E.Lúc đầu UV=0 (t<t1 ), Ura=-E là trạng thái cân bằng bền( trạng thái 
đợi),diot D thông nối đầu vào N xuống “đất”,UN=UC=0.Qua mạch hồi tiếp dương 
điện áp ở đầu  vào không đảo P là : 

   UP=- 
R

R R
1

1 2+
 Ura=-αE             (8.20) 

Tại thời điểm t=t1 (hình8.18b)có xung vào tác 
động qua tụ vi phân C1   với  biên độ vượt quá mức 
-αE thì điện áp đầu vào Uo đổi dấu,mạch chuyển 
sang trạng thái cân bằng không bền, 
Ura=Uramax=+E,diot đóng;qua mạch hồi tiếp điện áp 
đầu vào P là UP=αUra max .Lúc này tụ C nạp điện 
,điện áp UNlớn dần cho tới khi đạt giá trị αUra max 
thì Uo=UN-UP=0,điện áp ra lại đổi dấu lần hai(khi 
t=t2) ,Ura=Ura min=-E;tụ C1bắt đầu phóng điện cho 
tới khi phóng hết(t=t3) thì diot thôngvà ghim mức 
UN=0,mạch trở lại trạng thái ban đầu. 

Độ rộng tX của xung được xác định bởi thời 
gian nạp của tụ C1 từ  0 cho tới mức αE theo quy 
luật: 

                                   UC1=E(1- RC
t

e
−

 )                                            (8.21) 
 Tại t=t1thì UC1=0,t=t2 thì UC=αE nên có thể xác định được: 
                                     tX=t2-t1=RC ln(1+R1/R2)                              (8.22)  
Thời gian t2ữt3 là thời gian mạch phục hồi trạng thái ban đầu, được xãc định : 
                                     t .PH =t3-t2   =RC ln(1+α)                              (8.23) 
   

-
+

D C
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Ra)

UV

UR
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d)
t

c)
t
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      Điều kiện để mạch làm việc tin cậy là    tX+tPH  < TV = T 
8.6.Mạch đa hài tự dao động. 

Mạch đa hài tự dao động dùng để tạo ra các xung vuông . 
8.6.1.Đa hài tự dao động trên tranzisto . 

Sơ đồ nguyên lý và các đồ thị thời gian  giải thích nguyên lý làm việc trình bày 
trên hình 8.19a,b. Sơ đồ này khác với mạch đa hài đợi là điện trở R1 được thay thế 
bằng tụ C1.Mạch có hai trạng thái cân bằng đều không bền: T1 thông  bào hoà thì T2 

đóng và ngược lại T1 đóng thì T2  thông và bão hoà.Mạch tự động luân chủyên hai 
trạng thái đó nhờ hồi tiếp 
dương.Nguyên lý làm việc 
của sơ đồ như sau: 

Khi ta đóng nguồn thì 
mạch sẽ ở một trong hai 
trạng thái ,ví dụ ở trạng 
thái T1 thông ,T2 ng¾t;®iÖn 
áp UB1 nằm ở ngưỡng mở 
là dương (≈0,6 V),Ura 1≈0, 
Ura 2≈ECC nạp điện cho tụ 
C1  ;điện áp UB2 được giữ 
bởi tụ C2 dưới mức thông 
.Tụ C2 phóng điện làm cho 

điện thế bazơ của T2 dương lên.Khi UB2 đạt mức ngưỡng mở tại thời điểm t1 thì T2 

thông ,Ura2≈0 .Đột biến ở cực colectơ của T2làm cho tụ C1 đưa  má âm của điện áp đã 
được nạp vào bazơ của T1,làm cho T1 đóng lại.Vòng hồi tiếp dương làm cho T1đóng 
tức thời Ura 1≈ECC , T2 mở và bão hoà  tức thời Ura2=0.Tụ C2 nạp điện trong khi tụ C1 
phóngđiện làm cho điện thế bazơ của T1 dương dần lên,cho tới khi nó đạt mức mở tại 
thời điểm t2 thì lại diễn ra quá trình chuyển mạch.Cứ như vậy mạch tự  dao động tạo 
ra các xung vuông ở hai lối ra. Độ rộng của các xung ở lối ra như sau: 

).(
C0,7Rln2 CR    t                    
C0,7Rln2 CR     t                    

2222X2

1111X1 248
⎭
⎬
⎫

≈=
≈=

  

     Nếu chọn R1=R2=R,C1=C2=C  hai tranzisto giống hệt nhau thì  tX1=tX2=tX, 
chu kỳ  của xung  ra T=2tX.,đó là mạch đa hài đối xứng. 
8.6.2Mạch đa hài dùng khuếch đại thuật toán. 
     Hình 8.20a là sơ đồ nguyên lý của  đa hài trên khuếch đại thuật toán.Mạch có hai 
trạng thái cân bằng không bền:trạng thái thứ nhất Ura=Ura max=E thì UP=αE,trạng thái 
thứ hai Ura=Ura min=-E thì UP=-αE. Như vậy ±αE là hai mức ngưỡng chuyển trạng 
thái ở đầu vào N. 
         Cũng như ở mạch trigơ hoặc đa hài đợi ,hồi tiếp dương thực hiện trên bộ phân 
áp R1R2 ở đầu vào không đảo.Khi đóng nguồn, mạch ở một trong hai trạng  thái cân 

. Ura2

+ECC

RC                  R1      RC

C1+C2-

R2

b)      +Ec

  UB1

       -Ec
 Ura2

 UB2

     t1         t2   t3      t4          t

t

t

t
Hình8.19a)Sơ đồ nguyên lý mạch đa hài đợi

b)đồ thị điện trên các cực tranzisto

T1     T2

Ura1

Ura1
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bằng không bền,ví dụ ở trạng thái Ura= Ura max=E 
thì UP=αE.Điện áp đầu vào N là điện áp tụ C  nạp  
theo quy luật hàm mũ(0ữt1) để tiến đến mức Ura max 
, với hằng số nạp τnạp=RC.Khi điện áp trên tụ C đạt 
mức αE (t=t1)thì thì diện áp U0 =UN-UP≥0,điện áp 
ra đổi dấu,mạch chuyển sang trạng thái cân bằng 
thứ hai,Ura=Ura min =-E,UP=-αE.Lúc này tụ C  
phóng điện cho đến hết rồi nạp theo    chiều 
ngượclại (t1ữt2) tiến đến giá trị -E. 
Khi điện áp trên tụ C đạt giá trị -αE thì U0=UC-UP 
lại đổi dấu,mạch chuyển về trạng thái ban đầu và 
dao động cứ như vậy tiếp diễn.(hình 8.20b) 

Có thể xac định các tham số  như sau: 
 tX=RC ln(1+2R1/R2). Chu kỳ T=2tX .Nếu 

chọn R1=R2 thì T≈2,2 RC. 
Sơ đồ vừa xét trên tạo xung ra đối xứng,chu 

kỳ của xung ra quyết 
định bởi các thông số 
R1,R2,R và C. Muốn 
có xung ra không đối 
xứng người ta dùng 
sơ đồ hình8.21a. Độ 
rộng tX1 ứng với thời 
gian nạp của tụ C khi 
Ura =Ura max,lóc này tô 
C nạp qua R’ và diot D1 thông. Độ rộng xung t2  ứng với thời thái cân gian phóng của 
tụ C qua R” khi diot D2 thông vì điện áp ra là -E(hình 8.21b). 
8.7.Mạch dao động blocking. 
      Mạch dao động blocking hay còn gọi là dao động nghẹt dùng để tạo ra các xung 
có biên độ lớn,độ rộng xung nhỏ,được sử dụng trong các mạch tạo xung điều khiển 
,trong các mạch số cũng như mạch tương tự .Vì công suất lấy ra thường khá lớn nên 
trong mạch dao động nghẹt tranzisto làm việc ở chế độ khuếch đại công suất đơn 
hoặc đẩy kéo. 
       Xét mạch dao động nghẹt trên hình 8.22a với một tranzisro thuận T .Biến áp 
xung Tr. Có các cuộn WB là cuộn bazơ-cuộn hồi tiếp dương,cuộn Wt-cuộn tải lấy 
xung ra tải Rt,cuộn WC-cuộn colectơ.nguyên lý làm việc được giải thích trên đồ thị 
hình 8.21b như sau. Tại thời điểm t=0 ta đóng nguồn thì trong mạch xuất hiện dòng 
bazo IB qua điện trở Rb.Dòng này làm xuất hiện dòng IC biến thiên qua trong cuộn 
WC ,tranzisto thông.Sự biến thiên của dòng IC gây nên một suất điện  động  cảm  ứng 
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trên cuộn WB,qua tụ C, đưa cực âm tới bazơ ,làm cho tranzisto càng mở nhanh hơn 

.Lúc này tụ C nạp  qua tranzisto đang thông và bão hoà sâu(thời điêmt t1),điện áp 
trên cuộn WC gần bằng EC,   đó là giai đoạn đỉnh xung (t1ữt2).Tốc độ biến thiên của 
dòng IC giảm nhỏ,giảm mức cảm ứng sang cuộn WB ,làm giảm dòng IB ,giảm mức 
bão hoà của tranzisto .Khi IB  giảm đến giá trị bão hoà IB bh=IC bh/β (từ thời điểm t2)thì 
suất hiện quá trình hồi tiếp dương theo chiều ngược lại ( quá trình blocking ngược): 
tranzisto ra khỏi trạng thái bão hoà ,IC giảm,IB giảm ...đưa tranzisto về trạng thái 
đóng,IC=0. Tuy nhiên do quán tính của cuộn   dây nên trên cực colectơ  xuất hiện 
suất điện động cảm ứng chống lại sự giảm đột ngột của dòng điện , tạo thành một 
điện áp âm có biên độ lớn (có thể lớn hơn cả ECC).Mạch D1  R1 nhằm triệt tiêu năng 
lượng này.Lúc này tụ C phóng điện qua Rbvà WB,duy trì tranzisto ở trạng thái 
khoá.Khi tụ C phóng hết thì lại xuất hiện dòng IB và lại bắt đầu một chu kỳ mới.Tóm  
lại: 

- Trong khoảng 0ữt1  tranzisto ở trạng thái khoá do UC đã được tích điện,C 
phóng điện qua W B ,,R, Rb ;lúc t=t1 thì C phóng hết. 

- Trong khoảng t2ữt3 tranzisto bão hoà sâu,UW c≈ECC,năng lượng từ trường được 

tích trong các cuộn dây biến áp,điện áp hồi tiếp dương là UW B≈
E .WCC B

CW
 (WB,WC 
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W c
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số vòng dây của cuộn bazơ và cuộn colectơ); điện áp đưa ra cuộn tải là UW 

t=
E .WCC t

CW
 

-Sau t3 mạch phục hồi trang thái ban đầu. 

Độ rộng xung ra :         tX ≈t3 -t1=(R+rV)C  ln
βR
( ' r )

W
W R

B

C t v+
          (8.25) 

rV-trở kháng vào của tranzisto khi thông,R’t= ( )W
W

c

t

2
Rt-điện trở tải phản ánh 

vào cuộn colectơ,β hệ số khuếch đại dòng tĩnh của tranzis to. 

Thời gian  hồi phục xung : 

                                     tHP=Rb C ln(1+WB/Wt)                               (8.26) 

Chu kỳ của xung: 
                                       T≈tX +tHP                                                   (8.27)   

8.8 Mạch tạo điện áp răng cưa. 
8.8.1.Nguyên tắc tạo xung tam giác.  
       Các xung răng cưa (hay các xung  tam giác)được sử dụng trong kỹ thuật  đo 
lường ,điều khiển tự động ,thông tin vv...Xung tam giác đặc trưng bởi các thông số 

sau (hình 8.23a): 
         Giá trị  ban    đầu U0 khi t=0 
          Thời gian quét thuận tq 

          Thời gian quét ngược tng 

          Chu kỳ lặpT 
          Độ dốc quét thuận (độ nghiêng vi phân) 

        K
dt

du(t)
=                         (8.28) 

Hệ số méo phi tuyến:                                                                   
,                          

100
U(o)

U(tU(o)

/t
di

du(t)

/
dt

du(t)/
dt

du(t)
q)

o

ttot q −
≈

−

=

==

%   (8.29)                                 

   Tốc độ quét trung bình: 
                                                 KTB=Umax/tq                                     (8.30) 
Hệ  số sử dụng điện áp nguồn: 

 
      U                                         
                                                   
                                                   
                               Umax                    

                                             t   
U0          tq                 tng  
 
                T 
  Hình 8.23 xung răng cưa  
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                                        η=Umax/E                                                 (8.31) 
     Nguyên lý chung để tạo xung điện áp răng cưa là sử dụng sự phóng,nạp của 

một tụ điện qua  một mạch nào đó. Có hai dạng xung tam giác cơ bản: một dạng sử 
dụng sự nạp điện của tụ ,dạng kia sử dụng sự  phóng điện của tụ .ở dạng thứ nhất 
điện áp cần tăng tuyến tính trong thời gian quét thuận,còn ở dạng thứ hai điện áp cần 
giảm tuyến tính trong thời gian quét ngược .Muốn cho điện áp tăng hoặc giảm tuyến 

tính thì cần đảm bảo cho dòng nạp hoặc phóng của tụ không đổi(i=C
dt
du

 =const).Nh− 

vậy phải sử dụng một nguồn dòng điện ổn định.Có ba phương pháp tạo xung tam 
giác như sau: 
              -Dùng một khâu tích phân đơn giản.  
              -Dùng nguồn dòng ổn định. 

     -Phương pháp bù để giảm mức méo phi tuyến. 
8.8.2.Mạch tạo xung tam giác trên tranzisto. 
          Hình 8.24a là sơ đồ nguyên lý mạch tạo xung tam giác đơn giản sử dụng khoá  
tranzisto được điều khiển bởi xung vuông cực tính âm.Nguyên lý làm việc của sơ đồ 

như sau:Khi không có xung tác động thì tranzisto ở trạng thái thông và bão hoà,điện 
áp ra Ura=UCE bh=U0   (≈0). Khi có xung có xung âm biên độ đủ lớn tác động thì 
tranzisto chuyển sang trạng thái đóng -tương đương  như ở hình 8.24b,tụ C nạp điện 
theo  quy luật hàm mũ  : 

                                    UC =ECC(1-e-t/τ)                                       (8.32) 
Điều kiện để có điện áp ra tuyến tính là  tq <<τ    hay  Um<<ECC (xem hình 

8.24c). Méo phi tuyến được xác định: 

                              ε=
CC
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 Vì   I(o)=
R

UE)o(I;
R

E maxCCCC −
=    nên  

τ
≈−1=ε τ

− q
t

t
e

q

                    (8.33) 

ε -chính là hệ số sử dụng nguồn;như vậy muốn giảm méo phi tuyến thì hiệu suất sử 
dụng nguồn cũng giảm.  

Tại thời điểm t2 xung tác động chấm dứt,lúc đó UC  đạt giá trị Umax<<ECC.Tuy 
nhiên do một lý do ngẫu nhiên nào đó xung tác động có thể kéo dài ,làm cho điện áp 
UC  có thể vượt quá giá trị cho phép của điện áp colectơ, đánh  thủng tranzisto.Để bảo 
vệ tranzisto người ta mắc thêm diot D1 và nguồn phụ E1. Khi điện áp UC  vượt quá 
mức E1 thì diot thông ,ghim mức điện áp UC ở mức E1.Khi xung kết  thúc  thì 
tranzisto sẽ thông,tụ C phóng điện qua tranzisto,mạch trở về trạng thái ban đầu.Để 
tăng độ tuyến tính người ta sử dụng thêm một tranzisto  làm nguồn dòng như hai sơ 
đồ ở hình 8.25.   Mạch hình 8.25a cũng tương tự như mạch đã xét nhưng có thêm 
tranzisto T2 làm nguồn dòng.T2 mắc bazơ chung ,với diot ổn áp  mắc ở bazơ tạo ra 
nguồn dòng IE2 không đổi để nạp cho tụ C2 trong thời gian có xung tác động. Nếu coi 
IC≈IE không đổi thì trong thời gian khoá ngắt ( có xung tác động),điện áp  trên tụ C 
sẽ tăng theo quy luật:   

           uC(t)=U0+  t
C

I
UdtI

C
CoC
2+2 =∫

1   khi t<tq                                                                   (8.34)                   

  Như vậy điện áp trên tụ sẽ tăng tuyến tính cho đến khi đạt giá trị ≈ECC.ĐỘ 
tuyến tính  của điện áp ra phụ thuộc vào nguồn dòng IC2 và giá trị của điện trở Rt . Rt 
chọn càng lớn thì nó càng ít ảnh hưởng đến độ tuyến tính của điện áp ra. 

  Mạch hình 8.25b có tụ C2 để bù méo,T1 là khoá điện tử,T2 là tầng đệm.Nguyên 
lý bù như sau: Bình thường không có xung dương tác động thì T1 thông và bão 
hoà,điện áp colectơ của nó nhỏ làm T2 ngắt,điện áp ra bằng không.Tụ điện C2  nạp 
điện ( đất +ECC→R3→C2→D→-ECC.) đến giá trị ECC -(UR3+UD) ≈ECC. Khi có xung 
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Hình 8.25.Mạch tạo điện áp răng cưa
a)Mắc nguồn dòng  b)Mắc mạch bù

+ E
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tác động thì khoá T1 ngắt,tụ C3 nạp điện và T2 mở làm tăng dòng IR3 nên 
∆UC3→∆IR3→∆UR3, dẫn đến điện  áp UR3 sẽ bù lượng giảm của điện áp UC2, giữ cho 
dòng nạp của tụ C qua R2 không đổi. Khi dòng qua R2 bằng ECC/R2 thì diot D sẽ ngắt  
nguồn ra khỏi mạch,tụ C3  được nạp bằng điện áp đã được nạp trên tụ C2.SƠ đồ này 
cho phép đạt Umax ≈ECC trong khi ε giảm (1-k) lần, (k-  hệ số truyền của T2 mắc emitơ 
chung), hơn nữa T2 đóng vai trò tầng đệm nên Rt ít ảnh hưởng                          
đến sự phóng nạp của tụ C3. 
8.8.3.Mạch tạo xung tam giác trên khuếch đại thuật toán . 

 Xét mạch tích phân đơn giản hình 8.26a. Theo (5.46) thì 

                                   Ura=- )(0+∫
1

rV UdtU
RC

 

 Như vậy bình thường UV=0 thì diện áp ra cùng bằng 0;trong khoảng thời gian 
xung tác động Ura sẽ tăng theo quy luật  trên. Nếu UV=const thì  

                            Ura = )o(raUt
RC
Eo

+                                        (.8.34) 

Độ chính xác của 
(8.34) phụ thuộc vàogiả 
thiết U0 =UN-U  P=0 và 
K≈∞.  Hình 8.26b cho 
phép tạo xung tam giác 
có cực tính bất kỳ.Khi có 
xung dương tác động thì  
khoá T thông và bão hoà, 
tụ C phóng diện ,đó là 
thời gian tng.Khi xung tắt 
thì  khuếch đại thuật toán  
làm việc ở chế độ khuếch đại .Nếu coi UN=UP=UC thì tại nút sẽ N có:  
E U

R
U U

R
o N N ra−

=
−

1 2
;    → Ura =UC

1
2

0
1

21
−

+
R
RE

R
RR             (8.35) 

             Tại nút P:                  E U
R

C dU
dt

U U
R

C C C ra−
= +

−

3 4

                (8.36) 

Từ (8.35) và (8.36) sẽ nhận được  phương trình vi phân :                                   

                                     0=βα2+ +c
c u

dt
du                                        (8.37) 

     Trong đó  α= )
R
E

RR
RE(

C
;)

RR
R

R
(

C
o

341

2

21

2

3
−

1
=β−

1
2
1                  

_          .

+          .
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đơn giản trên KĐTT
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Giải phương trình trên tìm được uC(t).Dạng đường cong uC(t) phụ thuộc vào hệ 
số α của phương  trình. Nếu α.>0 thì nhận được đường cong lõm,α<0-đường cong 

lồi.Ta quan tâm đến trường hợp α=0 hay R
R

R
R

1

3

2

4
= . Chọn R1=R3,R2=R4 thì  nghiệm 

phương trình có dạng : 

                        )()()( 0+−
1

= 0
3

CC UtEE
CR

tu                             (8.38) 

Với (8.38) thì khi chọn E>E0 điện áp ra sẽ tăng tuyến tính,ngược lại E<E0 -giảm 
tuyến tính.Thực tế thường chọn E chính là nguồn ECC ,E0 lấy từ ECC qua bộ phân áp. 
Lúc đó biên độ biên độ cực đại điện áp trên tụ là:  

(0)UtEo)(E
CR

1U Cq
3

maxc +−=                                 

.                   ( 8.39) 
Dựa vào mạch tích phân 
hình 8.26a và mạch trigơ 
hình 8.16a có thể lập ra một 
mạch dao đông tạo điện 
áp răng cưa và xung 
vuông như ở hình 8.28 . 
IC2 kà bộ tích phân,IC1 là 
mạch ttrigơ không đảo.  

  Khi đóng mạch thì 
Ura 1=E sẽ đưa tới đầu vào của mạch tích phân mắc đảo,điện áp đầu ra của IC2 nạp 
cho tụ C  tạo thành điện áp tăng tuyến tính;khi đạt mức -αE thì IC1 Chuyển trạng thái 
,Ura 1 đổi dấu, Ura 2 nạp cho theo chiều ngược lại.Khi Ura 2  đạt giá trị  ngưỡng thì IC1 
lại chuyển trạng thái. 

  Chu kỳ của dao động được xác định theo biểu thức: 

                                   
2

1
34=

R
RCRT                                                (8.40) 

8.9.Khái niệm về thuật toán logic,phần tử logic và đại số 
logic. 
8.9.1.Khái niệm về thuật toán logic và phần tử logic. 

 Các mạch logic là các mạch điện mô tả lại trình tự giải bài toán logic.Như vậy 
ứng với một hàm logic cơ sở là một là một mạch logic cơ sở,sao cho quan hệ giữa 
đầu vào và đầu ra của mạch thể hiện mối  quan hệ giữa biến và hàm logic tương 
ứng.Để xây dựng được các mạch logic người ta chủ yếu dựa vào một công cụ toán là  
môn đại số logic.  

  Đại số logic là một ngành toán nghiên cứu mối liên hệ và quy luật giữa  những 
mệnh đề đơn giản. Những mệnh đề đơn giản kiểu như “ tôi đi học”, “ mười lớn hơn 

      R1                           R2              R3              C 
                         

            
 
                           - 

       Ur1                                      
.                                               Ura2    

 
Hình 8.28.Mạch tạo dao động xung vuông 
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một”,  “tôi thi đã thi song môn toán giải tích” ...thường chứa một lượng thông tin nào 
đó;tuy nhiên đại số logic không hế để ý đến các thông tin  chứa trong đó.Trên quan 
điểm của đại số logic thì một mệnh đề đơn giản chỉ có thể nhận một trong hai trạng 
thái là “đúng”-(True)hoặc “sai”(fault).Mệnh đề phức tạp sẽ được cấu thành từ tổ hợp 
những mệnh đề đơn giản. Người ta thường dùng chữ thường để ký hiệu các mệnh đề 
đơn giản,chữ in hoa để ký hiệu các mệnh đề phức tạp. Ví dụ viết: 

                 A=f1(a,b,c,...) ;B=f2(a,v,c,..) ;C=f3(a,v,c,..) v.v... 
  Trong cách viết trên các biến logic a,b,c,..cũng như các hàm logic A,B,C... chỉ 

được nhận một trong hai giá trị “đúng” hoặc “sai”. Nến quy ước “đúng” là 1, “ sai” 
là 0  thì a,b,c,.. cũng như A,B,C,... chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1. Đại số logic được xây 
dựng trên  ba phép tính cơ sở là phép phủ định-NO(thuật toán “đảo” ), phép cộng-
OR(thuật toán “hoặc” hay còn gọi là phép “hợp”) ,  phép nhân-AND(thuật toán“và” 
hay còn gọi là phép “giao”). Người ta thường dùng bảng trạng thái đơn giản nhất để 
biểu diễn mối liên hệ logic giữa các mệnh đề đơn giản nhất,tức là mối liên hệ giữa 
các biến a,b,c,.. và các hàm A,B,C,...Ngoài cách dùng bảng người ta còn dùng lời 
hoặc phương trình logic để biểu diễn.Chặt chẽ nhất là dùng phương trình logic để 
biểu diễn quan hệ hàm và biến logic. 

Việc phân tích và xây dựng(tổng hợp ) các mạch logic phải dựa trên đại số 
logic,vì vậy cần nắm vững những khái niệm và định luật cơ bản của môn toán 
này.Trước hết ta bắt đầu từ ba thuật toán cơ bản là đảo,hoặc ,và. 

Thuật toán phủ định(“ đảo”)-NO.Nó được ký hiệu bằng dấu gạch ngang trên 
biến số :  

                            
⎩
⎨
⎧

=
=

=
1a0

0a1
aF
_

NO nếu

nếu
                                  (8.41) 

   Thuật toán “hoặc”-OR,tức là phép cộng logic được ký hiệu bằng dấu “+” 
hoặc chữ  “V”(chữ Latinh Vel nghĩa là hoặc).  

  Phép này được định nghĩa: 

⎩
⎨
⎧

=+++==
b»ng0abiÕnc¸cc¶tÊtnÕu0

b»ng1abiÕnmétcãnhÊtÝtnÕu1
aaaVaVVaaF

i

i
n21n21OR ..........

                                                                                                       (8.42) 
 Thuật toán “và”-AND hay còn gọi là phép nhân logic.Trong biểu thức logic ký 

hiệu dấu “.” hoặc “Λ” hoặc viết liền các biến .Người ta định nghĩa phép nhân logic 
như sau: 

    F=a1 Λ a2 Λ a3..= 
⎩
⎨
⎧1

=ΛΛΛ= 21 b»ng0abiÕnmétcãnhÊtÝtnÕu0

b»ng1abiÕnc¸cc¶tÊtnÕu
aaaF

i

i
nAND ....  

                                                                                                        (8.43) 
Từ các thuật toán cơ bản trên người ta xây dựng các mạch logic cơ bản(sẽ xét 

sau) 
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8.9.2.Những định luật cơ bản của  đại số logic .  
  Trước khi xây dựng ,lắp ráp một sơ đồ logic để thực hiện một hàm logic nào 

đó ,phải biến đổi hàm về dạng tối giản sao cho sơ đồ thiết kế có số phần tử tối 
thiểu.Việc đó gọi là tối thiểu hóa hàm logic.Việc xây dựng và tối thiểu hoá hàn logic 
dựa trên các quy tắc và định kuật sau đây: 
A.Những quy tắc đối vói một biến số: 

         1.x+1=1;                                4. x + x  =1 ;                    7.  x. x=x ; 
         2.x+0=x;                                5.  x.0   = 0;                     8.  x. x =0; 

                3. x+x =x;                              6.  x.1   =x  ;                   9. x =x     ; 
B.Những quy tắc đối với hai hoặc nhiều biến. 
            10.Định luật giao hoán: 

          a) Đối vói phép cộng:          x1+x2=x2+x1; 
          b) Đối với phép nhân:           x1.x2=x2.x1; 

      11.Định luật kết hợp: 
          a) Đối với phép cộng:          x1+x2+x3=(x1+x2)+x3=x1+(x2+x3); 
          b) Đối với phép nhân:          x1.x2.x=(x1.x2).x3=x1.(x2.x3)        ; 

           12.Định luật phân phối: 
      a)x1(x2+x3)=x1.x2+x1.x3;  
     b) x1+x2.x3= (x1+x2)(x1+x3); 

  Biểu thức 12a) giống như đại  số thông thường,biểu thức 12b hơi khác chút       
.           ít.Ta có thể chứng minh điều này: 

          x1+x2.x3=x1.1+x2.x3. Theo quy tắc 1)ta có x1.1=x1(1+x2+x3).Do đó: 
          x1+x2.x3=x1(1+x2+x3)+x2.x3=x1+ x1.x2+x1.x3+x2.x3; 
 áp dụng 12a) và 3) sẽ có: 
          x1+x2.x3=x1(x1+x3) +x2(x1+x3)=(x1+x2)(x1+x3); 

           13.Định lý Demorgan: 

                  a) 2121 .xxxx =+  ; 

                  b) 2121. xxxx += ; 
 Quy tắc này có thể kiểm chứng bằng bảng trạng thái 8.2                . 
 Với nhiều biến: 

        c) x x x x x xn n1 2 1 2+ + =... ...                

        d) x x x x x xn n1 2 1 2. ... . ...= + + +  
14.Định luật hấp thụ:    

     a) x1+x1x2=x1; 
    Chøng.minh: 

                  x1+x1x2=x1(1+x2)  mà 1+x2=1 (theo 1) nên  a) được chứng minh. 
            b) x1(x1+x2)=x1;Chøng minh: x1(x1+x2)=x1x1+x1x2=x1+x1x2=x1. 

0

1
0

01
0

1
1

1
0

1
1

0
1

0
0

0
1

0
1

1
1

0
0

0
1

0
0

X1 X2 X1+X2 X1+X2 X1 X2 X1.X2

Bảng 8.2



 220

         15.Định luật gán  

                a)x1x2 + x1 x2=x2; chứng minh:x1x2+ x1 x2=x2(x1+ x1 )=x2 ; 

             b)(x1+x2)( x1 +x2)=x2;chøng minh:x1 x1 + x1 x2+x1x2+x2x2=x2(x1+ x1 )+x2=x2; 

        16. a)(x1+ x2 )x2=x1x2;     chøng minh (x1+ x2 )x2=x1x2+ x2 x2=x1x2; 

           b)x1 x2 +x2=x1+x2;    chøng minhx1 x2 +x2=x1 x2 + x1x2 + x1 x2=x1+ x1 x2 

=x1+x1x2      .. .+ x1 x2    = x1+x2;       
8.9.3.Các hệ đếm sử dung trong kỹ thuật số. 

+Hệ đếm thập phân :hay hệ đếm cơ số mười là hệ đếm thông dụng mà ta 
quen dùng hơn cả,gồm mười chữ số từ 0 đến 9.Trong hệ này một số hữu  tỷ A có 
thể biểu diễn dưới dạng số thập phân như sau: 

(A)10(c¬ sè m−êi)=an.10n+an-1.10n-1+...a0.100,b1.10-1+...+b-m=(anan-1...a0,b1...bm)10 

+Hệ đếm nhị phân hay hệ đếm cơ số hai: chỉ sử dụng hai số là 0 và 1.Một 
số được biểu diễn dưới dạng số nhị phân như sau: 

(A)2=(CkCk-1...C0,d1d2...dm)2=(Ck.2
k+...C0.2

0+d1.2-1+ ...dm.2-m)10
. 

Ví dụ (A)2=1101(13),1011=1.23+1.22+0.21+1.20+1.2-1+0.2-2+1.2-3+1.2-4=(13.6875)10 

+Các hệ đếm dùng trong kỹ thuật số cho trong bảng 8.3  
8.10. Các phần tử logic . 
8.10.1.Các phần tử logic cơ 
bản. 
       Các thuật toán logic cơ bản 
vừa nêu ở phần trên có thể được 
thực hiện bằng các mạch khoá 
đã xét ở Đ8.3.Các mạch này có 
thể thực hiện trên các linh kiện 
rời hoặc IC. Người ta quy ước 
logic dương hoặc âm tuỳ theo sự 
tương ứng hai mức của khoá với 
hai mức logic 0 hoặc 1.  
      ở logic dương thì mức cao UH của 
khoá ứng với mức logic 1,mức thấp UL 
ứng với  mức logic 0. ở logic âm thì quy 
ước ngược lại. 
       a)Phần tử đảo(phủ định)  No.  
Phần tử phủ định được xây dựng để thoả 
mãn hàm(8.41): 
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⎩
⎨
⎧

=
=

=
1a0

0a1
aF
_

Nếu

Nếu
NO                                    (8.41) 

 Nó thường có ba dạng ký hiệu như  ở hình 8.29. Nó  thực  hiện   phép 

đảo  FNO= a . Từ đó có bảng trạng thái 8.4  và giản đồ điện áp hình 8.30. Sơ đồ 
nguyên lý của phần tử đảo trình bày trên hình 8.31a,b. Mạch điện hình 8.31a là một 
phần tử đảo đơn giản  dùng một khoá tranzisto. Nếu đầu vào có 
xung dương ,tức là ở mức 1 thì tranzisto sẽ thông và bão hoà,điện 
áp ra colectơ ở mức thấp ”(≈0).Nếu đầu vào không có xung-mức 0 
thì tranzisto ở trạng thái ngắt,điện áp ra colectơ ở mức cao   
1(≈ECC). Hình 8.31b là một mạch đảo hoàn chỉnh trong IC tích 
hợp TTL(công nghệ tranzisto-tranzisto-logic)*. 

Mạch có T1 mắc       bazơ chung,T2 là tầng đảo pha phân tải,T3-T4 làm  việc 
ngược pha nhau ở chế độ khoá.Nguyên lý làm việc của sơ đồ như sau: Lúc đầu vào  
         b).PhÇn tử  "hoÆc"-OR. 

Phần tử này thực hiện phép cộng logic (8.42)  

                   
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=++=
0b»ngabiÕnc¸cc¶tÊtkhi0

1b»ngabiÕnmétnhÊtÝtcãkhi1
aaaF

i

i
n21OR ...                   (8.42) 

 Phần tử OR có ký hiệu hai dạng như  ở hình 8.32a và sơ đồ nguyên lý như ở 
hình 8.32b.Bảng 8.5 là bảng trạng thái của mạch. 
____________________________________ 

*Các IC số (logic)được chế tạo theo các công nghệ bán dẫn như:TTL:tranzisro-
tranzisrologic, RTL:điện trở-tranzisto-logic,DTL:diot-tranzisto-logic,CMOS. là 0  thì cực E 
thì cực E của T1 được đấu đất qua  nguồn tín hiệu ,T1thông ,UC1=UB2 ở mức thấp làm T2 bị 
khoá,không có dòng qua điện trở RE của T2 nên T3  khoá;trong khi ĐÓUC2≈ECC nên T4 
thông,điện áp đầu ra ở mức cao(≈+ECC),FNO=1.Khi có xung tác động  thì mạch làm việc 
hoàn toàn ngược lại,FNO=0.Việc dùng hai tranzisto cho phép nâng cao hơn mức điện áp đầu 
ra so với  sơ đồ dùng điện trở RC vào chỗ của T4 và tăng khả năng chịu tải . 

Bảnh 8.4

0         1
a FNO=a

_

1         0  

                          +ECC                                                                      +ECC 

 
            R1        RC                       4 kΩ                1,6kΩ       130Ω 
                                    FNO                                                           T4       
                                                                                                     
 UV           R2                                 T1             T2                               _ 
                  _                         UV                                              T3      FNO 
                  +                                            1kΩ 

              a)                                                                     b)                                             
      Hình8.31 a) mạch NO đơn giản b) mạch NO trong IC tích hợp TTL. 
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Xét sơ đồ nguyên lý hình 
8.32bta dễ nhận ra:khi a=b=0 
thì không có dòng qua điện  
trở R,  Ura=0  nên FOR=0.Khi 
có    xung  ở một hoặc cả hai 
đầu vào,tức a=1,b=0 hoặc 
a=0,b=1 hoặc a=b=1 thì diot 
D1 hoặc D2 hoặc cả hai diot 
thông,có dòng qua R,điện áp 

ra ở mức cao FOR=1. Khi có nhiều đầu vào mà không dùng đến thì chúng cần được 
đấu đất để chống nhiễu. 
     c).Phần tử "và" tứcAND. 
Phần tử này thực hiện phép 
nhân logic (8.43) Mạch AND 
thường gặp nhất là mạch có 
hai biến đầu vào a,b ,ký hiệu 
như trên hình 8.33a ,ứng  
với bảng trạng thái 8.6.Hình 
8.33b là một sơ đồ nguyên lý 
của mạch  AND đơn giản 
dùng khóa diot .Khi tín hiệu 
đầu vào ở mức “0” thì cả hai diot đều    thông đấu đầu ra xuống đất,FAND=0.Khi 
a=0,b=1thì D1 thông hoặc a=1,b=0 thì D2 thông nên FAND=0. Chỉ khi a=b=1 thì  cả 
hai diot đều ngắt nên điện áp ra ở  mức “1”: 

                                            
21

2
AND RR

RE
F

+
=

.
  

Với mạch hình 8.33b có thể sử dụng nhiều đầu vào.Nếu đầu vào nào không 
dùng đến cần nối với dương nguồn để diot luôn ngắt. 

8.10.2.Các phần tử logic phức hợp.Đó là các mạch thực hiện từ hai phép tính logic 
trở lên. 

Trong thực tế người ta kết hợp các mạch dao “Đảo”,”và”,” hoặc” thành các 
mạch logic “vµ-®¶o”,”hoÆc-®¶o”. 

a)M¹ch “vµ-®¶o”-  NAND. 
Mạch NAND hai biến có bảng trạng thái 8.7 và  các dạng ký hiệu cùng giản đồ 

thời gian hình 8.34a,b.      .                        
Mạch NAND nhiều đầu vào thực hiện hàm logic sau: 

FNAND= a b c...=
⎩
⎨
⎧
1 0b»ngbiÕnmétnhÊtÝtcãkhi

 1 ,c... bằngn  vào a,bcả các biế0 khi tất 
      (8.44) 

Hình 8.32Ký hiệu và sơ đồ
nguyên lý của phần tử OR

a)
FOR

b) 0

0
0

00
1

11
11
1

1

a FORb
Bảng 8.5

Hình 8.33Ký hiệu và sơ đồ
nguyên lý của phần tử  AND

a)
FAND

b) 0

0
0

00
1

11
01
0

1

a FORb
Bảng 8.6

&

a
b

+ECCR1

R2
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Đây là hàm ngược lại của hàm(8.43).  
Mạch hình 8.35a là một mạch năng chế tạo theo công nghệ  TTL.Tranzisto TM 

mắc bazơ chung ,có ba cực emitơ tạo  thành ba đầu vào a,b,c. Khi a=b=c=1 thì lối 
vào có mức dương cao,TM ở trạng thái ngắt,điện thế colecto của nó ở mức cao nên T2  

thông và bão hoà, mức ra nhận giá trị 0.Nếu có ít nhất một lối vào có giá trị thì lối 
vào đó sẽ đấu cực emitơ của TM  xuống đất,TM thônglàm ngắt T2 nên lối ra ở mức cao 
FNAND=1. 

Mạch hình 8.35b cũng phát triển từ mạch vừa xét với việc thay thế T2 bằng một 

mạch ra   đẩy kéo T3-T4 và tầng đảo pha phân  tải T2. Nhờ T3-T4 mắc đẩy kéo mà 
tang được khả năng chịu tải.Khi T2 mở T3 mở T4 ngắt thì D2 ngắt tách T4 khỏi mạch 
ra(FNAND≈0,cỡ +0,1V)  . Để điều khiển tầng ra có thể dùng thêm Uđk.Khi Uđk=0 thì 
TM thông→T2 khoá→T3 khóa và T4 cũng khoá vì D1 thông. Khi Uđk=1 thì sơ đồ làm 
viêc bình thường với hai đầu vào a và b. Như vậy Uđk là tín hiệu cho phép (Uđk=1) 
hay không cho phép(Uđk=0) mạch NAND làm việc.  

Mạch NAND là 
phần tử cơ sở của họ IC  
TTL vì từ sơ đồ cơ sở 
này người ta xây dựng 
nên các sơ đồ thực hiện 
những hàm phức tạp hơn 
(sơ đồ nửa tổng,các 
trigơ...) bằng cách thêm 
vào một vài mạch phụ 
như tầng đệm ,mạch mở 
rộng lối vào v.v... 
   b)M¹ch“hoÆc-®¶o”- 
NOR.   Mạch NOR thực hiện hàm logic: 

 FNOR= a b c+ + +...   =
⎩
⎨
⎧

 còn lại.trường hợptrong các 

vào  là 0. các biến khi tất cả

 0
 1

             (8.46) 

Hình 8.34Ký hiệu và giản  đồ điện áp của phần tử  AND

a)

b) 0

1
1

10
0

11
00
0

0

a FNANDb
Bảng 8.7

&

a
t

b
t

FNAND

t

Hình8.34a)MạchNAND đơn giản
b)Mạch NAND có mạch ra đảy kéo

+E

abc

R1
R2 FNAND

4K   1,6K

FNAND

+E

130

1K

T2

T3

T4
D' D

U®k

a) b)

abc
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Mạch NOR hai biến đầu vào có bảng trạng thái 8.7 và có các ký hiệu như ở 
hình 8.36 a. Hình8.36b là giản đồ thời gian của các tín hiệu. 

      Hình 8.36 c trình bày sơ đồ nguyên lý của một mạch NOR trong IC  TTL. Mạch 
này là biến tướng của mạch hình8.35b.Thật vậy,T1-T2-T3-T4 và T’1-T’2-T3-T4 lập 
thành hai  mạch NO . Điện áp ra là UCE của T4 chỉ ở mức 
cao,FNOR=1 khi T3thông,T4 ngắt. Đó là trường hợp  đầu vào a 
và b ở mức thấp a=b=0 , emitơ của T1 và T’1 đấu đất qua 
nguồn tín hiệu nên  chúng đều thông,dẫn đến T2và T’2 đều 
ngắt.T2ngắt nên T3 thông,T”2 ngắt nên T4 ngắt. Các trường 
hợp khác điện áp ra đều ở mức thấp hơn mức UH , FNOR=0. 
8.10.3Các thông số cơ bản của IC logic. 
           Ngày nay  tuyệt đại đa số các mạch logic sử dụng trong thực tế là các IC 
logic.Chúng được đặc trưng bởi các thông số sau. 

a)Mức logic: Mức cao 1 ở đầu ra   +E≥ Ura”1”≥ 2,4 V  
                     Mức thấp 0 ở đầu ra   0,4V≥Ura”0”≥0 V 
                     Mức cao  1 ở đầu vào   +E≥UV”1”≥ 2 V 
                     Mức thấp 0 ở đầu vào 0,8 V≥UV”0” ≥0 V 
b)Nguồn nuôi: Các IC số thường được nuôi bằng nguồn 5 V±5%.Trong một 

khoảng thời gian ngắn nguồn có thể tăng lên tới 7 V,vì vậy đầu vào của các cổng bỏ  
trống cần được đấu với đất hoặc dương nguồn một cách thích hợp. 
         c)Độ tác động nhanh:Tốc độ chuyển mạch hay độ tác động nhanh của của 
phần tử logic  được tính bằng thời gian trễ trung bình τTB khi  tín hiệu chuyển qua  
phần tử đó.Nguyên nhân gây ra sự chậm trễ là do không thể loại bỏ các điện dung ký 
sinh của IC  khi chế tạo  cộng với tốc độ hữu hạn của các hạt dẫn trong các chất bán 

dẫn.                                   τTB =
1
2

(t+ +t-)                                                (8.47) 

           t+-thời gian trễ sườn trước khi chuyển từ “0” sang “1”. 
           t- thời gian trễ sườn sau khi chuyển từ mức “1” về mức “0”.  

>=1
0

0

0

+Ucc

các  lối
vào lối

ra

T1    T2

T'1    T'2

T4

T3

a

b

FNOR

FNOR

FNOR

a
b

a
b

a) b) c)

Hình 8.36 a)các ký hiệu của NOR b)giản đồ thời gian tín hiệu của
NORc)sơ đồ nguyên  lý NOR trong IC    TTL

0

0
0

10
1

11
01
0

0

a FNORb
Bảng 8.8
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Theo τTB người ta chia ra các loại sau: 
                                Tác động cực nhanh:        τTB < 10-8 s. 
                                Tác động nhanh:            3. 10-8 s>τTB >10-8 s. 
                                Tác động trung bình :    3.10-7 s> τTB>3. 10-8s 
                                Tác động chậm:                τTB >3.10-7s 
d)Công suất tiêu thụ. Mức tiêu thụ năng lượng của một IC được đánh giá bằng 

công suất trung bình PTB: 

                                                  PTB=
1
2

(P+ +P -)                                                (8.48) 

                                P+   - công suất tiêu thụ ở trạng thái thông. 
                                P -    -công suất tiêu thụ ở trạng thái cấm. 

        e)Khả năng sử dụng : khả năng này thể hiện ở số đầu vào và số đầu ra .Các IC 
số  thường có  2÷6 đầu vào,4ữ10 dầu ra.Nếu có các bộ khuếch đại đệm ở đầu ra thì 
số đầu ra có thể lên tới 20÷50.                 
8.11.Các phần tử logic thông dụng. 
8.11.1.Phần tử trùng dấu(phần tử tương 
đương). 
        Phần tử trùng dấu so sánh hai tín hiệu có 
trùng nhau hay không.Nó cho  mức ra 1 nếu các 
tín hiệu vào giống nhau,bằng 0 nếu các tín hiệu 
vào khác  nhau,thực hiện hàm  logic:                                         

                   FTD=
__
ba  +ab                        (8.49)  

         Có thể xây dựng hàm tương đương theo cách biến đổi hàm sau : 

           )()(.. babababaabbaFabbaF TDTD +++==+==+=          (8.50) 
       Biểu thức (8.50) ứng với bảng bảng 8.9.Hình 8.37a là các ký hiệu của phần tử 
trùng   dấu . Theo (8.49) có thể dễ dàng xây dựng phần tử trùng dấu trên NAND 
hoặc trên NOR như hình 8.37 b,c.                                                                                                         

            
Hình 8.37.a)Ký hiệu b,c) PTTĐ xây dựng trên NAND vad NOR

a)
b)

Ft®

c)

Ft®

aa

bb

⊕

 
8.11.2.Phần tử khác dấu (cộng modun 2). 
        Phần tử cộng modun 2 thực hiện hàm logic: 

0
0

1

1
00
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1

Bảng 8.9
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                                         FKD=a b a b+  = ).( 518
bakhi0

bakhi1
ba
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=
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=⊕   

         Biểu thức (8.51)ứng với bảng trạng thái 8.10.Phần tử khác dấu có ký hiệu ở 
hình 8.38. 
  DÓ dàng thấy rằng 

baFF KDTD ⊕== ,từ đó 
có thể tạo ra mạch 
khác dấu từ mạch 
đồng dấu(từ sơ đồ 
hình 8.37b,c). 
Ví dụ từ mạch 
hình8.37b thêm một 
cổng đảo vào sau cổng G3 hoặc thay cổng G3 bằng một cổng AND sẽ được mạch 
khác dấu.                                 
8.11.3.Phần tử nửa tổng. 
       Phần tử nửa tổng thực 
hiện phép tính logic với hai 
biến vào a và b và hai đầu ra 
S,P:                                 

).(
b.aP

baS
528

⎭
⎬
⎫

=
⊕=  

Phần tử nửa tổng có bảng trạng thái 8.11 và Cấu 
tróc-h×nh 8.39 
8.11.4Phần tử tổng toàn phần ba đầu vào 
      Phần tử này hai đầu vào biến a,b, một đầu  nhớ nhịp trước tớivà hai đầu ra thực 
hiện cộng modun 2 và có nhớ cho nhịp sau. Hệ phương trình hàm ra rút gọn có dạng:  

                  

  Hình 8.38 ký
hiệu phần tử

khác dấu⊕

                    Bảng 8.10 
a   b    FKD 

        0       0      0 
        0       1      1 
        1       0      1 
        1        1      0 

  Hình 8.39
phần tử  nửa

tổng

0

0
0

1

Bảng 8.11

1

0
1

0

b P

0

0
1

1

a

1

0
0

1

S

ak bk Pk-1 Pk Sk 
0 0 0 0 0 
0 0 1 0 1 
0 1 0 0 1 
0 1 1 1 0 
1 0 0 0 1 
1 0 1 1 0 
1 1 0 1 0 
1 1 1 1 1 

Hình 8.40.Phân ftử tổng toàn
phần 3 đầu vào 2 đầu ra

a
b

b SK

PKPK-1

Phần tử nửa
tổng 1 Phần tử nửa

tổng 2

⊕
⊕

            Bảng 8.12 
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Bảng 8.17 thoả mãn hệ phương trình (8.52), từ đó xây dựng mạch nửa tổng toàn phần   
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       Bảng 8.12 thoả mãn hệ phương trình (8.52), từ đó xây dựng mạch nửa tổng toàn 
phần  hình 8.40.                                                                                                                                        
8.11.5Phần tử so sánh hai số nhị phân.                                                    .                    
       Thực hiện so sánh hai số nhị  phân: 

                            SN=(sn .....s3s2s1s0) và  ZN 
=(zn...z3z2z1z0)  

Kết quả phép so sánh cho ra là hoặc SN=ZN   hoặc   
SN>ZN   hoặc   SN<ZN. 
       a)phép so sánh bằng nhau: Hai số SN và ZN 
bằng nhau khi các bit tương ứng của chúng bằng 
nhau si=zi.Để so sánh từng bit với nhau phải dùng 
một mạch như ở hình 8.41.¥ đây phải tiến hành so 
sánh các bit bằng các mạch  NAND,kết quả so sánh 
đưa tới mạch AND.   FSS=1 khi SN=ZN,FSS=0 khi 
SN≠ZN. 
      b)Phép so sánh vạn năng hai số một bit                                                         

                                                  Bảng8.13 
Phần tử thực 

hiện phép so sánh  
(h×nh8.42)gåm 
một mạch đồng 
dấu để cho ra F1=1 
khi a và b  giống   
nhau,   F1=0 khi 
a≠b;  ở đầu ra F2 là phép AND  của a  và b ,  khi   
a=b  hoặc a<b (a=0,b=1) thì F2=a. b  =0;khi a>b 

(a=1,b=0) thì F1=1; đầu ra F3= a b=1 khi a>b,F3=0 khi a=b hoặc a>b.(xem bảng 
8.18) 

c)So sánh hai số nhị phân nhiều bit SN và ZN. Việc so sánh có thể thực hiện 
theo các cách sau: 
     -So sánh lần lượt  các cặp bit từ sn-zn đến s0-z0 ,gọi là so sánh nối tiếp.Bắt đầu với 
hai   bít nhị phân cấp cao nhất sn và zn,.Nếu cho kết quả F2(n) =1 (tức sn=zn) thì tiếp tục 
so sánh hai bit kế đó là sn-1 và zn-1...Nếu kết quả so sánh sn và zn  cho ra  F1(n) hoặc 

Hình 8.41.Mạch so sánh
2 số bằng nhau

FSS

Z1

Z2

Zn

an

a2

a1

Hình 8.42.Mạch so sánh
2 số một bit

F1(a=b)

b
a F2(a>b)

F3(a<b)

a    b    F1 

  a> b
   F2 
a=b 

 F3 
a<b 

0    0      0     1    0 
0    1     0     0   1 
1    0    1      0    0 
1    1    0     1   0 
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F3(n) bằng 1thì đó là kết quả chung của phép so sánh SN và ZN.   Nhược điểm của 
phương pháp này là tốc độ  so sánh chậm. 
    -Phương pháp thứ hai thực hiện so sánh đồng thời  từng nhóm 4 bit ,gọi là so sánh 
song song -nối tiếp. 

S 15 S 14 S 13 S 12

Z 15 Z 14 Z 13 Z 12

S 3  Z 3  S 2  Z 2 S 1 Z 1 S 0   Z 0

K 4
A >BA <B

S 11 S 10 S 9 S 8

Z 11 Z 10 Z 9 Z 8

K 3
A >BA <B

S 7 S 6 S 5 S 4

Z 7 Z 6 Z 5 Z 4

K 2
A >BA <B

S 3  Z 3  S 2  Z 2 S 1 Z 1 S 0   Z 0 S 3  Z 3  S 2  Z 2  S 1 Z 1 S 0   Z 0

S 3 S 2 S 1 S 0

Z 3 Z 2 Z 1 Z 0

K 1
A >BA <B

S 3  Z 3  S 2  Z 2  S 1 Z 1 S 0   Z 0

K 5
A >BA <B

S 3  Z 3  S 2  Z 2 S 1 Z 1 S 0   Z 0

A =B

F 3(S N<Z N) F 1(S N>Z N)F 2(S N=Z N)
H ình4 .43  M ạch  so  sánh  2  số  nh ị phân  16  b it  

      Phương pháp thứ hai có tốc độ cao nên được dùng nhiều hơn trong thực tế.Người 
ta chế tạo các IC số thực hiện phép so sánh từng nhóm 4 bit như SN7485, 
MC14585... 

Hình8.43 là một mạch so sánh hai số nhị phân 16 bit theo phương pháp thứ hai. 
16 bit được chia thành 4 nhóm 4 bít so sánh đồng thời trong các bộ k1ữk4.Kết quả 
các phép so sánh này được đưa tới bộ so sánh k5..Đầu ra của k5 cho ra kêt quả cuối 
cùng của phép so sánh.                                                                                              
      Trên đây ta đã xét các phần tử logic cơ bản và thông dụng .Từ những phần tử đó 
người ta lập nên các sơ đồ chức năng để tạo nên các mạch số phức tạp.Ta xét các sơ 
đồ chức năng đó. 
8.12.Trig¬ sè.   
       Trước khi phân tích các loại trigơ số ta xét qua nguyên lý hoạt động của trigơ có 
cấu trúc bằng các phần tử logic.Trigơ xây dựng từ các phần tử logic ,cũng có hai 

trạng hái cân bằng 
bÒn;t¹i mét thêi®iÓm 
nhất định  trigơ nhận sẽ 
ở một trong hai trạng 
thái đó.Bộ NO cũng có 
hai trạng thái : tuỳ 
thuộc vào mức tín hiệu 
vào là 0 hay 1 mà lối ra 

của NO có thể là 1 hay 0. Tuy nhiên NO không phải là trigơ vì nó luôn cần duy trì 
tín hiệu ở đầu vào để giữ nguyên trạng thái.ở trigơ ,với một tổ hợp tín  hiệu   nào  đó  
đặt trigơ vào một trạng thái xác định thì ngay cả khi không duy   trì tổ hợp tín hiệu 

sơ đồ
điều
khiển

Sơ đồ
nhớ
t.t.

Đầu
vào

Đầu
ra

     1                        2

a)                                                                   b)
Hình 8.44  a) sơ đồ cấu trúc trigơ b) sơ đồ hai trạng th i̧ ổn

định mắc hai phần tử NO
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đó,trigơ vẫn giữ nguyên trạng thái .Muốn chuyển trigơ sang trạng thái mới cần có 
một tổ hợp tín hiệu mới tiếp theo.Như vậy là trigơ có khả năng “nhớ” trạng thái của 
nó.Đó là cái khác của trigơ so với NO .Từ phân tích trên ta thấy cấu tạo của trigơ 
phải gồm hai phần :phần nhớ trạng thái và phần điều khiển(hình 8.44a).Phần điều 
khiển dùng để xác định và điều khiển trạng thái của trigơ.  
      Xét hoạt động của mạch gồm hai phần tử NO(đảo)đấu tráo đầu đuôi như ở hình 
8.44.bKhi mắc nguồn cho sơ đồ thì ngẫu nhiên sơ đồ sẽ nhận một trong hai trạng 
thái có thể.Giả sử trạng thái đó là  ra của NO1là mức 0,ra của NO2 là mức 1.Trạng 
thái này sẽ duy trì cho tới khi ngắt nguồn.Sau khi ngắt nguồn ta lại nối nguồn trở lại 
,sơ đồ có thể ở trong trạng thái cũ hoặc trong trạng thái ngược lại.Nếu sơ đồ đối xứng 
một cách lý tưởng thì xác suất để xuất hiện một trạng thái xác định là 0,5.Sơ đồ vừa 
xét trên là sơ đồ không điều khiển,nó nhớ trạng thái một cách ngẫu nhiên. 
     Muốn thay đổi trạng thái của mạch theo ý muốn cần đưa thêm vào sơ đồ mạch 
điều khiển để phân biệt tín hiệu đặt  lên lối vào và để chuyển(thường gọi là lật) trạng 
thái của trigơ theo ý muốn. 

    Trigơ có hai lối ra cơ bản Q và Q(ứng với hai vế của sơ đồ hai trạng thái ổn định) 
và một số lối vào nào đó.Trígơ số được xây dựng khá nhiều loại,ta bắt đầu xét từ 
Trigơ RS không đồng bộ là loại cơ bản nhất để tạo nên các trigơ số phức tạp khác. 
8.12.1.Trig¬ RS.  
      a)Trigơ RS không đồng bộ:  
      Trigơ RS không đồng bộ có ký hiệu như 
trên hnình 8.45a.Nó có thể được cấu tạo từ 
hai cổng NAND hoặc hai cổng NOR. 
      Hình 8.45b là hai trigơ RS tạo trên      
haicổng NAND, ứng với hệ logic:                                                                              

              ).(
Q.RQ

Q.RQ
548

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

=

=
 

      Mạch có  đầu vào S  đầu vào xác lập(set-
xác lập 1),R  đầu vào xoá(reset -xác lập  0); 
hồi tiếp từ đầu ra của cổng này đến đầu vào 
của cổng kia.Mạch có bảng trạng thái 8.14.Giả sử xuất phát thì R=1,S=0 (Hình 
8.46)nên Q=1 vàQ=0.Tại thời điểm t2 xung R ở lối vào của G1 kết thúc , ở lối vào 

nội bộ là Q=1 nên nó chuyển trạng tháiQ=1,Q=0..Khi t=t3 thì R lại trở về mức 1, 
nhưng Q=0 nên nó giử nguyên trạng thái. Thời điểm t4 thì S nhảy xuống mức 0 nên 

Q

Q
SET

CLR

S

R

G1

G2

R

S

G1

G2S

R

a) b)

c)

_

_

Q

Q

Q

Q

Hình 8.45
a)Ký hiệu trig¬ RS
b)TrigơRS trên hai
m¹chNAND
c)TrigơRS trên hai
m ¹ch NOR

Bảng 8.14 
      Rn       Sn     Qn+1 
       0        0     Qn 
       1        0     0 
       0        1     1 
       1        1    Cấm 
 
Hình 8.46. Đồ thị tín hiệu  
giải thích nguyên lý làm  
việc của trigơ hình 8.45b 
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lối ra của G2 là Q=1,mạch chuyển trạng thái :Q=1, Q=0.Như vậy mạch chuyển 
trạng thái ứng với các sườn sau của xung tác động ngoài. 
       Mạch trigơ hình 8.45c xây dựng trên hai cổng NOR có bảng trạng thái 8.15. 
vàđồ thị tín hiệu hình 8.47.Xét tương tự như trên nhưng chú ý rằng đầu ra của NOR 

chỉ bằng 1 khi cả hai đâù vào đều bằng 0 ,sẽ thấy trigơ chỉ chuyển trạng thái ứng với 
sườn trước của các xung tác động. 
      b)Trigơ RS đồng bộ:Các trigơ RS dùng để nhớ thông tin nhị phân.Ta   muốn 
rằng trigơ phải phản ứng với những tín hiệu tác động tại những thời điểm xác  
định.Những thời điểm này được xác định bởi 
tín hiệu đồng bộ C.Hình 8.48 là trigơ đồng bộ 
tĩnh xây dựng trên bốn cổng NAND : hai cổng 
G1-G2 lập thành trigơ không đồng bộ như vừa 
xét trên ,hai cổng G3-G4 lập thêm  một lối vào 
phụ C cùng với hai lối vào R-S.Khi  C=0 
thì R = S =1,theo bảng 8.14 trigơ nhớ trạng thái 
trước đó.Còn khi C=1 thì nó hoạt động bình 
thường như một trigơ không đồng bộ như đã 
xét trên.Như vậy C như là một tín hiệu đồng bộ hay xung nhịp. 
8.12.2.Trig¬ giữ chËm(delay)-hay trig¬ D.  
       Trigơ   loại    này   có   một  đầu  vào  tín hiệu D, một đầu vào đồng bộ C .Tín 
hiệu đầu ra Q bị trễ(giữ chậm lại) một nhịp của tín hiệu đồng bộ C.Hình 9.49 là hai 
sơ đồ trigơ D xây dựng trên NAND và NOR.Xét guyên lý làm việc sơ đồ hình 
8.49a.Trạng thái khởi đầu vì C=D=0 nên  R = S =1,giả sử trigơ ở trạng thái  Q=0, 

Q=1.Tại thời điểm t1(hình 8.49c) có xông nhịp C=1 thì cả hai đầu vào G3 đều là  11 

nên R =0 mạch giữ nguyên trạng thái.Khi xung này kết thúc(t=t2) thì R lại là 1,mạch  
như lúc xuất phát.Khi t=t3 có xung tín hiệu vào D nhưng không có xung nhịp nên 
mạch vẫn ở trạng thái trên.khi t=t4 có cả xung nhịp và xung tín hiệu thì mạch chuyển 

                          Bảng 8.15 
      Rn       Sn     Qn+1 
       0        0     Cấm 
       1        0     0 
       0        1     1 
       1        1    Qn 
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rnạch thái : đầu ra của G4 là S =0,ra của G4 vẫn là R =1, nên Q=0,Q=1.Kết thúc 

xung nhịp khi t=t5 thì S trở lại giá trị 1,nhưng Q=0 nên mạch giữ nguyên trnạg thái 
.Khi xuất hiện xung nhịp C=1(t=t=) thì đầu ra của G2 là Q=0,mạch chuyển  trnạg 
thái .Như vậy từ xung đầu và D có độ rộng t6-t3 ta nhận được xung trễ ở đầu ra Q có 
độ rộng t7-t4,bằng chu kỳ T của xung nhịp. 
        Phân tích tương tự cho mạch hình 8.49b chú ý tới tính chất của NOR sẽ nhận 
được cùng kết quả. 
8.12.3.Trig¬ chÝnh-phô M-S(main-sub). 
    Để ghi -đọc tín hiệu được an toàn ở trigơ người ta tiến hành khoá đầu vào của nó 
khi đọc tín hiệu ở đầu ra và khoá đầu ra khi ghi tín hiệu vào đầu vào( chánh tác động 
của xung nhiễu).Muốn vậy lập một trigơ chính M từ G1 đến G4  và một trigơ phụ S từ 
G5 đến G8 như ở hình 8.50. Chúng được điều khiển bởi cùng một nguồn xung nhịp 
nhưng ngược pha nhau nhờ cồng G9.Nhờ vậy mà khi xung C có sườn trước > mức a 
thì xung cực tính âm đã đủ khoá chắc chắn trigơ phụ,xung lớn  hơn mức   b ( hình 
8.50b) tín hiệu được ghi vào trigơ chính.ở sườn sau của xung khi C giảm xuống quá 

C
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mức c thì trigơ chính bị khoá,cách ly nó với lối vào;khi C giảm xuống dưới mước d thì 
trigơ phụ mở,tín hiệu được chuyển sang trigơ phụ.  
8.12.4.Các trigơ đếm. Từ trigơ MS  cách lập thêm hai vòng hối tiếp Q=R,S=Q  sẽ 
được trigơ đếm T như ở hình 8.51( trigơ chia tần.). Khi lập thêm hai của phụ ở các 
cổngG1,G2 sẽ có trigơ JK vạn năng. Trigơ sẽ có năm lối vào:C(hoặc T)-xung nhịp,hai 
lối vào điều khiển J,K ,hai lối vào R,S xác lập 0 và 1.Nhờ vòng hồi tiếp S=Q ,R=Q 
Tín hhiệu ra bị đảo qua mỗi sườn âm của xung nhịp(hình 8.52),ứng với bảng trạng 
thái 8.16.Tại lối ra sẽ xuất hiện dãy xung có tần số bằng một nửa tần số của xung 
nhip C. 
        Phương trình đặc trưng của trigơ đếm có dạng: 

                                                Qn+1=[TQ+T Q]n                                 (8.55) 

      Phương trình đặc trưng của trigơ JK:    Qn+1=[JQ+K Q]n                    (8.56) 
Các phương trình trên cho phét xác định trạng thái nhịp n+1 của trigơ khi biết các 
biến đầu vào và trạng thái hiện tại của trigơ . 

     Hoàn toàn tương 
tự như trigơ RS  nếu 
coi đầu J như đầu 
xác lập R,đầu K như 
đầu xoá S ,sẽ có 
bảng trạng thái 8.17 
.Từ bảng này ta thấy 
,nếu J=K=0 thì tín 
h1ệu ra gĩữ nguyên 
trạng thái đà có 
Qn.Khi  J≠K thì tín 
hiệu ra phụ thuộc       

theo J.     Khi J=K=1 thì tín hiệu ra thay đổi theo mỗi nhịp đếm ,tức là thay đổi   theo 

J

Q

Q

K

R

C(T
)

S

G4

G4

G1

G2

C(T)
G7

G8

G5

G6
Q

G9

H×nh8.51.a)CÊu truc
cñaTrig ®ÕmT và
trigơ vạn năng JK

b)Ký hiệu của trigơ
vạn năng JK

J

K

S

R

1

_

Q
_

Q

Q

a) b)

 
  
Cn   Qn+1 
    0    Qn 
    1 Qn 

        Bảng 8.16 
C
                      T                                            t 
Q1 

Q1                                                          t 

                                                                                                t 
 Q 
                                                                     t 

Q  
                                                                   t 

 
Hình 

8.52Đồ 
thị giải 
thích 

nguyên 
lý làm 

việc của 
trig¬ 
đếm 



 233

mỗi sườn âm của xung nhịp. Trigơ JK được gọi là vạn năng vì từ nó dễ dàng tạo ra 
trigơ  đếm T,delay D, RS  đã xét.Ví dụ hình 8.53a có trigơ  sử dụng  trigơ JK như 
một trigơ RS đồng bộ với R=J,S=K.Hình 8.53b tạo trigơ D từ trigơ JK với việc mắc 
thêm một cổng đảo. ở mạch hình 8.53c nếu duy trì                    .                           

mức 1 ở JK sẽ được một trigơ đếm. 

    Trong các trigơ JK nếu sử dụng hai cổng vào G1,G2 
là loại nhiều đầu vào thì sẽ có trigơ JK nhiều đầu vào.Khi dùng nếu đầu vào nào 
không đến thì chúng được đấu với mức 1 để chống nhiễu 
8.13 Mạch đơn hài . 
       Mạch đơn hài là mạch tạo ra các xung  vuông có độ dài xác định từ các xung 
vuông đầu vào ,tức là làm co hoặc dãn xung đầu vào. Hình 8.54a là một mạch đơn 
hài cấu tạo tờ các cổng TTL.ĐỘ dài của xung ra được xác định bởi thời gian trễ của 

các cổng 1,2,3 và là một đại lượn không đổi.Độ trễ của tín hiệu được xác định bởi độ 
trễ của cổng 4.Mạch này không kinh tế.Mạch hình 8.54b có thể giãn hoặc co xung 
tuỳ ý vớiđộ rộng của xung ra xấp xỉ bằng  tXra≈RC,không phụ thuộc vào độ rộng 
xung vào.Hồi tiếp được thực hiện từ đầu ra của cổng 2 đến đầu vào của cổng 1;cổng 
1 chỉ thay đổi trạng thái  khi cổng 2 chuyển trạng thái . Trong hình 8.53c.ba cổng 
liên kết qua một tranzisto,độ rộng xung ra tXra≈0,8R2C.Giá trị của điện trở R2 được 
xác định từ tham số h21e của tranzisto,cỡ vài chục KΩ. 
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            Mạch hình 8.54b có thể giãn hoặc co xung tuỳ ý với độ rộng của xung ra xấp 
xỉ bằng  tXra≈RC,không phụ thuộc vào độ rộng xung vào.Hồi tiếp được thực hiện từ 
đầu ra của cổng 2 đến đầu vào của cổng 1;cổng 1 chỉ thay đổi trạng thái  khi cổng 2 
chuyển trạng thái .Trong hình 8.53c.ba cổng liên kết qua một tranzisto,độ rộng xung 
ra tXra≈0,8R2C.Giá trị của điện trở R2 được xác định từ tham số h21e của Sơ đồ này có 
tính chống nhiễu cao.  Sơ đồ đơn hài hình 8.54d sử dụng trigơ RS,nó   cho dạng xung 
ra khá đẹp.ở  trạng thái đầu đầu vào của cổng 1 là mức 1,đầu ra là mức không,do vậy 
cả hai lối vào của cổng 3 và lối vào nội bộ của cổng 1 đều là mức 0,lối ra của cổng 2 
là mức 1,đặt lên lối vào nội bộ của cổng 1. 
8.14.Mạch đa hài tự dao động số. 
        Có thể dùng các mạch cổng để xây 
dựng các mạch đa hài tự dao động với cdấu 
trúc khá đơn giản.Hình8.55a là một mạch 
đao hài có một đầu vào điều khiển.Xung 
đầu ra đối xứng có độ rộng tX=RC và có độ 
rỗng 1:1.Nếu lối vào là 1 thì sẽ có xung lối 
ra ,nếu lối vào là 0 thì sẽ không có dao 
động.Việc điều khiển như vậy chỉ thích hợp 
trong một khoảng nào đó của R, ra khỏi 
khoảng đó sơ đồ sẽ mất ổn định . 

Trong sơ đồ đa hài hình 8.55b  thì C quyết 
định độ rộng của xung,R quyết định độ 
rỗng của xông. Mạch đa hài đơn giản hình 
8.55c đơn giản với hai mạch cổng, có   thể 
có thể tạo tần số từ vài Hz đến vài Mhz.Tần 
só được xác định: 

                                    
RC3
1

=f                        (8.57) 

Trong đó R biến đỏi trong khoảng hẹp,còn C biến đổi trong 
khỏang rộng.  
       Mạch  hình  8.56d có mắc thêm thạch anh 100 Khz để tang 
thêm độ ổn định.ở đây tần số của dao động quyết định bởi tần 
số của thạch anh,tụ C2 để khử các dao động ký sinh ở tần số 
cao. 

8.15.Bộ đếm.  
      Người ta tạo ra các bộ đếm thuận( đếm cộng xung hay đếm 
tiến),đếm nghịch    ( đếm trừ xung hay đếm lùi) hoặc đếm thuận –nghịch  bằng cách 
ghép thích hợp các trigơ đếm . 
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        Một bộ đếm tổng quát có thể đếm được (n-1) xung,còn xung thứ n đưa nó về 
trạng thái ban đầu;ta nói dung lượng của bộ đếm là (n-1 ) hay bộ đếm modun n.Trigơ 
chính là bộ đếm modun2,là bộ đếm cơ sở để tạo ra bộ đếm modun bất kỳ và số lượng 
xung đếm được trong bộ đếm tính trong hệ nhị phân. 
8.15.1.Các bộ đếm nhị phân.  
        Nếu ghép N trigơ đếm liên tiếp nhau ta 
sẽ tạo được một bộ đếm modun 2N hay dung 
lượng đếm tối đa là 2N-1.Tuy nhiên vì nhiều 
lý do công nghệ và kỹ thuật khác nhau người 
ta ghép liên tiếp tới 4 trigơ,N=4.Đặc biệt nếu  
biếu diễn số dưới dạng mã nhị thập phân 
BCD thì phương pháp ghép này sẽ tạo nên 
một decac đếm cơ sở,cho phép tạo ra các bộ 
đếm dung lượng bất kỳ bằng cách  ghép nối 
thích hợp.Với N=4 (modun 24=16) thì dung 
lượng bộ đếm là 15 xung,ứng với bảng trạng 
thái  8.18 và đồ thị  thời gian hình8.56.  
      Từ bảng trạng thái 8.18 ta có một số nhận 
xét quan trọng sau đây đối với các bộ đếm 
cộng xung: 

1.  ét trigơ bất kỳ chỉ chuyển 
trạng thái khi trigơ cấp thấp hơn kề nó 
chuyển từ 1 về 0. 

2. Một trigơ bất kỳ chỉ chuyển 
trạng thái khi tấy cả các trigơ cấp thấp 
hơn nó đã ở trạng thái 1. 

      Nhận xét thứ nhất cho phép cho phép ta 
xây dựng các bộ đếm không đồng bộ (kiểu 
nối tiếp),nhận xét sau cho phép xây dựng các bộ đếm đồng bộ ( kiểu song song) với  
các đặc điểm và tính chất khác nhau.Với các bộ đếm lùi( đếm trừ xung) thì các nhận 
xét trên là ngược lại.Ta xét một số bộ đếm thông dụng. 

         a)Bộ đếm nhị phân kiểu nối tiếp (không đồng bộ). 

Hình 8.57 là bộ  đếm nối tiếp modun 16 cấu trúc từ bốn trigơ JK dạng MS( trên các 
phần tử NAND) F0ữF3ứng với bảng 8.17.Đặc điểm của bộ đếm này là: 

1.Xung cần đếm đưa vào tuần tự tại lối vào đồng bộ C của trigơ đầu tiên F0. 
Các trigơ cấp cao hơn được mắc với đầu ra Q của trigơ cấp thấp hơn kề với nó. 

2. Trước khi đếm thì xung xoá R phải xuất hiên trước dãy xung đếm để thiết 
lập trạng thái ban đầu F0=F1=F2=F3=0. 

Trạng thái  trigơ đếm 
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3.Các trigơ F0ỮF3 sẽ chuyển trạng 

thái của nó khi các xung đưa vào của 
đồng bộ C của nó chuyển từ 1 về 
0;muônd vậy tất cả các cửa JK đều phỉ ở 
mức 1. 

4.Nếu dùng trigơ  các F0ỮF3 là 
loại trigơ cấu tạo từ NOR chuyển trạng 
thái theo sườn dương của  xung( từ 0 
sang 1) thì bộ đếm cấu trúc như hình 
8.57sẽ là bộ đếm lùi( trừ xung).Muốn 
chuyển sang đếm tiến ( cộng xung) cần 
nối các đầu ra Q i tới  đầu vào ci+1  củat 

trigơ tiếp theo. 
5.Mỗi  ô trigơ Fi thực hiện chia đôi 

tần số của dãy xung vào. 
6.Muốn tăng dung lượng đếm cần 

tăng số trigơ,khi dùng n trigơ sẽ    đếm 
dược 2n-1

   xung;tuy nhiên sẽ có sự tích 

luỹ trễ giữa dãy xung vào và dãy xung ra  làm giảm tốc độ đếm. 
      b) Bộ đếm nhị phân song song(đồng bộ )  

Hình 8.58 là cấu trúc của một bộ đếm nhị phân đồng bộ  bốn bit dùng trigơ 
JK kiểu MS (F0ỮF3 ).Mạch này có một số đặc điêm sau: 
 1.Trong các bộ đếm nối tiếp xung đếm chỉ đưa tới vào nhịp của F0 nên có hiện trễ 
tích luỹ với các trigơ phía sau và yêu cầu chu kỳ của xung đếm phải lớn hơn thời 
gian  trễ của các trigơ Tđ >Σ ttrễ ,nên tốc độ làm việc bị hạn chế.Trong bộ đếm song 
song các xung đếm đồng thời được đưa vào các cửa vào nhịp của các trigơ ,các lối 

Hình 8.56.Đồ thị tời gian của
tín hiệu trong bộ đếm cơ sở
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vào JK được dùng để điều khiển quá trình lật của các trigơ tương tự  như ở bảng 8.18        
đã nêu trên nên thời gian  trễ chỉ bằng thời gian  trễ của một trigơ . 

 
 

2.Theo bảng 8.18 thì F0 lật ứng với mỗi xung nhịp(nhịp đếm )đặt tới,muốn vậy 
với F0 thì J=K=1. F1 chỉ lật khi có xung đếm và Q0=1 . Tương tự F2 chỉ lật khi có 
xung nhịp và Q0=1,Q1=1;F3  chỉ lật khi có xung nhịp và Q0=1, Q1=1,Q2=1.Các cửa 
JK được nối với Q0,Q1 ,Q2 để thựcc hịên các điều kiện trên. 

3.Khi cần đếm với dung lượng lớn hơn người ta ghép thêm các trigơ vào sau F3 
và ghép thành từng nhóm 4bit một (vì số lượng đầu JK có hạn) 
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Hình 8.59a là cách ghép 4 bộ đếm 4 bit song song để tạo bộ đếm song song 
16 bít đếm 216-1 xung.Còn hình 8.59b có ghép thêm các logic tạo nhớ là các mạch 
AND G1ỮG4 để tạo tín hiệu nhớ trong từng bộ đếm nhỏ 4 bit đồng thời tạo tín hiệu 
điều khiển các cửa JK. 
      Điều kiện tạo các tín hiệu điều khiển J,K và tạo tín hiệu nhớ CE  là cần có  
đầu vào E khống chế cả nhóm: 

CE=Q0.Q1.Q2.Q3.E  
J3=K3= Q0.Q1.Q2.E 
J2=K2= Q0.Q1.E                                                         (8.58) 
J1=K1= Q0.E 
J0=K0= E 

Điều kiện (8.58) kết hợp với C=1 chính là điều kiện làm việc bình thường của 
bộ đếm song song 4 bit hình 8.58;chỉ khác là khi bị đầy          ( Q0=Q1=Q2=Q3=1) sẽ  
tạo ra tín hiệu CE để đưa tới decac đếm 16 cao hơn. 
8.16.Bộ ghi dịch.  
          Các thông tin nhị phân có thể tồn trữ nhờ  các trigơ có vai trò như một ô nhớ 
nhị phân.Đấu nhiều trigơ D như hình 8.60a sẽ được một bộ ghi dịch: mỗi khi có 
xung nhịp đặt vào cửa nhịp thì thông tin vào cửa D sẽ   được dịch từ một ô sang « 
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tiếp theo.Đây là phương pháp ghi nối tiếp thông tin vào các ô nhớ.Trong sơ đồ ghi 
dịch 4 bít này với khả năng ghi và nhớ 4 bit nhị phân cho phép lấy thông tin ra đồng 
thời tại Q0ỮQ3 theo kiểu song song sau  4 nhịp ghi nối tiếp hoặc lấy ra lần lượt tại Q3 
các thông tin ghi vào trước đó 4 nhịp.(Bảng 8.19) 

Ngoài ra có thể lập mạch ghi dịch để ghi song song ( đồng thời) vào các ô nhớ 
như ở hình 8.60b.Các cổng G1ỮG4 để điều khiển việc ghi thông tin vào khi 
cólệnh(xung ) ghi.Các cổng G5ỮG8 để đọc thông tin ra khi có lệnh(xung) đọc.Các 
thao tác ghi-đọc đều thực hiện đồng thời với 4 bit thông tin.Sơ đồ này không cho 
phép dịch thông tin giữa các ô nhớ  trên cả thanh ghi  4 bit. 

Có thể kết hợp các ưu điểm của cả hai cách ghi dịch nối tiếp và song song để 
sử dụng linh hoạt các ưu điểm của mỗi cách,đồng thời có thể chuyển các bit thông 
tin nối tiếp thành song song và ngược lại .Hình 8.61 là một bộ ghi dịch như vậy với 4 
trigơ D và các cổng logic phụ. Số liệu có thể đưa vào nối tiếp ở lối vào D hay song 
song  P0ỮP3 tuỳ theo xung điều khiển L và xung nhịp C.Khi L=0 thì với xung nhịp C 
tín hiệu sẽ được dịch phải 1 bit hướng F0→F3.Khi L=1 thì nhờ xung nhịp C thông tin  
P0ỮP3 sẽ được đưa đồng thời và F0ỮF3 nhờ nhóm các mạch logic phụ G0,G,G2 và G3. 
Việc lấy ra cũng có thể song song  ở F0ỮF3 hay tuần tự theo từng nhịp ở  đầu ra D. 

Hình 8.61 là  mạch ghi dịch kết hợp ,cho phép phát huy hết ưu điểm củ mỗi 
loại sơ đồ trên. 

 
8.17.Bộ biến đổi mã và giải mã. 
     Các bộ biến đổi mã thực hiện việc chuyển đổi cách biểu diễn của một số nhị phân 
ở dạng này sang dạng khác, nhờ đó quá trình gia công xử lí, ghi nhớ hay hiển thị kết 
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quả thông tin được thuận lợi hơn. Trong phần này sẽ đề cập tới một số dạng biến đổi 
và giải mã điển hình nhất. 
8.17.1Bộ biến đổi mã nhị phân - mã nhị thập phân (8421 - BCD) 
        Các số nhị phân lớn hơn 24 có độ dài (số bit) lớn hơn 4 thường khó đọc. Theo 
thói quen thập phân thông thường, người ta dùng mã nhị - thập phân (BCD) trong đó 
mỗi số thập phân riêng rẽ được biểu diễn nhị phân bằng một số từ có độ dài 4 bit gọi 
là 1 decac. Như vậy một số thập phân hàng chục  bao gồm 1 decac có độ dài tổng 
cộng 8 bit, hàng trăm gồm 3 decac có độ dài 12 bit... 
     Ví dụ các số thập phân: (45)10 gồm 2 decac; (218)10 gồm 3 decac có thể biểu diễn 
bằng mã BCD là: 
 0100  0101;  0010  0001  1000 
 4.101  5.100  2.102  1.101  8.100 
     Biểu diễn nhị phân thuần tuý của số (45)10 là (101101)2. Bộ đổi mã nhị phân sang 
mã nhị thập phân có nhiêm vụ thực hiện chuyển kí hiệu ví dụ: từ số 101101 ở biểu 
diễn nhị phân của 45 sang 10000101 là biểu diễn của 45 ở hệ nhị thập phân có thể 
dùng các bộ ghi dịch đã xét ở 3.93 để thực hiện việc biến đổi mã này với các nhận 
xét sau đối với các cấp biểu diễn của các số thập phân và nhị phân: 

                              1

           1         0        1

 1       0        0       0

                               1

                    1        0

0         0       0       1

 0       0        1       0

    0    1       0        1    0     1         0       0

                   1        0

                                     101                                                                                  100

Trạng                                                                                                               1 0 1 1 0 1
thái0                            Lệnh ghi ,dich trái 1 bit
 10 1 1 0 1

                                     Lệnh ghi ,dich trái 1 bit
 1 1 0 1

 1 0 1

                                      Lệnh cộng thêm 3                  +    1    1
            4
                                                                                                                        1 0 1
                                     Lệnh ghi ,dich trái 1 bit
                                                                                                        0 1

                                     Lệnh ghi ,dich trái 1 bit
                                                                                                        1

           7

Hình 8.62.Trạng thaí của các trigơ của bộ ghi dịch qua 7 nhịp xung điều khiển
biến đổi mã (101101)2→(0100 0101)BCD
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- Dịch 1 bit từ phải sang trái trong 1 decac tương đương với phép nhân với 21 trong 
hệ nhị thập phân. 
- Dịch 1 bit từ phải sang trái giữa 2 decac (2 nhóm) tương đương với một phép cộng 
thêm 2 trong hệ thập phân (8 → 10). Đặc điểm này trong hệ nhị thập phân tương 
đương với thêm 6 vào số nhị phân sau khi dịch hay thêm 3 vào nó trước khi dịch. 
- Để loại trừ khả năng xuất hiện trong 1 decac số lớn hơn 9, việc cộng thêm 3 trước 
khi chuyển 1 số qua decac cao được tiến hành sớm hơn khi số trong decac thấp 
không quá (5)10 hay (0101)BCD. 
        Ta làm rõ các thao tác trên qua ví dụ sau với (N)10 = (45)10 
 N = (45)10 = 1.25 + 0.24 + 1.23 + 1.22 + 0.21 + 1.20 = (101101)2 
   Kết quả sau 7 nhịp điều khiển thể hiện qua bảng hình 6.62 đối với trạng thái của 
các trigơ trong bộ ghi dịch số (45)10 = (101101)2 đã được ghi vào thanh ghi dịch 8 bit 
với 4 bit già thể hiện decac hàng chục và 4 bit trẻ thể hiện decac trong hàng đơn vị 
(45)10 = (0100 0101)BCD là biểu diễn của nó trong hệ nhị thập phân. 
8.17.2Bộ biến đổi mã nhị phân sang mã "1 từ n". 
      - Mã “1 từ n” cho tương ứng đơn trị mỗi số thập phân M từ 0 tới (n - 1) với 1 hàm 
logic ở dạng một mintec là biểu diễn của M trong hệ đếm nhị phân. Các trạng thái ra 
của bộ biến đổi mã nhị phân 8421 sang mã “1 từ 16” được cho trên bảng hình 8.63 
Từ bảng hình 8.63  có thể viết hệ các hàm ra y0 ÷ y15 dạng 
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0

0

Hình 8.63 bảng chỉ trạng thái của bộ giải mã 8421 - "1 từ 16"
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xxxxy

xxxxy
                (8.59) 

         - Có thể thực hiện các hàm     (8.59) bằng một ma trận các điôt điện trở cấu 
trúc kiểu chữ nhật, hình thang hay hình tháp . Để tiện sử dụng các ma trận giải mã 
được chế tạo dưới dạng IC (ví dụ SN7442/SN7445). 
          Hình 8.64 là một mạch giải ,mã giản đơn xây dựng trên diot.ứng với một tổ 
hợp xác định của các biến x2,x1,x0,chỉ có một đầu ra yJ tương ứng có mức1(nhờ sự 
điều khiển cac đoit thích hợp có anot nối với hàng J chuyển sang trạng thái 
ngắt).Tính đơn trị của y được đảm bảo vì lúc đó các hangd j ≠ i đếu có ít nhất là 1 
doit thông   
làm cho đầu ra i ở mước thấp (yi=0) khi i ≠j.Chỉ số j chính là biểu diễn thập phân của 
của tổ hợp của tổ hợp lối vào x3x2x1(biểu diễn nhị phân của j).Ví dụ trên hình 8.64 

thì khi x2=1,x1=0,x0=1 thì các diot Da,Db,Dc ứng với hàng y5 nhắt  và y5=1,các hàng 
còn lại có ít nhất 1 diot thông nên yi=0 với i≠5=j. 

- Trong trường hợp chỉ sử dụng 10 tổ hợp đầu tiên trong bảng (3.12) ta nhận 
được bảng trạng thái của bộ giải mã BCD, mã “1 từ 10”. Lúc đó hệ các hàm ra có 
dạng: 
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⎬

⎫
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=

=
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01231

01230

.............

xxxxY

xxxxY

xxxxY

g

             (8-60) 

Để thực hiện các hàm (8-60), có thể dùng một bộ đếm nhị phân BCD với  4  bit 
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X2 X1 X0
X2 X1 X0

_ __

Hình 8.64.Mạch giải mã "1 từ  8"
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 (xemĐ.8.15) kết hợp với các cửa AND, như thể hiện trên hình 8.65. 
        ở đây cần lưu ý hệ hàm (3-60) đã được đưa về dạng tối thiểu bằng phương pháp 
Cacno có sử dụng 6 tổ hợp thừa ở cuối trong bảng (H.63): 

 
Y0 = 3x 2x 1x 0x  ; Y5 = x2 1x x0 

Y1 = 3x 2x 1x x0   ; Y6 = x2 x1 0x  

Y2 = 2x x1 0x       ; Y7 = x2 x1 x0                        (8-61)  

Y3 = 2x x1x0       ; Y8 = x3 0x  

Y4 = x2 1x 0x       ; Y9 = x3 x0 

- Bộ giải mã “1 từ n” được dùng đặc biệt thuận lợi trong việc điều khiển các 
thao tác trình tự khi được ghép nối tiếp sau bộ đếm nhị phân (xem h.6.66).  

Tất cả các tổ hợp của biến vào được tạo ra một cách tuần tự trong bộ đếm nhị 
phân. Tại đầu ra của bộ giải mã “1 từ n”, mỗi thời điểm chỉ có 1 đầu ra có giá trị 1. 
Do vậy sự kiện cần    điều  khiển để xảy ra vào lúc tj nào đó có thể tạo bởi yj tương 
ứng, còn nếu  cùng 1 sự 
kiện cần xảy ra ở nhiều thời điểm khác nhau thì chỉ cần hợp các hàm ra yj nhờ một 
phần tử OR. 
8.17.3 Bộ giải mã nhị phân BCD - mã thập phân 7 thanh. 
       Bộ chỉ thị 7 thanh ký hiệu được dùng phổ biến để biểu thị kết quả thông tin bằng 
số thập phân nhờ đặc điểm có cấu tạo các điôt phát quang(LED) hay  tinh  thể  lỏng 
 bố trí như thể hiện trên hình 8.67,có thể hiển thị từ 1 đến 9. 
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Bảng chuyển đổi của bộ giải mã BCD – mã 7  dấu cho trên bảng 8.19; ở đây các 
biến logic đầu vào ký hiệu là D,C,B,A và các hàm ra là a, b, c, d, e, f và g.Với mạch 
điều khiển  bằng mức logic 0 thì  bình thường, các điôt phát quang a, b, .. f, g không 

 phát sáng khi mức logic ra là "1".ứng với mỗi tổ hợp nhị phân ở đầu vào, một vài 
trong số 7 thanh đầu ra nhận được tín hiệu “0” (thấp) kích thích chúng phát sáng và 
hiện thành hình số thập phân tương ứng. Cấu trúc tổ hợp của bộ giải mã này được 
xây dựng xuất phát từ hệ các hàm a ≠ g sau khi đã được tối thiểu hoá (ở đây không 
nêu ra). Thường chúng được kết cấu ở dạng một vi mạch có sẵn (SN7446,SN7447, 
D147...). 
 8.17.4. Bộ biến đổi mã nhị phân 8421- mã vòng 
GREY.  

Mã Grey là một dạng mã nhị phân có tính đồng 
đều khoảng cách (chuyển từ 1 số này đến một số tiếp 
theo luộn chỉ cần thay đổi 1 bit) được sử dụng thuận lợi 
cho việc lưu giữ thông tin trong các phần tử nhớ một 
cách tiết kiệm nhất (lưu ý mã Grey không cho phép 
thực hiện các phép tính số học với nó). 

Bảng 8.20 là bảng chuyển đổi của bộ biến đổi mã 
8421 – Grey và trạng thaí của nó bảng 8.21 (để viết các 
từ mã Grey, cần dùng bảng chuyển giống bìa Cacno 4 
biến bảng , ở mỗi ô đánh số thập phân theo trật tự các ô kề nhau sau đó lần lượt viết 

các từ mã với trị x0 ÷ x3 ghi ngoài mép các hàng và cột, kết quả thao tác này cho các 
hàm ra y3 ÷ y0 tương ứng). 

Việc xây dựng cấu logic bộ chuyển mã xuất phát từ viết bìa cacno cho các   hàm 
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ra x0 ÷ x3, tối thiểu hoá chúng có kết quả thể hiện trên bảng 8.22. 

y3 = x3 = 0 ⊕ x3 

y2 = 3x x2 + x3 2x  = x3 ⊕ x2 

y1 = 2x x1 + x2 1x  = x2 ⊕ x1                                    (8-62) 

y0 = 1x x0 + x1 0x  = x1 ⊕ x0  

Từ hệ thức (8.62) 
thấy rõ bộ chuyển mã có 
cấu trúc gồm 3 bộ cộng 
modun hai như ở hình 
8.68. Lưu ý hệ thức (8-
62) về tính chất vòng của 
phép cộng modun nhị 
phân, dễ dàng suy ra cấu 
trúc bộ biến đổi mã 
ngược lại: từ mã Grey 
thành mã 8421. (đường 
đứt nét hình 3.74) 

8.18.Bộ dồn kênh 
và tách kênh. 
8.18.1 Bộ dồn kênh 

Bộ dồn kênh dùng  để hợp liên tiếp các trạng thái logic của nhiều biến và truyền 
chúng trên một lối ra duy nhất, thực hiện hàm ra (ví dụ với 6 đầu vào, 1 đầu ra) 

y = 1a 0a .x0 + 1a a0 x1 + a1 0a  x2 + a1 a0 x3 

Trong đó a1, a0 là hai lối vào của biến địa chỉ.x0, x1, x2, x3 là các lối vào biến 
trạng thái.  Tuỳ   theo   trạng  thaí của lối vào địa chỉ mà lối ra y sẽ được nối với  một 
trong các lối vào thông tin x0, x1, x2 hoặcx3. 
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 Tổng quát  với n lối vào địa chỉ a0 ÷ an-1, lối ra y sẽ được nối với 1 trong 2n tín 
hiệu thông tin ở lối ra. 

Hình 8.69 
cho cấu trúc 
của một bộ dồn 
kênh 4 lối vào 
thông tin. 

 Vì có sự 
tương ứng đơn 
trị giữa một địa 
chỉ (một tổ hợp 
các ai) với một 
lối vào thông 
tin (có chỉ số 
thập phân của 
biến vào tương 
ứng với giá trị nhị phân của tổ hợp ai) có thể dùng bộ dồn kênh để thực hiện 1 hàm 
logic bất kỳ của các tín hiệu địa chỉ 
bằng cách trên các lối vào xj người ta 
đặt các tín hiệu cố định tương ứng với 
giá trị yêu cầu của hàm logic. 

 Dạng đặc biệt của bộ dồn kênh là 
sơ đồ có hai lối vào có vai trò của một 
chuyển mạch điện tử (Hình 8.70b)có 
điều khiển (h.8.70a). Dạng hình 8.70a 
có thể thu gọn hơn nhờ việc sử dụng 
các phần tử logic NAND có tầng ra 3 
trạng thái, khi đó nhờ tín hiệu vào đặc 
biệt điều khiển mà các tầng ra đẩy kéo 
trở nên “không phân biệt” (trạng thái 
trở kháng cao) hình 8.70c.  

8.18.2 Bộ tách kênh. 

Bộ tách kênh thực hiện nhiệm vụ 
phân phối 1 tín hiệu lối vào cho nhiều 
địa chỉ khác nhau (còn gọi là bộ chọn 
kênh). 

Hình 8.71 đưa ra một cấu trúc của bộ chọn kênh dùng các phần tử AND có 4 lối 
ra. 

Hình 8.69 Bộ dồn kênh 4 lố vào(SN 4153)
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Tín hiệu lối vào đưa tới cả 4 cửa logic G1 ÷ G4. Tuỳ tổ hợp tín hiệu địa chỉ a0 và 
a1 mà một trong các cửa mở logic G1, G2, G3 hoặc G4 mở cho nối thông tin từ lối vào 
tới lối ra có chỉ số tương ứng(y3 = x khi a1a0 = 11 …). 

Trường hợp đặc biệt 
khi x = 1 = hằng số, bộ 
tách kênh làm việc như 
một bộ giải mã “1 từ n”. 
8.19. Các bộ nhớ 
bán dẫn. 
8.19.1 Bộ nhớ RAM 
  Bộ nhớ RAM  là loại 
bộ nhớ, trong đó nếu có 
địa chỉ của một từ nào 
đó thì có thể nhớ vào nó 
hoặc đọc từ nó được 
thông tin theo địa chỉ 
này (bằng cách tiếp cận 
bất kì). 

Cấu trúc    bên trong của một bộ   nhớ RAM dung lượng   16 bit (vi mạch16 x 4 
bit  trong SN 74LS 189;26 x 4 bit trong SN 74LS 201;2024 x 1 bit trong SN 93425 
)trình bày trên hình 8.72a và sơ đồ logic 1 mắt nhớ của nó hình 8.72b. 

 Đây là 1 cấu trúc ma trận vuông (vì lí do công nghệ). Khi muốn tiếp cận vào 
một mắt nhớ nào đó, người ta cần đặt tín hiệu “1” logic lên hàng và cột tương ứng.  

Muốn vậy, vectơ địa chỉ A = (a0 ...an) sẽ được giải mã tương ứng nhờ bộ giải mã 
hàng và cột (kiểu “1 từ n”). Ngoài các đầu vào địa chỉ kể trên, RAM còn có một đầu 
vào thông tin dvào, một đầu ra thông tin dra, một đầu ghi ωE, một đầu vào tiếp cận 
(chọn vỏ) để tổ chức làm việc ghép giữa một vài RAM khi chúng dùng chung một 
đường số liệu: lúc CS = 0 ứng với một RAM nào đó, lối ra thông tin dr của nó được 
chuyển đến trạng thái trở kháng cao và không ảnh hưởng gì tới việc đang truyền số 
liệu khác trên kênh thông tin chung đang làm việc với một RAM khác có CS = 1. 

Lúc cần ghi (ωE = 1), nhờ liên hệ logic phù hợp, lối ra dra cũng có trạng thái trở 
kháng cao. Khả năng nối các đầu vào, ra (dvào, dra) như vậy cho phép truyền thông tin 
trên cả hai hướng (ghi và đọc) trên cùng một kênh số liệu chung (BUS số liệu hai 
hướng). Nhờ phần tử logic Gg mà việc chuyển bộ nhớ vào trạng thái “ghi”  sẽ bị cấm 
lúc CS = 0 (do đó phòng ngừa việc ghi sai thông tin vào RAM khi nó chưa được 
chọn để nhận thông tin). Từ hình 8.72b  việc ghi thông tin chỉ xảy ra khi G5 và G7 
mở (xi = yj = WE = 1). Còn việc đọc chỉ xảy ra khi G6 và G7 mở, đồng thời G8 mở 
nhờ CS = 1. Các lối ra của tất cả các mắt nhớ đều đấu với nhau theo cách đấu tầng ra 
- cực colectơ để ngỏ (xem 8.10). 

Hình 8.71 Bộ tách kênh (SN74155)
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Một đặc điểm chung là khi mất nguồn nuôi, thông tin trong RAM bị xoá nên 
chúng còn được gọi là bộ nhớ phụ thuộc nguồn. 

- Các tính chất động: Để đảm bảo cho RAM làm việc bình thường cần phải đảm 
bảo một quan hệ thời gian nào đó giữa các tín hiệu lối vào. 
         Hình 8.73a và b là giản đồ thời gian của quá trình ghi và đọc thông tin. Xung 
cho phép ghi WE đặt vào sau khi đã giải mã địa chỉ xong (sau 1 khoảng thời gian tA) 
để ghi tin cậy độ dài xung WE không được nhỏ hơn giá trị tối thiểu TW. Vì số mắt 
nhớ trong RAM nhiều, thông tin trên lối vào cần lưu ý giữ một thời gian TH sau khi 
hết xung ghi. 
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Hình 8.73.đồ thị thời gian của quá trình
a) Ghi thông tin và b) Đọc thông tin

tA-thời gian giải mã địa chỉ,tR-thời gian tiếp cận bộ nhớ
tW-thời gian  tối thiểu  để ghi trước khi đọc,tH-thời gian trễ thông tin

CS

A

Dvµo

WE

Địa chỉ yêu cầu

Thông tin yêu cầu

tA tW tH

CS

A

Dra

WE=0

Địa chỉ yêu cầu

Thông tin yêu cầu

tR

Sau khi xác lập địa chỉ, thông tin về việc tìm đúng địa chỉ yêu cầu sẽ xuất hiện sau 
một khoảng thời gian tR gọi là thời gian tiếp cận bộ nhớ khi đọc (10 ÷ 30 ns). 
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8.19.2 Bộ nhớ ROM 
      Bộ nhớ ROM là loại bộ nhớ chương trình được ghi vào ngay từ khi chế tạo (bộ 
nhớ cố định -Read Only Memory). 

Sơ đồ nguyên lý ROM (ví dụ vi mạch PROM SN74LS288, 32 x 8 bit) được vẽ 
trên hình 3.80a (loại 6 bit) các bộ giải mã địa chỉ hàng cột giống trong bộ nhớ RAM. 
Việc ghi mỗi bít thông tin được thực hiện bằng cách giữ nguyên hay phá huỷ cần chỉ 
tiếp điểm giưã lối ra của phần tử NAND tương ứng và đầu chung d (“1” ứng với giữ 
nguyên, “0” phá huỷ). Các phần tử NAND ở đây là loại colectơ có cực để ngỏ. Chỉ 
tranzito ứng với mắt nhớ được sử dụng mới mở d = 1 còn ngược lại d = 0 (hình 
3.80b). 

Thông tin chứa trong ROM không bị mất khi mất nguồn nuôi. 
ROM được chế tạo để thực hiện các công việc cụ thể, đã được chuẩn hoá trong 

kỹ thuật số ví dụ như bộ biến đổi mã... 
Ngoài ra còn có thể ghi lập trình sau khi chế tạo (PROM) công việc ghi chương 

trình vào PROM do người sử dụng thực hiện (nhờ các máy lập trình đặc biệt). Nếu 
PROM được chế tạo theo công nghệ MOS thì việc lập trình thực hiện bằng cách 
phóng các điện tích (là quá trình thuận nghịch) có thể xoá thông tin đã vào PROM 
bằng tia cực tím, ta có bộ nhớ xoá được (EPROM). 

Trên một địa chỉ của PROM của ROM thường ghi một từ độ dài 4 hay 8 bit (chứ 
không phải một bit như trong RAM), vì thế chúng có vài lối ra thông tin. 
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Chương9 

Nguồn nuôi 
9.1 Khái niệm chung. 
       Nguồn nuôi trong các thiết bị điện tử không ngừng được cải tiến  theo hướng 
tăng độ ổn định,công suất ,độ bền,giảm kích thước -trọng lượng-giá thành ... 
     Nguồn nuôi có nhiệm vụ cung cấp năng lượng cho các máy điện tử làm việc , 
thường phải cấp điện một chiều với dòng ổn định. Thiết bị nguồn  được chia thành 
hai lớp: lớp thiết bị nguồn nuôi sơ cấp và lớp thiết bị nguồn nuôi thứ cấp.Lớp thiết bị  
nguồn sơ cấp là các thiết bị biến đổi các dạng năng lượng không điện (hoá năng,cơ 
năng,nhiệt năng,quang năng v.v...)về dạng năng lượng điện.Việc nghiên cứu chúng 
không thuộc phạm vi của giáo trình này.  Lớp các thiết bị nguồn thứ cấp có nhiệm vụ 
biến đổi năng lượng điện từ dạng này sang dạng khác cho phù hợp với  các mạch tiêu 
thụ nguồn.Đó là các mạch chỉnh lưu,ổn áp,ổn dòng,các mạch biến đổi dòng một 
chiều thành dòng xoay chiều,biến đổi dòng một chiều mức điên áp này sang dòng 
một chiều mức điện áp khác.ở đây cần lưu ý rằng biến áp hoặc các bộ phân áp 
không phải là thiết bị nguồn thứ cấp vì ở đó chỉ có sự thay đổi “ tỷ lệ xích’’  của điện 
áp và dòng điện.Các thiết bị nguồn thứ cấp thường lấy năng lượng từ  điện lưới      
220 V/50 hz . Trong máy bay,tàu thuỷ 
người ta có thể thiết kế  mạng điện xoay 
chiều có tần số 400 hz. 
Yêu cầu kỹ thuật đối với các thiết bị 
nguồn rất đa dạng.Ví dụ,điện áp ra của 
các thiết bị nguồn khác nhau có dải 
biến đổi rất rộng: từ vài phần von tới 
hàng ngàn von; dòng điện: từ vài 
miliampe tới hàng trăm Ampe.Cách kết 
cấu của các thiết bị nguồn cũng rất 
khác nhau: Mạch nguồn có thể được bố 
trí là  một phần mạch liền khối hoặc 
tách  rời thành khối riêng trong máy 
,hoặc cũng có thể là một hộp nguồn cơ 
động riêng  họăc là một tủ nguồn cố 
định trong phòng máy. 
     Trước khi đi vào nghiên cứu các 
mạch nguồn thứ cấp cụ thể chúng ta  Hình 9.1Các dạng dòng điện nguồn

t
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xét qua các dạng điện áp và dòng điện thường gặp trong các mạch nguồn và các đại 
lượng đặc trưng của chúng. 
   Hình 9.1a là dòng điện xoay chiều, luôn biến thiện theo thời gian về cả trị số và 
dấu.Nếu dòng điện biến thiên theo quy luật hình sin thì nó được đặc trưng bởi các  
đại lượng: 
      -Giá trị trung bình trong một chu kỳ 

                    mTB dt
T

tm I,
/

T
sinI

T
I 6370=∫

2 π22
=

0
                                 (9.1) 

      -Giá trị hiệu dụng: 

                        =
2

=∫
π2 21

=
0

m

m dtt
TT

T I
)sinI(I  0,707.Im                               (9.2) 

     Dòng một chiều I0  hình 9.1b  không  biến đổi theo thời gian mà luôn giữ nguyên 
giá trị của nó. 
     Một dạng dòng điện (hoặc điện áp) thường gặp ở đầu ra của các mạch chỉnh lưu-
ổn áp là dạng đập mạch  hình 9.1c.Nó được đặc trưng bởi hệ số đập mạch KĐ: 

                           
oI

II
KD

2
−

= minmax   .100 %                                           (9.3) 

    Hệ số đập mạch càng nhỏ thì dòng đập mạch càng tiến tới dòng một chiều 
I0=.Trong thực tế các dòng đập mạch bao giờ cũng chứa các thành phần hài,trong đó 
đáng kể nhất là hài bậc một vì nó có biên độ lớn.Do vậy người ta đánh giá méo qua 
hệ số sóng hài bậc một KH1(hài này gọi là tần số đập mạch): 

                          
0

1
1 = I

I
K m

H                                                                     (9.4) 

      Yêu cầu đối với hệ số đập mạch được xác định bởi chức năng của chính mạch mà 
nó cấp nguồn.Ví dụ với các mạch khuếch đại micro trong các thiết bị âm thanh chất 
lượng cao thì KĐ=0,01ữ0,0001%; với các bộ khuếch đại công suất thì 
K§=0.1÷0,05%. 
      Sơ đồ khối của một mạch nguồn thông thường có dạng như ở hình 9.2. 

      Biến áp có nhiệm vụ phối hợp điện áp ,tức là tạo ra điện áp cần thiết  để đưa vào 
bộ chỉnh lưu ; mặt khác nó còn có tác dụng ngăn điện  áp lưới với máy.Các biến áp 
thường được chế tạo công nghiệp theo địên áp và công suất tiêu chuẩn .Tuy nhiên có 

         
 
 
 
                                   Hình 9.2 Sơ  đồ khối của các mạch nguồn. 
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thể tính tóan  ,lựa chọn tạo ra một biến áp cho mạch nguồn thích hợp không mấy khó 
khăn. 
      Tiếp theo biến áp là mạch chỉnh lưu hay nắn điện  để biến dòng xoay chiều thành 
dòng một chiều. Địên áp ở đầu ra của mạch chỉnh lưu  thường có dạng đập mạch ,vì 
vậy cần qua bộ lọc san bằng để giảm lượng đập mạch. 
      Tiếp sau đó là mạch ổn áp một chiều rồi đưa ra tải. 
       Một mạch nguồn thường được đánh giá bằng các chỉ tiêu kỹ thuật sau đây: 
      1-Điện áp một chiều  ở đầu ra  của mạch nguồn  U0( điện  áp ra tải). 
      2-Thành phần một chiều I0 của dòng ra . 
      3-Hệ số đập mạch KĐ. 
      4-Trở kháng ra Rra. 
    Trong chương này ta xết các mạch chỉnh lưu,lọc san bằng,ổn áp,ổn dòng 
9.2. Các mạch chỉnh lưu một pha. 
9.2.1.Chỉnh lưu một nửa chu kỳ 

      Hình 9.3a Là mạch chỉnh lưu một pha đơn 
giản(dùng một diot).Để phân tích ta coi biến 
áp là lý tưởng( không tổn hao),và diot cũng là 
lý tưởng (điện  trở thuận bằng không ,điện trở 
ngược vô cùng lớn).Nếu điện áp đưa vào  có 
dạng hình sin như ở hình 9.3b thì dễ dàng 
nhận thấy điện  áp ra sẽ là những xung  hình 
sin. Thành phần I0  được xác định theo biểu 
thức: 
 

I0,45I0,318
π

0 π
It)td(ωωsinI

π2
1I m

m
m0 ≈=∫ ==

  
                                                        (9.5) 
  Điện áp U0 ra tải  có trị số: 
    U0=I0.Rt=0,318 Um= 0,45U2 
                                                       (9.6) 

   Trong đó  điện  Um và U2  là giá trị biên độ và hiệu dụng của điện  áp cuộn thứ cấp 
của biến áp. 
    Để chọn diot cần biết dòng I0 và điện áp ngược đặt lên diot.Trong sơ đồ trên thì: 
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     Sơ đồ trên có hệ số đập mạch rất lớn  (K=157% !),vì vậy không thể sử dụng nó để 
cấp nguồn cho các mạch điện tử. 

     Về mặt lý thuyết, ta xét xem nếu tăng số pha của cuộn thứ cấp của biến áp 
thì dạng của điện áp chỉnh lưu sẽ thay đổi như thế nào.Hình 9.4 là mạch chỉnh lưu 
nhiều pha đơn giản và  giản đồ điện áp tương ứng. 

9.2.2.Chỉnh lưu cả chu kỳ.  
 Với đồ thị hình 9.4b ta thấy khi tăng só pha thì  lượng đập mạch giảm,điện áp chỉnh 
lưu U0  càng tiến tới giá trị Um,hệ số đập mạch giảm,tần số đập mạch tăng.Tuy nhiên 
giải quyết theo cách này thì biến áp sẽ có cấu trúc rất phức tạp .Trong thực tế người 
ta dùng các sơ đồ chỉnh lưu cả chu kỳ theo mạch cân bằng hoặc mạch cầu. 
      Hình 9.5a là mạch chỉnh lưu cân bằng .Đặc điểm của sơ đồ này là cuộn thứ cấp 
của biến áp phải có hai cuộn có thông số giống nhau.Chúng tạo thành hai điện áp có 
biên độ như nhau để đưa vào hai diot.ở nửa chu kỳ dương (a là +,b là  -) thì D1 thông 
,D2 ngắt;dòng điện có chiều  a+ →D1→Rt→c. ở nửa chu kỳ âm thì D2thông,D1 

ngắt,dòng điện có chiều b+→D2→Rt→c.Như vậy dòng điện qua tải là dòng một 
chiều.Giản đồ điện áp trình bày trên hình 9..5b. 
   Hình 9.5c là mạch chỉnh lưu cầu dùng bốn diot.Trong mạch này nếu các diot D1 và 
D3  thông thì D2 và D4 ngắt và ngược lại.Giản đồ điện áp cũng có dạng như hình 
9.5b.Như vậy điện áp ngược sẽ đặt lên hai diot ngắt mắc nối tiếp nên mỗi diot chỉ 
chịu một nửa điện áp ngược.Trong khi đó thì điện áp nguợc đặt lên mỗi diot trong 
các mạch hình 9.3a,9.4a lớn gấp đôi( 2U2m). 
      Khi xét các mạch vừa rồi ta đã giả thiết diot và biến áp là lý tưởng.    Trong    
thực tế cần xét đến tổn hao của chúng.Tổn hao đó được đánh giá bằng điện trở tổn 
hao  r  như trong  mạch hình 9.6.Mặt khác trong thực tế tải thường không phải là 
điện trở thuần Rt  mà là dung kháng.Khi ta mắc mạch vào nguồn điện áp xoay chiều 
thì trong khoảng thời gian anôt của diot có điện thế dương hơn catôt ,diot sẽ 
thông.Tụ điện Ct nạp điện qua điện trở r  với hằng số nạp τnạp=r.Ct và có chiều   như 
trên hình 9.6a.Tại thời  điểm mà giá trị tức thời của điện áp thứ cấp u2 bằng   điện áp 
trên tụ Ct(điện áp ra)thì diot ngắt,tụ phóng điện qua điện trtở tải Rt với hằng số 

                                   a)                                                          b) 
                                                                                 uRt(t) 
 
 
                                                                          m=6                 m=3 
 
                                                                                                                         t 
                 
                                               Rt                       Hình 9.4a)chỉnh lưu một pha 
                                                                             b) giản đồ điện áp đập mạch      
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phóng τphóng=Rt.Ct.Vì Rt>>r nên τphóng>>τnạp.và dòng phóng nhỏ hơn nhiều so với 
dòng nạp.Điện áp trên tụ Ct ( tức điện áp ra ) có dạng như trên hình 9.6b. 
Có thể chứng minh rằng  trong trường hợp C→∞ và Rt→∞ thì điện áp ra tiến tới 
U2m.Như vậy mắc thêm tụ điện Ct có tác dụng tăng trị số của điện áp ra ( với ngưỡng 
trên là U2m) và làm giảm hệ số đập mạch.Nhưng trong thực tế thì Rt không thể bằng 
vô cùng ,  nên để tăng  giá trị U0 và giảm hệ số đập mạch  thì trị số của tụ Ct phải 
chọn cỡ hàng chục,hàng trăm,thậm trí là hàng ngàn µF ( trong các mạch chỉnh lưu 

điện áp thấp).Thông thường cho trước yêu cầu hệ số đập mạch,từ đó xác định giá trị 
tô Ct  .. 

9.2.3.Chỉnh lưu bội áp. 
         Trong tất cả các sơ đồ đã xét trên điện áp ra trong mọi trường hợp không thể 
vượt quá mức biên độ của điện áp vào U2m.Trong thực tế nhiều lúc đòi hỏi điện  áp ra 
lớn gấp q lần điện áp của sơ đồ chỉnh lưu một nửa chu kỳ.Lúc đó sử dụng các sơ đồ 
chỉnh lưu bội (nhân) áp .Xét sơ đồ nhân đôi hình 9.7.Thực chất  sơ đồ này  là hai sơ 

 
                                                                            u2              uCt 

     
 
                                                                                                                        t      
 a)                                                       b) 
 
 
                                                                                                                                           
Hình 9.6 a)Mạch chỉnh lưu một nửa chu kỳ tính đến tổn hao và mắc tụ lọc san bằng. 
               b)Đồ thị điện áp trên tụ Ct

                        
                           a                                       u2(t)              b) 
                           +      
          a)                 c         
                          _   b           
                                                                                                                        t    
 
 
                                                                    uRt(t)    
          c) 
 
                                                                                                                        t 
 
              Hình 9..5a)chỉnh lưu cân bằng  b) giản đồ điện áp  c) chỉnh lưu cầu 
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D2

u2
+

_
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đồ chỉnh lưu một nửa chu kỳ mắc nối tiếp ,điện áp ra  của chúng được cộng lại trên 
tải.ở bán chu kỳ dương diot D1 thông ,tụ C1 nạp điện .Nửa chu kỳ tiếp theo tụ C2 nạp 
qua diot D2 thông. Chiều của các điện áp nạp có dạng như trên hình vẽ.Từ trên hình 
này ta thấy điện áp trên tải bằng tổng điện áp trên hai tụ điện(2E0).Tần số đập mạch 
bằng hai lần tần số điện áp nguồn. 
  Hình 9.8a lại có cách mắc nhân đôi điện áp, không phải bằng hai tụ mắc nối tiếp 
như đã xét ,mà thực hiện như sau .Giả sử trong thời gian nửa chu kỳ thứ nhất điện áp 
trên cuộn thứ cấp của biến áp có cực tính sao cho diot D1 thông,tụ C1  nạp điện đến 
giá trị E0 với cực tính như trên hình vẽ;ở nửa chu kỳ tiếp theo diot D2  thông,điện áp 
trên tụ C2  bằng điện áp cuộn thứ cấp cộng với điện áp đã được nạp trên tụ C1 nên có 

trị số xấp xỉ 2E0.Tấn số đập mạch bằng tần số nguồn xoay chiều.Tương tự như vậy 
có thể xây dựng sơ đồ nhân ba(hình 9.8b),nhân bốn,nhân năm. 
9.2.4.Lọc san bằng. 
     Trường hợp đơn giản nhất lọc san bằng là dùng chính tụ Ct thoả mãn hệ số đập 
mạch Kđ.Lúc đó cần chọn tụ để thoả mãn: 
                            K®=2/(2πf®mCt)                                                               (9.12) 
  Trị số tụ Ct thường là tụ hoá từ vài chục µF đến vài ngàn µF. fđm-tần số đập mạch.                               
  Trong trường hợp mắc tụ lọc có trị số khá lớn (tụ càng lớn thì kích thước và giá 
thành càng tăng)mà hệ số đập mạch vẫn chưa đạt yêu cầu thì phải mắc bộ lọc san 
bằng giữa tải và mạch chỉnh lưu.Mạch lọc san bằng đơn giản nhất là mạch lọc RC 
như hình 9.9a.Cần  chọn hằng số thời gian τ=RC thoả mãn yêu cầu hệ  số đập mạch  
đối với tần số đập mạch cơ bản .Hiệu quả san bằng càng lớn nếu như ta chọn  mức 
thoả mãn của bất đẳng thức (9.12)càng cao. 
                               R>>1/(2πf®mC)                                 (9.13) 
trong đó fđm-tần số đập mạchcủa điện áp ra . 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 9.7chỉnh lưu nhân đôi điện áp 
                                                                               Hình 9.8aChỉnh lưu nhân áp: 
                                                                                       a)nhân đôi  b)nhân ba 

u 2 E 0  + C 1
-    .
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_    .
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        Vì vậy thường ở đây người ta tăng giá trị 
của tụ C.Nếu  tăng giá trị của C đến mức khá 
lớn mà chưa đủ độ san bằng thì cần thay điện 
trở R bằng cuộn cảm L như ở hình 9.9b.Mạch 
này lọc san bằng tôt nhưng cuộn cảm có 
trọng lượng ,kích thước đáng kể nên ít được 
sử dụng trong thực tế. 

9.3.Chỉnh lưu ba pha. 
   Các mạch chỉnh lưu đã  xét trên là các 
mạch chỉnh lưu công suất nhỏ,với dòng ra cỡ 
vài trăm miliAmpe đến vài  Ampe ,sử dụng 
trong các thiết bị điện tử.ở các trạm hoặc các 
tổng trạm thông tin người ta sử dụng các 
mạch chỉnh lưu ba pha công suất lớn đặt 
trong các tủ cấp nguồn.Các mạch chỉnh lưu 
ba pha không những cho công suất lớn mà còn cho hệ số đập mạch nhỏ,hiệu suất 
cao. 
9.3.1.Chỉnh lưu ba pha đơn giản với tải thuần trở .  
      Hình 9.10a là mạch chỉnh lưu ba pha với cuộn sơ cấp đấu hình tam giác  ,cuộn 
thứ cấp đấu sao  có điểm trung tính là điểm 0.Các diot có catot đấu chung,anot đấu 
vào các cuộn dây pha.Diot nào được đấu với cuộn có điện áp dương hơn so với hai 
cuộn kia thì diot đó sẽ thông,hai diot còn lại sẽ ngắt.Ví dụ trong khoảng thời gian từ 
t1 đến t2 thì diot D1 thông,điện áp dương  u2a đưa tới catot của D2 và D3 nên hai diot 
này ngắt,dòng điện dua D1,qua tải Rt về âm nguồn u2a .Trong khoảng thời gian t2ữt3 
thì D2 th«ng,D1vµ D3 ngắt ... 
      Từ hình 9.10b) ta thấy chưa cần mắc tụ san bằng mà điện áp ra đẫ có độ đập 
mạch nhỏ,tần số đập mạch bằng ba lần tần số của nguồn điện xoay chiều(chu kỳ đập 
mạch bằng 1/3 chu kỳ nguồn xoay chiều).Nếu điến áp pha của cuộn thứ cấp là 

u2=U2m cosωt= 2 U2 cos ωt thì trị số trung bình U0 của điện  áp ra trên tải là: 

                       U0= 22 u1,17t)d(ωtωscou2

3
π2

3
π

3
π

=∫
1

−

                  (9.14) 

 
Trị số trung bình của dòng một chiều đi qua tải là: 

                               
tt R

U,
R
uI 20

0 171==                                                  (9.15) 

                                   R 
 
a) 
               C                          C         Rt 
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             C                             C        Rt 
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Hình 9.9 Các mạch lọc san bằng 
                 a)läc RC    b)läc LC 
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Dòng điện trung bình qua mỗi diot là  IDTB=I0/3.Dòng điệncực đại qua mỗi diot là: 
                                IDmax=IT¶i max=1,21 I0                                            (9.16) 
 
       Điến áp ngược đặt lên một diot khi nó ở trạng thái ngắt bằng  hiệu số giữa điệ áp 
của pha có diot đang thông và điện áp của pha có  diot đó.Điện áp ngược cực đại của    

mỗi diot là : 
                       UD ng= 25=23 U2,U 2                                           (9.17) 

   Nếu bỏ qua thành phần một chiều  của dòng thứ cấp  thì dòng điện pha trong một  
cuộn sơ  được xác định  gần đúng: 
                     i1a=n( i2a-I0/3)                                                                (9.18) 
                                              n-hệ số biến áp. 
  Công suất tính toán cho biến áp được xác định theo công thức: 

                      0
2211

BA P1,34
2

IU3IU3P =+
=                                          (9.19) 

 Trong đó P0 là công suất ở tải  P0=I0U0 
3.9.2.Chỉnh lưu ba pha cầu có tải thuần trở. 

Mạch điện hình 9.11a) là mạch chỉnh lưu cầu ba pha có các cuộn sơ cấp đấu 
hình tam giác (hoặc có thể đấu sao),các cuôn thứ cấp đấu đấu sao,  gọi   là   sơ    đồ  
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         t1     t2      t3      t4     t5                    t                          Hình 9.10 
                                                                                                           a)Mạch chỉnh lưu ba pha 1/2chu kỳ 
                                                                         b)Giản đồ thời gian các điện áp. 
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Larionop.Sáu diot được chia làm hai nhóm:ba diot thuộc nhóm chẵn có anot đấu 
chung,ba diot thuộc nhóm lẻ có catot đấu chung.Trong một thời điểm luôn có hai 
diot thông,các diot còn lại đều ngắt.Diot thuộc nhóm chẵn thông nếu anot của nó 
được nối với pha có điện áp dương hơn hai pha còn lại;còn diot thuộc nhóm lẻ thông 
nế catot của nó được nối với pha âm hơn hai pha còn lại.Vídụ trong khoảng thời gian 
từ t1đến t2 pha  u2a  dương hơn cả  ,pha  u2b âm hơn cả nên các diot D2 và D3  
thông,các Diot khác đều ngắt.Trong khoảng t2ữt3 thì pha u2a vẫn dương hơn cả 
,nhưng pha u2C lại âm hơn cả nên D2 và D5 thông,các diot khác ngắt. 

Có thể xác định được các đại lượng sau: 
 Trị số trung bình của điện áp một chiều U 0  trên tải : 

                                   20 342=

6
π

6ω2
=

2 U,)/(Uu nsi
                ( 9.20) 

Dòng điện trung bình qua tải: 

                                      I0=U0/Rt=2,34U2/Rt                                (9.21) 

Dòng điện trung bình qua mỗi diot: 

        a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
u2(t) 
          u2a  u2b    u2c 

t.            Hình 9.11 
                                                                                 a)Cầu chỉnh lưu ba pha Lariono  
                                                                                                       b)Giản đồ thời gian các điện áp  
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                               ID=I0/3=0,78U2/Rt                                       (9.22) 

        Dòng điện cực đại qua diot và qua tải : 

                            ID max=It max=1,045I0                                      (9.23) 

Điện áp ngược cực đậi trên mỗi diot(khi ngắt): 

                            UDng= 2U2.3 =1,045U0                              (9.24) 
Công suất biến áp ba pha: 

                          PBA=3U1I1=3U2I2=1,045P0 =1,045U0I0          (9.25)           
 
         Sơ đồ cầu Larionop làm việc tốt hơn chỉnh lưu ba pha 1/2   chu kỳ(Hình 9.10a): 
        -So sánh(9.20) và (9.14) thì sơ đồ này cho điện áp trung bình ra tải  lớn gấp đôi. 
        -Tần số đập mạch bằng sáu lần tần số điện áp đầu vào. 
        -Diot chịu điện áp ngược giảm đi một nửa giá trị. 

 -Công suấtư bíên áp giảm đi một nửa.       
9.4.ổn áp một chiều. 

 Một mạch điện tử bất kỳ sẽ làm việc không tốt khi nguồn một chiều cung cấp 
cho nó không giữ đúng giá trị danh định .Nguyên nhân của sự thay đổi đó có khá 
nhiều,nhưng đáng quan tâm nhất là sự thay đổi của điện lưới xoay chiều và sự thay 
đổi của tải. Một trong những cách để khặc phục sự thay đổi điện áp nguồn điện lưới 
là sử dụng các máy ổn áp xoay chiều được sản xuất công nghiệp .Tuy nhiên như vậy 
chưa đủ để máy điện tử làm việc bình thường.Vì vậy cần tạo ra các mạch điện giữ 
cho điện áp một chiều sau khi chỉnh lưu  có giá trị ổn định trong một phạm vi nào 
đó.Ta gọi các mạch đó là các mạch ổn áp một chiều hay thường gọi tắt là ổn áp. 
9.4.1.Các tham số của ổn áp một chiều. 

Một mạch ổn áp mô hình như một 
mạng bồn cực hình 9.12 được đặc trưng 
bởi các tham số sau đây:    
-Hệ số ổn áp ,đó là tỷ số giữa lượng biến 
thiên điện áp tương đối ở đầu vào và đầu 

ra: K«®  =   

Ur
∆Ur
Uv
∆Uv

    Rt=const       (9.26) 

-Hệ số ổn áp đường dây: 
                  
          Kô.dây= ∆URA1/URA  .100 % (khi UV biến thiên 10%)                 (9.27) 

   
 
  +                                       + 
     UV                                             URA  
                                           Rt 
  _                                        _                
 
 
   Hình 9.12 .Mô hình ổn áp như  
                      Mạng bốn cực 

   
   Mạch 
  ổn   áp 
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  -Hệ số ổn áp tải: 
                             K«.t¶i=∆URA2/URA .100  % (khi ∆It=It max)                (9.28) 
  -Điện trở động đầu ra đặc trưng cho sự biến thiên của điện áp ra khi dòng ra(dòng 
tải)thay đổi(lấy theo trị tuyệt đối): 
                             RRA=∆URA/∆It  (khiUV=const.)                               (9.29) 
  -Hiệu suất η,là tỷ số giữa công suất  ra tải và công suất  danh định ở đầu vào: 

                                 η=
VV

t.RA

I.U
IU

                                                             (9.30) 

9.4.2.ổn áp một chiều tham số. 
 Người ta chế tạo các diot Zener-(diot ổn áp) làm việc với đoạn đặc tuyến ngược 

của diot(xem hình 3.6b-đoạn đặc tính AB) do hiệu ứng đánh thủng của mặt ghép     
n-p.Trong diot thông thường hiện tượng đánh thủng sẽ làm hỏng diot;trong các diot 
zener ,do được chế tạo đặc biệt nên khi làm việc nếu khống chế dòng không vượt quá 
mức cho phép thì nó sẽ không bị hỏng. 

Các tham số: 
-Trong sơ đồ làm việc diot luôn ở trạng 

thái phân cực ngược (hình 9.13a) 
Với điện áp ổn định là UZ. 
-Điên trở động: 
            RZ=dUZ/dI                 (9.31) 
 Điện trở động càng nhỏ thì tính ổn định 
càng cao. 
-Điện trở một chiều (tĩnh) 
    RZ0=UZ/IZ tại một điểm trên đặc tuyến.  

                                                                 (9.32) 
   Nguyên lý ổn áp sử dụng ổn áp tham số 
như sau: 

     Khi điện áp đầu vào thay đổi một 
lượng ∆UV  thì diot ổn áp sẽ thay đổi dòng 

điện của nó khá lớn và gần như giữ nguyên điện áp sụt trên nó,vì vậy dòng qua điện 
trở R1sẽ gây nên sự biến thiên khá lớn của sụt áp trên R1 ,tức là ∆UR1≈∆UV,điện  áp 
ra tải hầu như  không đổi.    Trường hợp điện áp vào không đổi  mà trị số tải giảm 
nhiều  (dòng qua tải thay tăng lớn),thì sẽ có sự phân phối lại lại dòng điện :dòng qua 
diot giảm làm cho dòng qua điện trở hầu như không đổi nên điện áp ra sẽ ổn định. 

9.4.3.ổn áp một chiều bù tuyến tình. 
Mạch ổn áp tham số tuy đơn giản tiết kiệm nhưng có nhược điểm là có độ ổn 

định không cao,trị số của điện áp ra không thay đổi dược tuy ý.Để khắc phục các 

 
                          IR1 
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                                                I 
             Hình 9.13.ổn áp tham số 
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nhược điểm trên người ta xây dựng các mạch ổn áp bù tuyến tính.Ôn áp bù tuyến 
tính có thể xây dựng theo sơ đồ song song hoặc nối tiếp như ở sơ đồ khối hình 
9.15.Đó là một mạch tự hiệu chỉnh có hồi tiếp.Có hai cách xây dựng sơ đồ khối:hình 
9.14a-sơ đồ song song ,hình 9.14b- sơ đồ nối tiếp. 

Trong các sơ đồ trên thì 1-phần tử hiệu chỉnh ,2- phần tử so sánh và khuếch đại, 
3-phần tử lấy mẫu, 4- nguồn chuẩn . 

Trong sơ đồ song song phần tử hiệu chỉnh mắc song song với tải.Sơ đồ này hoạt 
động như sau:Phần tử lấy mẫu 3 đem so sánh điện áp đầu ra với nguồn chuẩn 4 ở 
phần tử so sánh-khuếch đại 2,sai lệch về điện áp sẽ được khuếch đại rồi đưa đến 
phần tử hiệu chỉnh 1.Phần tử này tự hiệu chỉnh dòng của nó tương tự như diot tham 
số để điều chỉnh sụt áp trên điện trở R1 ,giữ cho điện áp ra không đổi.Trong sơ đồ 
nối tiếp hình 9.15b thì phần tử hiệu chỉnh 1 mắc nối tiếp với tải.Phần tử này tự điều 
chỉnh sụt áp trên nó theo tín hiệu từ đầu ra của phần tử  so sánh-khuếch đại 2 để giữ 
cho điện áp ra ổn định. 

Trong hai cách xây dựng ổn áp 
trên thì sơ đồ ổn áp song song có dòng 
tải đi qua điện trở R1 ,dẫn đến tổn hao 
nhiệt lớn,vì vậy sơ đồ này có hiệu suất 
thấp hơn .Tuy nhiên sơ đồ này lại có 
ưu điểm là không gặp nguy hiểm khi 
quá tải.Sơ đồ nối tiếp cho hiệu suất 
cao hơn nhưng khi dòng tải tăng quá 
mức   (ví dụ như chập tải) thì phần tử 
hiệu chỉnh dễ bị đáng thủng.Trong 
thực tế thường dùng sơ đồ nối tiếp có 
mạch bảo vệ quá tải.Các mạch ổn áp 
bù có hiệu suất không vượt quá 60%. 
Hình 9.16 là một mạch ổn áp bù mắc 
nối tiếp có cực tính âm.Khi điện áp ra 
thay đổi,các điện trở R1 , R2 và triết áp 
P lập thành bộ phân áp ,lấy mẫu điện 
áp ra.Điện áp này(UB2) đem  so sánh 
với điện áp chuẩn UZ taọ bởi diot ổn 
áp DZ và điện trở R3.Hiệu số của chúng chính là điện áp bazơ-emitơ của Q2     ( phần 
tử so sánh-khuếch đại): UBE2=UB2-UZ. Điện áp này điều khiển mạch khuếch đại so 
sánh Q2 để lấy ra điện áp ở  coléctơ điều khiền Q1.. Tranzzisto Q1 điều chỉnh mức mở 
để thay đổi đổi điện áp điều chỉnh UĐC để bù lượng biến thiên của điện áp  ra là 
U2=U1-U§C.. 
        Cụ thể sơ đồ ổn áp này làm việc như sau.Giả sử điện áp vào tăng ,làm điện áp ra 
tăng tức thời nên điện áp UBE2 tăng ( trị tuyệt đối),tức là điện thế bazơ của Q2 âm 

                   R1      
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hơn.Điện áp điều khiển bazơ của Q2 là UBE2 cũng âm hơn nên Q2 thông nhiều 
h¬n,dßng colect¬ của Q2 tăng 
,điện áp UCE2 giảm.Vì vậy sụt áp 
trên R4 tăng lên,làm cho điện thế 
bazơ của Q1 dương lên,Q1 đóng 
bớt lại ;tức là điện áp UĐC=UCE1 
tăng lên ,điện áp đầu ra U2 giảm 
về giá trị ban đầu. Tương tự như 
vậy,nếu dòng tải tăng làm cho 
điện áp ra giảm thì quá trình 
cũng diễn ra như trên .Trường 
hợp điện áp vào giảm thì quá 
trình diễn ra hoàn toàn ngược lại 
. 
   Có thể xác định được hệ số ổn 
định của mạch hình 9.16 theo 
công thức sau:                                   .                    

K¤®=
]

)RP.(Rr
αP)P](Rα)(1[R[1r

rRα.R

R

21b
e
b

4

21
4v

++
+−+

++
                 (9.33) 

  Trong đó  α= ]
)rp(Rβ.r
αp)P](rα)(1[r

r
r1

211b

21d

v ++
+−+

++ -gọi là hệ số điều chỉnh,thường 

α=1,5ữ2;RV,rb,re ,rd-tương ứng là các điện trở đầu vào,điện trở khối bazơ,điện trở 
emitơ của Q1,rd điện trở động của DZ;còn β1 là hệ số khuếch đại dòng điện của Q1. 
   Hệ số ổn định có thể đạt tới vài trăm. 

    

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

a)             b) 
                        Hình 7.17 a) ổn áp dùng khuếch đại thuật toán 
                                         b) ổn áp có nguồn phụ ổn định 
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    Trong mạch vừa xét tụ điện C1,C2 tăng độ lọc san bằng và khử các dao động ký 
sinh,C3 tăng độ ổn định cho các đại lượng biến đổi chậm theo thời gian. 
   Trên cơ sở mạch ổn áp hình 9.16 có thể xây dựng các mạch phức tạp hơn để tăng 
độ của mạch bằng các biện pháp sau đây: 
   -Tăng độ nhạy của mạch hồi tiếp bằng cách dùng hai hay ba tầng khuếch đại thay 
cho một tranzisto T2,hoặc thay nó bằng các tranzisto mắc Darlington  để tăng hệ số β 
tới 103÷104.  
-Thay cho T2  khuếch đại bình thường có thể dùng khuếch đại vi sai như ở hình 
9.17a. Tầng   khuếch   đại vi sai T1-T2  có độ trôi nhỏ nên độ ổn định của mạch tăng . 
Điện áp ở đầu ra của mạch khuếch đại vi sai lấy  không đối xứng đưa tới phần tử 
hiệu chỉnh. 
 -Có thể tăng độ ổn định bằng cách dùng nguồn phụ ổn định để cấp cho mạch 
khuếch đại-so sánh như ở hình 7.17b 
-Dùng khuếch đại thuật toán trong khâu khuếch đại.Vì khuếch đại thuật toán có hệ 
số  khuếch đại  lớn và độ ổn định cao nên chất lượng của ổn áo tăng.Mạch điện hình 
7.18 a sử dụng  khuếch đại thuật toán µA741 trong khâu khuếch đại . 
-Trường hợp cần nguồn đối xứng  thì xây dựng mạch như hình 7.18b 
 

 
9.4.4.Các IC ổn áp tuyến tính. 
  Người ta chế tạo ra các vi mạch ổn áp tuyến tính với giá thành hạ và sử dụng rất 
tiện lợi.Xét một số vi mạch thông dụng. 
        Vi mạch MAA723(ÀA723) cho công suất ra tải 400mW với dòng tải  150 mA.Sơ 
đồ nguyên lý trình bày trên hình 9.19. 
Vi mạch này có các cách mắc trình bày trên hình 9.20 .Với một số linh kiện mắc 
ngoài sẽ tạo các mức điện áp khác nhau như ỏ các hình a,b,c,d,e : 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
               Hình 9.18 a)ổn áp dùng IC tuyến tính b)ổn áp tạo nguồn đối xứng 
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a) cho Ur’=2÷7V 
b) Ur’=7÷37V 
c) Ur’=-(6÷15)V 
d) Ur’=-(9,5÷37)V 
e) Ur’<250V 

   Các điện trở R1,R2,R3  chọn theo chỉ dẫn của hãng sản xuất,RS là điện trở hạn 
dòng.Dạng vỏ IC trình bày trên hình 9.20f. 
Vi mạch ba chân 78XX và 79XX. 
Họ 78XX cho điện áp ra cực tính dương,79XX-cực tính âm(Hai số cuối chỉ trị số của 
điện áp ổn định đầu ra): 
     7805,7806,7808,7812,7815,7818,7824 có điện áp ra tương ứng là 
5v,6v,8v,12v,15v,18v    và 24v 
     7905,7906,7908,7912,7915,7918,7924 có điện áp ra tương ứng là -5v, -6v,-8v,-
12v,-15v,-18v và -24v. 
Dạng và cách mắc mạch trình bày trên hình9.21 
Các IC này cho dòng tải cực đại khoảng 1 A.Muốn tăng dòng ta mắc thêm một 
tranzisto công suất như ở hình 9.22a,lúc này có thể cho dòng tới 5A. Muốn thay đổi 
điện áp ra ta mắc thêm diot zener như ở hình 9.22b,lúc này   Ur=xx+UDZ. 
    Vi mạch LM317.Đây cũnglà một loại vi mạch thông dụng ba chân với điện áp ra 
có thể điều chỉnh được trong khoảng 1,25 vữ25v.Sơ đồ mắc mạch có dạng hình 9.23. 
Điện áp chuẩn là 1,25 v.Điện áp ra tính theo công thức 9(34). 
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.                                                                                                             Bù tần số 
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                                                                                                               Đầu đo 
                                                                 Đầu vào thuận   Đầu vào đảo 

    Hình 9.19 Sơ đồ nguyên lý bên trong của IC ổn áp  MAA723(ÀA723) 
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                                           Hình9.20 Các cách mắc của IC MAA723                                   
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                                    V)
R
R(,U

1

2

+1251=                                         (9.34) 

9.4.5.Nguyên lý ổn áp xung. 
     Trong các thiết bị điện tử chất lượng cao người ta sử dụng ổn áp xung.Trong ổn 
áp xung phần tử hiệu chỉnh không phải làm việc liên tục mà chỉ thông trong khoảng 
thời gian tồn tại của xung nên tổn hao nhiệt trên nó giảm,hiệu suất cũng như độ bền 
của mạch tăng. 
      Xét nguyên lý trên một khoá cơ điều khiển đóng ngắt nguồn liên tục như ở hình 
9.24a. 
Giá trị trung bình của xung được xác định bằng diện tích xung h.tx trên độ dài 1 chu 
kỳ xung:                 

                                                      Utb= T
t.Uv X

                                       (9.35) 

Trong ổn áp xung người ta giữ cho giá trị trung bình Utb của xung không đổi.Từ biểu 
thức (9.35) ta thấy muốn 
giữ cho giá trị trung 
bình của xung không 
đổi cần cho tỷ số tX/T 
biến thiên theo chiều 
ngược lại với chiều biến 
thiên của UV.Như vậy có 
thể  thay 
 
đổi chu kỳ hoặc độ rộng 
hay độ rỗng của xung để 
đạt mục đích trên. Trong thực tế người ta sử dụng khoá điện tử trên tranzisro công 
suất thay cho khoá cơ khí K. 

78xx
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   Ta xét nguyên lý xây dựng một mạch ổn áp xung theo sơ đồ khối hình 9.36. Khi 
thông, khoá K dẫn năng lượng từ nguồn một chiều đến phần tử tích luỹ năng lượng 
(là cuộn cảm và tụ điện ).Khi khoá tranzisto ngắt thì phần tử tích luỹ cung cấp năng  
cho mạch tải.Tần số đóng mở của khoá thường chọn trong khoảng 16÷50 Khz để 
chánh nhiễu âm thanh.Trong dải tần số này tải là cuộn cảm có lõi là pherit là thích 
hợp nhất.Trong hình 9.24 khoá K mắc nối tiếp với tải.Mạch so sánh thực hiện trên 
khuếch đại thuật toán  là mạch so sánh có trễ.Khi điện áp ra giảm đến mức U2 thì 
khoá K thông,nguồn một chiều cấp năng lượng cho mạch,cuộn cảm nạp điên,điện áp 
trên cuộn cảm tăng,điện áp ra tăng theo.Khi điện áp ra đạt giá trị Ur’=U1 thì khoá  

ngắt,cuộn cảm phóng điện cùng chiều với tải.Quá trình  lặp lại có chu kỳ.Độ gợn 
sóng bằng hiệu 
hai điện áp 
∆U=U1-U2 ( 

khoảng vài chục 
mV). 
         Các mạch 
ổn áp xung trong 
thực tế  thường 
được xây dựng 
theo sơ đồ khối 
hình 9.25 . 

-Mạch chỉnh lưu 1 chỉnh lưu điện áp xoay chiều của lưới điện thành điện áp 
một chiều để cấp cho mạch nghịch lưu và ổn áp 
-Mạch nghịch lưu biến đổi dòng một chiều thành xung ngắt mở với tần số như 
trên,có thể coi là dòng xoay chiều hình sin.Năng lượng dòng xoay chiều này 
sẽ qua biến áp xung chuyển sang mạch thứ cấp. 

                                                                                                 Ur’     Đặc tính thực 
                                                                   U1 
                                                                   U2   
 
 
 
                          Y                                                                                                  t 
 
 
 

a)             b) 
Hình 9.24 a)Một phương án xây dựng ổn áp xung 
                b)Đồ thị thời gian điện áp ra Ur’và điện áp  ở bộ so sánh 
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-Mạch chỉnh lưu thứ hai  nắn dòng xoay chiều tần số cao,cho tần số đập mạch 
lớn,lấy ra cá điện áp một chiều cấp cho các mạch trong máy. 
-Mạch ổn áp : điện áp một chiều trên được so sánh điện áp ra với một mức 
điện áp chuẩn;Sai số thông qua mạch dò sai được dùng để điều khiển  khoá 
ngắt mở nhanh  hay chậm,tức là diều chế độ rộng của xung tuỳ theo mức điện 
áp ra:Mức cao thì thời gian thông của khoá ngắn và ngược lại;tức là giã cho 
giá  trị trung bình theo (9.35) là không đổi. 

         Ta xét mạch nguồn ổn áp xung trong máy thu hình màu JVC-210 HM  trên 
hình 8.26 làm ví dụ. 

  Mạch nghịch lưu:Điien áp một chiều được cầu D1-D4 chỉnh lưu thanh một chiều 
,qua tụ lọc C1 dẫn đến cuộn (1)-(2) rồi đến chân 3 của IC dò sai nằm chờ .Nếu khoá 
K 5 thông thì mới có dòng qua nó và điện trở R1.Chính dòng điện qua nạp cho tụ C2 
(dòng:+→R2→Bazo khoá K (3)→Emitơ(4)→R1→ -) mở thông khoá K lần đầu 
tiên,làm cho dòg coletơ qua cuộn (1dương +)-(2âm - ) cảm ứng sang (3dương+)-
(4âm -).Âm ở (4) qua C3-R3 quay về bazơ đóng tranzisto lại.Khoá tắt thì dòng qua 
(1)-(2) giảm đột ngột về 0,tạo nên điện áp cảm ứng sang (3)-(4) ngực dấu khi 
trước.Xung dương ở (4) lại thông khoá K và quá trình nghịch lưu tiếp tục.Năng 
lượng xoay chiều qua biến áp xung qua cuộn thứ cấp và  các diot chỉnh lưu thành các 
điện áp một chiều tương ứng cấp cho các mạch trong máy. 

Hình 9.26.Nguồn ổn áp xung .
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         Mạch ổn áp:Khi nguồn vào ở mức cao thì 
hạ áp trên cuộn (1)-(2) cao nên ghép sang cuộn 
(5)-(6) cũng cao.Diot D5 chỉnh lưu,đưa lượng 
một chiều lớn về chân 1 IC dì sai.Mức này được 
so sánh với ngưỡng lấy ra từ triết áp VR.Kết quả 
so sáng đem điều khiển tranzisto khoá K thông 
trong thời gian rất ngắn.Vì vậy năng lượng 
chuyển sang thứ cấp vẫn ổn định.Khi nguồn thấp 
thì qúa trình diễn ra ngược lạ. Trong mach này 
,khi nguồn đã ổn địng thì người ta đưa xung 
quýet dòng về cưỡng chế mạch nghịch lưu thông 
-tắt heo nhịp tần số dòng .Như vậy dạng dao 
động xung ở biến áp xung có dạng như hình 9.27. 
 

9.5.ổn áp xoay chiều. 
       Các thiết bị ổn định điện áp xoay chiều,gọi tắt 
là ổn áp xoay chiều được thiết kế có công suất từ 
vài trăm woat đến hàng chô Kwoat được bán rông 
rãng trên thị trường.Nó được sử dụng để cấp điện 
áp xaoy chiều ổn định(thường là 220V) cho các 
thiết vị dân dụng hay công nghiệp. 
9.5.1.Nguyên lý ổn áp xoay chiều đơn giản 
        a) ổn áp theo nguyên lý bão hoà từ. 
        ổn áp theo nguyên lý bão hoà từ được xây 
dựng theo sơ đồ hình 9.28a.ở đây hai cuộn dây lõi 
từ L1 và L2 mắc nối tiếp với cuộn L1 là cuộn không 
bão hoà từ,cuộn L2 là cuộn bão hoà từ.Xét 
nguyên lý hoạt động trên hình 9.28b.Tải Rt  mắc 
song song với cuộn L2,tức điện áp lấy ra tải  lấy 
trên cuộn bãi hào từ.Đặc tuyến Von-Ampe của 
hai cuộn trình bày trên hình 9.29.Cuộn L1 không 
bão hoà từ nên đặc tuyến U1(I)là đường 
thẳng(đường 1), cuộn L2 là cuộn bão hoà từ nên 
đặc tuyến U2(I)là đường cong(đường2) với đoạn 
ab có dòng tăng nhưng điện áp hầu như không 
tăng. Vì mắc nối tiếp nên UV=U1+Ura.Khi điện 
áp vào biến động  với khỏang ∆UV  thì dòng điện 
sẽ bién thiên ∆I,điện áp trên hai cuộn biến thiên 
tương ứng là ∆U1 và  ∆U2=∆Ura.Vì cuộn L2 bão hoà nên ∆UL2<<∆U1,,nên ∆UV 

Xung tần số quét dòng

t

t

Xung nghịch lưu khi mức điện
¸pcaoU=260V

t

Xung nghịch lưu khi mức điện áp
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t
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thÊpU=80V
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≈∆U1,tức điện áp ra hầu như không đổi(nếu chọn chế độ là việc trong đoạn ab của 
đặc tuyến cuộn L2) 

 b) ổn áp theo nguyên lý cộng hưởng dòng điện. 
          Trong sơ đồ hình 9.30a có hai cuộn 
L1 và LK là hai cuộn không bão hoà 
từ,cùng cuốn trên một lõi từ;cuộn L2 là  
cuộn  bão hoà từ ,cùng với C tạo thành 
một mạch cộng hưởng song song (cộng 
hưởng dòng điện )ở tần số của điện áp 
nguồn UV.Khi cộng hưởng như vậy thì 
dòng qua L2 lớn hơn nhiều so với dòng  
trong mạch chính.Đặc tuyến Von-Ampe 
của cuộn L1 và cuộn LK là đường 1và 2 có 
dạng như nhau-cùng tuyến tính , của cuộn 
bão hoà L2 là đường 3.Từ mạch ta có  
             UV= U1+U2                (9.36) 
             Ur=Ut= U2+Uk                  (9.37) 
       Theo (9.36) sẽ cộng hai đồ thị 1và 3 
theo trục tung sẽ được đường 4. Theo 
(9.37) sẽ trừ đồ thị 3 và đồ thị 2 theo trục 
tung sẽ được đường 5. Từ đồ thị ta thấy 
điện áp ở đầu re biến thiên một lượng 
∆Ut<<UK, nghĩa là điện áp ra tải sẽ được 
ổn định. 

b) ổn áp theo nguyên lý cộng 
hưởng điện áp. 
        Mạch hình 9.31a làm việc ở chế độ 
cộng hửng điện áp tại tần số của nguồn tác 
động UV.Khi cộng hưởng điện áp trên L 
lớn hơn nhiều lần điện áp tác động .Cuộn 
L cũng là việc ở chế độ bào hoà từ. Đặc 
tuyến Von -Ampe của tụ điện C là qua hệ 
tuyến tính theo đường 1,đặc tuyến của 
cuộn bào hoà tương từ L là đường hai. Vì 
điện áp trê C và L là ngược pha nên lấy đồ 
thỵi 1 trừ đi đồ thị 2 theo trục tung sẽ được 
đồ thị 3 là sự phụ thuộc của điện áp tác 
động vào dòng điện trọng mạch.Với cách 
là viêch như vậy sẽ cho điện áp ra tải ổn định với ∆Ut<<∆UV. 
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9.5.1.Nguyên lý ổn áp xoay chiều có động cơ tự hiệu chỉnh. 
         Các mạch ổn áp xaoy chiều htrình bày trên thường có hiệu quả ổn áp 
thấp,không cấp được công suất lớn.Để khắc phục nhược đm này người ta thiết kế các 
máy ổn áp có động cơ tự động hiệu chỉnh điện áp. 

a)Nguyªn lý chung. 
Nguyên lý hoạt động của mạch được trình bày trên sơ đồ khối hình 9.32. bao 

gồm các khối 
1.Máy biến áp 
2.Bộ biến đổi 
3.Mạch so sánh  
4. Mạch tạo tín hiệu chuẩn 
5.Mạch khuếch đại sai lệch 
6.Động cơ chấp hành. 

Nguyên lý hoạt động của sơ đồ như 
sau: Khi điện áp vào thay  đổi thì  điên áp ở 
đầu ra của biến áp 1 sẽ thay đổi.Lượng thay 
đổi này được chuyển thành đại lượng UX  ở mạch 2 để so sánh với tín hiệu chuẩn 
UCHtạo ra từ mạch 4 để so sánh ở mạch3 . Đầu ra của mạch so sánh là lượng sai lệch  
∆U=∆UCH-∆UX.Nếu lượng sai lêch ∆U bằng 0 thì toàn mạch đang ở trạng thái chuẩn 
,cho điện áp ra là giá  trị danh định.Khi ∆U≠0 thì lượng  sai lệch này sẽ được khuếch 
đại lên ở 5 để làm tăng độ nhạy của sơ đồ ,rồi lượng này căn cứ vào trị số và dấu của 
nó tác động lên mạch điều khiển  động cơ 6 để động cơ điều khiển các chấu của bíên 
áp(thanh quét) ,cho điện áp ra về 
giá  trị danh định. 

b)Sơ đồ nguyên lý. 
        Sơ đồ nguyên lý trình bày trên 
mạch hình 9.34 là của ổn áp Lioa 
1000 BW,có các khối và hoạt động 
theo nguyên lý trên.Biến áp  cấu tạo 
lõi hình xuyến  chịu mức điện áp 
vào đến 250V.Biến áp tạo các mức 
điện áp ra 100V,110V,220V; von 
kế V đo điện áp ra ,ampe kế A 
đong dòng ra tải.Mạch điều khiển 
motơ điều khiển chổi than quét trên 
các vòng dây của biến áp để dừng ở 
vị trí thích hợp,như vậy biến áp tự 
ngẫu sẽ cho điện áp ra danh định. 

Motơ dùng loại 12 V DC quay 
theo hai chiều tuỳ theo dấu của 

1 2 3 4
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Mach điều khiển
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điện áp điều khiển. 
Như vậy chỉ cần xét mạch điều khiển động cơ trên hình 9.35.có thể thấy rõ 

nguyên lý làm việc của ổn áp . 

22V

AN7812

9

10

8

7

6

5

4

3

2

1

_ +

_ +

B
A

6
2

0
9

9

1 2 3 4 5 6 7

81011121314

+

_

+

_

+

_

+

_

Mot¬

Mot¬

HA17324

R8  27K

R9  27K

R4  100K
R2  4K

R3  22K

R1  1K

R7  200K R6  62K

D2

D4

D1

D3

C2 C1

470
+
_

+
_

470
Fµ

Fµ

D6

D5

C3+
_

50 FµR5  470

Hình 9.35 Mạch điều khiển Motơ của ổn áp Lioa 1000BW
 

      Nguồn một chiều cấp cho khối điều khiển trích từ một cuộn của biến áp mức 
22V,qua cầu nắn D1-D4  ,qua R1 cấp nguồn cho IC   HA17324 và tạo nguồn chuẩn 
trên cặp diot ổn áp D5-D6.Mức điện áp chuẩn 6 V DC được đưa vào các chân 2,6,9 và 
12 để làm các mức ngưỡng cho các khuếch đại thuật toán tương ứng.Mặt khác nguồn 
được cấp cho  IC ổn áp   AN7812 ,lối ra IC này cho 12 VDC ổn định cấp cho IC 
khuếch đại công suất  BA6209.Điện áp lấy mẫu cũng là các thành phần một chiều 
qua phân áp R2,R3,R4,R5,R6,R7 đưa vào các chân 3,5,10,13 là các đầu vào đảo của 
khuếch đại thuật toán  để thực hiện so sánh.Kết quả so sánh đưa ra các chân 1 và 14 
tới IC khuếch đại công suất rồi đưa ra ở các chân 2 và 10 của IC này để điều khiển 
Motơ.Motơ quay sẽ đặt chổi than vào vị trí tương ứng của biến áp tự ngẫu,cho điện 
áp ra danh định. 
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